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Bdo cdo tong két dé tai khoa hoc cdp nha nudéc

BAI TOM TAT

Noi dung ctia dé tai 1a nghién citu, ch€ tao mot s6 phan tir va thiét bi diéu
khién, do ludng quan trong trén tau thuy bang phuong phap chuan Module va
ting dung cac cong nghé tién tién. Muc dich cua du 4n nham ché tao mot s6 san
phidm dat chat luong cao, tinh niang hoat dong 6n dinh, duoc thi trudng chip
nhan; thuc hién chu truong ctia Chinh phti va Nha nuéc nham noi dia hod nganh
cong nghiép tau thuy, dong thoi cht dong ve ky thuat, cong nghé.

Pé thuc hién dugec muc tiéu nay, nhém thuc hién du 4n da chon phuong
phap tiép can va huéng nghién ctu dua trén trinh do khoa hoc k¥ thuat hién c6 &
trong va ngoai nganh cong nghiép dong tau & nudc ta. Qua khao sat tinh hinh
trén thu két hop vé6i viéc tim hi€u tai liéu ¢ trong nudc vé trang thi€t bi phuc vu
ché tao. Ching toi da dua khoa hoc cong nghé hién dai vao tng dung, dong thoi
khic phuc cdc nhugc diém von van con ton tai & cdc thiét bi 1dp dat trén tau.

Qua trinh trién khai du 4n da ting dung cong nghé tién tién va st dung
phuong phdp chuin hod module. Cic cong nghé duoc ting dung vao thiét k& hé
thong mach dién tir nhu: cong nghé s6 hod, cong nghé tich hop cac mach lap
trinh, phuong phap xir 1y s6, mang truyén thong cong nghiép, ky thuat vi xir 1y,.
két hop v6i cong nghé bao vé cdc mach dién tir bang Eboxy, bao vé kin nuéc,

bao vé chong va cham.

Két qua ctia dé tai da mang lai nhitng y nghia vé Khoa hoc, Kinh t€, Xa
hoi. Dac biét 1a gép phan giai quyét khau nhap thiét bi tir nudc ngoai, giam gia
thanh cdc thiét bi. Péng gép quan trong vao su phat trién va di 1én clia nganh
cong nghiép dong tau nudc nha. Vé tuong lai du dn s€ phuc vu muc tiéu 1a huéng
ra thi trudng cdc nudc trén thé giGi, xuat khau ra cdc nuéc khiac nhim thu lai

nguodn ngoai té cho dat nudc.

KC.06 DA.13.CN



Báo cáo tổng kết đề tài khoa học cấp nhà nước




Bài tóm tắt



Nội dung của đề tài là nghiên cứu, chế tạo một số phần tử và thiết bị điều khiển, đo lường quan trọng trên tàu thuỷ bằng phương pháp chuẩn Module và ứng dụng các công nghệ tiên tiến. Mục đích của dự án nhằm chế tạo một số sản phẩm  đạt chất lượng cao, tính năng hoạt động ổn định, được thị trường chấp nhận; thực hiện chủ trương của Chính phủ và Nhà nước nhằm nội địa hoá ngành công nghiệp tàu thuỷ, đồng thời chủ động về kỹ thuật, công nghệ.



Để thực hiện được mục tiêu này, nhóm thực hiện dự án đã chọn phương pháp tiếp cận và hướng nghiên cứu dựa trên trình độ khoa học kỹ thuật hiện có ở trong và ngoài ngành công nghiệp đóng tàu ở nước ta. Qua khảo sát tình hình trên tàu kết hợp với việc tìm  hiểu tài liệu ở trong nước về trang thiết bị phục vụ chế tạo. Chúng tôi đã đưa khoa học công nghệ hiện đại vào ứng dụng, đồng thời khắc phục các nhược điểm vốn vẫn còn tồn tại ở các thiết bị lắp đặt trên tàu. 



Quá trình triển khai dự án đã ứng dụng công nghệ tiên tiến và sử dụng phương pháp chuẩn hoá module. Các công nghệ được ứng dụng vào thiết kế hệ thống mạch điện tử như: công nghệ số hoá, công nghệ tích hợp các mạch lập trình, phương pháp xử lý số, mạng truyền thông công nghiệp, kỹ thuật vi xử lý,. .kết hợp với công nghệ  bảo vệ các mạch điện tử bằng Eboxy, bảo vệ kín nước, bảo vệ chống va chạm. 



Kết quả của đề tài đã mang lại những ý nghĩa về Khoa học, Kinh tế, Xã hội. Đặc biệt là góp phần giải quyết khâu nhập thiết bị từ nước ngoài, giảm giá thành các thiết bị. Đóng góp quan trọng vào sự phát triển và đi lên của ngành công nghiệp đóng tàu nước nhà. Về tương lai dự án sẽ phục vụ mục tiêu là hướng ra thị trường các nước trên thế giới, xuất khẩu ra các nước khác nhằm thu lại nguồn ngoại tệ cho đất nước.
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Lời nói đầu

Trong thời gian qua, Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể về phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật, đặc biệt là ngành cơ khí đóng tàu. Với chiều dài bờ biển của đất nước ta trên 3000km với nhiều hải đảo lớn nhỏ, việc Chính phủ chủ trương ưu tiên và phát triển ngành đóng tàu thành một ngành kinh tế mũi nhọn là một hướng đi đúng đắn. Hiện nay, ngành công nghiệp tàu thuỷ còn hạn chế nhiều mặt về năng lực kỹ thuật, về công nghệ, về vốn,..các thiết bị lắp đặt trên tàu chủ yếu là nhập ngoại với giá thành rất cao, việc chế tạo các thiết bị trong nước thường là đơn lẻ, tỷ lệ nội địa hoá thấp, chính vì vậy ngày 02/11/2001 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định 1420/QĐ - TTg phê duyệt đề án phát triển Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam, qua đó thực hiện chủ trương nội địa hoá 60% sản phẩm tàu thuỷ vào năm 2010.


Đứng trước tình hình đó, Công ty Cơ khí - Điện - Điện tử tàu thuỷ đã lập Dự án sản xuất thử nghiệm được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép thực hiện với mã số KC06.DA13.CN. Dự án nhằm chế tạo chuẩn hoá các thiết bị đo lường - điều khiển – tự động hoá lắp đặt trên tàu. Mục tiêu đề ra là hoàn thiện các công nghệ tiên tiến, ứng dụng phương pháp chuẩn hoá Module để chế tạo các module thiết bị phục vụ công việc đóng tàu tại Việt Nam, tăng tỷ lệ nội địa hoá, giảm chi phí giá thành, chủ động về tiến độ đóng và sửa chữa tàu tại Việt Nam.


Thông qua kết quả đề tài nghiên cứu, đã tạo ra hướng mới trong việc tận dụng kinh nghiệm các công nghệ vốn có trong nước để chế tạo các sản phẩm có giá thành hạ hơn các sản phẩm nhập ngoại nhưng được thị trường các nhà máy đóng tàu Việt Nam chấp nhập.


Để người đọc có được cái nhìn tổng quan về Dự án sản xuất thử nghiệm KC06.DA13.CN, về khối lượng công việc nghiên cứu, thiết kế và công nghệ chế tạo các Module sản phẩm đã được thực hiện trong Dự án này, trong báo cáo, tác giả xin được trình bày các nội dung chính sau:


- Tổng quan về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, hướng thực hiện


- Phương pháp và nội dung nghiên cứu


- Đánh giá và biện luận


- Tổng kết, kiến nghị.


Phần I


Tổng quan về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, hướng thực hiện Dự án


1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài


           Trong những năm qua, ngành đóng tàu của các nước có công nghệ tiên tiến và truyền thống phát triển như Na Uy, Hà Lan, Trung Quốc.. đang ở trình độ rất cao so với Việt Nam,  đặc biệt là trong lĩnh vực điện, đo lường và điều khiển tự động hoá. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ điện tử – thông tin, thế giới đã đạt đến trình độ sản xuất công nghiệp tự động hoá rất cao, nhờ đó chẳng những năng suất lao động của họ cao hơn chúng ta nhiều lần, mà thiết bị họ sản xuất ra đạt chất lượng tốt hơn thiết bị do chúng ta sản xuất (nếu có) rất nhiều. Có thể nói trình độ khoa học – công nghệ – sản xuất của thế giới đã và đang hơn hẳn chúng ta về tất cả các phương diện.


· Về thiết kế: Với bề dày thiết kế và đóng tàu vài trăm năm, việc thiết kế đã được xây dựng bằng các chương trình phần mềm rất hiện đại, được mô phỏng, chạy thử trên máy tính, được qua hệ thống kiểm tra chất lượng rất ngặt nghèo, việc ứng dụng kết nối rất mở


· Về phương pháp công nghệ: Các phần tử, thiết bị điều khiển - đo lường được thiết kế theo phương pháp chuẩn module nên có thể sản xuất hàng loạt theo công nghệ tự động hoá hoàn toàn tại các nhà máy chuyên dụng, nhờ đó mà năng suất cao mà thiết bị sản xuất ra lại có chất lương tốt.


· Về trang bị công nghệ: được trang bị dây chuyền sản xuất điều khiển theo chương trình, đảm bảo độ chính xác cao và vệ sinh môi trường nghiêm ngặt; ngay cả các công nghệ phụ trợ như làm vỏ hộp, sơn,.. cũng rất hiện đại.


· Về thiết bị và quy trình kiểm tra, thử nghiệm: ngoài việc thử mô hình trên máy vi tính trước khi sản xuất, công tác kiểm tra, thử nghiệm các thiết bị đã được sản xuất cũng rất được chú trọng với quy trình hoàn chỉnh và trang thiết bị hiện đại, đồng bộ.


· Trong thời gian gần đây, một loạt các phương pháp điều khiển hiện đại đã được xây dựng và phát triển như: Điều khiển thích nghi (Adaptive Control), Điều khiển mờ (Fuzzy Control), Hệ thống chuyên gia (Expert System), Mạng nơron (Neural Network), Điều khiển bám (Back Stepping)… Chúng đã và đang được ứng dụng  rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, trong đó có sản xuất các phần tử và thiết bị điều khiển đo lường dùng cho tàu thuỷ. Sản phẩm là các thiết bị dưới dạng module chuẩn hoá nên đảm bảo việc lắp ráp đơn giản và phối ghép được với các hệ thống điều khiển đo lường khác trên tàu, thuận tiện cho việc triển khai hệ PLC, mạng SCADA, DCS cho các tàu lớn và hiện đại. Đặc biệt tất cả các thiết bị sản xuất đều đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật đặc trưng của thiết bị tàu thuỷ.


1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước



Nhiều đơn vị đã và đang nỗ lực nghiên cứu, chế tạo các phần tử và thiết bị điều khiển, đo lường nhằm phục vụ cho việc đóng hoặc sửa chữa tàu thuỷ. Xin liệt kê một số thiết bị đó và cấp độ chúng ta đã đạt đựơc:


· Hệ thống lái tự động: đã được nghiên cứu từ lâu và được chế thử vài năm gần đây, tuy nhiên chất lượng chưa so được với các hệ thống nhập ngoại và chưa thể sản xuất được rộng rãi. Ví dụ chúng ta mới sản xuất, lắp ráp phần cơ khí, thuỷ lực, còn phần điều khiển tự động (cho chức năng lái tự động) thì mới là giữ hướng, chưa có chức năng bù ảnh hưởng thời tiết, chưa thể tự động bám theo hành trình đã đặt…


· Thiết bị tự động hoà đồng bộ và tự động phân phối tải cho các máy phát điện làm việc song song: đã được nghiên cứu và chế thử từ đầu những năm 1990 nhưng không hoàn thiện và cũng chưa có khả năng áp dụng thực tế rộng rãi, chưa thể đưa vào sản xuất công nghiệp;


· Thiết bị bảo vệ quá tải, công suất ngược cho các máy phát điện: Được một số cơ quan nghiên cứu, chế tạo khoảng 15 năm nay, nhưng chưa có thiết bị hoàn chỉnh để đáp ứng được nhu cầu khá lớn của ngành công nghiệp tàu thuỷ;


· Thiết bị điều khiển, khởi động mềm động cơ điện công suất lớn: tuy chúng được ứng dụng rất rộng rãi trong các thiết bị điều khiển hệ động lực tàu thuỷ (và nhiều nơi khác ) nhưng hiện chỉ có một vài cơ sở đang sản xuất, và chưa được chuẩn hoá nên ứng dụng còn nhiều hạn chế: 





+ Đối với DC driver: mới ở mức độ mạch Logic – Analog rời rạc, chưa có khả năng giao diện uyển chuyển:



+ Đối với AC driver: mới chế thử với công suất nhỏ, tính năng còn hạn chế:



Trong mấy chục năm qua các Viện, Trường đại học và các cơ sở của chúng ta đã quan tâm đầu tư nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thử các phần tử và thiết bị điều khiển, đo lường quan trọng trên tàu thuỷ nhưng chưa có thiết bị nào vừa đảm bảo yêu cầu kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật, lại có thể sản xuất công nghiệp để thay thế nhập ngoại. Ngành công nghiệp tàu thuỷ trong thời gian gần đây đã đạt được những tiến bộ vượt bậc, thậm chí đã đóng tàu xuất khẩu, nhưng hiện mới đạt đến trình độ gia công phần vỏ và lắp ráp thiết bị mua của nước ngoài (phần chế tạo thiết bị thuỷ trong nước hầu như còn là một mảng trống). Chúng ta hiện có thể chế tạo một vài thiết bị đơn lẻ (có chức năng hạn chế và chất lượng thấp hơn so với thế giới) để phục vụ nhu cầu hiện tại, ví dụ hệ thống lái tự động (lắp trên tàu HQ966 vào năm 1996), các thiết bị bảo vệ máy phát làm việc song song (lắp cho tàu V59, tàu kéo Nghệ An, tàu Nghi Sơn), hệ thống đo lường, điều khiển từ xa máy chính (lắp cho tàu V54),.. Một nhược điểm rất rõ của các sản phẩm nêu trên là chế tạo không theo tiêu chuẩn, không được chuẩn hoá, do đó không sản xuất hàng loạt được, khó sử dụng, thay thế và chất lượng, mẫu mã, chủng loại chưa đáp ứng được yêu cầu. Hiện chưa có quy hoạch và biện pháp toàn diện để nghiên cứu, thiết kế chuẩn hoá các thiết bị quan trọng đó và giải pháp công nghệ nhằm có thể sản xuất công nghiệp. 



Trong những năm qua Nhà nước đã tạo điều kiện hỗ trợ cho ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam thông qua các chương trình nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ, trong đó có một số đề tài liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế và chế thử các phần tử và thiết bị điều khiển, đo lường trên tàu thuỷ.


Đặc biệt là ngày 2/11/2001, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1420/QĐ-TTg phê duỵêt đề án phát triển Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam giai đoạn 2001-2010, trong đó có một mục tiêu quan trọng là đến năm 2010 phấn đấu đạt tới 60% tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm, và sản xuất, chế tạo, lắp ráp được thiết bị điện tàu thuỷ. Bên cạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ và các Bộ, ngành hữu quan chúng ta còn có những thế mạnh rất lớn như:


· Thị trường đóng và sửa tàu thuỷ rộng lớn trong cả nước (với khoảng 1447 chiếc đóng mới trong giai đoạn 2001-2005, theo số liệu của Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam).

· Bước đầu, chúng ta đã đạt được một số kết quả nghiên cứu, chế thử khá quan trọng và có đội ngũ các nhà khoa học, công nghệ (tại các trường đại học, các Viện nghiên cứu và các đơn vị sản xuất) để đáp ứng yêu cầu ban đầu;


· Việc chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới hiện nay đã có nhiều thuận lợi và không quá tốn kém



Nếu được đầu tư một cách cơ bản để nghiên cứu, thiết kế chuẩn hoá các thiết bị đó và ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm sản xuất công nghiệp trong nước thì hiệu quả kinh tế sẽ rất cao, đáp ứng kịp thời tiến độ đóng, sửa chữa tàu và còn nâng cao một bước năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo của ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam cũng như tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội.



Những đặc điểm tình hình trên thế giới và trong nước hiện nay, cùng với nhiệm vụ nặng nề đó đòi hỏi phải sớm đầu tư cơ bản và đồng bộ hơn cho việc nghiên cứu, thiết kế và sản xuất trong nước các hệ thống, thiết bị nêu trên. Và thực hiện dự án sản xuất các phần tử thiết bị đó thành các module chuẩn là hoàn toàn hiện thực.


1.3. Hướng thực hiện, mục tiêu của Dự án


- Tự sản xuất được các thiết bị và phần tử điều khiển, đo lường quan trọng trên tàu thuỷ có yêu cầu kỹ thuật cao, với giá thành bằng 30 – 40% giá nhập ngoại.


- Xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ, quản lý lành nghề để có thể sản xuất khối lượng lớn các phần tử thiết bị đáp ứng nhu cầu đóng tàu trong nước.


- Cần phải hoàn thiện các công nghệ hiện có, áp dụng phương pháp chuẩn hoá Module kết hợp các công nghệ tiên tiến để thiết kế, chế tạo ra các sản phẩm của Dự án đạt trình độ tiên tiến trên thế giới, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.


Phần II


PhƯơng pháp và nội dung nghiên cứu


2.1. Khái niệm và phương pháp chuẩn hoá Module


2.1.1. Tổng quan sản phẩm module và sự cần thiết phải chuẩn hoá module sản phẩm.



Nền công nghiệp chế tạo đang trải qua một sự chuyển hoá cơ bản mang tính mô hình từ loại hình chế tạo truyền thống sang loại hình chế tạo uyển chuyển có thể đáp ứng nhanh chóng tất cả thay đổi của môi trường kinh doanh. Vấn đề hãng sản xuất phải có khả năng tạo ra sản phẩm chất lượng cao, với giá thành hạ đã được thừa nhận từ lâu. Và ngày nay thì việc thoả mãn các yêu cầu khác như sự đa dạng và sự phát triển sản phẩm nhanh chóng, đã dần dần được đặt cao hơn các yêu cầu truyền thống trên. Thị trường sản phẩm phức tạp trong thế kỷ 21 đòi hỏi khả năng cung ứng nhanh chóng trong phạm vi toàn cầu các sản phẩm theo yêu cầu đưa dạng của khách hàng. Việc các hãng cố gắng hợp lý hoá trang thiết bị chế tạo của mình để tạo ra các sản phẩm rất đa dạng với giá thành hạ đã làm cho module hoá (chuẩn hoá module) được chú ý. Các sản phẩm được module hoá và có thể tái cấu hình là yếu tố quyết định tạo ra con đường chế tạo các sản phẩm đa dạng thoả mãn đòi hỏi của các khách hàng khác nhau. Module hoá hứa hẹn tạo ra lợi nhuận lớn do sản xuất một khối lượng lớn sản phẩm tiêu chuẩn, và đồng thời với nó là khả năng tạo ra một sự đa dạng của sản phẩm thoả mãn yêu cầu của các khách hàng khác biệt. Do vậy, việc chuẩn hoá module và vì vậy, việc thiết kế theo phương pháp chuẩn module, đã và đang được xem là mục tiêu của thực tế thiết kế trong các lĩnh vực công nghiệp hiện nay.



Trong lĩnh vực điện - điện tử, điều khiển cũng có những ví dụ điển hình về hiệu quả của sản phẩm module. Ví dụ hơn 160 mẫu sản phẩm walkman của hãng SONY được tạo ra bằng cách phối hợp (mixing) và gán (matching) các bộ phận cấu thành kiểu module của vài thiết kế sản phẩm cơ bản. Nhiều mẫu được nâng cấp của các máy quay video HandyCam của hãng SONY đã được tạo ra từ 1 thiết kế hệ thống ban đầu bằng cách đưa vào các bộ phận cấu thành kiểu module đã được cải tiến. Nguyên tắc thiết kế module cũng đã được ứng dụng cho các máy tính cá nhân.



Như vậy, có thể thấy một số điểm sau:


· Module hoá là một quá trình sáng tạo, hợp lý hoá được tiến hành với mục đích trước hết là hạ giá thành sản phẩm và đáp ứng nhu cầu đưa dạng của khách hàng;


· Module hoá đã và đang diễn ra ở nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là các ngành công nghiệp nặng;


· Module hoá là quá trình tương đối mới mẻ đối với thế giới (ngay đối với ngành công nghiệp ô tô Nhật thì cũng chỉ mới tiến hành module hoá vài năm nay);


· Việc module hoá phụ thuộc không những tính chất của ngành, mà còn phụ thuộc vào tính chất địa lý, mức độ phát triển của các ngành công nghiệp phụ trợ (cung ứng các bộ phận), …;


2.1.1.1.Định nghĩa sản phẩm module hoá


a. Khái niệm về module và khối



Một sản phẩm có thể xem xét ở khía cạnh chức năng và khía cạnh vật lý. Các yếu tố mang tính chức năng của sản phẩm là hoạt động mang tính cá thể và các biến đổi góp phần vào chất lượng sản phẩm. Các yếu tố vật lý của sản phẩm là các phần, các bộ phận và các bộ phận phụ thực hiện một cách cơ bản các chức năng của sản phẩm. Các yếu tố vật lý của một sản phẩm đựoc tổ chức thành nhiều khối vật lý chủ yếu. Mỗi khối là tập hợp của các bộ phận cấu thành mà chúng thực hiện một số chức năng của sản phẩm. Một khối có thể là một tập hợp của các bộ phận cấu thành có thể thay thế nhau, chúng thực hiện các chức năng tương tự, trong trường hợp này thì các khối được gọi là module. Cấu trúc của một sản phẩm là một sự sắp xếp theo hệ thống mà dựa vào đó các yếu tố chức năng sản phẩm được bố trí thành các khối vật lý và các khối ảnh hưởng lẫn nhau.



Một đặc tính quan trọng của một cấu trúc sản phẩm là tính module. Xem ví dụ sau về 2 thiết kế khác nhau của một phần nội thất trong nhà, như chỉ ra ở Hình vẽ. Với thiết kế ở Hình 1(a) thì có 2 loại chức năng là ngăn kéo và khoảng trống, chúng được phân vào các module riêng biệt và trong thực tế được ghép với nhau để tạo ra phần của nội thất trong nhà. Cấu trúc module rõ nhất là một cấu trúc mà ở đó mỗi phần tử chức năng của sản phẩm được thực hiện bởi đúng một module, và trong đó chỉ có một vài mối quan hệ được định nghĩa rõ ràng giữa các module. Cấu trúc module như vậy cho phép thay đổi một module mà không cần làm ảnh hưởng đến các module khác, do đó sản phẩm có chức năng chính xác. Mỗi module cũng có thể thiết kế khá độc lập với các hệ thống khác.



Một cấu trúc truyền thống được tích hợp rất khác với cấu trúc module mô tả ở trên, được chỉ ra ở Hình 1(b). Một sản phẩm thể hiện một cấu trúc tích hợp thường được thiết kế để cực đại hoá một chỉ tiêu chất lượng nào đó, tuy vậy, việc sửa đổi một thành phần hoặc một tính chất nào đó có thể đòi hỏi việc thiết kế lại trong phạm vi rộng sản phẩm đó. Việc thực hiện các yếu tố chức năng có thể tiến hành với nhiều khối. Ranh giới giữa các khối có thể khó xác định, hoặc thậm chí không tồn tại.



Một số yếu tố tạo ra nhu cầu thay đổi sản phẩm là: nâng cấp, thêm chức năng, điều chỉnh, nhu cầu tiêu thụ, khả năng sử dụng uyển chuyển, tái sử dụng… Module cho phép thực hiện sự thay đổi đối với một số nhỏ các thành phần chức năng được tách biệt của sản phẩm mà không nhất thiết ảnh hưởng đến việt thiết kế của các thầnh phần còn lại. Tuy vậy, việc thay thế một khối trong một sản phẩm tích hợp có thể ảnh hưởng đến nhiều thành phần chức năng và đòi hỏi thay đổi đối với nhiều khối liên quan.



Để hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa cấu trúc module và cấu trúc tích hợp, cần xem xét khái niệm về chất lượng sản phẩm. Chất lượng sản phẩm ở đây được định nghĩa là một sản phẩm đáp ứng một chức năng định trước như thế nào. Các đặc trưng điển hình về chất lượng của sản phẩm là tốc độ, hiệu quả, độ chính xác, nhiễu và tuổi thọ. Ngoài ra, chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào kích cỡ, hình dạng hoặc số lượng của sản phẩm, và nói chung có thể làm tăng chất lượng sản phẩm bằng cấu trúc tích hợp, nhưng không nhất thiết là cấu trúc module.



Các đặc tính của cấu trúc module và cấu trúc tích hợp được so sánh trong bảng 1. Tuy nhiên, sản phẩm thường không đơn thuần là module hoặc tích hợp, mà chúng liên quan đến một mức độ nào đó của tính module.


[image: image1.png]





Hình 1 - Hai thiết kế khác nhau của các phần trong một thiết bị nội thất


   

(a) Sử dụng 4 modules

(b) Sử dụng 7 khối


Bảng 1: So sánh giữa cấu trúc module và tích hợp


		Cấu trúc module

		Cấu trúc tích hợp



		Một tích hợp các bộ phận cấu thành thực hiện một số chức năng của một sản phẩm được gọi là một module 

		Một tích hợp các bộ phận cấu thành thực hiện một số chức năng của một sản phẩm được gọi là một khối



		Các yếu tố chức năng của một sản phẩm được thực hiện bằng nhiều hơn 1 khối

		Tương tự như đối với cấu trúc module



		Một module thực hiện 1 hoặc một số yếu tố chức năng trong toàn bộ các yếu tố đó

		Một khối đơn thực hiện nhiều yếu tố chức năng



		Tác động tương hỗ giữa các module được định nghĩa rõ và thường là cơ sở đối với chức năng nguyên thủy của sản phẩm

		Tác động tương hỗ giữa các khối được định nghĩa không rõ ràng và có thể là ngẫu nhiên đối với các chức năng nguyên thủy của các sản phẩm



		Chất lượng sản phẩm có thể không được tạo ra bởi cấu trúc module

		Chất lượng sản phẩm có thể được tạo ra nhờ một cấu trúc tích hợp



		Thay đổi một số yếu tố chức năng tách biệt của sản phẩm có thể không ảnh hưởng tới thiết kế của các module khác

		Thay đổi một khối trong một sản phẩm tích hợp  có thể ảnh hưởng nhiều yếu tố chức năng và đòi hỏi thay đổi nhiều khối liên quan





b, Các định nghĩa liên quan đến module và phân loại module


 
Sản phẩm module (modular products) là sản phẩm, bộ phận hoặc bộ phận cấu thành mà thực hiện nhiều nhiều chức năng qua việc phối hợp các khối khác biệt (module).



Bộ phận cấu thành module (modular components) là bộ phận cấu thành mà các đặc tính chức năng, không gian và giao diện khác nằm trong phạm vi biến thiên cho phép bởi các giao diện tiêu chuẩn được định rõ của một sản phẩm module. Sự pha trộn và làm phù hợp các bộ phận cấu thành trong việc thiết kế một sản phẩm module có thể tạo ra một số lượng khá lớn các sản phẩm khác nhau trong một mẫu sản phẩm module bao gồm sự phối hợp rõ ràng của các bộ phận cấu thành mà tạo ra cho mỗi mẫu các chức năng, nét đặc trưng hoặc mức chất lượng khác biệt. Như vậy, thiết kế sản phẩm module là một dạng rất quan trọng của độ linh hoạt mang tính chiến lược, vì nó cho phép đáp ứng các thay đổi của thị trường bằng cách tạo ra các phưong án sản phẩm một cách nhanh chóng và rẻ nhờ các tổ hợp khác nhau của các bộ phận cấu thành module đang tồn tại hoặc mới.



Thuật ngữ tính module (modularity) được dùng để mô tả việc sử dụng các khối chung (common units) để tạo ra các phương án sản phẩm. Tính module sinh ra do việc chia một sản phẩm (phần sản phẩm) thành các bộ phận cấu thành độc lập, và do đó cho phép tiêu chuẩn hoá các bộ phận cấu thành và tạo ra tính đưa dạng của sản phẩm. Tính module dùng để nhận biết các khối độc lập, được chuẩn hoá hoặc có thể hoán đổi để thoả mãn các chức năng đưa dạng. Với phạm vi rộng lớn nói chung của các chức năng, việc chia tách ra các module hướng tới chức năng (function-oriented modules) là rất quan trọng.



Các module chức năng (function modules) giúp thực hiện các chức năng kỹ thuật một cách độc lập hoặc phối hợp với các chức năng khác. Các module sản phẩm (production modules) được thiết kế một cách độc lập và chỉ dựa trên việc xem xét sản xuất. Các module chức năng được phân ra module cơ sở (basic modules), module phụ (auxiliary modules), module thích nghi (adaptive modules) và phi module (non-modules).


(1) Một module cơ sở (basic module) là một module thực hiện các chức năng cơ sở. Các chức năng cơ sở về nguyên tắc không biến đổi, và là cơ sở đối với một sản phẩm hay hệ thống;


(2) Một module phụ (auxiliary module) tương ứng với các chức năng phụ mà được dùng cùng với các module cơ sở để tạo ra các sản phẩm đưa dạng;


(3) Một module thích nghi (adaptive module) là một module mà trong đó có sử dụng các chức năng thích nghi. Các chức năng thích nghi làm thích nghi một phần hay một hệ thống với các sản phẩm hoặc hệ thống khác. Các module thích nghi thực hiện các giới hạn không lường trước;


(4) Một phi module (non-module) thực hiện các chức năng đặc biệt của khách hàng, chúng xuất hiện ngay cả khi thực hiện việc thiết kế một cách thận trọng nhất. Phi module cần phải được thiết kế một cách riêng lẻ cho các nhiệm vụ riêng biệt để thoả mãn yêu cầu của khách hàng.


Tính module phụ thuộc vào hai đặc tính sau của một thiết kế:


(1) Độ tương tự giữa cấu trúc vật lý và chức năng của thiết kế;


(2) Cực tiểu hoá các tương tác phụ giữa các bộ phận cấu thành (về vật lý);



Trên cơ sở tương tác trong bản thân một sản phẩm, có thể định nghĩa 3 loại module sau:


(1) Module hoán đổi bộ phận cấu thành (component-swapping modularity) xảy ra khi 2 hoặc nhiều hơn các bộ phận cấu thành cơ bản (basic components) cặp với 1 module, và như vậy tạo ra các biến thể sản phẩm khác nhau thuộc về cùng một họ sản phẩm;



Hình vẽ cho 1 ví dụ về các phương án sản phẩm được tạo ra bằng các module hoán đổi bộ phận cấu thành. Các máy tính khác nhau trên Hình đều được lắp ráp với cùng một bộ khung (frame board) M1. Các phương án sản phẩm khác nhau được tạo ra bằng cách lắp ráp khác monitor khác nhau M2, M3 hoặc M4.
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Hình 2 - Ví dụ về các module hoán đổi bộ phận cấu thành



Trong công nghiệp chế tạo ô tô, chỉ bằng các hoán đổi loại ghế ngồi, các kính chắn, các bảng cát sét, … khác nhau cho cùng một thân xe, người ta có thể tạo ra các mẫu xe khác nhau.



Trong ngành công nghiệp máy tính, các module hoán đổi tự thể hiện qua việc ghép các loại ổ đĩa cứng (hard disk), màn hình (monitor), bàn phím (keyboard) khác nhau với cùng một bảng mạch chính (motherboard) để tạo ra các mẫu máy tính khác nhau.


(2) Module chia sẻ bộ phận cấu thành (component-sharing modularity) là phần bù (bổ xung) cho module hoán đổi bộ phận cấu thành. Các module khác nhau chia sẻ cùng một bộ phận cấu thành cơ bản tạo ra các biến thể sản phẩm khác nhau thuộc về các họ sản phẩm khác nhau;



Một ví dụ về module chia sẻ bộ phận cấu thành được chỉ ra ở Hình 3. Các thân xe (M2 và M3) và bánh xe (M4 và M5) khác nhau cùng chung nhau động cơ (M1), và tạo ra các loại xe ô tô khác nhau. Việc sử dụng các module loại này trong ngành công nghiệp chế tạo ô tô dẫn đến việc sử dụng cùng loại bàn đạp, máy phát điện xoay chiều, … trong các họ xe khác nhau.
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Hình 3: Ví dụ về các module chia sẻ bộ phận cấu thành


(3) Module đường dẫn (bus module) xảy ra khi 1 module có thể được làm phù hợp với một số bất kỳ các bộ phận cấu thành cơ bản. Module đường dẫn cho phép biến đổi số và vị trí các bộ phận cấu thành cơ bản trong 1 sản phẩm, trong khi module hoán đổi bộ phận cấu thành và module chia sẻ bộ phận cấu thành chỉ cho phép thay đổi các loại của bộ phận cấu thành cơ bản;



Ví dụ về module đường dẫn là một module I/O, có thể cắm các loại thiết bị phụ cho máy tính như máy in (printer), máy vẽ (plotter), máy quét (scanner) vào cùng 1 module I/O.



Chú ý rằng, trong 3 loại module trên, việc thay thế 1 bộ phận cấu thành cơ bản có tương tác module (module interacting) với các module khác sẽ tạo ra các loại module hoán đổi, chia sẻ hoặc đường dẫn chung (global bus). Một sản phẩm được làm theo yêu cầu của khách hàng có thể tạo bằng một loạt các module, chẳng hạn, việc tạo ra một máy tính cá nhân (PC) bao gồm các module như 1 thiết bị đầu cuối, 1 bảng mạch in chính, 1 bàn phím, v.v… Và như thế, một sản phẩm được làm theo yêu cầu của khách hàng có thể gồm một module cơ sở và một số module phụ theo yêu cầu của khách hàng, các module thích nghi hoặc các bộ phận cấu thành cơ bản. Với cách tiếp cận như vậy, các sản phẩm được làm theo yêu cầu của khách hàng có thể được tạo ra một cách nhanh chóng với giá thành chế tạo thấp. Chiến lược “thiết kế sản phẩm module” hướng tới việc giảm các khó khăn thiết kế/chế tạo liên quan đến việc tạo ra các sản phẩm thoả mãn yêu cầu của khách hàng.


2.1.1.2. Lợi ích và nhược điểm của module hoá



Một trong những động cơ chung thúc đẩy việc module hoá là sự cần thiết làm sao cho một số lượng lớn các sản phẩm được xây dựng từ một tập nhỏ hơn nhiều các module và bộ phận cấu thành khác nhau. Kết quả là một tổ hợp bất kỳ nào của các module và bộ phận cấu thành, cũng như các thiết bị lắp ráp, có thể được chuẩn hoá.


a. Các lợi ích chính của module hoá


(1) Tính kinh tế: vì mỗi module thường được tạo ra với một số lượng lớn, nên tính kinh tế là tất yếu. Đặc biệt, quá trình lắp ráp thường chiếm hơn 50% giá thành chế tạo, và khoảng 40 – 60% tổng thời gian thử nghiệm. Do đó module hoá sẽ làm giảm thời gian lắp ráp, thử nghiệm, và do đó làm giảm đáng kể giá thành chế tạo.


(2) Tăng tính khả thi của việc thay đổi sản phẩm/bộ phận cấu thành. Vì mỗi giao diện module được định rõ một cách chặt chẽ, sự thay đổi có thể được tạo ra cho một module độc lập với các module khác, nếu như các giao diện còn trong phạm vi được định;


(3) Tăng sự đưa dạng của sản phẩm. Việc sử dụng module có nghĩa là có thể đạt được một sự đưa dạng cực lớn của sản phẩm bằng cách sử dụng các tổ hợp khác nhau của các module;


(4) Giảm thời gian bước (lead-time). Các module được sản xuất với số lượng tương đối lớn, việc hậu cần cho sản xuất có thể tổ chức sao cho giảm được thời gian bước sản xuất. 


(5) Tách biệt các công việc. Vì các giao diện và module đã được tiêu chuẩn hoá nên các giao diện của chúng làm cho các công việc thiết kế và các công việc sản xuất có thể tách biệt. Sự tách biệt có thể tạo ra kết quả là giảm độ phức tạp của công việc và khả năng hoàn thành các công việc một cách song song;


(6) Dễ dàng nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa và loại bỏ sản phẩm. Vì một sản phẩm được phân chia thành các module, chỉ một số module nhất định cần được thay thế khi cần sửa chữa (thay vì thay thế toàn bộ sản phẩm). Do đó, việc nâng cấp, bảo dưỡng và loại bỏ có thể tiến hành đơn giản hơn.


b.Các nhược điểm chủ yếu của module hoá


(1) Sự dư thừa cấu trúc vật lý (do việc giảm sự chia sẻ chức năng);


(2) Khả năng dư thừa do chuẩn hoá (thiết kế cho ứng dụng khắt khe nhất);


(3) Khả năng cho các cấu trúc sản phẩm tĩnh và dư thừa độ tương tự của sản phẩm;


2.1.2 Thiết kế sản phẩm theo phương pháp chuẩn module và ứng dụng


2.1.2.1 Khái niệm về thiết kế module



Các thiết kế sản phẩm khác nhau ở mức độ mà chúng được phân tách thành các bộ phận cấu thành được kết hợp một cách lỏng lẻo (loosely-coupled) tức là gần như độc lập, đối lại với các bộ phận cấu thành được kết hợp chặt chẽ (tightly-coupled) tức là độc lập cao. Thiết kế theo chuẩn module, như là một dạng đặc biệt của thiết kế sản phẩm, có mục đích để nhận dạng các bộ phận cấu thành với mức độ tương tác cao.
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Thiết kế thường được định nghĩa như là việc tạo ra một giải pháp tổng hợp dưới dạng các sản phẩm, các quá trình hoặc các hệ thống thoả mãn các yêu cầu qua phép ánh xạ giữa các yêu cầu có tính chức năng (functional requirements – FRs) trong phạm vi chức năng (functional domain) và các thông số thiết kế (design parameters – DPs) của phạm vi vật lý qua việc chọn lựa thích hợp của DPs thoả mãn FRs, nghĩa là [FR] = [A].[DP], trong đó [A] ma trận thiết kế (design matrix). Một phần tử chức năng tương ứng với một hệ thống phụ (sub-system), một cơ cấu và các liên kết tương ứng với các dòng chức năng (functional flows) trong module định hướng chức năng (function-oriented module). Dựa trên các chức năng này mà 6 kiểu tương tự mang tính chức năng được xem xét trong qúa trình nhận dạng của các bộ phận cấu thành module, đó là: hình học, thời gian, lực, điện, nhiệt và quang.



Việc thiết kế các sản phẩm module ở giai đoạn khái niệm (conceptual level) liên quan đến việc xác định ma trận [A] sao cho không gian yêu cầu chức năng (functional requirement space) được gán (map – làm cho tương ứng) vào không gian chức năng module (modular functional space). Sau đó, không gian chức năng module được gán vào không gian module (module space) dựa trên việc xem xét các chỉ số module, ví dụ như kích cỡ, tốc độ và trọng lượng. Việc gán giữa 3 không gian khác nhau như vậy được minh hoạ Hình 4.


Các phần tử của không gian chức năng module được phân loại như sau:



BF: các chức năng cơ bản (basic functions) tồn tại trong phần lớn các sản phẩm, ví dụ nguồn cung cấp năng lượng trong 1 máy tính;


 
AF: Các chức năng phụ (auxiliary functions) đặc trưng các sản phẩm đưa dạng là kết quả từ các loại module khác nhau, ví dụ chức năng bảo vệ của một cái chao đèn;



AdF: Các chức năng thích nghi (adaptive functions) là thích nghi đối với các module, các bộ phận cấu thành cơ bản (basic components) khác nhau, ví dụ như chức năng chuyển đổi của 1 card trong máy tính thực hiện việc chuẩn hoá các tín hiệu I/O;



SF: Các chức năng đặc biệt có thể tồn tại hay không tồn tại, ví dụ chức năng bảo vệ con mắt trong 1 sản phẩm máy tính;



CF: Các chức năng riêng biệt cho khách hàng (customer-specified functions), ví dụ chức năng phản hồi của thiết bị dò tầm nhìn trong một tên lửa như được đặt ra bởi Bộ quốc phòng.



Các phần tử của không gian bộ phận cấu thành module được phân chia thành các module cơ sở (basic modules), các module phụ (auxiliary modules), các module thích nghi (adaptive modules), module đặc biệt (special module) và các phần tử riêng biệt/phi module (non-module) cho khách hàng (customer-specified elements).


2.1.2.2 Sự khác biệt giữa thiết kế chuẩn hoá module và thiết kế thông thường



Mẫu thông thường của quá trình phát triển sản phẩm dựa trên cơ sở việc dàn dựng liên tiếp các công việc thiết kế, như được chỉ ra ở Hình 5.



Trong mẫu thông thường, sau khi định nghĩa khái niệm sản phẩm, các hoạt động thiết kế thường liên tiếp sao cho các hoạt động công nghệ và phát triển bộ phận cấu thành với độ không chắc chắn lớn nhất được giải quyết đầu tiên. Khi kiến thức kỹ thuật mới được phát triển và sự không chắc chắn mang tính kỹ thuật về các bộ phận cấu thành được giải quyết, thì các quyết định thiết kế được đưa ra, do đó cho phép giai đoạn tiếp theo của các hành động thiết kế được thực hiện. Quá trình này được lặp lại ở mỗi giai đoạn của qúa trình phát triển sản phẩm, cho đến khi tất cả các bộ phận cấu thành và các giao diện của chúng được định rõ hoàn toàn. Tuy rằng quá trình phát triển sản phẩm có thể bắt đầu với một ý tưởng khái quát cho việc sắp xếp các bộ phận cấu thành trong thiết kế, kiến trúc sản phẩm thực, nghĩa là mô tả đầy dủ của toàn bộ các giao diện cấu thành, lại được xác định ở cuối quá trình thiết kế. Một cách lý tưởng, kiến trúc thiết kế là sản phẩm (đầu ra) của quá trình thiết kế liên tiếp.



Khi công nghệ bộ phận cấu thành và thiết kế dẫn đến các mô tả giao diện cấu thành được phát triển liên tiếp, thì việc cần thiết phải thay đổi trong thiết kế bộ phận cấu thành ở một giai đoạn ban đầu của việc phát triển có thể không được tìm ra cho đến khi đạt tới các giai đoạn sau của việc thiết kế và phát triển các bộ phận cấu thành độc lập, như gợi ý của phản hồi thông tin được chỉ ra ở Hình 5. Nếu khó khăn kỹ thuật bất ngờ xuất hiện ở các bộ phận cấu thành “xuôi dòng” phát triển chỉ ra việc cần thay đổi các thiết kế bộ phận cấu thành “ngược dòng”, các quá trình phát triển bộ phận cấu thành xen vào có thể phải được thay thế để tạo điều kiện cho các thay đổi trong thiết kế bộ phận cấu thành ngược dòng, đặc biệt là các quá trình ảnh hưởng các bộ phận cấu thành chủ yếu. Thời gian trễ vốn có trong hệ thống phản hồi và giá thành khá cao liên quan trong các bộ phận cấu thành phụ thuộc được thiết kế lại khi thay đổi cần được tạo ra trong các bộ phận cấu thành ngược dòng có thể giảm khả năng của một công ty trong việc tạo ra hiệu quả và áp dụng kiến thức kỹ thuật về các bộ phận cấu thành.
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Sự phát triển liên tiếp và đặc điểm của các bộ phận cấu thành độc lập 





Thiết kế sản phẩm chuẩn module là một thiết kế mà trong đó các quan hệ vào và ra giữa các bộ phận cấu thành (nghĩa là các giao diện cấu thành) trong một sản phẩm đã và đang được chỉ rõ hoàn toàn và “chuẩn hoá”. Các giao diện cấu thành chuẩn hoá như: chức năng, không gian, và các mối quan hệ giữa các các bộ phận cấu thành trong một thiết kế sản phẩm mà khi được chỉ rõ, là không cho phép thay đổi trong quá trình phát triển sản phẩm và có lẽ cả sau đó nữa.



Thiết kế sản phẩm module kéo theo một điều là có một mẫu mới để quản lý dòng thông tin và kiến thức trong quá trình phát triển sản phẩm (xem Hình 6). Tương phản với các đặc tính cấu trúc thông tin liên quan của quá trình phát triển sản phẩm liên tiếp, một thiết kế sản phẩm module tạo ra một cấu trúc thông tin hoàn chỉnh – các giao diện cấu thành được định rõ của một kiến trúc sản phẩm module – mà cấu trúc này định ra các đầu ra mong muốn của các nhiệm vụ phát triển trước khi bắt đầu quá trình để phát triển và định nghĩa các bộ phận cấu thành của thiết kế chi tiết.
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Bảng 2 khái quát những điểm khác nhau chính yếu giữa phương pháp thông thường và module về định nghĩa, thiết kế và phát triển sản phẩm mới.


Bảng 2: Các hoạt động định nghĩa, thiết kế và phát triển sản phẩm trong thiết kế sản phẩm module và thông thường


		

		Định nghĩa

		Thiết kế

		Phát triển



		Thiết kế sản phẩm thông thường

		Các thuộc tính của sản phẩm “tối ưu” được xác định bởi nghiên cứu tiếp thị

		Chức năng mong muốn được ghép vào các bộ phận cấu thành, nhưng các giao diện thành phần không được định rõ chi tiết

		Phát triển thành phần và thiết kế sản phẩm cùng liên quan trong một quá trình lặp lại. Kiến trúc sản phẩm được định nghĩa bởi thiết kế sản phẩm cuối cùng, nghĩa là ở đầu ra của quá trình phát triển



		Thiết kế sản phẩm module

		Sản phẩm được hình thành như là một nền tảng để tăng các biến thể sản phẩm và cải tiến mẫu

		Kiến trúc sản phẩm module định rõ hoàn toàn các giao diện cấu thành và giới hạn việc phát triển cấu thành liên tiếp

		Các quá trình phát triển cấu thành được làm đồng thời, độc lập và được sắp xếp. Kiến trúc sản phẩm định nghĩa tại một giai đoạn không thay đổi trong quá trình phát triển





2.1.2.3 Cơ sở toán học tính toán thiết kế chuẩn module



Để thiết kế sản phẩm module hoá, nói cách khác là để thiết kế chuẩn module cho các sản phẩm, cần phải có đo lường tính module của sản phẩm đó. Việc đo tính module, cũng như phần lớn việc đo lường “độ tốt” hoặc “năng lực” khác, tốt nhất là được sử dụng khi so sánh tính module tương đối của 2 sản phẩm tương tự. Có khá nhiều công việc ban đầu cần thiết để tính toán chỉ số đo tính module. Việc đo theo 4 bước sau phụ thuộc rất nhiều vào việc hiểu rõ các mối quan hệ vật lý và quá trình giữa các bộ phận cấu thành.



Bước 1: Tạo cây thành phần (component tree)



Một cây thành phần trình bày chi tiết các mối quan hệ vật lý giữa các bộ phận cấu thành ở mọi mức độ trừu tượng. Để phát triển một cây thành phần, sản phẩm được chia ra thành các bộ phận cấu thành và các module chủ yếu. Các module lại được phân tiếp thành các bộ phận lắp ráp phụ (subassembly), sau đó là thành các bộ phận cấu thành riêng biệt, và cuối cùng là các thuộc tính sản phẩm mô tả các bộ phận cấu thành. 



Bước 2: Tạo các đồ thị quá trình (Process graph)



Các quá trình vòng đời (life-cycle) đưa dạng mà mỗi trong các bộ phận cấu thành trong tất cả các module đều trải qua, trước hết được ghi ngắn gọn, sau đó toàn bộ các bộ phận cấu thành mà trải qua mỗi một quá trình vòng đời (ví dụ chế tạo, lắp ráp, chức năng, dịch vụ, nghỉ hưu) được ghi lại. Đối với mỗi một quá trình, một đồ thị quá trình cần phải được tạo ra để trình bày chi tiết mỗi giai đoạn của vòng đời, toàn bộ các quá trình trong mỗi giai đoạn và mỗi công việc, công việc phụ trong mỗi quá rình. 



Bước 3: Thiết lập các ma trận (matrix)



Sử dụng cây và các đồ thị quá trình để thiết lập 2 ma trận đánh giá tính module, 1 ma trận để ghi lại độ tương tự (similarity) và ma trận kia để ghi độ phụ thuộc (dependency).



Bảng 3 chỉ ra dạng tổng quát của 1 ma trận đánh giá tính module. Ma trận hình vuông có các tiêu đề hàng và cột tương ứng với hầu hết các mức đặc biệt của cây thành phần và các đồ thị quá trình. Nội dung của 2 ma trận đánh giá tính module là các mối quan hệ tương tự và phụ thuộc giữa các bộ phận cấu thành và các quá trình.



Có 6 mối quan hệ có thể trong độ tương tự và độ phụ thuộc:


· Độ phụ thuộc giữa bộ phận cấu thành và bộ phận cấu thành (Component-Component Dependency) xảy ra khi 2 bộ phận cấu thành dựa vào nhau khi chú ý đến thiết kế vật lý của chúng, đặc biệt là các thuộc tính của chúng. 



Một ví dụ của độ phụ thuộc như vậy là một bánh răng khớp vào một trục bánh răng. Trong khi bánh răng và trục bánh răng là 2 bộ phận cấu thành khác nhau, đường kính bên trong của bánh răng và đường kính bên ngoài của trục vít lại phụ thuộc vào nhau một cách không thể tách rời.


- Độ tương tự giữa bộ phận cấu thành và bộ phận cấu thành (Component- Component Similarity) không được sử dụng bởi vì nó không liên kết các thiết kế với nhau sao cho các thay đổi bắt buộc trong một bộ phận cấu thành là do các thay đổi trong bộ phận cấu thành kia. 


- Tính độc lập giữa bộ phận cấu thành và quá trình (Component-Process Dependency) mô tả chi tiết các mối quan hệ mà trong các mối quan hệ đó thì việc thiết kế sản phẩm phụ thuộc vào việc một quá trình vòng đời của một thành phần có xảy ra hay không, có nghĩa là quá trình “lái” (quyết định) việc thiết kế. Nếu cùng một qúa trình quyết định việc thiết kế của 2 bộ phận cấu thành khác nhau, thì các bộ phận cấu thành phải được nhóm vào cùng một module sao cho chúng có thể liên quan với quá trình và cực tiểu hoá các ảnh hưởng lên các bộ phận cấu thành khác.


Một ví dụ điển hình là bộ phận quay chọn sóng và công tắc nguồn của một radio, 2 bộ phận cấu thành này hoàn toàn không liên quan đến nhau, nhưng đều trải qua cùng một qúa trình sản xuất. Tất cả các bộ phận khuôn phun plastic như vậy có thể  kết hợp thành một module sao cho chúng có thể được cập nhật như là một với những thay đổi trong quá trình làm khuôn phun.


- Độ tương tự giữa bộ phận cấu thành và quá trình (Component-Process Similarity) mô tả chi tiết các mối quan hệ mà trong đó một bộ phận cấu thành dùng hoặc trải qua một quá trình vòng đời. Vấn đề logic là nhóm các bộ phận cấu thành mà cùng trải qua các quá trình chu kỳ sống trong một module, để cực tiểu hoá ảnh hưởng mà một thay đổi trong quá trình sẽ gây ra cho sản phẩm.


Bảng 3: Ma trận đánh giá tính module được tạo ra.


(Mỗi bộ phận lắp ráp phụ và quá trình được chia ra thành các nguyên tố, các thuộc tính và các công việc phụ cấu thành của nó. Các ô chứa các hệ số của các mối quan hệ tương tự và phụ thuộc)


		 

		Bộ phận cấu thành

		Qúa trình



		 

		Bộ phận lắp ráp phụ 1

		Bộ phận lắp ráp phụ 2

		Quá trình 1

		Qt 2



		Ma trận đánh giá tính module

		Bộ phận cấu thành 1

		Bộ phận cấu thành 2

		Bộ phận cấu thành 3

		Công việc 1
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		Thuộc tính 3

		Thuộc tính 4

		Thuộc tính 5
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		Qt 2

		C/v 3

		C/v phụ 5

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





Có thể lấy một ví dụ: hai bộ phận cấu thành bằng sợi thủy tinh của 1 xe máy, chẳng hạn như cái chắn bùn phía trước và phía sau được chế tạo bởi cùng một quá trình. Các bộ phận cấu thành đó có thể thay thế trong cùng một module bất kể đến vị trí của chúng.


· Độ phụ thuộc giữa quá trình và quá trình (Process-Process Dependency) và độ tương tự giữa quá trình và quá trình (Process-Process Similarity) không ảnh hưởng trực tiếp đến việc thiết kế sản phẩm, do sự loại trừ mối tương tác bộ phận, và đã được loại trừ khỏi việc đo lường tính module và phương pháp thiết kế.



Bảng 4 chỉ ra một tập hợp các phân loại, các nội dung của các ma trận đánh giá tính module. 


Bảng 4: Phân loại độ tương tự và độ phụ thuộc


		Độ tương tự

		Độ phụ thuộc



		1: Không tương tự

		1: Không phụ thuộc



		2: Hơi giống nhau

		3: Phụ thuộc



		3: Giống nhau

		5: Phụ thuộc nặng



		4: Rất giống nhau

		



		5: Cực kỳ giống nhau

		






Bước 4: Tính toán tính module tương đối bằng ma trận đánh giá tính module



Để đạt được tính module cao, điều quan trọng là có độ tương tự cao giữa các bộ phận cấu thành trong bản thân một module (Sin), độ tương tự thấp giữa một bộ phận cấu thành của một modue liên quan và các bộ phận cấu thành khác bên ngoài của module đó (Sout), độ phụ thuộc cao giữa các bộ phận trong bản thân module đó (Din), và độ phụ thuộc thấp giữa một bộ phận trong bản thân một module và một bộ phận bên ngoài module đó (Dout).



Và như vậy, chỉ số đo module tương đối được xây dựng như sau:



Tính module = Sin / (Sin + Sout) + Din / (Din + Dout)

(1)



Việc đo như trên trực tiếp tương quan đến các định nghĩa của độ tương tự và độ phụ thuộc đã nêu ở trên. Trong việc đo lường này, tỉ số giữa tổng các độ tương tự bên trong các module với độ tương tự toàn bộ và cộng với tỉ số của tổng của các độ phụ thuộc bên trong các module với độ phụ thuộc toàn bộ. Các giá trị lấy cho toàn sản phẩm chỉ ra rằng tính module tăng từ 0 đến 2. Cách tính 4 thông số sơ bộ (Sin, Sout, Din, Dout được mô tả sơ lược dưới đây:



Sin: là các độ tương tự bộ phận cấu thành giữa mỗi một bộ phận cấu thành trong nội bộ một module cụ thể:



Sin = 
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(2)


ở đây: 
m là một module, i, j là các bộ phận cấu thành trong cùng một module, còn k là 1 công việc;





M = tập các module trong sản phẩm đó





r = bộ phận cấu thành đầu tiên trong module m hoặc module n





s = bộ phận cấu thành cuối cùng trong module m hoặc module n





T = tập các quá trình đang được xem xét
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 là độ tương tự giữa bộ phận cấu thành j và công việc k



Giá trị này là căn bậc 2 của các độ tương tự giữa 2 bộ phận cấu thành và 1 quá trình vòng đời. Tương tự như toàn bộ các phép đo bộ phận cấu thành-quá trình tiếp theo, nó cho phép mối quan hệ giữa bộ phận cấu thành và quá trình có thể đo lường được bằng các thuật ngữ bộ phận cấu thành – bộ phận cấu thành. Sin được tính chỉ cho riêng quan hệ tương hỗ bộ phận cấu thành – quá trình. Vì việc tính toán Sin cho một bộ phận cấu thành của module A cần sử dụng các tỉ số của quan hệ tương hỗ tương tự bộ phận cấu thành – quá trình cho mỗi một bộ phận cấu thành bên trong module A. Sin có hiệu quả tích cực đối với việc đo lường khi ta cố gắng để nhóm các bộ phận cấu thành với các vòng đời tương tự.



Sout: là các độ tương tự giữa các bộ phận cấu thành của một module và mỗi một bộ phận cấu thành bên ngoài module đó.
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(3)


ở đây i, j là các bộ phận cấu thành không ở trong cùng một module, và n là một module.



Việc tính toánh Sout cho một bộ phận cấu thành của module A cần sử dụng các tỉ lệ của các mối tương quan tương tương tự bộ phận cấu thành – quá trình cho mỗi bộ phận cấu thành bên ngoài module A. Sout có hiệu quả tiêu cực đối với việc đo lường tính module khi ta quan tâm đến vic giảm các tính tương tự quá trình giữa các bộ phận cấu thành ở trong 2 module khác nhau.



Din: là các độ phụ thuộc giữa mỗi một bộ phận cấu thành trong bản thân một module cụ thể:



Din = 
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(4)


, ở đây: i, j là các bộ phận cấu thành trong cùng một module
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 là độ phụ thuộc giữa bộ phận cấu thành i và bộ phận cấu thành j;



Việc tính toán Din cho một bộ phận cấu thành của module A đòi hỏi sử dụng các tỉ số các quan hệ tương hỗ giữa độ phụ thuộc giữa bộ phận cấu thành với bộ phận cấu thành và bộ phận cấu thành và giữa bộ phận cấu thành và quá trình cho mỗi một bộ phận cấu thành bên trong module A. Các độ phụ thuộc bộ phận cấu thành – bộ phận cấu thành được lấy khỏi ma trận đánh giá tính modue. Din có tác dụng tích cực đối với việc đo vì nó quan trọng trong việc nhóm các bộ phận cấu thành độc lập.



Dout: là các độ phụ thuộc giữa các một bộ phận cấu thành của một module và mỗi một trong các bộ phận cấu thành bên ngoài module đó:
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(5)


 ở đây:
i, j là các bộ phận cấu thành không ở trong cùng một module
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 là độ phụ thuộc giữa bộ phận cấu thành i và công việc k
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 là độ phụ thuộc giữa bộ phận cấu thành j và công việc k
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 là độ phụ thuộc giữa bộ phận cấu thành i và bộ phận cấu thành j;



Việc tính toán Dout cho một bộ phận cấu thành của module A đòi hỏi sử dụng tỉ số các quan hệ tương hỗ phụ thuộc giữa bộ phận cấu thành và bộ phận cấu thành, giữa bộ phận cấu thành và quá trình, cho mỗi một bộ phận cấu thành bên ngoài module A. Dout có tác dụng tiêu cực đối với việc đo toàn thể, vì toàn bộ các độ phụ thuộc bên ngoài phải được cực tiểu hoá để có các module độc lập.


2.1.2.4 Phương pháp thiết kế chuẩn module



ứng dụng định nghĩa đặc trưng tính module ở trên, có thể phát triển một phương pháp để thiết kế các sản phẩm chuẩn module. Phương pháp thiết kế là một tập các hướng dẫn định lượng để chuyển việc phát triển sản phẩm thành các sản phẩm chuẩn module với toàn bộ các ưu điểm đã được nêu.



Mục đích của phương pháp thiết kế là để thiết kế lại một sản phẩm loại trừ các bộ phận cấu thành hoặc các module, bố trí lại các bộ phận cấu thành hoặc các module, hoặc thay đổi các thuộc tính bộ phận cấu thành. Việc loại bỏ là quá trình đơn giản nhất. Việc tái tạo hình thể là việc chuyển đổi hiệu quả về giá thành các bộ phận cấu thành thành các module khác để tăng tính module tương đối toàn bộ. Việc thiết kế lại là thay đổi các thuộc tính của bộ phận cấu thành để giảm các độ tương tự và các độ phụ thuộc bên ngoài hoặc tăng các độ tương tự và các độ phụ thuộc bên trong.



Thiết kế lại khó hơn nhiều so với tái tạo lại hình thể, vì cần phải làm lại việc phân tích kỹ thuật. Logic của phương pháp thiết kế là như sau:


(1) Loại bỏ các module nếu chúng không cần thiết;


(2) Nếu toàn bộ module không thể bị loại bỏ, thì tìm cách loại bỏ các bộ phận cấu thành của các module đó;


(3) Nếu không thể loại bỏ được, thì cố gắng chuyển các bộ phận cấu thành thành các module khác, hoặc thành các module mới để tăng giá trị toàn thể của tính module của sản phẩm;


(4) Nếu việc tái tạo lại hình thể là không được, thì thiết kế lại các thuộc tính của các bộ phận cấu thành để giảm hoặc loại bỏ các độ tương tự và các độ phụ thuộc với các bộ phận cấu thành bên ngoài, hoặc để tăng các độ tương tự với các bộ phận cấu thành của cùng một module.


2.1.2.5 Các bước cơ bản trong thiết kế sản phẩm module



Thiết kế sản phẩm module hoá có thể tóm tắt ở 5 bước chính sau:


Bước 1: Định rõ nhiệm vụ. Tạo ra các đặc tính chủ yếu. Một module thường phải thoả mãn nhiều chức năng chính;


Bước 2: Thiết lập cấu trúc chức năng. Phân chia các chức năng chính ra một số cực tiểu các chức năng phụ (subfunctions) tương tự và tuần hoàn (recurring) (BF, AF, AdF, SF, CF) trên cơ sở 2 điều kiện hạn chế (constrains) sau:


(i) Các cấu trúc chức năng của các biến thể sản phẩm được xem xét chuẩn hoá module cần phải tương hợp (compatible) về logic và về vật lý;


(ii) Các chức năng phụ được xác định cần phải thay thế lẫn nhau được (interchangeable);


Bước 3: Xác định phương pháp được dùng để thực hiện các chức năng phụ. Xác định nguyên tắc mang tính giải pháp cho việc thực hiện các chức năng phụ biến thể. Điều kiện tiên quyết là phải tìm được các nguyên tắc tạo ra các biến thể mà không cần thay đổi các nguyên tắc làm việc và thiết kế cơ bản (basic design).


Bước 4: Phát hiện tính khả thi giữa các giao diện của các module và các bộ phận cấu thành cơ bản (hình học, động học, …).


Bước 5: Xem xét lại các điều kiện giới hạn.



Một khái niệm tương tự với khái niệm thiết kế module là khái niệm “sản phẩm nòng cốt” (core product). Các đặc điểm thiết kế của “sản phẩm nòng cốt” (một mẫu đầu tiên) để thiết kế lại các thành phần còn lại. Với cách làm như vậy, thời gian thiết kế được giảm đi. ý tưởng của quá trình thiết kế module liên quan gần gũi với khái niệm sản phẩm nòng cốt. Quá trình module hoá làm cho có thể thực hiện một số vấn đề thiết kế một cách độc lập với các hoạt động khác. Việc sử dụng khái niệm sản phẩm nòng cốt và quá trình thiết kế module hoá cho phép nhà chế tạo nhanh chóng điều chỉnh theo thay đổi trong sản phẩm và các quá trình công nghệ, và thay đổi do yêu cầu của khách hàng. Bằng cách giảm thời gian và số lượng tài nguyên tiêu hao để đáp ứng với ác thay đổi đó, tính mềm dẻo của hệ thống được nâng cao. Hơn nữa, các thay đổi có thể được thực hiện một cách có hệ thống và tăng lên.


2.2. ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến


Trước đây, các phần tử và thiết bị điều khiển, đo lường trên tàu hầu hết được chế tạo dưới dạng các mạch tương tự, rời rạc và cồng kềnh, bo mạch là tổ hợp của các phần tử diode, transitor bán dẫn.. nên kích thước cơ khí lớn, rất dễ chịu các tác động của môi trường biển cũng như các ảnh hưởng rung xóc của môi trường làm việc, dẫn đến tình trạng làm việc kém tin cậy, độ chính xác thấp. Khi xảy ra hỏng hóc thì khó sửa chữa, thay thế do tính đồng bộ của hệ thống và thời gian khắc phục sự cố thường kéo dài, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ và hiệu quả kinh tế. Đơn cử như hệ thống đo báo tập trung các thông số máy chính, với cách thiết kế hệ thống theo kiểu hệ truyền động cơ khí, các tiếp điểm tác động dưới sự điều khiển của các công tắc tơ, rơ le nên hệ thống sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ của trễ, khi có rung xóc của môi trường làm việc dễ gây ra các tác động sai lệch dẫn đến kết quả đo thiếu chính xác. Khi xảy ra sự cố thì phải thao tác ngắt nguồn ở diện rộng mới tiến hành sửa chữa, thay thế được, việc tìm ra chính xác vị trí sự cố cũng hết sức khó khăn. Nếu ta thay thế hệ thống đo báo tập trung rời rạc nói trên bằng một hệ thống tích hợp được chế tạo theo phương pháp chuẩn module, ứng dụng kỹ thuật số có cấu trúc vật lý gọn nhẹ, bền vững, hoạt động tin cậy với độ chính xác cao, chịu được các chấn động, rung xóc và tác động ăn mòn của môi trường biển. Các phần tử thiết bị được chế tạo theo phương pháp chuẩn module và được sản xuất đồng bộ theo công nghệ tự động hoá hoàn toàn đảm bảo việc lắp ráp đơn giản, thuận tiện trong việc phối ghép với các hệ thống điều khiển, đo lường khác trên tàu và việc triển khai các hệ SCADA, DCS cho các tàu lớn và hiện đại. Các module này được chuẩn hoá dựa trên các công nghệ kỹ thuật vi điện tử, vi xử lý, tin học công nghiệp, công nghệ khả trình.


Các phần tử điều khiển, đo lường trên tàu ngoài nhiệm vụ thu thập, giám sát, còn có chức năng điều khiển theo các thông số đặt, nếu xảy ra trường hợp vượt ngưỡng đặt, chúng có nhiệm vụ đưa ra các cảnh báo và tự động ngừng hoạt động trong một số trường hợp để đảm bảo tính an toàn của hệ thống và của con tàu. Số liệu gửi về các trung tâm xử lý là các vi mạch tích hợp sẽ được xử lý, hiển thị và đưa ra các cảnh báo khi cần thiết. Việc module hoá các phần tử, thiết bị dưới dạng các vi mạch tích hợp đòi hỏi công nghệ cao và các quy trình khá nghiêm ngặt. Do đó việc lựa chọn các dòng linh kiện và đưa ra giải pháp phù hợp ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề công nghệ và hiệu quả kinh tế.


Để sản xuất ra 1 module chuẩn, có tính năng mở, thân thiện với người sử dụng, dễ dàng trong việc mở rộng và phát triển hệ thống, có thể lắp đặt và chạy tốt trên nhiều tàu, tôi xin trình bày một số phương pháp công nghệ mới được áp dụng trong việc chế tạo các module của dự án KC06:


2.2.1. Công nghệ tích hợp và lập trình


Sự ra đời của các mạch tích hợp đánh dấu một bước phát triển của công nghệ điện tử. Từ khi ra đời đến nay công nghệ sản xuất mạch tích hợp đã đạt được những thành tựu to lớn. Ngày nay một chip điện tử có thể tích hợp hàng triệu , trăm triệu cổng logic , tốc độ , độ trễ tín hiệu ngày càng được cải thiện đáp ứng được các yêu cầu về xử lí . Hiện nay các loại mạch tích hợp vô cùng phong phú và đưa dạng , từ  các loại TTL LS74 , LM …đến các loại vi điều khiển , vi xử lí …của rất nhiều các tập đoàn lớn trên thế giới đã đáp ứng được tất cả các yêu cầu về thiết kế .


2.2.1.1. Họ vi điều khiển MCS51


Năm 1976 Intel giới thiệu bộ vi điều khiển (microcontroller) 8748, 1 chip tương tự như các bộ vi xử lý và là chip đầu tiên trong họ vi điều khiển MCS – 48. 8748 là 1 mạch chứa trên 17.000 transitor bao gồm 1 CPU, 1 Kbyte EPROM, 64 byte RAM, 27 chân xuất nhập và 1 bộ định thời 8 bít. IC này và các IC khác tiếp theo của họ MCS – 48 đã nhanh chóng trở thành chuẩn công nghiệp trong các ứng dụng hướng điều khiển (control – oriented application). Độ phức tạp, kích thước và khả năng của các bộ vi điều khiển được tăng thêm 1 bậc quan trọng vào năm 1980 khi Intel công bố chip 8051, bộ vi điều khiển đầu tiên của họ MCS – 51. So với 8048, chip 8051 chứa trên 60.000 transitor bao gồm 4 Kbyte ROM, 128 byte RAM, 32 đường xuất nhập, 1 port nối tiếp và 2 bộ định thời 16 bit. Các thành viên mới được đưa thêm vào cho họ MCS – 51 và các biến thể ngày nay đã được bổ sung thêm nhiều tính năng:


· Khối xử lý trung tâm (CPU) 8 bit đã được tối ưu hoá để đáp ứng các chức năng điều khiển.


· Khối logic (ALU) xử lý theo bit thuận tiện cho phép toán logic Boolean.


· Bộ tạo dao động giữ nhịp được tích hợp bên trong.


· Giao diện nối tiếp có khả năng hoạt động song song/ đồng bộ.


· Các cổng vào / ra hai hướng và từng đường dẫn có thể được định địa chỉ một cách tách biệt.


· Có 5 hoặc 6 nguồn ngắt với 2 mức ưu tiên.


· Hai hoặc 3 bộ đếm/ định thời 16 bit.


· Bus và khối định thời tương thích với các khối ngoại vi của bộ vi xử lý 8085/8088.


· Dung lượng của bộ nhớ chương trình (ROM) bên ngoài có thể lên tới 64 Kbyte.


· Dung lượng của bộ nhớ dữ liệu (RAM) bên ngoài có thể lên tới 64 Kbyte.


· Dung lượng của bộ nhớ ROM bên trong có thể lên đến 8 Kbyte.


· Dung lượng bộ nhớ RAM bên trong có thể đạt đến 256 byte.


· Tập lệnh phong phú.


2.2.1.2. Vi điều khiển PIC


Song song với vi điều khiển họ MCS51 đang chiếm lĩnh rộng trong thị trường điện tử Việt Nam gần đây do giá thành thấp, chương trình nạp phổ thông, mạch nạp có thể mua được với giá khá rẻ ngay tại Việt Nam hoặc tự chế tạo được, hoạt động với độ tin cậy vừa phải thì gần đây trên thị trường VN xuất hiện không ít dòng Vi điều khiển mới như PIC của Microsoft, AVR của Atmel.. Các dòng vi điều khiển này đã có 1 số cải tiến đáng kể. Như tính năng của PIC đã được nâng lên rất nhiều so với MCS51:


· Khối xử lý trung tâm của chíp này tuân theo kiến trúc RISC trở kháng cao


· Tập lệnh chỉ có  35 lệnh đơn


· Các chu kỳ lệnh đều đơn ngoại trừ lệnh rẽ nhánh chương trình


· Tốc độ hoạt động cao: tần số clock là DC–20MHz, chu kỳ lệnh 200ns


· Bộ nhớ chương trình FLASH lớn có thể đến 8K x 14 từ (8K x 14words)


Bộ nhớ dữ liệu RAM lớn có thể đến 368 x 8 byte


Bộ nhớ dữ liệu ROM lớn có thể đến 256 x 8 byte


· Số lượng nguồn ngắt lớn (có thể lên đến 14 nguồn ngắt) cho phép xử lý các chương trình phức tạp


· Stack cứng sâu 8 mức (8 level deep)


· Chế độ địa chỉ trực tiếp, gián tiếp, tương đối


· Có Watchdog timer để giám sát hoạt động của mạch


· Cho phép bảo vệ mã chương trình


· Có chế độ tiết kiệm nguồn (SLEEP mode)


· Có thể lựa chọn các đặc điểm cho các bộ dao động


· Sử dụng kỹ thuật CMOS FLASH/EEPROM nên công suất tiêu thụ thấp, tốc độ cao.


· Lập trình nối tiếp trong mạch (ICSP – In Circuit Serial Programing)


· Có khả năng lập trình nối tiếp trong mạch với nguồn đơn 5v


· Gỡ rối chương trình trong mạch (In – circuit Debugging)


· Bộ vi xử lý có thể thực hiện đọc/ghi lên bộ nhớ chương trình


· Dải điện áp hoạt động rộng: Từ 2 đến 5,5v


· Dòng sink/source cao (25mA)


· Được thương mại và công nghiệp hoá, dải nhiệt độ làm việc được mở rộng


· Tiêu thụ công suất thấp


· Thường nhỏ hơn 0,6mA với điện áp 3v, tần số 4mHz


· Bằng 20(A với điện áp 3v, tần số 32kHz


· Dòng Stadby nhỏ hơn 1(A


Đặc điểm ngoại vi


· Timer 0: Là bộ định thời/bộ đếm(timer/counter) 8 bit với bộ chia 8 bit


· Timer 2: Là bộ định thời/bộ đếm(timer/counter) 8 bit, với bộ chia Prescaler và Postscaler


· Có các module so sánh (Compare), Capture, PWM (Pulsse Width Modulation)


· Module Capture 16 bit, độ phân giải 12,5ns


· Module Compare 16 bit, độn phân giải 200ns


· Module PWM độ phân giải 10 bit


· Bộ chuyển đổi A/D nhiều kênh, 10 bit


· Cổng nối tiếp đồng bộ (SSP) làm việc theo chuât SPI (chế độ Master) và chuẩn I2C (Master/slave)


· Bộ truyền nhận đồng bộ/không đồng bộ vạn năng dùng 9 bit địa chỉ


·  Cổng Slave song song 8 bit (PSP) với các đường điều khiển ngoài: RD, WR, CS


· Mạch dò tìm nguồn yếu cho chế độ Brown – out Reset (BOR).


Tuy nhiên, vi điều khiển PIC cũng mới chỉ được một số Công ty điện tử Việt Nam thử nghiệm và đưa vào sử dụng nhưng chưa được phổ biến rộng bằng dòng MCS 51 do giá thành cao, không có sẵn ở thị trường trong nước mà phải nhập khẩu thông qua nhà phân phối và yêu cầu phải mua với số lượng lớn.


2.2.1.3. Vi điều khiển AVR


Bên cạnh MCS51, thời gian gần đây vi điều khiển AVR của Atmel cũng đang chiếm lĩnh thị trường Việt Nam do độ ổn định,  tốc độ cao và các ứng dụng rất mạnh của nó:


*Tuân theo kiến trúc RISC, trở kháng cao, tiêu thụ nguồn thấp


· Tập lệnh đầy đủ với 118 lệnh – Phần lớn chu kỳ thực hiện lệnh đơn


· 32 thanh ghi 8 bit làm việc với mục đích chung


* Dữ liệu và bộ nhớ nonvotile


· 8K byte bộ nhớ chương trình Flash


· Giao diện SPI cho phép lập trình trong hệ thống (In – System Programming)


· 512 Byte EEPROM


· Có khả năng chịu 100.000 lần viết/ xoá


· 512 byte SRAM trong


· Khoá chương trình để bảo vệ


* Đặc điểm vào ra


· ADC 8 kênh, 10 bit


· Giao diện nối tiếp SPI theo kiểu Master/Slave


· 2 bộ Timer/Counter 8 bit với bộ chia riêng và chế độ so sánh


· 1 bộ Timer/Counter 16 bit với bộ chia riêng, chế độ so sánh và bắt giữ (capture), chế độ phát xung kép 8, 9, 10 bit.


· Có Watdog Timer lập trình được với bộ dao động on-chip


· Bộ so sánh tương tự on-chip


*Một số đặc điểm riêng của dòng vi điều khiển này:


· Mạch khởi động bật lại nguồn (Power-on Reset Circuit)


· Mạch thời gian thực với mạch dao động riêng và chế độ Counter


· Có nguồn ngắt trong và ngoài


· Có 3 chế độ ngủ: Nhàn rỗi (Idle), tiết kiệm nguồn (Power save) và ngắt nguồn (Power down)


Với những tính năng mạnh như kể trên, chương trình nạp chuẩn, bộ nạp và IC dễ mua nên vi điều khiển AVR đã và đang được ứng dụng rất mạnh trong công nghiệp nói chung và trong các bộ xử lý của các hệ thống đo lường - điều khiển nói riêng.


Tuy nhiên các chức năng của các loại IC tích hợp này đều do các nhà cung cấp thiết kế. Khi xây dựng các ứng dụng người thiết kế phải vận dụng kiến thức của mình lựa chọn linh kiện đi kèm và kết nối chúng để thực hiện các chức năng  ứng dụng. Tính năng của các ứng dụng này thường rất khô cứng, sử dụng nhiều linh kiện, công suất mạch lớn, độ trễ tín hiệu cao, chức năng của các mạch tích hợp bị lãng phí, độ ổn định phụ thuộc nhiều vào môi trường….


Các dòng vi điều khiển nói chung đều sử dụng ngôn ngữ lập trình là assembly,  là ngôn ngữ cấp thấp nhất nên có thể can thiệp rất sâu vào mã máy, cho phép người lập trình hiểu rõ cấu trúc phần cứng, được chủ động và sáng tạo trong thiết kế. Chương trình được viết trên ngôn ngữ assembly có dung lượng nhỏ, có thể sử dụng khoá chương trình để bảo mật cho hệ thống, phòng tránh việc sao chép, phá hoại chương trình và hoạt động của các module. Tuy nhiên người lập trình phải mất rất nhiều thời gian và công sức trong việc lập trình cho một module. Ngoài assembly, ta có thể sử dụng ngôn ngữ C để lập trình, sau đó sử dụng các phần chương trình biên dịch chuẩn để nạp cho vi điều khiển. Chương trình được viết trên ngôn ngữ C với cùng nội dung như viết trên ngôn ngữ assembly sẽ có dung lượng chương trình lớn hơn rất nhiều lần. Tuy nhiên, chương trình được viết trên ngôn ngữ C sẽ giúp tiết kiệm cho người lập trình rất nhiều thời gian và công sức do trong C có rất nhiều hàm chức năng hỗ trợ cho việc lập trình. Hơn nữa, với ngôn ngữ C ta có thể ứng dụng công nghệ nhúng, giúp người lập trình có thể làm việc theo nhóm, dễ dàng trong việc mở rộng, phát triển các module.


2.2.2. Lựa chọn linh kiện và giải pháp thiết kế


2.2.2.1. Lựa chọn linh kiện


a. Lựa chọn bộ chuyển đổi ADC


Phần tử quan trọng nhất ảnh hưởng đến độ sai số của các Module chính là bộ ADC. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại ADC, tuy nhiên để chọn được ADC phải dựa vào các tiêu chí sau:


· Độ phân dải của ADC.


· Tốc độ xử lý phải đảm bảo tốc độ thu thập số đo.


· Điện áp vào phải phù hợp với hệ thống. Tốt nhất là ADC được tích hợp trong vi điều khiển .



Qua khảo sát thực tế và tìm hiểu kỹ trên thị trường ở Việt Nam hiện nay, tác giả đã thiết kế chế tạo Module dựa trên bộ biến đổi ADC 12 bit của hãng Analog Device AD574A đáp ứng đo đạc, điều khiển và xử lý tín hiệu cỡ ms. Bộ biến đổi ADC có độ chính xác cao, tốc độ biến đổi 10 ( 25 (s (microsec), nguồn cấp là (12V, độ ổn định phù hợp với môi trường, có thể ứng dụng cho Module này và đặc biệt giá thành vừa phải để ta có thể sử dụng được.



Chú ý rằng với mạch đo trong Module thì các tín hiệu biến đổi chậm nên ta không cần dùng mạch S&H mà đưa thẳng vào ADC. Khi tín hiệu biến đổi nhanh theo thời gian (<25ns) thì phải đưa tín hiệu qua mạch S&H thì tín hiệu số nhận được sau ADC mới ổn định và chính xác.


b. Lựa chọn vi điều khiển.


ở Việt Nam trong thời gian qua, các bộ phận làm về lĩnh vực thiết kế hệ đo lường điều khiển hoặc ứng dụng vi xử lý đều đi theo hai hướng: dùng các họ vi xử lý 8 bit cũ như 8085, Z80, CM6800, hoặc dùng các main-board của máy tính PC với các CPUx86. Đối với các hệ thống điều khiển làm việc trong môi trường nhiễu mạnh, việc sử dụng các họ x86 tốc độ cao không phù hợp vì khả năng chống nhiễu kém, trong khi thực tế bài toán điều khiển lại không đòi hỏi tốc độ  cao như vậy. Thường Clock trong công nghiệp chỉ cần đến 30 MHz là đủ.



Từ những nhận định trên và thực tế ở Việt Nam hiện đang phổ biến nhất là 4 họ điều khiển 8 bit chính, đó là: Họ 68HC11 của Motorola, 8051 của Intel, Z8 của Zilog và PIC 16x của Microchip Technology. Mỗi loại trên đều có một tập lệnh và thanh ghi riêng nên chúng không tương thích với nhau. Ngoài ra cũng còn có các bộ vi điều khiển 16 bit và 32 bit nhưng không được phổ biến. 



Để có được sự lựa chọn chính xác, ta phải dựa vào các tiêu chí sau:


· Tiêu chí đầu tiên khi lựa chọn một bộ vi điều khiển, đó là phải đáp ứng được yêu cầu về tính toán một cách hiệu quả và kinh tế. Do vậy, trước hết cần xem xét bộ vi điều khiển 8 bit, 16 bit hay 32 bit là thích hợp. Một số tham số kỹ thuật cần được cân nhắc khi lựa chọn là:


+Tốc độ: Tốc độ lớn nhất mà vi điều khiển hỗ trợ là bao nhiêu.


+ Kiểu đóng vỏ: Là kiểu 40 chân DIP (vỏ dạng 2 hàng chân), kiểu QFP (vỏ vuông dẹt) hay là kiểu đóng vỏ khác ? Kiểu đóng vỏ quan trọng khi có yêu cầu về không gian, kiểu lắp ráp và tạo mẫu thử cho sản phẩm cuối cùng.


+ Công suất tiêu thụ: Là tiêu chuẩn cần đặc biệt lưu ý nếu sản phẩm dùng pin hoặc ắc quy.


+ Dung lượng bộ nhớ RAM và ROM trên chip.


+ Số chân vào ra và bộ định thời trên chip. 


+ Khả năng dễ dàng nâng cao hiệu suất cao hoặc giảm công suất tiêu thụ.


+ Giá thành trên một đơn vị khi mua số lượng lớn: Đây là một vấn đề có ảnh hưởng đến giá thành cuối cùng của sản phẩm.


· Tiêu chí thứ hai khi lựa chọn bộ vi điều khiển là khả năng phát triển các sản phẩm như thế nào? Ví dụ, khả năng có sẵn các trình hợp dịch, gỡ rối, biên dịch ngôn ngữ C, mô phỏng, điều kiện hỗ trợ kỹ thuật cũng như khả năng sử dụng trong nhà và bên ngoài môi trường, trong môi trường khắc nghiệt hoặc ở trên biển. Trong nhiều trường hợp, sự hỗ trợ của nhà cung cấp thứ ba cũng hết sức quan trọng.


· Tiêu chí thứ ba là khả năng sẵn sàng đáp ứng về số lượng ở hiện tại cũng như ở tương lai. Đối với một nhà thiết kế, vấn đề này còn quan trọng hơn cả hai tiêu chuẩn đầu tiên. Hiện nay, trong các họ vi điều khiển 8 bit hàng đầu thì 8051 có số lượng lớn nhất và có nhiều nhà cung cấp. Nhà cung cấp là nhà sản xuất bên cạnh nhà sáng chế bộ vi điều khiển. Đối với họ 8051 thì nhà sáng chế là Intel, nhưng hiện nay có rất nhiều hãng khác nhau cùng sản xuất. Các hãng này bao gồm: Intel, Atmel, Philips/Signetics, AMD, Siemens, Matra và Dallas, Semiconductior. Cũng lưu ý rằng, Motorola, Zilog và Microchip Technology đã dành một lượng dự trữ lớn để đảm bảo về mặt thời gian cho các sản phẩm. Trong những năm gần đây, các hãng trên cũng đã bắt đầu bán thư viện vi điều khiển cho ASIC.


  
Xét theo các tiêu chí đã đề cập ra ta thấy họ One-chip MCS-51 của Intel do hãng Atmel Corporation sản xuất loại AT89Cxx là phù hợp nhất và quyết định chọn để sử dụng cho Module 


c. Hiển thị LCD.



Trong những năm gần đây, màn hình tinh thể lỏng LCD (Liquid Crystal Display) ngày càng được sử dụng rộng rãi và đang dần thay thế các đèn LED (7 đoạn và nhiều đoạn). Đó là vì các nguyên nhân sau:


· Khả năng hiển thị số, ký tự và đồ hoạ tốt hơn nhiều so với đèn LED (LED chỉ hiển thị được số và một số ký tự).


· Sử dụng thêm một bộ điều khiển làm tươi LCD và như vậy giải phóng CPU khỏi công việc này. Còn đối với đèn LED luôn cần CPU (hoặc bằng cách nào đó) để duy trì việc hiển thị dữ liệu.


· Dễ dàng lập trình các ký tự đồ hoạ.


Trong bản thiết kế này, với số lượng giá trị cần hiển thị không cần nhiều nên tác giả đã chọn LCD loại hiển thị 2 dòng, mỗi dòng có 40 ký tự trong đó 16 ký tự là hiển thị, còn 24 ký tự không hiển thị. LCD có 14 chân, 3 chân cung cấp nguồn, 3 chân điều khiển, 8 đường dữ liệu.


d. Các phần tử khác.


 
Các phần tử khác cho module như điện trở, tụ điện, diode, bộ khuyếch đại... cần có độ chính xác cao. Đặc biệt là bộ khuyếch đại phải được chọn có thể điều khiển được độ lệch offset điểm “0”.


2.2.2.2. Giải pháp tích hợp cho Module


a. Giải pháp tích hợp phần cứng



Sau khi đã lựa chọn một số phần tử cơ bản của module, việc tích hợp module được thực hiện một cách dễ dàng. Tuy nhiên trong khâu thiết kế mạch việc sắp xếp các linh kiện phải khoa học tránh làm nhiễu nội bộ trên mạch. Hình dưới là sơ đồ mạch nguyên lý phần cứng của Module.


Khối chuẩn hoá và lọc thông


Tín hiệu điện áp U và dòng I được đưa vào biến áp và biến dòng đo lường trong Module đo vạn năng với điện áp vào 0-12V và 0-20mA. Các tín hiệu này là tín hiệu xoay chiều nhưng có rất nhiều nhiễu do đó cần lọc thông thấp với tần số cắt là fcắt= 50Hz để được tín hiệu hình sin. Chú ý rằng dòng điện I cần được đưa về dạng áp rồi mới đưa vào bộ chuẩn hoá và lọc thông.


Khối chỉnh lưu 


Nhằm khử tính phi tuyến của diode do đặc tính Vol-Ampe ta sử dụng mạch chỉnh lưu chính xác dùng khuyếch đại thuật toán (μA741). Tín hiệu đưa vào ADC có dải đo là 0-10V.


 Mạch tạo xung


Mạch tạo xung báo ngắt dựa trên mạch so sánh khi so sánh tín hiệu đo với mức 0.1V. Tín hiệu xung kim được đưa vào bộ Vi điều khiển để đo tần số, pha và công suất.


Bộ chuyển đổi ADC574A


Tín hiệu U, I sau khi lọc, khuyếch đại, chỉnh lưu được đưa vào ADC574A có 12 bit Data và 3 đường điều khiển Status, R/C, CE. Việc chọn kênh đo do vi điều khiển điều khiển tín hiệu chọn kênh ở phần tử Mux-4051.


Ghép nối với bàn phím


Dùng vi mạch giải mã bàn phím 74LS148 với 8 đầu vào, 3 đầu ra và 2 đầu báo ngắt phím theo sườn lên và sườn xuống. Module sử dụng có 3 phím do đó cần 3 đầu vào, 2 đầu ra và một đầu báo ngắt.


 Ghép nối với LCD


Dùng loại LCD 2 dòng, mỗi dòng có 40 ký tự trong đó 16 ký tự là hiển thị còn 24 ký tự là không hiển thị. LCD có 14 chân, 8 chân đường dữ liệu và 3 chân điều khiển: RS, R/W và E.


Vi điều khiển


Sử dụng vi điều khiển 89C52 



P0: Được ghép nối với Data của ADC và LCD



P2.0-P2.3: ghép nối với ADC (D8-D11).



P2.4-P2.7: dùng cho điều khiển LCD và ADC.



P3: dùng để điều khiển ngắt và truyền tin.



P1: Đường điều khiển và chọn kênh



T0: ở chế độ 16 bit để đo pha và tần số.


Truyền tin RS485


Để ghép nối với máy tính hoặc mạng thông tin công nghiệp. 


b. Giải pháp phần mềm



Phần mềm của các Module được lập trình theo hệ thời gian thực (real time). Nghĩa là vi điều khiển sau khi thực hiện các chương trình init khởi động (init các port, các bộ nhớ, các thanh ghi, các biến, init cho LCD, init cho các thiết bị ngoại vi khác) thì nó chỉ làm việc theo ngắt. Đây là một ý tưởng mới! Một bộ vi điều khiển có thể phục vụ một số thiết bị.


 
Có hai phương pháp phục vụ thiết bị, đó là sử dụng ngắt và thăm dò (polling). ở phương pháp ngắt, mỗi khi có một thiết bị cần được phục vụ thì thiết bị sẽ báo cho vi điều khiển bằng cách gửi một tín hiệu ngắt. Khi nhận được tín hiệu này, bộ vi điều khiển ngừng mọi công việc đang thực hiện để chuyển sang phục vụ thiết bị. Chương trình đi cùng với ngắt được gọi là trình phục vụ ngắt ISR (Interrupt Service Routine) hay còn gọi là bộ quản lý ngắt (Interrupt handler). Đối với phương pháp thăm dò, bộ vi điều khiển liên tục kiểm tra tình trạng của thiết bị và khi điều kiện được đáp ứng thì tiến hành phục vụ thiết bị. Sau đó, bộ vi điều khiển chuyển sang kiểm tra trạng thái của thiết bị tiếp theo cho đến khi tất cả đều được phục vụ. Điểm mạnh của phương pháp ngắt là bộ vi điều khiển có thể phục vụ được nhiều thiết bị, nhưng dĩ nhiên là không cùng một thời điểm. Mỗi thiết bị có thể được bộ vi điều khiển phục vụ dựa theo mức độ ưu tiên được gán. Song, lý do chính mà phương pháp ngắt được ưu chuộng hơn là vì, phương pháp thăm dò lãng phí đáng kể thời gian của bộ vi điều khiển do phải dò hỏi từng thiết bị, kể cả khi chúng không cần phục vụ. Giải pháp ngắt của Module được thực hiện bằng cách chia toàn bộ công việc của Module thành 2 chương trình ngắt cơ bản: Ngắt ngoài INT0 phục vụ để đo dòng điện, ngắt ngoài INT1 phục vụ để đo điện áp đồng thời cũng dùng để phục vụ ngắt từ bàn phím khi yêu cầu đo tần số, pha, công suất từ bàn phím.


Phần mềm của Module là một cấu trúc mở, bao gồm các chương trình con Subroutine, mỗi một subroutine sẽ thực hiện một công việc, cách đánh địa chỉ linh hoạt và chuyên dụng. Do đó việc nâng cấp hoặc sửa chữa cho Module sẽ được tiến hành một cách dễ dàng và thích hợp cho mỗi nhiệm vụ đo cho Module khác nhau.


Ngôn ngữ để lập trình cho vi điều khiển chủ yếu vẫn là ngôn ngữ Assembly và ngôn ngữ C sau đó được các phần chương trình biên dịch chuẩn chuyển sang ngôn ngữ máy và nạp cho vi điều khiển. Ngôn ngữ Assembly là ngôn ngữ bậc thấp nên ta có thể can thiệp rất sâu vào mã máy, cho phép người lập trình hiểu rõ cấu trúc phần cứng, chủ động sáng tạo trong thiết kế. Đối với Module này việc sử dụng phần mềm trong đo lường tính toán, xử lý sai số, tự động chọn thang đo... tương đối lớn và cần tốc độ nhanh nên tác giả đã chọn ngôn ngữ Assembly quen thuộc để lập trình cho vi điều khiển.


2.2.3. Hoàn thiện công nghệ thiết kế và chế tạo


Hoàn thiện công nghệ là quá trình ứng dụng KHKT vào sản xuất các thiết bị. Mục tiêu là chế tạo được các sản phẩm mang nhãn hiệu Việt Nam. Bằng cách chúng ta phải hoàn thiện dần các bước thiết kế, chế tạo và đưa vào thử nghiệm sao cho các sản phẩm mang tính đồng bộ về chức năng cũng như kiểu dáng sản phẩm. Vì vậy, chuẩn hoá thiết bị nhằm hoàn thiện sản phẩm là mục tiêu của chuyên đề, công nghệ kỹ thuật được áp dụng bao gồm:


2.2.3.1. ứng dụng số hoá


Qua công tác nghiên cứu và tìm hiểu các công nghệ hiện đại số hoá hay áp dụng công nghệ mới, tích hợp IC… để thiết lập thế hệ tàu thuỷ với tính năng tự động hoá cao chúng ta không đi theo hướng cũ tức là hoàn chỉnh và chuẩn hoá các mạch điện tương tự mà thay vào đó là sử dụng ngay công nghệ số hoá, thay thế các phần tử điều khiển cồng kềnh bằng các mạch vi điều khiển như 8051, Motorola, AVR, Atmel… và các công nghệ mới như PSOC, FPGA, ASIC… để thiết lập mạch xử lý tín hiệu và điều khiển. Vận dụng công nghệ số hoá sẽ đạt được nhiều ưu điểm hơn hẳn. 


+ Về mặt kích thước và cấu trúc luôn nhỏ gọn, chuyên nghiệp cao. Cùng một chức năng, vai trò như nhau nhưng dùng thiết bị số có kích thước nhỏ hơn.


+ Về mặt tính năng hơn hẳn ở khả năng tích hợp cao, tính mở. Đồng thời cho tốc độ xử lý cao.


+ Về mặt chống nhiễu và xử lý tín hiệu thì công nghệ số tỏ ra ưu điểm vượt trội. Do thực hiện trên các bit 0 và 1 nên quá trình xử lý tín hiệu ít sai số, không bị nhiễu của môi trường xung quanh như điện từ trường hay các dao đông cơ học.


+ Về mặt bù sai số bằng phần mềm trở lên dễ dàng hơn và có nhiều giải pháp thực hiện bù sai số.


+ Khả năng giao tiếp mạng là hơn hẳn, truyền xa tốt và tính tích hợp hệ thống cao. Cho phép thành lập các hệ thống tập trung.


ứng dụng  công nghệ số có thuận tiện là chủ động được công nghệ, không phụ thuộc và các hãng sản xuất thiết bị đo lường điều khiển và tự động trên thế giới. Thông thường mỗi khi nhập thiết bị từ các hãng trên thế giới ta đều phải nhập hệ thống đồng bộ, khi xảy ra sự cố thì khắc phục rất khó. Chúng ta lại thuê chuyên gia sửa chữa hoặc mua các module để thay thế với giá thành cao. Thời gian khắc phục lại chậm trễ.


2.2.3.2. ứng dụng xử lý số vào xử lý thông tin đo


Thông tin thu được thường ở dạng phi tuyến, để xử lý thông tin chính xác cần đưa các phương pháp xử lý. Trong chuyên đề này là việc đo mức các két, quá trình xử lý thông tin thường chỉ sử dụng các phương pháp xử lý thông thường. Dưới đây là phần trình bầy về phương pháp xử lý thông tin đo thường được áp dụng trên tàu thuỷ.


Thuật toán lọc:



Để tăng độ ổn định của các giá trị đo, đồng thời giảm bớt dư thừa thông tin, cần thực hiện thuật toán lọc.



Thuật toán lọc bao gồm:


-   Lấy giá trị trung bình:



Dtth = 

[image: image17.wmf]å


Dti/n



T    = n. Ta.



Trong đó:



Ta: Thời gian trích mẫu.



n: Số lần đo.



Ta và n phải được chọn sao cho : n > 

[image: image18.wmf]t


 , Ta > Tck/2.





[image: image19.wmf]t


: hàng số quán tính của đại lượng đo.


· Thuật toán lọc nhiễu:



Để chống nhiễu điện từ trường gây ra bởi môi trường xung quanh. Dùng thuật toán lọc và loại bỏ các giá trị đột biến ra khỏi chuỗi giá trị đo.


Dtn-1 - 

[image: image20.wmf]D


max < Dtn < Dtn-1 + 

[image: image21.wmf]D


max.



Sai lệch 
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max được chọn trong quá trình hiệu chỉnh thiết bị. Nếu giá trị đo tại thời điểm n vượt quá 

[image: image23.wmf]D


max so với giá trị đo được ở thời điểm đó thì loại bỏ giá trị đo đó.


· Lọc tương quan:



Lọc tương quan cho phép chúng ta tách được tín hiệu có ích ra khỏi nhiễu ngay cả khi tín hiệu nhiễu trùng cả tín hiệu có ích:
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Ry(

[image: image24.wmf]t


) = Rx(
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) + Rn(

[image: image26.wmf]t


) + Rxn(

[image: image27.wmf]t


)



Hàm tương quan là một hàm tiền định nó đặc trưng cho mối liên hệ ngẫu nhiên giữa hai thời điểm t1, t2 không liên hệ với nhau.


Rx(t1, t2 ) = M
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Trong đó:





Rx(

[image: image29.wmf]t


)
: Hàm tương quan của tín hiệu x.




Rxn(

[image: image30.wmf]t


)
: Hàm hỗ tương quan giữa tín hiệu và nhiễu.




Rn(

[image: image31.wmf]t


)
: Hàm tự tương quan của nhiễu.


· Lọc số:



Lọc số không phải là một thiết bị mà là Angôrit.


[image: image67.wmf]Lọc đệ quy
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Nếu theo đáp ứng xung người ta chia làm 2 loại FIR (Finiti Impulse Response), IIR (Infiniti Impulse Response).


Phương trình sai phân:        


y(n) = 
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 y(n) = 
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* Bộ lọc FIR:
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Vậy đáp ứng xung của hệ thống :
h(k) = 
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h(k) = 0
với k còn lại.


Bộ lọc FIR có đáp ứng xung chiều dài hữu hạn (M+1 mẫu) là hệ thống luôn luôn ổn định.






* Bộ lọc IIR là hệ thống có đáp ứng xung chiều dài vô hạn nên không phải lúc nào bộ lọc cũng ổn định. Do đó trước khi sử dụng loại bộ lọc này cần phải xem xét tính ổn định của nó.


y(n) = 
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Nếu phân chia theo đáp ứng biên độ gồm các loại sau: Bộ lọc thông thấp, bộ lọc thông cao, bộ lọc thông dải, bộ lọc chắn dải.



Các thuật toán lọc và thiết kế các bộ lọc trên còn được ứng dụng trong kỹ thuật viễn thông, xử lý hình ảnh, các hệ thông anten, kỹ thuật audio số, xử lý tín hiệu radar. Điều này đặc biệt quan trong đối với hệ thống thông tin trên tàu thuỷ.


Thuật toán tuyến tính hoá:


Thường thì các cảm biến đo là phi tuyến. Vì vậy sau khi lọc phải được sửa phi tuyến. ở  đây sử dụng hai phương pháp sửa phi tuyến:


· Phương pháp tuyến tính hoá từng đoạn:


Với phương pháp này đại lượng đo sẽ được tính qua một hàm tuyến 
tính hoá 







y = a.x + b.



Trong đó:


x: Là giá trị đo được.


y: Là giá trị sau khi đã chỉnh phi tuyến.



Phương pháp này giảm được dung lượng bộ nhớ, nhưng đòi hỏi phải tường minh được hàm tuyến tính hoá trong từng đoạn.


· Phương pháp tra bảng mẫu:



Thành lập một bảng mẫu chuẩn. Các giá trị nhận về được so sánh với bảng mẫu để cho ra kết quả của phép đo.



Phương pháp đo này tuy chiếm dung lượng bộ nhớ lớn, nhưng hay được sử dụng do đạt độ chính xác cao và giảm được thời gian tính toán.


2.2.3.3. ứng dụng mạng truyền thông công nghiệp



Mạng công nghiệp là khái niệm chỉ các hệ thống mạng truyền thông số, truyền bit nối tiếp, được sử dụng để ghép nối các thiết bị công nghiệp. Sự liên kết mạng hiện nay cho phép liên kết ở nhiều mức khác nhau, từ bộ cảm biến, cơ cấu chấp hành cho đến những các máy tính điều khiển, thiết bị giám sát, điều hành, quản lý của toàn bộ hệ thống công ty, xí nghiệp, phương tiện.



Trên tàu thuỷ rất nhiều thông tin hay tham số cần truyền đi, những tín hiệu này được truyền đi bằng cách mã hoá dưới nhiều phương thức truyền thông công nghiệp. Từ hệ thống thông tin liên lạc trên tàu cho đến các hệ thống giám sát điều khiển tập trung. Đồng thời hệ thống mạng công nghiệp còn cho phép kết nối mở với hệ thống mạng toàn cầu như mạng Internet. Việc giám sát định vị tàu ngày này không còn mang tính độc lập mà có thể thực hiện giám sát từ một trung tâm đặt trên đất liền. Mọi thông tin trên tàu có thể cập nhật tại bất kỳ nơi nào trên thế giới nhờ giao tiếp của mạng công nghiệp với mạng toàn cầu. Vậy thì dùng mạng công  nghiệp trên tàu thuỷ là rất phù hợp. 


+ Cấp quản lý hiện trường (field managenment).



Trong cấp này, các bộ điều khiển nối trực tiếp với các thiết bị tại hiện trường như các bộ đo, transmitter, các bộ chấp hành, các thiết bị cảnh báo... để thực hiện chức năng đo và điều khiển. Đồng thời cấp này được nối với cấp quản lý quá trình nhằm chuyển các số liệu về đặc tính thiết bị, số liệu về các tham số tại hiện trường trong thời gian thực. Việc thu thập và xử lý trở lên dễ dàng khi mà các thiết bị thông minh được đưa vào sử dụng hàng loạt. Toàn bộ các thiết bị tại hiện trường cũng như các bộ điều khiển được nối với nhau thành một mạng các thiết bị hiện trường (fieldbus). Tất cả thông tin từ mạng được cung cấp cho người sử dụng cũng như chương trình xử lý một cách thống nhất.
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Mô hình hệ thống SCADA trên tàu



+ Cấp quản lý quá trình (Process managerment).



Cấp này bao gồm các trạm quản lý như trạm thao tác, trạm công trình sư, trạm giám sát. Cấp này có nhiệm vụ tự động thu thập, tổng hợp thông tin về hiện trường từ các trạm ở cấp quản lý hiện trường, hiển thị tập trung, thay đổi các tham số điều khiển và báo động tức là đặt ngưỡng.



+ Cấp quản lý kinh doanh (Bussiness managerment).


Cấp này thường chỉ có trong các hệ SCADA có tính mở và thực hiện các nhiệm vụ tích hợp thông tin thu thập được từ cấp hiện dưới vào hệ thống quản lý. Đây là một cấp quản lý mang tính doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, phân tích thống kê đặt hàng, sử dụng, xuất kho, điều tiết... Doanh nghiệp có thể sử dụng thông tin thu được từ hệ thống SCADA vào tích hợp hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu, lập bảng biểu thống kê.



Ngoài việc phân cấp để quản lý, hệ thống phải mang tính linh hoạt khi đưa vào sử dụng, tức là có thể thêm bớt các khâu khác nhau cho phù hợp với tình hình thực tế. Nhưng tựu chung thì hệ thống phải đảm bảo các mục tiêu sau:


- Dễ dàng thực thi.


- Mềm dẻo, linh hoạt đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng.


- Chức năng phong phú.


- Hoạt động hiệu quả.



Xuất phát từ cấu trúc phân cấp và nhiệm vụ của từng cấp, phần mềm ứng dụng cũng cần phải phân chia cho phù hợp với mỗi cấp. 


+ Đó là phần mềm giao tiếp giao diện người - máy (Man – Machine Interface), hiện tại có nhiều giao diện được thiết lập, những phần mềm thiết lập giao diện này có thể là Visual Basic 6.0, Visual C, C++, Labview... Phần mềm này phải thiết lập được các bảng biểu đồ thị, mặt số để hiện thị thông tin về trạng thái các tham số, đồng thời có các tín hiệu cảnh báo đi kèm trên màn hình. Ngoài ra, phần mềm này còn đảm bảo nhiệm vụ lưu trữ dữ liệu theo thời gian, tự động tổ chức dữ liệu thành các cụm nhóm cho người quản lý.


+ Phần mềm liên kết dữ liệu (Connect Server) cho phép liên kết dữ liệu của hệ thống với các cơ sở dữ liệu có sẵn như SQL server, Access Database. Phần mềm này được thiết lập để trao đổi thông tin từ cấp quản lý xuống các cấp thấp hơn.


+ Phần mềm liên kết mạng thiết bị (Data Server) là phần mềm thiết lập cấu hình các thiết bị ghép nối, cho phép định nghĩa các giao thức truyền đảm bảo các chức năng vào ra I/O server.


Các thiết bị đi kèm trên hệ thống giám sát tập trung, đó là hệ thống cảnh báo bằng còi đèn. Thực hiện cảnh báo có thể tại mọi cấp hay tại ngay gần thiết bị. Thiết bị lưu trữ dữ liệu bằng bộ nhớ ngoài hay máy tính.



Nhờ mạng công nghiệp mà trên tàu ta lắp đặt được các hệ thống giám sát tập trung hay điều khiển phân tán. Cho phép liên lạc trên toàn tàu thông qua hệ thống thông tin liên lạc. Thành lập được các buồng điều khiển và giám sát trung tâm, nhờ vậy cả hệ thống thiết bị trên tàu trở thành một hệ thống nhất.


2.2.3.4. Chuẩn hoá vào ra (I/O)



Các đầu vào ra phải thống nhất theo mức điện áp và dòng điện, nhằm nối ghép giữa các thiết bị được thuận tiện tránh việc chuyển đổi gây khó khăn khi thiết kế. Thực hiện điều này chúng ta cần phải thực thi chuẩn các mục sau:


· Nguồn cấp cho các thiết bị chuẩn: 


Thông thường các thiết bị điều khiển tiêu thụ công suất rất nhỏ. Vì vậy nguồn sử dụng hợp lý và thuận tiện nhất là nguồn 1 chiều 24VDC. Nguồn này thông thường được lấy từ nguồn sự cố của tầu. Dùng nguồn chuẩn sẽ quyết định tính chất ổn định làm việc của thiết bị. Khi nguồn ổn định, đủ công suất thì tuổi thọ hệ thống sẽ lâu hơn. Công suất tiêu thụ của các mạch đo và điều khiển là rất nhỏ. Đối với tàu thuỷ ta dùng nguồn sự cố 24V/DC do máy phát một chiều đặt trên boong hoặc nguồn ắc qui, nguồn cấp này không cần biến đổi điện áp từ 220VAC hay 380VAC xuống vì vậy sẽ đơn giản cho thiết bị. Thiết bị vẫn hoạt động khi có sự cố máy phát chính. Đồng thời trong quá trình hoạt động thì các thiết bị sẽ được cấp nguồn từ máy phát điện chính. Khi máy chính ngừng hoạt động lập tức công tắc chuyển mạch được đóng sang nguồn sự cố để cấp nguồn cho thiết bị. 


· Cấp nguồn 24VDC cho đèn và còi cảnh báo.


Đây là thiết bị cảnh báo trực quan cho người điều khiển tại phòng điều khiển trung tâm nên thường phát ra âm thanh và ánh sáng vừa đủ. Chính điều này khi chọn còi đèn lắp đặt phải có công suất tiêu thụ rất nhỏ, phát ra âm thanh chuẩn và ánh sáng đơn sắc. có được điều này thì thiết bị sẽ tiêu thụ dòng tương đối nhỏ không ảnh hưởng đến công suất của toàn thiết bị.  


· Các đầu vào của sensor là 0 ( 10VDC hoặc 4 ( 20 mA. 


Chuẩn đầu vào tín hiệu đo trên các module là 0 ( 10 V/DC (4(20mA). Theo chuẩn này thì các cảm biến (sensor) đã chuẩn hoá điện áp sẽ hoàn toàn ghép  nối với module thu thập, điều này phù hợp với chuẩn đầu ra các thiết bị đo của các hãng trên thế giới. Thực tế ngày nay khi sử dụng các sensor thì không cần thiết kế mạch đo. Các nhà sản xuất thiết bị đo trên thế giới đã thực hiện việc chuẩn hoá, việc chuẩn hoá này theo chuẩn trên, thành lập các bộ transmiter. Vì vậy khi thiết kế mạch các đầu thu thập cũng tuân theo các chuẩn này nhằm tăng tính thông dụng và dễ giao tiếp. Mỗi thiết bị sensor có một hệ số khuếch đại khác nhau phụ thuộc vào loại sensor. Hệ số này là tỷ lệ đầu vào không điện chia cho toàn bộ dải điện áp đầu ra như trên là 10V.


· Đầu ra điều khiển các thiết bị có tín hiệu chuẩn.


Đối với thiết bị một chiều được điều khiển để cấp nguồn 24VDC. Các thiết bị xoay chiều được điều khiển để cấp nguồn 220VAC. Dùng các thiết bị báo động chuẩn như còi, đèn có tín hiệu báo động phù hợp. Điện áp cấp là 24V/DC hoặc 220V/AC, dòng cấp cho còi đèn luôn đủ theo các chủng loại lắp đặt.


2.2.4. Hoàn thiện mẫu mã và công nghệ bảo vệ


2.2.4.1. Hoàn thiện mẫu mã cho các sản phẩm thuộc KC06.DA13.CN


Với đặc thù riêng của ngành tàu thuỷ là làm việc trong môi trường không khí có nồng độ muối cao, các thiết bị dễ dàng bị ăn mòn và phải chịu các tác động rung, xóc rất lớn khi tàu hành hải, không gian trên tàu hạn chế nên các trang thiết bị đòi hỏi phải có kích thước nhỏ gọn, nhưng vẫn đáp ứng được các tính năng để tàu hoạt động an toàn tiết kiệm và hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế cao. Để đáp ứng những tiêu chí trên thì việc thiết kế ra mẫu mã, kiểu dáng cho các hệ thống điều khiển trên tàu đóng một vai trò hết sức quan trọng. 


Đối với các thiết bị trên tàu thuỷ thì ngoài những đặc trưng chung nó còn có những yêu cầu riêng. Khi lắp đặt, thiết bị trên tàu qua một thời gian do nhiều yếu tố gây nên hỏng hóc, việc thay thế và sửa chữa sẽ trở nên đơn giản khi mẫu mã, kiểu dáng trở nên đồng bộ và mang tính thống nhất cao. Từ trước đến nay các sản phẩm được chế tạo ra đưa phần mang tính đơn lẻ thiếu tính đồng bộ, gần như không có khả năng thay thế. Vì vậy, việc đưa ra chuẩn về kiểu dáng, mẫu mã cho các sản phẩm nói chung và từng chi tiết trên sản phẩm nói riêng là hết sức cần thiết.


a. Chuẩn về kích thước hộp và panel



Khi thiết kế các sản phẩm lưu hành trên thị trường thì mỗi công ty đều đưa ra một mẫu mã, kiểu dáng và kích thước khác nhau cho các sản phẩm của mình, nhằm quảng bá thương hiệu và tạo tính độc quyền. Việc thay thế và sửa chữa là rất khó khăn, đồng thời lại cần tìm đúng nhà cung cấp thiết bị. Các kết quả nghiên cứu trong dự án sản xuất thử nghiệm KC.06.DA13.CN là chủ trương tạo ra các sản phẩm đồng bộ cho ngành công nghiệp đóng tàu.



Tất cả các mặt panel, vỏ hộp khi được thiết kế ra đều mang tính thay thế cho nhau. Tức là với cùng một loại sản phẩm thì các chi tiết, bộ phận cấu thành có thể lắp lẫn, thay thế cho nhau được. Muốn đảm bảo yêu cầu này thì vị trí bắt mặt panel phải chính xác, kích thước của mặt panel là bằng nhau.



Phần vỏ hộp là bộ phận chứa thiết bị và bảo vệ các phần tử bên trong nên yêu cầu đặt ra là khi lắp vào bất kỳ panel nào với cùng loại thiết bị đều phải vừa. Vì vậy kích thước các vỏ hộp phải đồng nhất, chính xác, không có sai lệch về kích thước, vị trí lắp đặt và bắt vít các thiết bị bên trong.



Phần vỏ hộp được thiết kế theo kiểu hộp kín nước, làm bằng chất liệu tôn hoặc composit đảm bảo độ cứng, chịu được các va đập vừa phải mà không gây biến dạng. Với chất liệu tôn, các mẫu vỏ hộp được thiết kế và phối cảnh chi tiết với các thiết bị trên phần mềm Autocad, các chi tiết nhỏ được tách để thiết kế riêng, và được gia công cơ khí bằng thủ công và công nghệ CNC. Quá trình này gồm cắt gọn, dập, gấp mép trên máy hay mài, rũa làm vệ sinh… nhằm đạt được các chi tiết có độ chính xác cao. Tiếp theo qua kiểm tra các chi tiết bằng dụng cụ đo về kích thước và độ khít. Sau đó, các phần của vỏ hộp được bảo vệ bằng sơn chống gỉ và sơn tĩnh điện, rồi được lắp ráp hoàn chỉnh.


Phương án thứ hai là sử dụng vỏ hộp bằng Composit giúp chống ăn mòn và va đập tốt. Tuy nhiên, phương án này chỉ kinh tế khi các sản phẩm đã chuẩn về thiết kế và ổn định để đưa vào sản xuất hàng loạt. Vì toàn bộ các chi tiết thuộc phần vỏ đều được tạo khuôn đúc 1 lần, nên khi còn bất cứ sự thay đổi nào về mặt thiết kế chung dẫn tới thay đổi thiết kế của phần vỏ thì phần khuôn vỏ cũ sẽ không còn sử dụng được, đồng thời các vỏ hộp làm bằng composit cũng không đưa vào tái sử dụng được và rất khó phân huỷ nên cũng tác động không nhỏ đến môi trường sống. Chính vì vậy trong giai đoạn thực hiện Dự án, sản xuất thử nghiệm các sản phẩm, chưa đưa vào sản xuất hàng loạt thì phương án vỏ hộp làm bằng tôn vẫn được lựa chọn. 


b. Chuẩn về jack đấu và ốc xiết cáp



Đây là vị trí để bắt đấu dây vào vỏ hộp, đồng thời ốc siết cáp làm nhiệm vụ giữ cho cáp không bị xoắn và dịch chuyển. Khi cần phải thay thế các phần tử bên trong, ta chỉ cần tháo dỡ các panel mạch điện tử và đấu lại các dây vào cầu đấu. ốc siết cáp phải có đường kính cố định, do cáp đã cố định nên không thể lắp bất kỳ loại ốc siết cáp nào khác vào được. 


c. Chuẩn về các thiết bị lắp đặt trên mặt panel



Các thiết bị lắp đặt ở đây bao gồm các nút ấn, còi, đèn, công tắc, switch, các màn hình hiển thị…



Về kích thước thì cần phải ổn định và thống nhất. Là nút ấn thì có thể thay thế cho nhau được. Các còi đèn cần được lắp đặt ở bất kỳ trên sản phẩm nào.



Về tín hiệu hiển thị cần thống nhất như sau:


· Còi cần phát ra âm thanh vừa đủ để báo động, màu sắc và ký hiệu cần đồng loạt như nhau.


· Đèn cảnh báo màu vàng, đèn nguồn và đèn báo động màu đỏ, đèn chỉ dẫn màu xanh. 


d. Chuẩn về Font chữ và các ký hiệu



Trên mặt panel cũng như các ký hiệu chú thích hướng dẫn trong hộp cần thống nhất giữa các thiết bị với nhau. Tức là tại một sản phẩm khác với ký hiệu đó thì chức năng cũng phải tương tự. Các ký hiệu này không được trùng với bất kỳ ký hiệu nào trước đó đã được qui định. Do tầm quan sát của người vận hành thiết bị là không xa và thông thường là trực tiếp thực hành trên thiết bị nên các mẫu font chữ cần phải thuần tuý, phù hợp với các kiểu chữ thông thường sử dụng, không dùng các kiểu chữ văn hoa khó dịch thuật. Kích thước font chữ cũng chỉ nằm trong một giới hạn mà người vận hành đủ khả năng quan sát. 


Việc hoàn thiện kiểu dáng mẫu công nghiệp đối với ngày này càng trở nên quan trọng. Khi đánh giá một sản phẩm, yếu tố đầu tiên người sử dụng thấy được là kiểu dáng bên ngoài. Điều này cần thiết trong nền kinh tế thị trường còn nhiều cạnh tranh. Không những thế đây là yêu cầu bắt buộc để xây dựng các sản phẩm mang thương hiệu của một công ty trong cơ chế thị trường nhiều cạnh tranh.


Dưới đây ta sẽ xem xét cụ thể về thiết kế kiểu dáng cho một số module cụ thể thuộc KC06.DA13.CN.


2.2.4.2. Công nghệ bảo vệ Module


Với các trang thiết bị điện, điều khiển được lắp đặt trên bờ phải đáp ứng không ít các tiêu chuẩn mới được đưa vào sử dụng. Khi lắp đặt trên tàu, do phải chịu ảnh hưởng của môi trường biển nên các yêu cầu đặt ra với với các trang thiết bị này đòi hỏi nghiêm ngặt hơn trên bờ rất nhiều. 


Dưới tác động ăn mòn của muối mặn và hơi biển, độ rung lắc khi tàu hành hải trên biển và do máy phát hoạt động gây ra sẽ làm giảm tuổi thọ và độ tin cậy của các hệ thống theo thời gian. Vì vậy việc chuẩn hoá các module theo các chuẩn công nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn, qui phạm trong nước và quốc tế là hết sức cần thiết.


Các module này được chuẩn hoá dựa trên các công nghệ vi điện tử, vi xử lý, tin học công nghiệp, công nghệ khả trình. Việc chuẩn hoá module được thực hiện riêng rẽ cho từng loại sản phẩm để đạt được những ưu thế đặc biệt cho chức năng của nó, đạt được trình độ hiện có trên thế giới, phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm ở  Việt Nam, đặc biệt là môi trường làm việc trên biển của tàu thuỷ, nơi mà các thiết bị dễ dàng bị xâm nhập và huỷ hoại của nhiều yếu tố bên ngoài như  nước biển, độ ẩm, dầu mỡ, hoá chất, độ va đập,...Ngoài ra còn có các tác nhân gây nhiễu lớn làm sai lệch tín hiệu trong hệ thống như : 


· Nhiễu do từ trường : xuất phát từ các xung điện, ảnh hưởng từ trường của các thiết bị điện trên tàu như: các máy phát điện, khuếch đại từ, công tắc tơ, rơle, động cơ điện, biến áp. Đây là một trong những nguyên nhân gây nhiễu chủ yếu.


· Nhiễu do điện trường : Trên tàu thường sử dụng lưới điện 220/380V-50Hz  để chạy động cơ điện. Yếu tố này cũng phát sinh nhiều nhiễu.


· Nhiễu do môi trường của tàu gây ra: Do sự truyền nhiệt của các động cơ đốt trong như máy chính, máy phát điện, máy neo, máy cái chân vịt mũi, máy cứu hoả…


· ảnh hưởng của độ ẩm, nồng độ muối trong không khí làm hư hỏng thiết bị.

· Độ rung động, độ ồn  do các động cơ khi hoạt động.

· Nhiễu do sóng vô tuyến: thành phần nhiễu này do các máy Rada, VHF, MF/HF, Echo sowder…

· Nhiễu do bản thân mạch điện tử của hệ thống sinh ra.


Hiện nay, người ta không tách  nhỏ các nguồn nhiễu như trên nữa mà phân thành 2 loại nhiễu chính là:


1. EMC (Electromagnetic Compatible): Là các nguồn nhiễu tương thích trực tiếp do bản thân các hệ thống, trang thiết bị gây ra ảnh hưởng các hệ thống khác  hoặc gây nhiễu cho chính bản thân nó.


2. EMI (Electromagnetic Interference ): Là nhiễu giao thoa, các loại nhiễu xuất phát từ các nguồn gây nhiễu khác nhau giao thoa với nhau gây ảnh hưởng tới các hệ thống.


( Các nguồn nhiễu do EMC ( Electromagnetic Compatibility): thường phát sinh do các đường nguồn, các tín hiệu logic, nguồn switching , các trạm phát radio, và motor,..Để lọc nhiễu do EMC , các tín hiệu từ sensor về phải được truyền dẫn qua cáp bọc kim. 


( Các nguồn nhiễu do EMI ( Electromagnetic Interference) 



Để lọc nhiễu do EMI , tín hiệu cần truyền dùng cáp đôi dây xoắn. 


( Nhiễu do ảnh hưởng của môi trường bên ngoài (Receive Noise). Hệ thống  nhạy cảm với các tín hiệu nhiễu bên ngoài do các đường cáp tín hiệu, cáp nguồn, các đường mạch in, và cả bản thân mạch cũng có thể trở thành một ăng ten thu nhiễu bên ngoài ( RF immunity).  Vì vậy trong thiết kế mạch cần chú ý: không vẽ mạch in có góc nhọn 90 độ trở xuống để tránh điện tích tập trung vào các đầu nhọn đó. Hạn chế đường tín hiệu nhạy cảm qua gần thạch anh. 


(  Trong hệ thống, ta phải phân thành từng vùng riêng biệt: Vùng Analog   ( nhạy cảm với nhiễu) và vùng Digital ( rất dễ sinh ra nhiễu), MCU  và bộ nhớ là thành phần gây nhiễu lớn nhất. Sử dụng các cuộn cảm để lọc các tín hiệu nhiễu tần số cao không đi từ các chân vi điều khiển ra các phần khác của hệ thống. Để hạn chế nhiễu, thì việc bố trí đường đất  của hệ thống cũng đóng vai trò quan trọng. Các đường đất được sắp xếp để ngăn cách hai thành phần: Thành phần nhạy cảm với nhiễu và thành phần hay gây ra nhiễu. Nhiễu luôn có xu hướng tìm đường đất dễ nhất. Cần phân bố đường đất đi với đường tín hiệu. Nếu là nhiễu tự sinh, nó sẽ xuống đất trước khi làm nhiễu các bộ phận khác của hệ thống.


Việc xử lí nhiễu ảnh hưởng do tần số cao được thực hiện bằng một khâu lọc thông thấp RC . Đặc điểm chính của mạch lọc RC là triệt tiêu các tín hiệu có tần số cao và cho qua các tín hiệu tần số thấp. Mạch này được sử dụng để xử lí nhiễu trên card tương tự.


Xét đặc tính tần của khâu lọc thông thấp RC:



[image: image38]

Tín hiệu đi vào mạch chuyển đổi AD là tín hiệu một chiều. Tuy nhiên, trên quãng đư​ờng từ nguồn tín hiệu là các sensor, tín hiệu bị ảnh h​ưởng của nhiều yếu tố gây nhiễu điện tr​ường, từ tr​ường của các nguồn điện áp cao bên ngoài hệ thống, ngay cả các tín hiệu điện áp thấp ở các thiết bị hoạt động với tần số thấp cao như​ vi điều khiển gây ra nhiễu, làm cho tín hiệu đi về card chuyển đổi AD mang thành phần tín hiệu biến thiên với tần số cao. Các tín hiệu này th​ường đ​ược thu trên các đ​ường dây cáp, trên đ​ường mạch in. Để loại bỏ tín hiệu biến thiên tần số cao, tr​ước khi đi vào ADC, chỉ giữ lại thành phần một chiều, tín hiệu thu về đ​ược cho đi qua một khâu lọc thông thấp. 


Tín hiệu sau khi qua khâu lọc thông thấp, vì có dòng tiêu hao trên điện trở nên tín hiệu bị suy hao đi. Do đó tín hiệu được cho đi qua một mạch lặp điện áp để giảm sự suy hao. Giải pháp chuẩn module được đưa ra để giải quyết các vấn đề về nhiễu và chống lại sự xâm hại môi trường.


Ngoài kỹ thuật lọc nhiễu tích cực sử dụng công nghệ điện tử, các chíp chuyên dụng, các IC khả trình, Chuẩn module còn được lọc thụ động và bảo vệ trực tiếp từ các yếu tố môi trường bằng công nghệ phủ eboxi silicon. 



Epoxy là nhựa polyete tạo thành ban đầu bằng sự trùng hợp bisphenol A và epyclohydrin. Có tính các tính chất sau: độ bền cao và độ co ngót thấp trong khi đóng rắn, dùng làm chất phủ, chất dính đúc hoặc vật liệu xốp.



Nhựa epoxy có tính chất bền hoá học rất lớn, bám dính tốt có thể gắn chắc bề mặt giữa các vật liệu ngoài ra còn tính năng chịu mài mòn cách điện tốt. Nhựa epoxy là loại nhựa chống ăn mòn hoá học tốt, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp sơn và phủ board mạch.


		DISCRIPTON

		REACTOR

		RESIN

		MIX RATIO

		MIXED VISCOSITY

		1 WEEK HARDNESS



		Class B, Fast Room Cure Reactor. High exotherm. Pot Life:60 minutes in a one pound mass. Initial cure:1-3 hrs. @ 700F; Complete cure: 24 hrs. @ 700F.

		RE-2000

		CC-1024A

		100: 10

		1,500

		75



		

		

		CB-1054A

		100: 7

		3,200

		70



		

		

		CR-1050

		100: 7

		3,300

		75



		

		

		CB-1069

		100: 7

		5,500

		80



		

		

		CB-1078

		100: 5

		8,600

		80



		Class B Room Cure Reactor. Low viscosity, moderate exotherm. Pot Life: 2 hours in a one pound mass. Initial cure:2-4 hrs. @ 700F; Complete cure: 24 hrs. @ 700F.

		RE-2001

		CC-1024A

		100: 50

		2,000

		50



		

		

		CB-1054A

		100: 25

		3,500

		60



		

		

		CR-1050

		100: 30

		3,680

		65



		

		

		CB-1069

		100: 25

		2,880

		65



		

		

		CB-1078

		100: 20

		3,840

		75



		Class F, Heat Cure Reactor. High exotherm. Excellent elevated temperature electricals. Pot Life: 5 days @ 700F in a one pound mass. Cure 5-7 hrs. @ 2250F; Post cure at operating temperature.

		RE-2005

		CC-1024A

		100: 15

		2,200

		75



		

		

		CB-1054A

		100: 10

		5,500

		65



		

		

		CR-1050

		100: 10

		6,500

		80



		

		

		CB-1069

		100: 10

		6,880

		80



		

		

		CB-1078

		100: 7

		11,00

		80



		Class B,Very Fast Room Cure Reactor. High exotherm. Good potting or casting in small mass or thin sections. Pot Life: 15-30 minutes in a one pound mass. Initial cure:1-2 hrs. @ 700F; Complete cure: 24 hrs. @ 700F.

		RE-2009

		CC-1024A

		100: 20

		1,800

		75



		

		

		CB-1054A

		100: 15

		4,960

		60



		

		

		CR-1050

		100: 15

		6,000

		75



		

		

		CB-1069

		100: 15

		5,120

		80



		

		

		CB-1078

		100: 10

		10,800

		80



		Class B,Room Cure Reactor. Low exotherm. Low shrinkage. Pot Life: 1 1/2 hrs in a one pound mass. Initial cure: 4-6 hrs. @ 700F; Complete cure: 24 hrs. @ 700F.

		RE-2010

		CC-1024A

		100: 50

		3,500

		70



		

		

		CB-1054A

		100: 25

		7,500

		55



		

		

		CR-1050

		100: 30

		11,000

		65



		

		

		CB-1069

		100: 25

		12,500

		65



		

		

		CB-1078

		100: 20

		11,520

		75






Các lý do dẫn đến việc bảo vệ bảng mạch sau khi lắp ráp bằng việc phủ epoxy:


(1). Cách ly điện áp cao:


· Epoxy có khả năng cách điện cao hơn không khí.


· Khi mạch được sử dụng trong miền điện áp cao thì phải được phủ kín bởi epoxy.


· Một lỗ trống do bọt khí tồn tại trong lớp epoxy có thể là nguyên nhân gây ra đánh thủng do tia hồ quang điện.


· Chúng ta đã tạo ra epoxy có khả năng chịu được điện áp cao tới 120kV vào năm 1992.


· Epoxy có thể chịu được điện áp 25kV đến 40kV trong thời gian 20 năm.


· Epoxy có khả năng chịu nhiệt cao.


(2). Epoxy cách ly mạch với điều kiện môi trường xung quanh.


Epoxy có thể bảo vệ mạch điện khỏi nước, hoá chất.v.v. 


Với lớp epoxy bao phủ các yếu tố thời tiết cũng như qúa trình vận chuyển chúng không làm ảnh hưởng tới mạch.


(3). Bảo vệ khỏi những va đập cơ khí.


· Epoxy có khả năng bảo vệ mạch điện khỏi các va đập, rung động. Khi được bao phủ bằng lớp epoxy thì sự va đập rung động sẽ ảnh hưởng lên cả khối mạch, các phần tử giằng co nhau không bị tháo rời, hỏng hóc.


· Epoxy sẽ bảo vệ mạch khỏi những phá huỷ do tai nạn va đập khi vận chuyển.


(4). Tính bảo mật cho bảng mạch.


· Khi dùng epoxy chúng ta có thể ngăn chặn được việc ăn cắp bản quyền của thiết bị. Nếu đối thủ dùng hoá chất làm epoxy tan ra thì các linh kiện của mạch cũng bị phá huỷ do vậy họ muốn khám phá bản mạch cũng là điều rất khó khăn.


Những quy tắc phủ epoxy cho bảng mạch.


Tổng quát:


· Tất cả các khuôn  được sử dụng cho việc phủ epoxy. Một khuôn gồm có 5 mặt (phải, trái, trước, sau và đáy) và mặt trên (top). Mặt trên (pour surface) là mặt để rót epoxy vào khuôn, đây cũng là mặt để tháo bảng mạch ra sau khi đã phủ xong. Mặc dù 5 mặt đều có kết cấu rắn chắc giống nhau nhưng chúng có cấu trúc  theo những quy định khác nhau. Mặt trên (pour surface) phải đảm bảo có lớp epoxy khá phẳng còn 4 mặt xung quanh được thiết kế nghiêng một góc 10 hoặc lớn hơn do đó chu vi lớp mặt trên sẽ lớn hơn chu vi của lớp mặt dưới. Điều này làm cho việc tháo gỡ mạch ra khỏi khuôn sau khi phủ được dễ dàng. Việc làm như vậy cho phép kết thúc quá trình phủ mà không sinh ra bất cứ xây sát gì cho bề mặt của khuôn, điều này làm giảm giá thành vô ích cũng của khuôn. 


· Các khuôn thường có cấu trúc đặc trưng cần thiết cho việc giữ cố định cho bản mạch trong suốt quá trình phủ epoxy. Các góc của khuôn thường được khoét tròn ít khi để góc vuông để tăng độ bền của khuôn và ngăn ngừa những lỗi như tồn tại bọt khí trong lớp epoxy đã phủ.


Bản mạch đặt vuông góc với pour surface.


Nguyên tắc 1:


Có ít nhất một lỗ với đường kính 0,15 ( 0.20 inch trên diện tích 2 ( 3 inch trên bảng mạch. Điều này có tác dụng làm liên kết các mặt của bảng mạch với nhau ngoài ra có tác dụng gắn chặt các lớp của bảng mạch với những phần tử khác. Việc này làm cho epoxy ở các mặt kết nối với nhau thông qua lỗ đó, như vậy toàn bộ sức bền của bảng mạch sẽ tăng lên đáng kể.


Nguyên tắc 2:

Giữ các khoảng cách từ các linh kiện đến biên của bản mạch ít nhát là 0,10 inch tốt nhất là 0,15 inch trừ mặt đổ epoxy và mặt đáy (pour and bottom surfaces). Điện áp cao quá 2000V có thể yêu cầu khoảng cách đó rộng hơn nữa.


Giải thích: Tất cả các khuôn được thiết kế có các rãnh cắm khe sâu khoảng 0,05 inch để giữ bảng mạch thẳng đứng trong suốt quá trình phủ epoxy. ở mọi bảng mạch các linh kiện trên bảng được đặt cách bờ của bảng mạch ít nhất một khoảng 0,10 inch để phù hợp với mọi loại khuôn khác nhau.


Nguyên tắc 3:


Giữ cho lớp bảo vệ epoxy rộng ra ngoài mép của bản mạch là 0.10 inch trừ  pour and bottom surfaces, có thể là > 0,15 inch nếu điện áp cao trên 2000V. 


Giải thích:
Tất cả các khuôn được thiết kế có các rãnh cắm khe sâu khoảng 0,05 inch để giữ bảng mạch thẳng đứng trong suốt quá trình phủ epoxy. Thiết kế lớp epoxy rộng ra này ngăn chặn việc board mạch bị lộ ra ngoài. Điều này tránh được sự phá hoại mạch khi vận chuyển hoặc lưu trữ. Điều này có thể loại bỏ được ngắn  mạch giữa đường tín hiệu trong mạch và các đường tín hiệu gần đó.


Nguyên tắc 4:


Tất cả các dây nối, các đường kết nối hoặc những mạch điện khác, máy móc khác hoặc những phần nhìn thấy trên bề mặt cho xuyên qua lớp mặt epoxy nếu có thể.



Mặc dù có thể tạo ra được các lỗ ở bên cạnh của khuôn cho dây đi ra/vào phù hợp nhưng giá thành sẽ tăng lên cho chi phí đóng gói chúng cũng như khi lắp ghép hoặc tháo gỡ. Đồng thời giảm tuổi thọ của khuôn cũng như  gây thiệt hại về kinh tế.


Nguyên tắc 5:


Các linh kiện cao như tụ hoặc transistors đặt sát nhau trên bề mặt đổ epoxy đến mức có thể.



Để tháo được bảng mạch sau khi phủ epoxy ra khỏi khuôn thì chu vi bề mặt trên của bảng mạch lớn hơn chu vi đáy. Trong board sẽ có các linh kiện có phần phình to (tụ, transistor) còn ở dưới nhỏ hơn rất nhiều. Như vậy, khi cắm linh kiện ở những vị trí sát nhau và sát lên bề mặt đổ epoxy thì khe hở còn lại nhỏ, điều này tốn ít epoxy đỡ tốn kém về kinh tế.


Khi board mạch đặt song song với mặt đổ epoxy.


Nguyên tắc 1:


Có một số lỗ nhỏ trên bảng mạch đường kính 0,15 inch đến 0,20 inch tốt nhất là 0,75 inch nếu có thể.


Khi epoxy được đổ vào khuôn, không khí sẽ thoát theo chiều ngang của bề mặt. Các bọt khí di chuyển qua các lỗ khoét trên board mạch sau đó di chuyển theo chiều ngang của board mạch để lên mặt trên. Điều này tuyệt đối đúng với những khuôn sâu hơn 1 inch.



Việc khoét lỗ trên board mạch làm cho các bọt khí di chuyển theo chiều ngang đi ra mép của bảng mạch giảm.


Nguyên tắc 2:


Để khoảng cách giữa bảng mạch và đáy của khuôn là 0,10 ( 0,15 inch có thể được mở rộng lên > 0,15 inch nếu mạch làm việc với điện áp cao hơn 2000V.



Để phần đỉnh của các phần tử, linh kiện trên bảng mạch hướng lên trên bề mặt đổ epoxy (pour surfaces). Nên có một đế nhỏ đặt ở dưới bảng mạch trên các góc của đáy của khuôn để epoxy không dính vào vùng đó.


Nguyên tắc 3:



Độ cao của các linh kiện trên board mạch nên < 0,10 inch Vi theo khuôn này thì board cao hơn so với đáy của khuôn là 0,15 inch. Vì vậy, nếu độ cao đó > 0,10 có thể sẽ xuyên thủng epoxy và bị lộ ra ngoài.


Nguyên tắc 4:



Tất cả các dây nối, các đường kết nối hoặc những mạch điện khác, máy móc khác hoặc những phần nhìn thấy trên bề mặt cho xuyên qua lớp mặt epoxy nếu có thể. Mặc dù có thể tạo ra được các lỗ ở bên cạnh của khuôn cho dây đi ra/vào phù hợp nhưng giá thành sẽ tăng lên cho chi phí đóng gói chúng cũng như khi lắp ghép hoặc tháo gỡ. Đồng thời giảm tuổi thọ của khuôn cũng như  gây thiệt hại về kinh tế. 


Toàn bộ quá trình trên là cần thiết nhằm bảo vệ mạch và module, bất kỳ một khâu nào cũng không thể bỏ qua. Do mạch điện làm việc trong môi trường muối hay bị ăn mòn, chịu nhiều tác động va đập… cùng với sự thay đổi về vùng khí hậu, mỗi một thiết bị lại có vị trí lặp đặt khác nhau nên các mạch điện tử cần bảo vệ chống va đập và kín nước bằng các chất tổng hợp eboxy, silicon, thiết kế vỏ hộp bằng hợp kim hoặc composite chống ngoại lực và ăn mòn thiết bị.



Khi đã thực hiện xong khâu thiết kế, lựa chọn linh kiện thiết bị từ các hãng nổi tiếng, có độ tin cậy cao, lắp ráp tích hợp linh kiện rời rạc thành các module sau đó tiến hành thử nghiệm. Khâu bảo vệ được đánh giá là rất quan trọng trong quá trình nghiên cứu chế tạo. Đầu tiên hệ thống phải được chạy thử trong phòng thí nghiệm để đạt được sự ổn định cần thiết, các vấn đề về bổ sung, sửa chữa thiết kế được thực hiện tại đây. Sau khi thử nghiệm xong, sản phẩm đã hoạt động tốt trong phòng thí nghiệm, các module được cho qua quá trình đóng gói, phun eboxi silicon, các hỗn hợp chống thấm nước cao, thử cách điện, thử tín hiệu sau đó thực hiện lắp đặt và chạy thử trên tàu. Trong quá trình  hoạt động trên tàu, nhiều vấn đề nảy sinh ra được gom góp và đúc kết lại để xử lý, thử nghiệm lại đến khi hệ thống ghép nối dựa trên các module chuẩn đã hoạt động ổn định trong môi trường thật, sản phẩm sẽ được đánh giá lại và sẽ cho sản xuất hàng loạt để phục vụ cho nhu cầu sửa chữa, thay thế, đóng mới cho các tàu trong nước và tiến tới xuất khẩu ra các thị trường khu vực và các nước phát triển khác.


Phần III


Tóm tắt sơ lược các sản phẩm dự án

3.1. Module đo báo và bảo vệ các thông số Diesel



Bằng việc ứng dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật trên (công nghệ vi điện tử, xử lý tín hiệu số, truyền thông công nghiệp và công nghệ bảo vệ xử lý bảng mạch sau lắp đặt...). Nhóm thực hiện dự án đã thiết kế lắp đặt hoàn chỉnh “Hệ thống đo và báo động các thông số của máy chính diesel”: 8 module chuẩn hoá tín hiệu được nối với bus trường với giao thức Mod Bus. Được ghép nối với máy tính thông qua chuẩn vật lý RS485, sử dụng giao diện LabVIEW.



Từ việc truyền tín hiệu điểm - điểm nhiều dây dẫn sang công nghệ Fieldbus giúp giảm chi phí mỗi dây chuyền với những lợi ích điển hình sau:


· Giảm độ phức tạp của hệ điều khiển về mặt bố trí phần cứng. Khối lượng nối dây được cắt giảm nên không cần tới các hộp đầu dây, bảng điều khiển và các đường cáp lớn. Những lợi ích này cắt giảm chi phí một cách trực tiếp.


· Yêu cầu phần cứng giảm tới thời gian lắp đặt và yêu cầu nhân lực cũng giảm. Khâu hoàn thiện lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều.


·  Hệ điều khiển ít phức tạp hơn, nên việc thiết kế trở nên đơn giản hơn, năng suất hơn và tốn ít chi phí hơn. Xoá bỏ yêu cầu về các sơ đồ thiết bị, sơ đồ đấu dây phức tạp.


· Tạo điều kiện sửa đổi, nâng cấp và tu sửa dễ dàng và rẻ tiền về sau. Không cần phải lo lắng về các vấn đề kết nối, tương thích hoặc những vấn đề khác có thể nảy sinh.


· Giảm thời gian trễ và hao hụt của hệ thống do các mạng fieldbus có khả năng chẩn đoán và tìm lỗi.



Việc chuẩn hoá các module áp dụng công nghệ nhúng của vi điều khiển vào công nghiệp vừa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, vừa mang lại giá thành sản phẩm rẻ hơn vài chục lần so với bất kỳ công nghệ nào điển hình như : PLC, PSOC hay DSP.



Việc lựa chọn phần mềm LabVIEW là giải pháp phù hợp để xây dựng các hệ thống đo, thu thập - xử lý số liệu, điều khiển các quá trình đặc biệt cho các nguồn tín hiệu khác nhau thông qua các chuẩn trao đổi thông tin.



Với công nghệ điện tử, các chíp chuyên dụng, các IC khả trình chúng ta  đã tạo ra được các thiết bị phụ vụ cho việc đo điều khiển và báo động các thông số trong môi trường đặc biệt trên hệ thống tàu thuỷ. Điều này hẳn là một bước tiến trong ngành công nghiệp tàu thuỷ đem lại nhiều lợi ích về kinh tế và công nghệ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị cũng như khả năng thay thế, hiệu chỉnh nhanh sau sự cố. Đồng thời việc điều khiển giám sát toàn bộ quá trình hoạt động của hệ thống một cách dễ dàng. Giải pháp này cho phép mở rộng và phát triển hệ thống một cách dễ dàng sau này vì sẽ được tích hợp nhanh chóng, không còn hiện tượng thay thế hàng loạt.


Đặc tính kỹ thuật:



- 64 đầu vào tương tự, đầu vào tín hiệu áp đã được chuẩn hoá từ 0 - 10V, hoặc đầu vào tín hiệu dòng đã được chuẩn hoá 4-20mA. 



-  64 đầu vào số được cách ly quang, tín hiệu logic mức 1 có dải rộng từ 12 - 24VDC, tín hiệu logic mức 0 có dải từ 0- 5VDC.



- 9 đầu ra số thông qua Rơle, điện áp đầu ra ứng với logic 1 là 24VDC, tín hiệu tương ứng logic mức 0 là 0VDC.


- Công suất nguồn cho tủ xử lí trung tâm : 

50W



- Công suất nguồn cho máy tính công nghiệp:
300W



- Tốc độ cập nhật dữ liệu : 



3s



- Nhiệt độ môi trường làm việc : 


-20(C (45(C



- Độ ẩm : 






98%



- Độ rung động:





2- 13Hz



- Cấp bảo vệ : 





IP30



- Độ cách điện với vỏ
 : 



(10Mohm



- Khả năng chống nhiễu tốt và độ tin cậy cao


- Giao diện người – máy thân thiện, mềm dẻo, linh hoạt 


Sơ đồ hệ thống
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Buồng điều hiển


Buồng máy
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Phần cứng


Các tín hiệu thu được từ sensor với chuẩn dòng từ 4 ( 20 mmA và các sensor on/off. Đều được đưa về các module để xử lý tín hiệu. Nếu đặt digital module và analog module cùng một card thì digital module sẽ gây ra nhiễu cho analog module do đó biện pháp tối ưu nên đặt digital module và analog module trên từng card riêng.


Digital Module (Module tín hiệu số)



[image: image41]


Digital module: Được thiết kế dạng card để cắm trên rãnh cắm trên mạch main. Card này dùng để thu thập các tín hiệu số ON/OFF ( 0 hoặc 24V). Vì điện áp đầu vào cao nên card được cách ly thông qua các phần tử cách ly quang. Dữ liệu về trạng thái các đầu vào được lưu vào bộ nhớ vi điều khiển, khi có yêu cầu, dữ liệu sẽ được truyền lên máy tính. 
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Sơ đồ nguyên lý:
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Bảng mạch digital module:


Analog Module (Module tín hiệu tương tự)
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New Circuit : chan OE cua cac' Latch  noi voi dau ra cua 74138, chan LE cua cac Latch noi voi Vcc


Old Circuit : chan OE cua cac' Latch noi voi GND, chan LE cua Latch noi voi dau ra cua 74138


Khi khong chon Latch, dau ra cua Latch se cao tro


Chu y: A1 cua slot2, thay 317 = 7805, 7812. Vi tri SLOT F & M
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Analog module : Cũng thiết kế kiểu card. Tín hiệu đi vào card này có có thể là điện áp  hoặc dòng điện và được chuẩn thành tín hiệu áp từ 0 
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10V. Các đầu vào được đưa tới bộ dồn kênh. Do ảnh hưởng của môi trường làm việc khắc nghiệt với rất nhiều nhiễu, tín hiệu đi ra từ bộ dồn kênh được lọc hầu hết nhiễu và được đưa đến ADC để biến đổi thành dữ liệu số. Mỗi đầu vào tương tự được chuyển đổi thành hai byte dữ liệu số. Ba mươi hai byte dữ liệu của 16 kênh cũng được lưu vào bộ nhớ và được chuyển lên máy tính khi có cầu. Cả card số và tương tự đều liên tục nhận được các byte báo trạng thái báo động của các kênh đo đầu vào. Tín hiệu báo động của các kênh sẽ được hiển thị trực tiếp trên các Led báo động ở trên mặt của tủ điện của hệ thống đo báo với 128 led tương ứng với 128 kênh đo.


Main Board (Bảng mạch chính)
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Mainboard: được thiết kế với các rãnh cắm card. Các card này là các module số và tương tự. Tín hiệu từ sensor được đưa tới mainboard thông qua các cầu đấu dây. Các tín hiệu này được chuyển lên các card thông qua các rãnh cắm. Trên main có vi điều khiển chính làm nhiệm vụ liên lạc với máy tính và nhận nhiệm vụ điều khiển bảo vệ, báo động và yêu cầu các card gửi dữ liệu lên máy tính. Mainboard giao tiếp với máy tính qua cổng COM. Tín hiệu trên main được chuyển đổi từ TTL sang 485 sau đó được chuyển tới bộ chuyển đổi 232 - 485 để ghép với máy tính.
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Sơ đồ nguyên lý analog module
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Sơ đồ nguyên lý Main board


RS232/485  Card (Card giao diện)


Cổng RS232 là giao diện phổ biến rộng rãi nhất, còn gọi là cổng COM. Việc truyền dữ liệu qua cổng COM được tiến hành theo kiểu nối tiếp, nghĩa là các bit dữ liệu được gửi đi nối tiếp trên 1 dây dẫn. RS232 sử dụng phương thức truyền không đối xứng, tức là sử dụng điện áp chênh lệch giữa một dây dẫn và  đất. Mức điện áp được sử dụng khoảng từ -15V đến 15V, khoảng 3V đến 15V  tương ứng với logic 0, khoảng -15V đến -3V tương ứng với logic 1. Tuy nhiên theo phương thức truyền này chỉ cho phép chiều dài dây dẫn đến 50m mà yêu cầu thực tế về khoảng cách truyền mấy trăm mét. Để truyền xa được, việc chuyển đổi tín hiệu từ RS232 thành RS485 được thực hiện. Về các đặc tính điện học, RS232 và RS485 giống nhau cơ bản. RS485 sử dụng sự chênh lệch điện áp giữa hai dây A và B nên hiệu quả chống nhiễu  rất tốt. Ngưỡng điện áp được thu hẹp lại từ -6V đến +6V. Từ +1.5V đến +6 V tương ứng với logic 0, từ -6V đến -1.5V tương ứng với logic 1. Điều này làm tăng tốc độ truyền dữ liệu. Truyền theo chuẩn 485 với cáp loại UTP/STP, khoảng cách truyền có thể lên tới 1200m, cộng thêm khả năng chống nhiễu tốt của cáp và của phương thức  truyền. 
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Phần mềm


Labview (Giao diện đồ hoạ)



Thiết kế phần mềm trên máy tính để giám sát các thông số cần đo của hệ thống sử dụng phần mềm Labview. Dữ liệu đi vào cổng COM được chuẩn thành các khung dữ liệu với các byte mã checksum để kiểm tra lỗi dữ liệu trên đường truyền. Tất cả các công việc tính toán và kiểm tra báo động khi quá ngưỡng giới hạn được chương trình phần mềm tính toán. Tín hiệu ra lệnh bảo vệ và báo động cho từng kênh được gửi xuống cho mạch phần cứng xử lý.


Với giao diện trực quan giữa người vận hành và hệ thống, cho phép người vận hành theo dõi, thao tác chính xác, kịp thời và toàn diện. Giao diện có chức năng luôn luôn hiển thị giá trị tức thời của các thông số quan trọng dưới dạng đồ thị thời gian thực như:


Nhiệt độ nước làm mát.


Nhiệt độ dầu bôi trơn.


Nhiệt độ khí xả 


Vòng quay máy chính.


áp xuất dầu bôi trơn.


áp xuất dầu hộp số.


Ngoài ra phần mềm còn có những chức năng cập nhật lịch sử sự cố lưu vào bộ nhớ để thuận tiện cho việc giám sát trạng thái của tàu, khi cần xem chỉ cần ấn vào nút “Báo Cáo” và đưa con trỏ tới nút “Mở File” để xem lịch sử báo động các thông số. Điều này tiện cho việc vận hành và sửa chữa hệ thống, máy chính.


Phần mềm cũng như hệ thống phải đảm bảo đo liên tục các thông số khác trên hai Indicator riêng biệt. Khi cần có thể gọi ra để xem thông số và giá trị tức thời của bất kỳ đầu đo nào. 


Trong quá trình vận hành tàu, bất kỳ thông số nào đến ngưỡng báo động thì trên giao diện sẽ tự động xuất hiện dòng báo động, đồng thời nhấp nháy phần tử hiển thị thông số đó, còi kêu. Nếu một lúc nhiều thông số cùng ở mức báo động thì các dòng thông báo sẽ nối tiếp nhau. Các thông số báo động tiếp theo sẽ tiếp nối dòng báo động trước nếu thông số đó chưa khắc phục được.
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Phần mềm giao tiếp với các thiết bị phần cứng theo cơ chế hỏi đáp. Khi hệ thống hoạt động, trên máy tính sẽ truyền xuống hệ thống phần cứng ở dưới một khung yêu cầu dữ liệu. Bên dưới, khi hệ thống nhận được bản tin yêu cầu dữ liệu sẽ truyền lần lượt các dữ liệu số của các đầu đo lên máy tính, mỗi kênh đo sẽ cần tới hai byte dữ liệu. Các dữ liệu này đều được xử lý trên máy tính. Các lệnh điều khiển hay báo động đều được truyền xuống cho hệ thống bên dưới ngay khi máy tính xử lý xong thông tin.


Chức năng hoạt động


 
- Đo và giám sát tất cả các thông số của động cơ Diesel và các thông số có liên quan như : vòng quay máy chính, nhiệt độ khí xả, nhiệt độ dầu bôi trơn, nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ ổ đỡ trục, áp suất dầu bôi trơn,…



- Các thông số được hiển thị trên màn hình máy tính công nghiệp trên buồng máy bằng phần mềm giám sát với các chế độ hiển thị khác nhau như: hiển thị theo trang màn hình, hiển thị theo nhóm đo ( nhiệt độ, áp suất) hoặc nhóm đo bất kì. Khi một thông số nào đó vượt qua ngưỡng đặt, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo để người vận hành biết, đồng thời với việc hiển thị cảnh báo trên màn hình máy tính, hệ thống còn có chế độ hiển thị trạng thái báo động cho từng kênh đo bằng Led, mỗi kênh đo báo động sẽ sáng đỏ 1 led trên tủ điện của hệ thống dưới buồng máy.     

3.2. Thiết bị bảo vệ máy phát và hoà đồng bộ tự động


Sự gia tăng ứng dụng các thiết bị điện trên tàu dẫn đến sự gia tăng công suất yêu cầu cấp cho các phụ tải. Điều này có liên quan mật thiết với việc tăng công suất trạm phát điện tàu thủy, ngư​ời ta thư​ờng phải thiết kế trên tàu hai hoặc nhiều máy phát cũng làm việc song song hòa vào cùng một mạng điện. Song song với việc thiết kế tăng công suất cần phải đảm bảo đư​ợc các yêu cầu trong điều kiện làm việc trên môi trư​ờng khắc nghiệt trong ngành tàu thủy.


· Cung cấp năng l​ượng điện tin cậy chắc chắn trong mọi chế độ công suất của tàu và có máy phát dự phòng để thay thế ngay khi có sự cố của máy phát chính.


· Đơn giản trong vận hành, khai thác sửa chữa.


Như​ chúng ta đã biết, khi hoạt động ở chế độ nhiều máy phát hòa vào cùng một l​ưới điện  cung cấp cho cả hệ thống điện thì yêu cầu cần phải có một thiết bị thực hiện chức năng kiểm tra điều kiện, hòa các máy phát vào lưới điện. Từ những cơ sở lý thuyết cơ bản đã đư​ợc chứng minh điều kiện để hòa máy phát vào l​ưới là rất chặt chẽ và phải thoả mãn các điều kiện sau:
           Điều kiện hòa :
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Chỉ cần một trong các điều kiện không thỏa mãn sẽ dẫn đến cho sự cố máy phát ảnh hưởng đến hoạt động của cả hệ thống. Do vậy yêu cầu cấp thiết đối với chúng ta là phải có một thiết bị thực hiện công việc trên đó chính là thiết bị hoà tự động. 



Cùng với việc hòa máy vào lưới, bảo vệ máy phát cũng là yếu tố quan trọng trong một hệ thống có độ tin cậy cao. Các thông số máy phát cần được bảo vệ gồm:


· Bảo vệ thấp áp U ≤ 85%Udm

· Bảo vệ cao áp U ≥ 110%Udm

· Bảo vệ qúa tải P ≥ 110%Pdm

· Bảo vệ công suất ngược Png ≤ -15%Pdm

· Bảo vệ qúa tốc độ.


Từ những yêu cầu trên, đối với một hệ thống điện tàu thủy thì không thể thiếu được các thiết bị để đảm bảo hệ thống vận hành tin cậy, an toàn trong điều kiện khắc nghiệt của môi trường biển. Trong đó có bảo vệ máy phát và hòa đồng bộ tự động.


Đặc tính kỹ thuật


		TT

		Các thông số cơ bản

		Thông số kỹ thuật

		Ghi chú



		1

		Nguồn cung cấp

		220VAC ( 10%

		



		2

		Nhiệt độ làm việc

		-300 ( 750C

		



		3

		Dải đo Ugen

		0 ( 600VAC

		Cách ly



		4

		Dải đo Ubus

		0 ( 600VAC

		Cách ly



		5

		Dải đo fgen

		500Hz

		



		6

		Dải đo fbus

		500Hz

		



		7
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		( 10% Ubus

		Đặt được
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		0 ( 0,75 Hz

		Đặt được
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		0 ( 150

		Đặt được



		10

		Ngưỡng bảo vệ cao áp

		100 ( 120%U®m

		Đặt được



		11

		Ngưỡng bảo vệ thấp áp

		80 ( 100%U®m

		Đặt được



		12

		Bảo vệ qúa công suất

		60 ( 125%P®m

		Đặt được



		13

		Bảo vệ công suất ngược

		-15%P®m

		Đặt được



		14

		Bảo vệ quá tốc độ

		120%n®m

		



		15

		Thời gian trễ tác động

		0 – 10s

		Đặt được



		16

		Độ ẩm môi trường(RH)

		98%

		



		17

		Độ rung động (Hz)

		2 – 13

		



		18

		Cấp bảo vệ

		IP45

		



		19

		Độ cách điện với vỏ

		> 10M(

		



		20

		Tự động k.tra và tự động đóng máy phát vào tải

		

		



		21

		Hiển thị bằng led & LCD

		

		





Sơ đồ hệ thống


Sơ đồ khối tổng thể:
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Trước đây, các thiết bị được thiết kế với công nghệ kỹ thuật tương tự phù hợp với điều kiện kỹ thuật số chưa phát triển. Mặc dù các thiết bị này đã giải quyết được tất cả các yêu cầu đặt ra như​ng với kỹ thuật tương tự độ tin cậy thiết bị không cao, kích thước lớn, khả năng chống nhiễu thấp đặc biệt là trong môi trường tàu biển.



Ngày nay kỹ thuật vi xử lý, vi điều khiển không ngừng phát triển và đã được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực. Sự phát triển của các vi xử lý thể hiện ở mức độ tích hợp, tốc độ xử lý, khả năng xử lý 8 bit, 16 bit, 32 bit. Chính sự phát triển này đã tăng khả năng ứng dụng của chúng trong các thiết bị điện, điện tử, đo lường, điều khiển tạo nện những ​ưu điểm nổi bật và hơn hẳn kỹ thuật xử lý tín hiệu tương tự:


· Khả năng tích hợp lớn làm giảm kích thước của thiết bị


· Khả năng chống nhiễu tốt.


· Độ chính xác cao.


· Độ tin cậy cao.


· Khả năng mềm dẻo. ( Thay đổi linh hoạt bằng phần mềm)


Trong đề tài này, chúng tôi sử dụng chip vi điều khiển AT89C55WD của hãng ATMEL. Với công nghệ chuẩn hóa module, lập trình phần mềm tạo nên sự mềm dẻo trong thiết kế cũng nh​ư vận hành thiết bị.


Chức năng hoạt động


Quy mô thiết kế bao gồm các công đoạn:


· Module tích hợp khối nguồn & khối chuyển đổi tín hiệu đo lường & giao tiếp công suất .


· Module tích hợp bộ xử lý trung tâm (CPU) & giao diện với người vận hành.


· Thiết kế cơ khí vỏ hộp.


Chuẩn hóa thiết kế theo module:

1. Module tích hợp khối nguồn & khối chuyển đổi tín hiệu đo lường & giao tiếp công suất (Module SSPI).


Chức năng:


Thực hiện chuyển đổi các đại lượng điện áp cao, dòng điện cao về tín hiệu đo lường (0-5V) sau đó được chuyển đổi thành tín hiệu số và đưa vào khối xử lý trung tâm.


Tạo tín hiệu tác động giao tiếp với các mạch lực, điều khiển bên ngoài.


Các đầu ra kết nối:


· 10 đường nguồn 0V.


· 02đường +5V


· 02 đường +15V


· 02 đường –15V


· 02 đường +24V


· 01 đường tín hiệu đo pha dòng điện lưới.


· 01 đường tín hiệu đo pha dòng điện máy phát 1.


· 01 đường tín hiệu đo pha dòng điện máy phát 2.


· 01 đường tín hiệu đo c​ường độ dòng điện lưới.


· 01 đường tín hiệu đo c​ường độ dòng điện máy phát 1.


· 01 đường tín hiệu đo c​ường độ dòng điện máy phát 2.


· 01 đường tín hiệu đo pha điện áp lưới.


· 01 đường tín hiệu đo pha điện áp máy phát 1.


· 01 đường tín hiệu đo pha điện áp máy phát 2.


· 01 đường tín hiệu đo điện áp lưới.


· 01 đường tín hiệu đo điện áp máy phát 1.


· 01 đường tín hiệu đo điện áp máy phát 2.


· Các đường nguồn cung cấp.


· Các đường ra rơle tác động hoà, bảo vệ, phân bố tải.


2. Module tích hợp bộ xử lý trung tâm (CPU) & giao diện với người vận hành(Module CIM).


Chức năng:


Thực hiện xác nhận các tham số do người vận hành thiết lập từ đó xử lý các tín hiệu đo được bao gồm kiểm tra điều kiện hòa máy phát lên lưới, các điều kiện bảo vệ máy phát và tự động phân bố tải .


Giao tiếp với người vận hành (operator) thông qua các phím chức năng và màn hình hiển thị LCD.  Hiển thị các tham số đo và điều khiển cho người vận hành cài đặt, thao tác dễ dàng trong khi hoạt động. 


Các đầu nối kết nối:



Các đường kết nối của module này được kết nối trực tiếp với module SSPI  thông qua cáp mềm chống nhiễu.


3.3. Module đo báo vạn năng


Đặc tính kỹ thuật


· Nguồn cấp: 




24VDC  (-10% ( +20%)


· 15 đầu vào tương tự được chuẩn áp từ 0 ( 10VDC hoặc 4 ( 20mA.


· Công suất toàn module: 


20W


· Tốc độ thu thập và xử lý dữ liệu: 
1,5s


· Nhiệt độ môi trường làm việc: 

-200 ( 450C


· Độ ẩm:




98%


· Độ rung động:



2 ( 13Hz


· Cấp bảo vệ:  



IP30


· Độ cách điện với vỏ:


≥ 10 M(

· Khả năng chống nhiễu tốt và độ tin cậy cao.


Sơ đồ hệ thống


Module bao gồm các phần tử chính sau:


· 01 bộ xử lý trung tâm.


· 01 bộ chuẩn hoá.


· Mặt panel được gắn các nút, công tắc, còi, đèn, màn hình hiển thị.


· Vỏ hộp bảo vệ main, đặt biến áp, biến dòng và cầu đấu.


Chức năng hoạt động


Đo các thông số điện áp, dòng điện, độ lệch cos(, tần số thông qua các bộ biến đổi như: biến áp đo lường, biến dòng đo lường. Thông qua bộ biến đổi ADC dữ liệu thu được ở dạng số sẽ được xử lý và hiển thị trên LCD. 


Thông qua các bộ biến áp đo lường và biến dòng đo lường các giá trị xoay chiều có giá trị lớn sẽ được đưa về dải điện áp và đo lường phù hợp cho việc đo sau đó các giá trị này sẽ được lọc thông thấp và chỉnh lưu thành điện áp 1 chiều thích hợp cho việc sử dụng bộ chuyển đổi ADC. Dữ liệu lối ra ở dạng số sẽ được bộ xử lý trung tâm lưu giữ và hiển thị thông qua LCD.


Dữ liệu thu thập được số hoá và truyền tin theo chuẩn RS485 theo khung truyền đã được chuẩn hoá. Thông tin truyền đi là một khung dữ liệu bao gồm  bắt đầu bằng dấu $, tiếp theo là 1 byte thông số và 5 byte giá trị, cuối cùng là chữ S kết thúc.  


Hoạt động của các phần tử trên panel được thể hiện như sau:


· Đo các thông số điện áp, dòng điện… và hiển thị trên màn hình LCD: 


+ Dòng 1 thông báo tên thông số và pha của thông số đó.


+ Dòng 2 thông báo giá trị của thông số.


· Nguồn nuôi: 24VDC.


· Các nút dùng để thao tác điều khiển: gồm thao tác thay đổi thông số và thay đổi pha của thông số đang được hiển thị.


3.4. Module đo báo mức các két nước


Đặc tính kỹ thuật


· Nguồn cấp: 




24VDC  (-10% ( +20%)


· 10 đầu vào tương tự chuẩn

0 ( 10VDC hoặc 4 ( 20mA.


· Công suất toàn module: 


20W


· Tốc độ thu thập và xử lý dữ liệu: 
2s


· Nhiệt độ môi trường làm việc: 

-200 ( 450C


· Độ ẩm:




98%


· Độ rung động:



2 ( 13Hz


· Cấp bảo vệ:  



IP30


· Độ cách điện với vỏ:


≥ 10M(

· Khả năng chống nhiễu tốt và độ tin cậy cao.


Sơ đồ hệ thống
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Sensor: Dùng sensor theo nguyên lý quang hoặc siêu âm, P, R, C… để đo mức các két, với các sensor này có thiết bị chuẩn hoá đi kèm, đầu ra chuẩn hoá điện áp: 0(10mV/DC (4(20mA). Mức đo sâu của các két phụ thuộc vào chọn lựa sensor, các sensor đo mức thường từ 5 m ( 15 m.



MUX: bộ chọn kênh đầu vào nhằm mở rộng kênh thu thập dữ liệu. Mạch đơn giản ta chọn là 15 kênh đầu vào. 



ADC: chọn thiết bị biến đổi tương tự số phải có độ chính xác cao, độ ổn định khi có nhiễu tốt. Đảm bảo điều trên dùng ADC biến đổi 12 bit, có bộ ổn định nguồn trong, đầu vào dải điện áp từ 0 ( 5 mV.



(C: bộ xử lý trung tâm dùng VĐK có tốc độ cao, nhiều cổng vào ra, có cổng giao tiếp với RS485 và RS232. Mạch xử lý sẽ làm nhiệm vụ thu thập xử lý tín hiệu đo, nhận biết và điều khiển các thiết bị ghép nối. 



Display: thiết bị hiển thị số dùng màn hình tinh thể lỏng (LCD) cho phép hiển thị được tên két và trạng thái mức két. Đồng thời sẽ hiển thị dòng chữ cảnh báo khi báo độ tới ngưỡng.



Alarm: thiết bị cảnh báo dùng đèn sáng và báo động bằng còi.



Keypad: gồm các phím chọn két hiển thị, nút tắt còi. 



RS485: là cổng giao tiếp dùng 2 dây cho phép truyền thông tin xa.


Chức năng hoạt động



Chức năng chính của module là thu thập, xử lý và hiển thị thông tin các két nước. Mỗi một module có thể hoạt động riêng lẻ cũng có thể tích hợp thành hệ thống giám sát tập trung. Khi mức các két tới ngưỡng còi, đèn sẽ phát tín hiệu báo động.


· Chiều sâu tối đa của két đo được phụ thuộc vào sensor. 


· Số két tối đa đo được cho mỗi module là 15.


· Hiển thị thông tin két trên màn hình LCD.


· Ra lệnh từ các phím điều khiển.


· Báo động bằng còi, đèn kết hợp với LCD hiển thị dòng chữ báo động.

3.5. Module đo báo tập trung két dầu


Đặc tính kỹ thuật


· Nguồn cấp: 




24VDC  (-10% ( +20%)


· 15 đầu vào tương tự chuẩn hoá

 0 ( 10VDC hoặc 4 ( 20mA.


· Công suất toàn module: 


20W


· Tốc độ thu thập và xử lý dữ liệu: 
2s


· Nhiệt độ môi trường làm việc: 

-200 ( 450C


· Độ ẩm:




98%


· Độ rung động:



2 ( 13Hz


· Cấp bảo vệ:  



IP30


· Độ cách điện với vỏ:


≥ 10M(

· Khả năng chống nhiễu tốt và độ tin cậy cao.


Sơ đồ hệ thống


Sensor: Dùng sensor quang hoặc siêu âm để đo mức các két, với các sensor này có thiết bị chuẩn hoá đi kèm, đầu ra chuẩn hoá điện áp: 0(10mV/DC (4(20mA). Mức đo sâu của các két phụ thuộc vào chọn lựa sensor, các sensor đo mức thường từ 5 m ( 15 m.
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MUX: bộ chọn kênh đầu vào nhằm mở rộng kênh thu thập dữ liệu. Mạch đơn giản ta chọn là 15 kênh đầu vào. 



ADC: chọn thiết bị biến đổi tương tự số phải có độ chính xác cao, độ ổn định khi có nhiễu tốt. Đảm bảo điều trên dùng ADC biến đổi 12 bit, có bộ ổn định nguồn trong, đầu vào dải điện áp từ 0 ( 5 mV.



(C: bộ xử lý trung tâm dùng VĐK có tốc độ cao, nhiều cổng vào ra, có cổng giao tiếp với RS485 và RS232. Mạch xử lý sẽ làm nhiệm vụ thu thập xử lý tín hiệu đo, nhận biết và điều khiển các thiết bị ghép nối. 



Display: thiết bị hiển thị số dùng màn hình tinh thể lỏng (LCD) cho phép hiển thị được tên két và trạng thái mức két. Đồng thời sẽ hiển thị dòng chữ cảnh báo khi báo độ tới ngưỡng.



Alarm: thiết bị cảnh báo dùng đèn sáng và báo động bằng còi.



Keypad: gồm các phím chọn két hiển thị, nút tắt còi. 



RS485: là cổng giao tiếp dùng 2 dây cho phép truyền thông tin xa.


Chức năng hoạt động



Chức năng chính của module là thu thập, xử lý và hiển thị thông tin các két dầu. Mỗi một module có thể hoạt động riêng lẻ cũng có thể tích hợp thành hệ thống giám sát tập trung. Khi mức các két tới ngưỡng còi đèn sẽ phát tín hiệu báo động.


· Chiều sâu tối đa của két đo được phụ thuộc vào sensor. 


· Số két tối đa đo được cho mỗi module là 15.


· Hiển thị thông tin két trên màn hình LCD.


· Ra lệnh từ các phím điều khiển.


· Báo động bằng còi, đèn kết hợp với LCD hiển thị dòng chữ báo động.

3.6. Module đo báo và bảo vệ mạch đèn tín hiệu hàng hải


Đặc tính kỹ thuật



- Nguồn cấp




24VDC



- Công suất toàn Module


30W



- Đèn báo sự cố



5 kênh



- Đèn dự phòng



2 kênh



- Đèn đấu vào mục đích khác

3 kênh



- Tốc độ thu thập và xử lý tín hiệu

0.5s



- Nhiệt độ môi trường làm việc

- 200C ( 450C



- Độ ẩm




98%



- Độ rung động



2(13Hz



- Cấp bảo vệ




IP30



- Độ cách điện với vỏ



(10M
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- Khả năng chống nhiễu tốt và độ tin cậy cao.


Sơ đồ hệ thống


Hộp đèn hàng hải bao gồm các phần tử chính sau:


· 1 Module kiểm soát đầu vào.


· 1 Module để xử lý tín hiệu và đưa ra điều khiển.

· Mặt panel có được gắn các công tắc, nút, còi, đèn led hiển thị các kênh được sử dụng và các kênh có báo động,

· Vỏ hộp bảo vệ main và đặt cầu đấu.

Sơ đồ khối hệ thống:
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Chức năng của các khối được chỉ ra như sau:


· Khối nguồn: Cung cấp nguồn 24VDC và 5VDC đã ổn định cho mạch, lối vào có cầu chì bảo vệ quá tải, chống đấu ngược.


· Khối cách ly: Cách ly về điện giữa nguồn của mạch điện và nguồn cung cấp cho các đèn. 


· Khối đèn báo: Chỉ thị các trạng thái của các đèn cần đo, báo.


· Chuông: Cảnh báo bằng âm thanh khi xảy ra sự cố.


· Khối keypad: Cho phép người dùng can thiệp vào quá trình xử lý (tắt chuông)


· Khối xử lý trung tâm: Có nhiệm vụ đo, kiểm tra tình trạng của các đèn và đưa ra tín hiệu cảnh báo chính xác và kịp thời thông qua đèn báo và chuông.


· Khối chuẩn hoá: Các tín hiệu được lấy từ nguồn cung cấp cho đèn (220VAC hoặc 24VDC) sau khi qua khối này, các tín hiệu sẽ được chuẩn hoá và được đưa tới bộ xử lý thông qua khối cách ly.


· Khối công tắc trạng thái: Thông báo trạng thái của các công tắc bật nguồn của từng đèn tín hiệu hàng hải.


· Khối giao tiếp I/O (khối giao tiếp vào/ra): Cho phép gửi các thông tin về sự cố đến các hệ thống khác.


Chức năng hoạt động


Module đo báo và bảo vệ mạch đèn tín hiệu hàng hải thu thập thông tin về các đèn hành trình của tàu, phát hiện sự cố của các đèn. Đưa ra tình trạng của đèn qua các led hiển thị cảnh báo và vị trí của chúng trên tàu đồng thời có chuông báo cho người vận hành biết xảy ra sự cố.


Khi công tắc của đèn nào được bật thì đèn Led xanh của đèn đó sáng. Trong trường hợp có sự cố của đèn thì đồng thời còi được bật lên và đèn Led màu đỏ tương ứng với đèn có sự cố sáng, lúc đó người vận hành có thể biết được đèn ở vị trí nào đó đang có sự cố như đứt tóc, cháy bóng hay đứt dây. Công việc tiếp theo của người vận hành là tắt còi bằng cách ấn nút DESOUND và đi kiểm tra bóng đèn đã có sự cố hoặc đường dây đã bị đứt. Sau khi đã khắc phục được sự cố của đèn thì Led màu đỏ trên Module sẽ tắt và báo không có sự cố.



Trong trường hợp có 2 hay nhiều đèn cùng có sự cố thì người vận hành phải tắt còi trước khi đi xử lý sự cố từng đèn.


Đối với các đèn hàng hải ta có thể dùng nguồn 24 VDC hoặc 220 VAC.


3.7. Module đặt tín hiệu cho lái tự động


Đặc tính kỹ thuật


· Nguồn cấp




: 24VDC  (-10% ( +20%)


· Tín hiệu hướng nhận từ la bàn

: NMEA0183


· Nguồn điều khiển cơ cấu chấp hành
: 24VDC / max 10A


· Công suất toàn module


: 20W


· Công suất điều khiển (max)

: 100W


· Tốc độ thu tín hiệu 


: 2s


· Nhiệt độ môi trường làm việc

: -200 ( 450C


· Độ ẩm




: 98%


· Độ rung động



: 2 ( 13Hz


· Cấp bảo vệ




: IP30


· Độ cách điện với vỏ


: ≥ 10MOhm


· Khả năng chống nhiễu tốt và độ tin cậy cao.


* Module bao gồm các phần tử chính sau:


· 01 main xử lý chính.


· Mặt panel được gắn các nút, công tắc, còi, đèn, màn hình hiển thị.


· Vỏ hộp bảo vệ main và đặt cầu đấu.


* Tính năng các phần tử trên mặt panel được mô tả như sau:


· Công tắc Power: Bật, tắt nguồn 24VDC


· Các nút ấn điều khiển đặt tín hiệu hướng :


+Nút Course Set : Xác định và nhận tín hiệu hướng đặt .


+ Nút Previous : Dùng để chuyển vị trí con trỏ cần thay đổi tín hiệu hướng đặt.


+ Nút UP: Tăng giá trị hướng đặt tại vị trí con trỏ.


+ Nút Day / Night : Bật, tắt đèn LCD.


· Nút Cancel Alarm: Tắt còi báo động.


· Các Switch đặt giới hạn giá trị:



+  Rudder : Để giới hạn góc lái khi tàu trong chế độ bám hành trình.



+ Yaw : Dùng để đặt giá trị độ nhạy của hệ thống khi trong các điều kiện thời tiết khác nhau.



+ Heading Alarm : Dùng đặt giá trị báo động khi hướng đi thực tế của tàu lệch so với giá trị hướng đặt.


· Đèn chỉ thị nguồn.


· Đèn chỉ thị chiều điều khiển ( Starboad hoặc Port)


· Còi phát ra âm thanh báo động.

Sơ đồ hệ thống


Từ những phân tích trên cần thiết kế module đảm bảo những mặt tối ưu, từ việc chọn lựa thiết bị đến thiết kế mạch tối ưu. Điều này không những làm giảm kích thước của thiết bị mà còn tăng độ tin cậy cho module.


+ (C: bộ xử lý trung tâm dùng VĐK có tốc độ cao, nhiều cổng vào ra, có cổng giao tiếp với RS485 và RS232. Mạch xử lý sẽ làm nhiệm vụ thu thập xử lý tín hiệu đo, nhận biết và điều khiển các thiết bị ghép nối.
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+ Display: Thiết bị hiển thị số dùng màn hình tinh thể lỏng (LCD) cho phép hiển thị được giá trị hướng thực tế của tàu lấy tín hiệu từ la bàn con quay hoặc giá trị hướng đặt mà tàu cần đi. 



+ Alarm: Thiết bị cảnh báo dùng đèn sáng và báo động bằng còi. Khi phát hiện có báo động người giám sát có thể tắt còi.



+ Keyboard: gồm các phím để chọn hướng đặt hiển thị, kiểm tra và tắt còi báo động. 


 
+ Switch:  Thực hiện các chức năng đặt giới hạn góc lái, và đặt giới hạn hướng lái.


          + Input: Tín hiệu vào của quá trình điều khiển 



+ Output: Tín hiệu ra của quá trình điều khiển các cơ cấu chấp hành.


Chức năng hoạt động



Chức năng chính của module là thực hiện điều khiển lái tự động theo hành trình đã đặt. Để thực hiện được chức năng này trong thiết kế module cần phải thực hiện được các nhiệm vụ sau:



+ Nhận tín hiệu NMEA 0183 thực tế từ la bàn và hiển thị trên màn hình LCD.



+ Đặt tín hiệu dạng  và so sánh với tín hiệu từ la bàn đưa đến.



+ Đưa ra tín hiệu điều khiển lái, báo hướng lái dưa trên đèn chỉ báo.



+ Thực hiện cảnh báo khi quá ngưỡng hướng đặt.



+ Dừng điều khiển khi góc lái vượt quá góc đặt.



+ Thực hiện lái bám hành trình.


Nguyên lý làm việc của module          
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Module đặt tín hiệu cho LTĐ hoạt động nhằm điều khiển tàu đi theo hướng đặt đã xác định trước, để thực hiện được quá trình điều khiển đó ta phải xác định được hướng thực tế của tàu đang đi và hướng mà tàu cần đạt được để đảm bảo hành trình của tàu. 



Để nhận được hướng thực tế của tàu đang đi, hệ thống sẽ thông qua cảm biến định hướng ( la bàn con quay) nhận dữ liệu từ đường truyền RS485 theo chuẩn NMEA 0183, tín hiệu sẽ được sử lý và đưa giá trị hiển thị lên LCD để người vận hành nắm biết được.



Để có giá trị hướng mà tàu cần đạt được và duy trì thì người vận hành phải xác định và đặt đặt giá trị cho hệ thống thông qua các nút ấn điều khiển, giá trị hướng đặt đó cũng được hiển thị trên màn hình LCD.



Khi đó, hệ thống sẽ thông qua khối xử lý so sánh thông tin định hướng thực tế với thông tin hướng đặt, tín hiệu so sánh sai lệch đó được xử lý để đưa ra khối cơ cấu chấp hành để điều khiển tàu sang trái hoặc phải theo luôn đi đúng hành trình. Tín hiệu điều khiển đó sẽ được hiển thị bởi các LED (Starboard hoặc Port) trên mặt Panel.


Tuỳ theo điều kiện hoạt động của tàu và tác động khác nhau của thời tiết sẽ làm thay đổi hành trình đi của tàu, để khắc phục điều đó module cho phép đặt bù giá trị độ dạt của tàu so với hành trình. Module cũng có chế độ báo động khi góc lái vượt quá giá trị cho phép.


Vị trí bánh lái được phản hồi tới bộ lái tự động nhờ bộ phản hồi góc lái (Rudder Transmition Unit: RTU) thông qua đường truyền theo chuẩn RS 485 hoặc truyền dữ liệu song song 8 bit. Bộ RTU cũng gắn các công tắc giới hạn để điều chỉnh bộ lái tự động khi bánh lái quay cực đại về hai phía.


      
Module lái tự động đòi hỏi nguồn cung cấp 24VDC cho bộ mạch điều khiển và một nguồn 24VDC/10A điều khiển cho cơ cấu chấp hành để điều khiển hệ thống lái (như các cuộn dây trong van điện từ ở hệ thống lái thuỷ lực…).


3.8. Module chỉ báo góc lái


Module chỉ báo góc lái dùng để hiển thị góc lái. Quá trình hiển thị sẽ thu góc lái từ secto lái. Qua biến đổi hiển thị trên LCD giá trị góc lái và hướng của góc lái.  


Đặc tính kỹ thuật


· Nguồn cấp: 




24VDC  (-10% ( +20%)


· Công suất toàn module: 


20W


· Tốc độ thu thập và xử lý dữ liệu: 
1s


· Nhiệt độ môi trường làm việc: 

-200 ( 450C


· Độ ẩm:




98%


· Độ rung động:



2 ( 13Hz


· Cấp bảo vệ bộ chỉ báo góc lái:  

IP30


· Cấp bảo vệ bộ phát góc lái:  

IP55


· Độ cách điện với vỏ:


≥ 10MOhm


· Khả năng chống nhiễu tốt và độ tin cậy cao.


Sơ đồ hệ thống



Module bao gồm 2 phần:


· Phần chỉ báo góc lái.


· Phần phát góc lái. 


Sơ đồ tổng quan bao gồm các phần tử cơ bản sau:
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Trong đó:


· RTU: Bộ phát góc lái (Rudder Transmitter Unit).


Bộ phận thu góc lái dạng tín hiệu góc thành tín hiệu điện.


Góc lái từ 40o trái (PORT) cho đến 40o phải (STBD) sau khi chuyển đổi quay thanh nối của bộ phát góc lái. Qua cơ cấu cơ khí sẽ làm quay biến trở. Điện áp cấp cho biến trở là 24VDC, đầu ra của biến trở là tín hiệu dòng điện. Vậy từ tín hiệu góc lái biến thành dòng điện theo tỷ lệ: 80o với dòng điện tử 4 ( 20mA.


· Standardize: Bộ chuẩn hoá tín hiệu điện áp vào.


Tín hiệu là dòng điện thu từ bộ phát góc lái sẽ đưa vào qua mạch chuẩn hoá sẽ biến thành tín hiệu điện tử 0 ( 5VDC. Tín hiệu điện áp này được đưa vào bộ biến đổi ADC.


· ADC: Bộ biến đổi tín hiệu điện tương tự thành tín hiệu số.


Chọn thiết bị biến đổi tương tự số phải có độ chính xác cao, độ ổn định khi có nhiễu tốt. Đảm bảo điều trên dùng ADC biến đổi 12 bit, có bộ ổn định nguồn trong, đầu vào dải điện áp từ 0 ( 5 mV.


· (C: Bộ vi điều khiển.


Bộ xử lý trung tâm dùng VĐK có tốc độ cao, nhiều cổng vào ra, có cổng giao tiếp với RS485 và RS232. Mạch xử lý sẽ làm nhiệm vụ thu thập xử lý tín hiệu đo, nhận biết và điều khiển các thiết bị ghép nối. 


· Display: Màn hình hiển thị LCD.


Thiết bị hiển thị số dùng màn hình tinh thể lỏng (LCD) cho phép hiển thị được tên két và trạng thái mức két. Đồng thời sẽ hiển thị dòng chữ cảnh báo khi báo độ tới ngưỡng.


· Interface Parallel: Bộ truyền thông song song.


Dùng để phát tín hiệu góc lái, dùng đường truyển 8 bit.


· RS485: Bộ truyền thông nối tiếp.


Cổng giao tiếp dùng 2 dây cho phép truyền thông tin xa. 


Chức năng hoạt động



Trong quá trình hoạt động của tàu thuỷ, tại buồng sector lái sau khi cơ cấu bánh lái quay một góc  nhất định sẽ làm cho biến trở bên trong bộ phát góc lái quay 1 góc tương ứng. Khi biến trở quay thi làm giá trị điện trở đầu ra thay đổi theo, dẫn đến dòng điện ra cũng thay đổi tương ứng. Dòng điện này truyền lên bộ chỉ báo góc lái. dòng điện này được thu vào mạch xử lý và chuẩn hoá. Trên bộ chỉ báo góc lái sẽ thu dòng điện và xử lý này tín hiệu dòng điện để hiện thị trên màn hình LCD.


Tín hiệu dòng điện thu được từ bộ phát góc lái sẽ được thu vào mạch xử lý. Tại đây, dòng điện từ 4 ( 20mA được chuẩn hoá thành điện áp vào tử 0 ( 5VDC. Điện áp này được đưa đến mạch biến đổi ADC. Tín hiệu điện áp 0 ( 5VDC được chuyển đổi thành tín hiệu số 12 bit. Trên mạch xử lý trung tâm sẽ thu dữ liệu và xử lý tín hiệu số này. Trên màn hình sẽ thể hiện góc lái bằng các tín hiệu gạch dọc và mũi tên chỉ hướng.          

3.9.Thiết bị tự động phát báo tín hiệu sương mù


Đặc tính kỹ thuật



- Nguồn cấp: 



24VDC (-10% ( 20%).


- Điện áp cấp cho còi hú:


110V – 220V.


-  Dòng cấp cho còi lớn nhất:

10A.


- Công suất toàn Module


15W


- Thời gian tác động


1.5s


- Dải nhiệt độ môi trường làm việc
-200 (450C



- Độ ẩm




98%



-  Độ rung động



2(13Hz



-  Độ cách điện với vỏ


(10MOhm



-  Cấp bảo vệ:



IP30



-  Khả năng chống nhiễu tốt và độ tin cậy cao.



-  Mức độ ồn khi đang hoạt động không được cao hơn 60dB.



- Có nguồn ắc quy dự phòng.



- Thiết bị phải được nối đất với vỏ tàu.


Sơ đồ hệ thống


Theo những tính năng, yêu cầu của thiết bị cụ thể là thiết bị phải có khả năng nhận lệnh từ các nút chức năng và thực hiện theo đúng chức năng đã lựa chọn. 
Thiết bị bao gồm các phần tử chính sau:


· 1 Mainboard xử lý chính.


· Mặt panel đã được gắn các nút ở các chế độ điều khiển và các đèn tương ứng.


· Vỏ hộp bảo vệ Main và cầu đấu.


· Hộp điều khiển từ xa.


Sơ đồ khối hệ thống:
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Chức năng của các khối được chỉ ra như sau:


· Khối nguồn: Cung cấp nguồn 24VDC và 5VDC đã ổn định cho mạch, lối vào có cầu chì bảo vệ quá tải, chống đấu ngược.


· Khối cách ly: Cách ly về điện giữa nguồn của mạch điện và nguồn cung cấp cho còi. 


· Khối đèn hiển thị: Chỉ thị chế độ được chọn.


· Còi hú: Cảnh báo bằng âm thanh khi xảy ra sự cố.


· Khối nút ấn: Cho phép người dùng lựa chọn các chế độ.


· Khối xử lý trung tâm: Có nhiệm vụ nhận trạng thái các nút ấn sau đó giải mã và đưa ra chế độ tương ứng với nút ấn được chọn.


Mạch nguyên lý:
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Chức năng hoạt động



Liên tục giám sát tình trạng của tín hiệu sương mù để đưa ra tín hiệu điều khiển chuông, còi hoặc đèn khi tầm nhìn bị hạn chế.



Việc điều khiển được thực hiện bằng nút ấn dựa trên cơ sở phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép của đăng kiểm Việt Nam.


3.10.Thiết bị khởi động mềm động cơ công suất lớn


Đặc tính kỹ thuật



Các đường tín hiệu:


· 02 đường đồng bộ pha


· 01 đường phản hồi điện áp


· 01 đường phản hồi dòng điện


· 12 đường công suất kích mở Thyristor


· 07 đường tín hiểu điền khiển LCD


· 04 đường tín hiệu giao tiếp với keypad


· 02 đường ra tới các phím bấm RUN/STOP trên mặt tủ điều khiển


· Nguồn cấp:

380VAC, 50(60 Hz


· Độ trễ :   

( 1 s


· Thời gian giữa các lần đóng cắt nguồn liên tiếp > 10s


· Nhiệt độ:

-20oC ( 45oC


· Độ rung động:
2(13 Hz


· Độ ẩm:

98%


· Cấp bảo vệ: 

IP55


· Độ cách điện với vỏ: ( 15 M(

· Khả năng chống nhiễu tốt, độ tin cậy cao


· Giao diện cài đặt thông số dễ sử dụng.


Sơ đồ hệ thống
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Module bao gồm 03 khối:


· Khối nguồn: Cung cấp các nguồn dùng cho Module điều khiển và Module hiển thị, các tín hiệu đồng bộ, các tín hiệu phản hồi áp, phản hồi dòng cùng các tín hiệu công suất dùng cho kích mở các Thyristor


· Khối điều khiển: Điều khiển thời điểm phát xung kích mở các Thyristor ở các pha, đảm bảo quá trình khởi động và dừng động cơ diễn ra đúng với các tham số được cài đặt.


· Khối giao tiếp: Hiển thị các tham số, nhận sự cài đặt tham số từ người sử dụng thông qua keypad.


Chức năng hoạt động



Module khởi động mềm cho động cơ công suất lớn làm nhiệm vụ điều khiển góc mở của thyristor để thay đổi điện áp đặt vào động cơ. Module này được thiết kế và chế tạo tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy phạm đối với tàu biển vỏ thép đăng kiểm Việt Nam.


· Điều khiển thời điểm phát xung kích mở các Thyristor ở các pha, đảm bảo quá trình khởi động và dừng động cơ diễn ra đúng với các tham số được cài đặt.


· Các tham số được giám sát và cài đặt bởi người sử dụng thông qua màn hình hiển thị LCD và keypad. Những tham số này có thể được lưu lại cho vận hành kế tiếp hoặc tránh phải đặt lại khi gặp sự cố mất nguồn điện.


3.11. Chuẩn hoá bàn điều khiển tập trung.

a, Phân tích ưu nhược điểm của bàn ĐKTT thế hệ trước


Việc điều khiển tập trung trên tàu thuỷ là một vấn đề quan trọng cần thiết đang được ngành đóng tàu quan tâm và triển khai thực hiện.



Một trong những ưu điểm của điều khiển tập trung trên tàu thuỷ là có thể tập trung tất cả các đại lượng cần điều khiển, theo dõi của con tàu như các thông số của máy chính, máy phụ, máy lái,và các thông số như mức dầu, mức nước các két vào một trung tâm điều khiển còn gọi là Bàn điều khiển tập trung buồng máy. Để từ đó sỹ quan máy có thể theo dõi được toàn bộ tình trạng kỹ thuật của máy chính cũng như các máy phụ và các thông số quan trọng khác mà đưa ra phương pháp xử lý phù hợp. Điều khiển tập trung trên tàu thuỷ còn làm giảm bớt được số người phục vụ vận hành trên tàu và nâng cao được độ tin cậy cũng như tính an toàn khi khai thác con tàu. Việc tập trung điều khiển tại một trạm điều khiển, cho phép ta chuẩn hoá được việc chế tạo bàn điều khiển tập trung thành những modulle. Những modulle này được kết nối với nhau tạo thành hệ thống điều khiển. Số modulle ( số ngăn ) của bàn điều khiển tập trung phụ thuộc vào số lượng các thông số cần điều khiển và báo động kiểm tra.



Đối với các thiết bị và hệ thống trên tàu thuỷ, máy chính ( máy động lực để quay chân vịt đẩy tàu ) và các hệ thống điều khiển nó được quan tâm đặc biệt. Trong quá trình hoạt động việc đo và cảnh báo các thông số để phục vụ điều khiển máy chính cho tàu được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy việc nghiên cứu chế tạo các hệ thống điều khiển đo báo tập trung, được sự quan tâm đặc biệt của các nhà nghiên cứu và sản xuất.



Kể từ khi diễn ra cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ II (vào đầu thế kỷ XX ) trên thế giới, ở các nước công nghiệp phát triển, người ta đã ứng dụng các thành tựu kỹ thuật thời kỳ đó vào việc tự động điều khiển trên tàu thuỷ.



Ban đầu người ta còn ứng dụng các dạng năng lượng đơn giản như cơ năng, động năng, thế năng để điều khiển máy chính. Đặc điểm của dạng năng lượng này là phải điều khiển tại vị trí đặt máy chính hoặc các khu vực lân cận trong buồng máy. Nên số lượng các trạm điều khiển trên tàu thường nhiều, dẫn đến số lượng người phục vụ trên tàu lớn. Thêm vào đó việc áp dụng tự động điều khiển trên tàu rất hạn chế, nên thời gian trực ca của sỹ quan trên tàu kéo dài, gây tâm lý căng thẳng và mệt mỏi. Dẫn đến tàu hoạt động kém an toàn và có thể dẫn đến sự cố, do người điều khiển mất tập trung trong khi trực canh.



Độ chính xác và tác động nhanh trong điều khiển là một yếu tố có tầm quan trọng rất lớn trong các hệ thống điều khiển. Thì ở hệ thống này độ tác động nhanh và chính xác là rất thấp. Do các sai số về cơ khí và thời gian trễ lớn của các phần tử cơ khí ( là những phần tử có quán tính lớn ). Các thiết bị điều khiển thường được chế tạo có kích thước, khối lượng lớn nên chiếm nhiều diện tích và làm giảm thể tích, khối lượng chở hàng của con tàu. Do việc áp dụng tự động hoá trong điều khiển là khó khăn và mức độ tập trung của các thông số cần điều khiển là không cao, nên bàn điều khiển tập trung không bao quát được toàn bộ hoạt động của con tàu. Mặt khác việc đo lường, cảnh báo các thông số của máy chính thực hiện rất khó khăn nên thường xuyên phải có người trực canh khi máy hoạt động. Đến khi các nguồn năng lượng khí nén và thuỷ lực được sử dụng rộng rãi trên tàu thì mức độ tự động hoá điều khiển trên tàu đã tiến thêm một bước nhảy vọt. Các đại lượng điều khiển được tập trung ở mức độ cao, tạo nên các trung tâm điều khiển lớn, điều khiển hầu hết các hoạt động của các máy móc phục vụ cho hành trình của con tàu. Mức độ tự động hoá được nâng lên và các thao tác điều khiển giảm đi, tạo sự thoải mái và thư giãn cho người sỹ quan trực ca ở bàn điều khiển. 



Bàn điều khiển tập trung được chế tạo với các hệ thống đường ống thuỷ khí, dẫn dầu hoặc khí điều khiển. Các nút ấn, tay điều khiển chức năng được gắn với các van hướng dòng để điều khiển chức năng của hệ thống. Cơ cấu thực hiện của hệ thống là các xy-lanh thuỷ lực, các động cơ thuỷ lực và các tuốc bin khí. Các trung tâm điều khiển có thể được đặt ở bất cứ nơi nào trên tàu, sao cho đường ống có thể đến nơi được. Cùng với những ưu điểm vượt trội trên thì sự chính xác và độ tin cậy cao trong điều khiển cũng được nâng lên đáng kể.


Các thiết bị điều khiển bằng khí nén và thuỷ lực có độ bền cao, hoạt động tin cậy, dễ dàng trong sửa chữa và khai thác.
Nhưng nó cũng có những nhược điểm nhất định đó là:


· chế tạo khó khăn, giá thành đắt và khi hoạt động thường có độ ồn cao.


· chi phí bảo dưỡng, sửa chữa lớn.


· khó khăn trong bảo quản hệ thống ống trong điều kiện khí hậu biển.


Với hệ thống thuỷ lực cần có loại dầu thuỷ lực riêng làm môi trường truyền áp suất. Dầu phải được lọc sạch và cần tránh cho bọt khí lẫn trong dầu, gây mất ổn định cho hệ thống khi hoạt động.



Trong mạch điều khiển thuỷ lực có các bơm thể tích, động cơ, van an toàn, tay trang, van điều chỉnh áp suất, van chặn, bình tích năng, két chứa, phin lọc, đường ống... Nên hệ thống rất cồng kềnh. Việc kết nối giữa các đường ống thuỷ lực trong hệ thống là khó khăn nên chế tạo bàn điều khiển thành những module rất khó khăn. Việc đo lường các đại lượng cần quan sát, theo dõi, kiểm tra thực hiện được dễ dàng hơn so với các hệ thống sơ khai ban đầu. Số lượng các thông số đo kiểm được nhiều hơn, giúp ta giám sát được hoạt động của máy chính và các máy móc phục vụ cho hoạt động của máy chính một cách toàn diện hơn. Việc thực hiện đo có thể là đo trực tiếp áp suất, nhiệt độ thông qua bộ chuyển đổi áp suất - cơ năng, nhiệt độ - cơ năng. Hoặc cũng có thể chuyển đổi từ nhiệt độ, áp suất, cơ năng sang dạng điện. Sau đó lại chuyển sang dạng cơ năng thông qua các cơ cấu đo để phục vụ cho việc đo báo, hiển thị kết quả đo. 


Ưu điểm của đo lường điều khiển dùng năng lượng khí nén và thuỷ lực là có độ tin cậy cao, dễ thực hiện. Nhưng nhược điểm là có độ chính xác không cao, thiết bị chế tạo khó khăn, giá thành đắt. Vì các thiết bị truyền dẫn năng lượng khí nén, thuỷ lực phải chịu được áp suất cao, chịu được ăn mòn do môi trường dầu mỡ và hoá chất trên tàu để tránh sự dò rỉ do thủng đường ống, làm giảm áp suất của hệ thống.



Đến khi nguồn năng lượng điện được sử dụng rộng rãi trên tàu thì việc điều khiển được thực hiện hết sức dễ dàng. Các phần tử điều khiển lôgíc cũng được chế tạo ngày càng hoàn thiện hơn về phương diện kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu của người sử dụng là thật an toàn, đảm bảo thao tác đúng và tin cậy, đồng thời tuổi thọ cao. Mặt khác các khí cụ điều khiển lô gic cũng có kích thước nhỏ hơn, thuận tiện cho việc lắp đặt trên tàu. Do đó bàn điều khiển tập trung được chế tạo gọn nhẹ hơn. Mức độ tích hợp các chức năng điều khiển, các thông số theo dõi kiểm tra đã ở mức độ cao. Toàn bộ các đối tượng điều khiển được tập trung về điều khiển tại một trạm. Việc điều khiển được thực hiện hết sức đơn giản, chỉ cần một (1) thao tác phát lệnh duy nhất. Sau đó hệ thống điều khiển sẽ thực hiện các lệnh điều khiển tiếp theo, theo một chương trình đã đặt trước. Việc điều khiển được thực hiện chính xác, nhanh ( do thời gian quá độ để chuyển trạng thái của các phần tử điện điều khiển là rất ngắn ).


Việc đo lường cũng được thực hiện hết sức dễ dàng. Tất cả các đại lượng cần đo dù không mang tính chất điện, đều được chuyển thành điện và được đo bởi các cơ cấu đo; điện từ, từ điện, điện động, sắt động hay cảm ứng. Ưu điểm của việc đo lường điện là độ chính xác cao, tác động nhanh và giá thành rẻ. Nhược điểm của các hệ thống đo báo kiểu điện là; thường chịu tác động của nhiễu tần số cao của sóng vô tuyến, sự giãn nở vì nhiệt của các cơ cấu đo do môi trường trên tàu có nhiệt độ thường xuyên thay đổi, sự chấn động thường xuyên do sóng gió, sự làm việc của máy chính. Tạo nên sai số của các cơ cấu đo do tác động xấu đến sự chính xác của các chi tiết cơ khí và từ trường của các cơ cấu đo.



Ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, được sự quan tâm của nhà nước, cơ quan chủ quản, ngành đóng tàu nước ta đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Chúng ta đã cho ra đời những con tàu chở hàng đa năng, chuyên dụng, có trọng tải lớn, vùng hoạt động không hạn chế. Cụ thể là các tàu 11500 T; Bạch Đằng Giang...Và tiến tới là các tàu 20.000 DWT; 50.000 DWT; tàu dầu 100.000 DWT.


Trên tàu 11.500 DWT đã trang bị một (1) trung tâm điều khiển rất hiện đại với đầy đủ các chức năng cần điều khiển, được bố trí trên bàn điều khiển tập trung buồng máy.
Hệ thống điều khiển máy chính của tàu 11.500 DWT, dùng năng lượng điện điều khiển. Các lệnh điều khiển từ bàn điều khiển tập trung, thông qua một loạt các cơ cấu trung gian. Sau đó đến cơ cấu thực hiện như ; van điện từ, động cơ điện ...Trong hệ thống này, đã kết hợp cả kỹ thuật điều khiển số và kỹ thuật điều khiển tương tự. Các phần tử trong các mạch điều khiển tương tự thường là rơle, công-tắc-tơ, các linh kiện bán dẫn rời rạc. Mạch tương tự thường được dùng trong việc điều khiển các quá trình, điều khiển các hoạt động của đối tượng điều khiển.



Các mạch số chủ yếu được sử dụng trong các mạch đo báo và hiển thị các thông số của đối tượng điêù khiển. Hệ thống báo động kiểm tra được chế tạo thành các modulle. Mỗi thông số cần báo động kiểm tra được đưa vào một modulle để kiểm tra và báo động tình trạng hoạt động của thông số đó.


Việc đo và báo động kiểm tra các đại lượng không điện được thực hiện bằng cách dùng các sensor để chuyển các thông số đó sang điện áp hoặc dòng điện. Sau đó tín hiệu tỷ lệ điện áp, dòng điện được khuếch đại hoặc biến đổi tương đương sang dạng số hay tương tự để phù hợp với đầu vào của các modulle báo động kiểm tra.
Ngoài việc đưa về bàn điều khiển tập trung, các tín hiệu còn được đưa đến các vị trí khác như buồng lái, bảng điện chính, để tiện cho việc điều khiển con tàu.  Bàn điều khiển tập trung của tàu 11.500 DWT đã đáp ứng được khá đầy đủ các yêu cầu của một trung tâm điều khiển về mặt công nghệ và sự tiện lợi trong sử dụng. Nhưng ngày nay với sự phát triển như vũ bão của công nghệ điều khiển và đo lường, các máy tính điện tử  với khả năng xử lý nhanh, chính xác và các phần mềm thông minh được viết cho máy tính, đã chiếm ưu thế hơn hẳn các hệ thống cũ. Do đó nhược điểm của các hệ thống trên các tàu của nước ta đã đóng như Tàu 11.500 DWT... là : cấu tạo cồng kềnh, phức tạp và tác động chậm, thiếu chính xác, không tiện lợi cho người sử dụng. 



Hiện nay cùng với sự phát triển rất mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, công nghệ vi điện tử và công nghệ phần mềm. Các hệ thống đo lường và điều khiển trên tàu đã dần tới mức hoàn thiện. Các trạm điều khiển trước đây là những hệ thống logic, rời rạc, cồng kềnh, khó bảo quản trong môi trường khắc nghiệt của biển . Đã dần được thay thế bằng những hệ thống gọn nhẹ hơn, là sự kết hợp giữa các phần tử lôgic, các mạch điện tử và các khối vi xử lý. Chương trình điều khiển được lập trình trước bằng phần mềm và được cài đặt sẵn trong máy tính cuả hệ thống. Người điều khiển có thể thao tác điều khiển bằng các phím chức năng trên bàn điều khiển. Hoặc có thể điều khiển bằng các phím chức năng trên màn hình của máy tính, thông qua bàn phím của máy tính. Hệ thống đo lường và cảnh báo của máy chính và các máy phục vụ cho máy chính được thiết kế trên cơ sở kết hợp các mạch điện tử và các bộ vi xử lý, dựa trên công nghệ kỹ thuật số. 



Các thông số cần báo động kiểm tra, được theo dõi bằng các sensor. Sau đó tín hiệu được chuyển đổi thành tín hiệu số và được đưa vào máy tính thông qua các card ghép nối. Tại máy tính, tín hiệu được xử lý và hiển thị trên màn hình máy tính. Máy tính cũng đưa ra các tín hiệu bảo vệ đến hệ thống, thông qua mạch điều khiển của các hệ thống đó, nếu bộ vi xử lý tính toán và nhận thấy thông số đó đã ở mức cần bảo vệ.



Quá trình xử lý tín hiệu đo lường và cảnh báo tại máy tính, được lập trình bằng phần mềm và cài đặt trong máy tính. Việc ứng dụng máy vi tính vào kỹ thuật đo lường và điều khiển đã đem lại những kết quả đầy tính ưu việt. Các thiết bị, hệ thống đo lường và điều khiển ghép nối với máy tính có độ chính xác cao, thời gian thu thập số liệu ngắn, nhưng điều đáng quan tâm hơn là mức độ tự động hoá trong việc thu thập và xử lý các kết quả đo, kể cả việc lập bảng thống kê cũng như  in ra kết quả. 



Ưu điểm nổi trội hơn hẳn của hệ thống loại này là sự gọn nhẹ của hệ thống và độ chính xác cao trong điều khiển và đo lường cảnh báo. Mặt khác chương trình điều khiển cũng được thiết kế tối ưu theo tư duy mới của điều khiển học. Khó khăn chính của hệ thống là đòi hỏi người sử dụng phải có trình độ hiểu biết về tin học. Để ứng dụng có hiệu quả các thành tựu của khoa học kỹ thuật điều khiển, công nghệ thông tin, các công nghệ mới trong chế tạo thiết bị điện, nhằm mục đích thoả mãn các yêu cầu của đăng kiểm, sự tiện lợi trong sử dụng và tính kinh tế cao trong khai thác con tàu. Xuất phát từ yêu cầu đó ta cần phải đi đến chuẩn hoá việc chế tạo các bàn điều khiển tập trung buồng máy để thuận tiện cho việc lắp đặt, sử dụng , thay thế và đi đến sản xuất hàng loạt.

b, Chuẩn hoá bàn điều khiển tập trung buồng máy


Về kết cấu cơ khí



Bàn điều khiển tập trung được chế tạo thành các module. Các module này được ghép nối cơ khí với nhau tạo thành một dãy dài chạy dọc theo buồng điều khiển (xem hình vẽ). Giữa các vách ngăn của các module có các lỗ hổng, để phục vụ cho liên kết tín hiệu giữa các khối với nhau. Phía trước của bàn điều khiển gồm một mặt phẳng đứng và một mặt phẳng ngang giao với nhau. Trên hai mặt này có các vị trí được chờ sẵn để gá lắp các thiết bị đo lường, điều khiển và chỉ báo phục vụ cho hệ thống điều khiển.



Các modul được chế tạo độc lập bằng thép tấm dày 1,5 mm, khung bằng thép góc. Bên ngoài được sơn bằng màu ghi sáng, bên trong mỗi modul có các bộ gá được hàn vào vách để lắp các thiết bị của hệ thống điều khiển. Các modul này được chế tạo đảm bảo việc lắp ghép dễ dàng thuận tiện. Khi một modul bị hỏng thì có thể thay thế bằng module tương đương. Các module được ghép nối với nhau bằng vít, hệ điều khiển được nối bằng jắc cắm hoặc cọc nối dây.


Về chức năng


Các modul (các ngăn) được chuẩn hoá thực hiện các chức năng riêng và được bố trí thích hợp tạo thuận lợi cho người sử dụng, vận hành, theo dõi dễ dàng. Tuỳ thuộc vào nhóm thiết bị phục chô cho máy chính, máy phụ hay thiết bị thông tin liên lạc mà ta bố trí hệ thống điều khiển và hiển thị  của nó vào một ngăn của bàn điều khiển. Đồng thời có thể phối hợp các chức năng giữa các modul với nhau mà có thể theo dõi các thông số bằng đèn hiệu và bằng màn hình máy tính. Từ đó đưa ra báo động cho người vận hành biết để cố biện pháp xử lý phù hợp hoặc đưa tín hiệu dừng sự cố.  
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Hình dáng tổng thể bàn ĐKTT KC06


Với bàn điều khiển tập trung buồng máy ta có thể chia thành các modul (các ngăn) được bố trí các thiết bị với những chức năng sau:


+Ngăn thực hiện chức năng theo dõi các thống số của máy phụ bằng đèn kết hợp cùng các chuyển mạch, nút ấn báo động, dừng và gọi thợ máy. Bàn ghi nhật ký tàu và tủ đựng tài liệu.


+Ngăn theo dõi các thông số áp suất của máy chính. Gồm các đồng hồ đo áp suất, được nối với các ống dẫn chất truyền áp suất tới đồng hồ. Việc đo áp suất có dùng sensor biến đổi tín hiệu áp suất thành tín hiệu điện.


+Ngăn máy tính điện tử, điện thoại tự động, đồng hồ hàng hải và hệ thống thông thoại liên lạc giữa buồng máy với buồng lái và buồng máy lái.


+Ngăn thực hiện chức năng điều khiển máy chính. Ngăn này gồm các phần tử điều khiển lôgíc, các card điều khiển kỹ thuật số để phục vụ cho việc điều khiển, báo động và bảo vệ máy chính. ở ngăn này còn lắp đặt hệ thống tay chuông truyền lệnh để phục vụ điều động máy tại buồng điều khiển và buồng máy.


+Ngăn báo động và thực hiện thu trả lệnh điều khiển máy. Ngăn này có các thiết bị thực hiện chức năng báo động ( thiết bị cuối của hệ thống báo động ) và thiết bị thông báo trả lệnh từ buồng máy lên.


Về liên kết điện



Để phục vụ cho máy chính hoạt động, tất cả các máy phụ phục vụ cho máy chính đều phải làm việc bình thường. Chính vì lẽ đó các hệ thống điều khiển máy chính và máy phụ có liên kết về điện với nhau.



Theo thiết kế chuẩn, mỗi ngăn của bàn điều khiển sẽ được lắp đặt một hệ thống điều khiển nhất định. Các hệ thống này có các đầu vào và đầu ra được đưa đến các cầu đấu, phục vụ cho liên kết giữa các hệ thống.



Nếu các hệ thống chỉ liên kết điện với nhau ở dạng tín hiệu tương tự           ( analog ), thì có thể nối qua hệ thống dây dẫn. Đối với các tín hiệu có dòng, áp nhỏ hoặc ở dạng tần số, thì các dây cáp dẫn tín hiệu cần được bọc kim để chống nhiễu, vỏ bọc kim phải được nối mát. Đối với các hệ thống có liên kết tín hiệu với nhau ở dạng số ( digital ), thì tín hiệu trước khi đến các hệ thống khác cần phải được số hoá. Sau đó tín hiệu được đưa qua các cổng giao tiếp số, theo chuẩn RS-232 hoặc RS-485 ...


Về khai thác sử dụng



Để khai thác hệ động lực buồng máy nói chung và các hệ điều khiển từ xa tại bàn điều khiển tập trung nói riêng được an toàn tin cậy, nâng cao năng suất của hệ thống... Đòi hỏi người sử dụng phải thường xuyên theo dõi sự làm việc bìmh thường của hệ thống, từ đó lập ra một qui trình khai thác sử dụmg hợp lý sao cho hệ thống phát huy hết được công suất cuả hệ thống.



Để hệ thống làm việc có hiệu quả thì trước khi cho hệ thống làm việc cần quan tâm một số vấn đề sau:


+ Kiểm tra nguồn cung cấp bằng cách kiểm tra các đèn nguồn, thông qua các vôn kế kiểm tra xem điện áp hoạt động có đủ hoặc có dao động hay không. Điều này rất quan trọng đối với hệ thống sử dụng các phần tử điện tử số. Thử các mạch báo động, các đèn bằng nút ấn thử đèn, còi. Kiểm tra cách điện của hệ thống, nếu thấp phải nâng cao cách điện.


+ Kiểm tra việc đấu dây tới các đầu vào/ra của bàn điều khiển, xem việc tiếp mát có đảm bảo hay không.


+ Kiểm tra các đường ống và các van xem có bị nứt vỡ, dò lọt khí hoặc dầu hay không. Nếu có phải xử lý kịp thời, vệ sinh các phin lọc trước khi hệ thống làm việc.


+ Kiểm tra các đồng hồ chỉ báo khí, dầu điều khiển và khí khởi động xem có còn hoạt động nữa hay không. 



Trong quá trình các hệ thống làm việc, người sử dụng phải thường xuyên theo dõi các vấn đề sau đây:


+ Kiểm tra sự làm việc bình thường của hệ thống, thông qua đèn chỉ báo trên bàn điều khiển và trên CPU của máy tính.


+ Kiểm tra tình trạng làm việc của các van, đường ống, các phin lọc, nếu có hiện tượng bất thường phải xử lý kịp thời.


+ Khi có báo động sự cố cần bình tĩnh phát hiện nguyên nhân, xử lý ngay để hệ thống làm việc an toàn và tin cậy.


c, Mô hình bàn điều khiển tập trung buồng máy



Từ những phân tích nói trên, chúng tôi đưa ra mô hình bàn điều khiển tập trung buồng máy của tàu cỡ 4000T như sau.



Bàn điều khiển tập trung được chia thành năm (05) ngăn. Các ngăn được chế tạo rời và có thể liên kết với nhau bằng cáp nối qua các cọc đấu dây hoặc bằng giắc cắm.


+Ngăn số 1: Bao gồm các kênh chỉ thị, báo động bằng đèn LED đo báo các thông số của máy chính và máy phụ. Các thông số được đưa đến từ các sensor qua hộp rơle. Mỗi kênh tương ứng với một thông số thể hiện bằng các khe cắm TMA,TMB,TMC.



Trên mỗi khe cắm là một card phục vụ việc đo báo và bảo vệ đối với thông số tương ứng của đối tượng điều khiển đưa đến. Card này được xây dựng bằng các phần tử điện tử  số và các mạch vi điều khiển. Quá trình điều khiển đo báo và bảo vệ được nạp sẵn trong bộ nhớ của card. Khi thông số vượt quá mức cho phép, card này sẽ cấp tín hiệu bảo vệ đến hệ thống điều khiển để bảo vệ sự hoạt động an toàn của đối tượng điều khiển. Trong quá trình khai thác nếu xảy ra hỏng hóc ta có thể thay thế  một cách dễ dàng.


+Ngăn số 2 được lắp đặt các đồng hồ đo áp suất dầu LO, FO, DO cấp cho máy chính.  Các đồng hồ đo áp suất khí điều khiển, khí khởi động, khí tăng áp phục cụ máy chính; các đồng hồ đo áp suất nước làm mát, dầu bôi trơn phục vụ máy chính.



Các đồng hồ này được nối với các ống mao dẫn, được chế tạo bằng các vật liệu chịu được áp suất và ít bị thay đổi tính chất vì nhiệt cũng như các điều kiện khắc nghiệt khác trên tàu. Các ống mao dẫn này được nối tới các bộ cảm biến nhiệt độ và áp suất. Các bộ cảm biến này sẽ chuyển tín hiệu cảm biến được ra dạng áp suất trong ống mao dẫn và đưa tới đồng hồ đo. Môi trường truyền áp suất trong ống mao dẫn có thể là chất lỏng hoặc chất khí. Ta cũng có thể thay cách đo áp suất trực tiếp bằng việc dùng sensor chuyển đổi tín hiệu áp suất thành tín hiệu điện.


+Ngăn số 3 được bố trí hệ thống điện thoại thông thoại và điện thoại tự động nhằm phục vụ quá trình liên lạc của sỹ quan máy. Đồng thời trang bị  01 đồng hồ tàu thuỷ và hệ thống máy tính phục vụ cho đo lường và báo động các thông số của máy chính cũng như  các máy phụ buồng máy khi vượt quá ngưỡng đặt. Các thông số của máy chính và các thống số phụ khác từ các sensor được đưa đến bàn ĐKTT qua khối xử lý tín hiệu và bộ chuyển đổi A/D đưa đến máy tính.Tại máy tính các thông số có thể được đặt các ngưỡng báo động hoặc cảnh báo do người điều khiển đặt trước.


+Ngăn số 4 là khối điều khiển máy chính với hộp rơ le điều khiển máy chính và các thiết bị bảo vệ, đồng hồ chỉ báo vòng quay.



Khối điều khiển máy chính thực hiện các chức năng khởi động, dừng, đảo chiều quay máy chính. Khối này còn có nhiệm vụ bảo vệ máy chính khi các thông số đảm bảo làm việc an toàn của máy chính vượt qua ngưỡng cho phép.
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Để điều khiển cho máy chính làm việc theo yêu cầu, người điều khiển chỉ việc phát lệnh điều khiển tại bàn điều khiển. Sau đó hệ thống điều khiển sẽ thực hiện các lệnh tiếp theo bởi một chương trình đã định trước.


+Ngăn số 5 lắp đặt các đèn báo làm việc của các máy phụ và các máy phục vụ cho máy chính làm việc bao gồm đèn báo các thông số nồi hơi, máy lái, máy phát điện.



Hệ thống tay chuông truyền lệnh cũng được bố trí ở ngăn này, nhằm mục đích liên lạc giữa bàn điều khiển tập trung và buồng lái để thực hiện nhận trả lệnh điều khiển máy chính.


Kết luận



Trong thời điểm nước ta đang đẩy nhanh quá trình hội nhập vào đời sống kinh tế quốc tế. Việc ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật của các nước tiên tiến vào các ngành công nghiệp nói chung và ngành đóng tàu nói riêng là một việc cần thiết nhằm thúc đẩy ngành đóng tàu phát triển.



Mặt khác để những con tàu xuất xưởng từ Việt Nam  có những tính năng kỹ thuật ưu việt và tính kinh tế cao trong khai thác, ta cần thiết phải chuẩn hoá việc thiết kế và chế tạo các hệ thống điều khiển trên tàu nói chung và bàn điều khiển tập trung buồng máy nói riêng. Trong chiến lược nội địa hoá ngành đóng tàu của Đảng và Nhà nước ta nhằm mục đích xuất khẩu. Việc chuẩn hoá trong chế tạo bàn điều khiển tập trung là nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu sử dụng trên thế giới và phù hợp với các qui định quốc tế và tiêu chuẩn của tổ chức IMO.



Trên cơ sở vật chất và khả năng kỹ thuật hiện có của của Công ty, cùng với những tiến bộ đã đạt được trong ngành đóng tàu ở nước ta. Chúng tôi đưa ra phương án khả thi để chế tạo bàn điều khiển tập trung phục vụ cho các tàu cỡ nhỏ, theo các tính năng kỹ thuật và mục đích sử dụng như đã phân tích ở trên. Qua thiết kế này, chúng tôi muốn đóng góp một phương án tiến tới sản xuất hàng loạt các bàn điều khiển tập trung đến cơ quan chủ quản để đẩy nhanh quá trình nội địa hoá ngành đóng tàu ở nước ta.


3.12. Chuẩn hoá các bảng điện chính cho các loại tàu đóng mới


Cấu tạo bảng điện chính


Bảng điện chính kết cấu bằng thép, kiểu đứng chống dột đặt trong buồng bảng điện gồm 7 ngăn được chế tạo rời ghép với nhau bằng êcu, bu lông :


Ngăn phụ tải 220V


Ngăn máy phát số 1


Ngăn hoà đồng bộ và phân tải


Ngăn máy phát số 2 


Ngăn phụ tải 380V


Ngăn khởi động số 1 (Các phụ tải 380V)


Ngăn khởi động số 2 (Các phụ tải 380V)


Bảng điện chính có kích thước như sau:


Chiều dài : 4100 mm


Chiều cao : 2130 mm


Chiều rộng : 800 mm


Bố trí mặt trước bảng điện chính 


Ngăn phụ tải 220V 


Phía trên bố trí đồng hồ đo điện áp, dòng điện, thiết bị đo điện trở cách điện thanh cái 220V. Phía dưới bố trí các áp tô mát cấp điện cho các phụ tải 220V, các bảng điện chiếu sáng và các thiết bị đo lường chuyển mạch.


- Ap tô mát cấp điện cho bảng điện thông tin tín hiệu 


- Ap tô mát cấp điện cho bảng điện chiếu sáng chính số 1


- Ap tô mát cấp điện cho bảng điện chiếu sáng chính số 2


- Ap tô mát cấp điện cho bảng điện chiếu sáng chính số 3


- Ap tô mát cấp điện cho bảng điện chiếu sáng chính số 4


- Ap tô mát cấp điện cho bảng điện chiếu sáng chính số 5


- Ap tô mát cấp điện cho bảng điện chiếu sáng chính số 6


- Ap tô mát cấp điện cho bảng điện phụ công suất nhỏ gồm máy khoan, máy mài và dự phòng.


- Ap tô mát cấp điện cho bảng điện nhà bếp 


- Ap tô mát cấp điện cho bảng điện ổ cắm sinh hoạt 


- Ap tô mát cấp điện cho bảng điện sự cố 


- Ap tô mát dự phòng


- Thứ cấp của biến áp số 1 pha (R)


- Thứ cấp của biến áp số 2 pha (S)


- Thứ cấp của biến áp số 3 pha (T)


Ngăn máy phát 1


Bố trí các thiết bị đo lường, bảo vệ và theo dõi máy phát số 1


§H1 
: Đèn hiệu xoay chiều 380V/12V - 1W 


A1
: Ampemét xoay chiều có thang đo  0 - 600A


V1 
: Vôn mét xoay chiều có thang đo   0 - 600V


Hz1 
: Tần số kế có thang đo 45 - 55Hz


KW1 
: Kilôoát có thang đo 90 - 0 - 600KW


CA1 
: Chuyển mạch ampe 380V - 10A - 5  vị trí 


DHDC : Đèn báo nguồn bảng điện một chiều 24V


CV1 
: Chuyển mạch vôn 380V - 6 vị trí 


CTG 
: Chuyển mạch điều chỉnh tay ga MF1 380V - 10A - 3 vị trí


CTS1 
: Công tắc sấy MF1 220V - 10A


ACB1
: Ap tô mát tổng cấp nguồn từ máy phát số 1 lên thanh cái 


Ngăn hoà đồng bộ và phân bố tải



Trong ngăn này bố trí các thiết bị phục vụ việc hoà đồng bộ hai máy phát công tác song song và phân bố tải. Đồng thời bố trí bảng đèn tín hiệu theo dõi tình trạng kỹ thuật của máy phát, thanh cái trong quá trình hoà đồng bộ và phân tải bằng tay và tự động.


CMS 
: Chuyển mạch hoà 380V- 10A- 3 vị trí


SY 
: Đồng bộ kế 


SYL 
: Đèn hoà (Hoà bằng tay theo phương pháp đèn tắt )


ASD
: Bộ hoà tự động


ALD
: Bộ tự động phân tải


RY
:Hộp rơ le


ANN
:Bảng đèn tín hiệu chỉ thị


Ngăn máy phát số 2 


Bố trí các thiết bị đo lường, bảo vệ và theo dõi máy phát số 2 giống như máy phát số 1 


CTG 
: Chuyển mạch điều chỉnh tay ga  MF2 380V- 10A


CMM 
: Nút thử đèn báo giảm cách điện 250V- 5A


CMA2​ 
: Chuyển mạch ampe 380V- 10A- 5 vị trí 


CFS2 
: Công tắc sấy 220V-10A


CMV2 
: Chuyển mạch vôn 380V - 6 vị trí 


ACB2 
: Aptômát tổng cấp điện từ MF2 lên hệ thống thanh cái 


Ngăn phụ tải 380V 


Phía trên bố trí thiết bị đo điện trở cách điện thanh cái 380V và đèn chỉ thị các pha. Phía dưới bố trí các aptômát phụ tải cấp điện cho các bảng điện phụ , và một số phụ tải quan trọng cần lấy điện trực tiếp từ thanh cái. Các bảng điện phụ kết cấu bằng thép, kiểu treo chống dột đặt ở những nơi phù hợp cung cấp điện cho các nhóm phụ tải.


- Aptomát cấp điện cho động cơ máy lái số 1 


- Aptomát cấp điện cho cụm điều hoà không khí 


- Aptomát cấp điện cho bảng điện nồi hơi gồm các phụ tải:


+ Bơm cấp nước nồi hơi số 1


+ Bơm cấp nước nồi hơi số 2


+ Bơm cấp dầu nồi hơi số 2


- Aptomát cấp điện cho máy lạnh thực phẩm 


- Aptomát cấp địên cho bảng địên tời thang mạn gồm : 


+Tời thang mạn số 1


+Tời thang mạn số 2


- Aptomát cấp điện cho bảng điện tời xuồng cứu sinh gồm các phụ tải 


+Tời xuồng cứu sinh 1


+Tời xuồng cứu sinh 2


- Aptomát cấp điện cho bảng điện động lực đặt tại buồng bơm thuỷ lực gồm các phụ tải :


+Quạt buồng CO2 


+Quạt buồng hàng số 1


+Quạt buồng hàng số 2


+Thiết bị sưởi 


+Quạt buồng vệ sinh 


+Quạt buồng tắm giặt  


- Aptomát cấp điện cho bảng động lực 2 đặt tại sàn buồng máy gồm phụ tải:


+Bơm Hydropho số 1


+Bơm Hydropho số 2


+Bơm dầu cặn 


+Bơm phân ly dầu nước 


- Aptomát cấp điện cho thiết bị sản xuất nước ngọt 


- Aptomát cấp điện cho bảng động lực 3 đặt tại buồng máy gồm các phụ tải: 


+Máy lọc dầu LO


+Máy cấp dầu DO cho máy chính 


+Máy lọc dầu DO


- Aptomát cấp diện cho bảng động lực 4 gồm các thiết bị máy lọc dầu HFO


- Aptomát cấp điện cho bảng điều hoà không khí buồng điều khiển


- Aptomát cấp điện cho bảng điện phụ công suất nhỏ đặt tại buồng máy gồm các phụ tải 


+Máy tiện 


+Máy hàn 


+Pa lăng điện 


+Động cơ via máy chính 


+Thiết bị đốt dầu cặn 


+Thiết bị sử lý nước thải


- Aptomát cấp điện cho bảng điện nhà bếp 


- Aptomát cấp điện cho bơm dầu thủy lực số 1


- Aptomát cấp điện cho bơm dầu thủy lực số 2


- Aptomát cấp điện cho bơm dầu thủy lực số 3


- Aptomát cấp điện cho bơm dầu thủy lực số 4


- Aptômát cấp điện cho bơm dầu nhờn bôi trơn máy chính số 1


- Aptômát cấp điện cho bơm dầu nhờn bôi trơn máy chính số 2


Aptômát cấp điện cho bảng động lực gồm các thiết bị cấp nhiên liệu cho máy chính.


- Sơ cấp của biến áp số 1 pha (R)


- Sơ cấp của biến áp số 2 pha (S)


- Sơ cấp của biến áp số 3 pha (T)


Ngăn khởi động số 1


Bố trí các áp tô mát cấp điện cho cụm khởi động số 1 phụ tải 380V sau và nút ấn khởi động và dừng tại bảng điện chính.


- Aptômát tô mát cấp điện cho bơm nước biển làm mát máy chính số 1


- Aptômát tô mát cấp điện cho động cơ máy nén khí kh.động MC số 1


- Aptômát tô mát cấp điện cho động cơ bơm nước ngọt l.mát MC số 1


- Aptômát tô mát cấp điện cho động cơ bơm chữa cháy dùng chung


- Aptômát tô mát cấp điện cho động cơ bơm vận chuyển dầu HFO


- Aptômát tô mát cấp điện cho quạt thổi buồng máy số 1


- Aptômát tô mát cấp điện cho quạt hút buồng máy


- Aptômát tô mát cấp điện cho bơm vận chuyển dầu LO


- Aptômát tô mát cấp điện cho động cơ máy nén khí kh.động MFĐ


- Aptômát tô mát cấp điện cho động cơ bơm nước biển làm mát MP


- Aptômát tô mát cấp điện cho động cơ bơm nước ngọt làm mát MP 1


- Aptômát tô mát cấp điện cho động cơ bơm nước ngọt làm mát vòi phun số1


Ngăn khởi động số 2


Bố trí các áp tô mát cấp điện cho cụm khởi động số 1 phụ tải 380V sau và nút ấn khởi động và dừng tại bảng điện chính.


-Aptômát tô mát cấp điện cho động cơ bơm nước biển làm mát MC


- Aptômát tô mát cấp điện cho động cơ máy nén khí kh.động MC số 2


- Aptômát tô mát cấp điện cho động cơ bơm nước ngọt làm mát MC


- Aptômát tô mát cấp điện cho động cơ bơm chữa cháy dùng chung số 2


- Aptômát tô mát cấp điện cho động cơ bơm vận chuyển dầu DO


-Aptômát tô mát cấp điện cho quạt thổi buồng máy số 2


- Aptômát tô mát cấp điện cho máy lạnh thực phẩm số 2


- Aptômát tô mát cấp điện cho động cơ máy lái số 2


- Aptômát tô mát cấp điện cho động cơ bơm nước ngọt làm mát MP 2


- Aptômát tô mát cấp điện cho động cơ bơm nước ngọt làm mát vòi phun 2


- Aptômát tô mát cấp điện cho động cơ bơm hút khô dằn 


- Aptômát tô mát cấp điện cho động cơ bơm nước biển làm mát máy lạnh 


- Aptômát tô mát dự trữ


- Aptômát tô mát dự trữ 


Trên mặt trước bảng điện chính của các ngăn khởi động số và số 2 đều bố trí lắp đặt ampekế để đo dòng tải của các phụ tải. 


Nguyên lý bảng điện chính


Mạch đo lường và bảo vệ máy phát 1


Tín hiệu dòng (11A) và tín hiệu áp (11V) được đưa tới thiết bị bảo vệ máy phát PG-234. Qua thiết bị PG-234 nếu máy phát xảy ra quá tải, ngắn mạch hoặc có công suất ngược đến giá trị tác động. Thiết bị bảo vệ sẽ  gửi tín hiệu đến cuộn hút  áp tô mát cắt áp tô mát ra khỏi lưới. Trong trường hợp có quá tải mức 1 (quá tải nhỏ). Thiết bị bảo vệ sẽ gửi tín hiệu đến mạch ngắt sự cố (xem sơ đồ) để cắt các phụ tải không quan trọng. Nếu còn xảy ra quá tải nữa thì mới gửi tín hiệu để cắt áp tô mát.


KW1 
: Là đồng hồ đo công suất của MF1


CMA1 : Là chuyển mạch am pe để đo dòng điện các pha của MF1 đồng   

  thời có thể đo được dòng điện bờ khi dùng điện bờ 


CMV2 : Chuyển mạch vôn để đo điện áp các pha của MF1 đồng thời đo 

điện áp của mạng điện bờ khi dùng điện bờ


Hz 
: Tần số kế đo tần số của MF1 và mạch điện bờ 


Mạch hoà đồng bộ


Điều kiện hoà là : Thứ tự pha của máy phát và lưới như nhau, điện áp như nhau, tần số như nhau, véc tơ điện áp pha trùng nhau.
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 Sơ đồ nguyên lý hệ thống hoà chính xác bằng phương pháp đèn tắt
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Sơ đồ nguyên lý hệ thống hoà chính xác bằng đồng bộ kế


*Các phần tử trong sơ đồ:


CMS : Chuyển mạch hoà có 3 vị trí để đo điện áp giữa các pha của MF1 và 

MF2 với lưới có 3 vị trí, vị trí MF1, vị trí MF2 và vị trí ‘0’


L      : Hệ thống đèn tắt 


SY   : Đồng bộ kế 


PT57 : 200VA ; 400/115V. Biến áp lấy tín hiệu của lưới điện đưa vào chân 9 ,10 ,13 của chuyển mạch hoà đầu ra 11 , 12 , 15 đưa đến hệ thống đèn hoà . Tín hiệu điện áp của MF1 từ (11V) đưa đến chân 14 , 17 , 18 của chuyển mạch đầu ra 16 ,19 , 20 đưa đến hệ thống đèn hoà . Tín hiệu điện áp của MF2 từ  (21V) đưa đến chân 2 ,5 ,6 của chuyển mạch. Đầu ra là chân 4 ,7 ,8 đưa đến các đèn hoà.


EL : Là hệ thống đèn báo giảm cách điện 


Chuyển mạch hoà ở vị trí MF1 chuẩn bị hoà máy phát 1 vào lưới 


Chuyển mạch hoà ở vị trí MF2 chuẩn bị đưa máy phát 2 vào lưới 


GRS51 : Là thiết bị đo điện trở cách điện 


M1 
: Đồng hồ megômmét đo điện trở cách điện 


CMM 
: Nút thử đèn báo giảm cách điện 


*Nguyên lý : 


Giả sử máy phát số 1 đã cấp điện lên lưới, cần thực hiện hoà máy phát số 2 vào công tác song song. Sau khi cho máy phát số 2 hoạt động không tải đến giá trị điện áp định mức. Chuyển công tắc chuyển mạch hoà về vị trí MF2 lúc đó 3 pha R, S, T của máy phát sẽ được nối tương ứng với 3 pha R, S, T của lưới thông qua các đèn, hệ thống đèn sẽ hoạt động. 


Nếu thứ tự pha của máy phát và lưới như nhau các đèn sẽ có sáng và có tắt đồng thời. Đồng thời kim đồng bộ kế sẽ quay. Nếu tần số lưới lớn hơn tần số máy phát, kim đồng bộ kế sẽ quay theo chiều kim đồng hồ và ngược laị. Nếu tần số lưới và tần số máy phát bằng nhau kim đồng bộ kế chỉ ở vị trí ‘0’. Để điều chỉnh tần số của máy phát ta  tác động vào chuyển mạch của động cơ tay ga (trình bày trong phần sau). Để điều chỉnh điện áp của máy phát ta thay đổi biến trở của của mạch kích từ.


Thời điểm hoà máy phát vào lưới là hệ thống đèn tắt và kim đồng bộ kế chỉ ở vị trí ‘0’. Trong thực tế ta thường hoà máy phát vào lưới khi tần số máy phát định hoà lớn hơn tần số lưới một chút để khi đóng máy phát vào lưới thì nó nhận ngay một lượng tải khoảng 5% công suất định mức.


Mạch tự  động điều chỉnh điện áp và đóng cắt AF1 và AF2


AVR1 và AVR2: Là bộ tự động điều chỉnh điện áp của MF1 và MF2 


VR1 và VR2
   : Là biến trở điều chỉnh  dòng kích từ của MF1 và MF2 


Tín hiệu dòng của MF được đưa vào chân k ,l của bộ tự động điều chỉnh điện áp .Tín hiệu áp của máy phát lấy từ (10V , 20V) của mạch MF1 và MF2 đưa đến bộ TĐA.


(CC) : Cuộn cắt áp tô mát lấy tín hiệu từ mạch bảo vệ máy phát (sơ đồ 
15,16)


Đèn N,Đ báo hiệu đóng cắt áp tô mát được cấp điện từ đường (14V,24V) của mạch bảo vệ (sơ đồ 15,16)


*Nguyên lý :


 Khi máy phát không hoạt động chưa đóng điện vào lưới. Các tiếp điểm phụ b1, b2 đóng. Đèn N sáng báo máy chưa đóng điện vào lưới đồng thời sẵn sàng đưa nguồn điện sấy máy phát 220V lâý từ (sơ đồ 21) vào điện trở sấy. Tiếp điểm phụ của dây cân bằng đóng lại ngắn mạch đường dây cân bằng.


Khởi động cơ desel lai máy phát quay đến tốc độ định mức. Do có từ dư, trên phần ứng của máy phát sẽ xuất hiện một sức điện động cảm ứng có thể đạt tới 5V. Nhờ mạch phản hồi điện áp trong mạch phức hợp nên quá trình tự kích của máy diễn ra nhanh chóng đưa điện áp của máy phát lên tới khoảng (90 - 110)%Uđm. Lúc đó phần hiệu chỉnh của bộ tự động điều chỉnh điện áp sẽ hoạt động  điều chỉnh điện áp của máy phát về điện áp định mức. Khi đóng điện máy phát vào lưới đèn § sáng sẽ cắt mạch sấy và mở tiếp điểm của đường dây cân  bằng sẵn sàng cho việc phân bố tải vô công khi máy phát công tác song song .


Mạch điện sấy


 Mạch sấy được lấy nguồn 220V ,


S1,S2 
: đèn báo sấy máy phát :


CTS 
:  Công tắc sấy 


188H 
: Công tắc tơ cấp điện cho điện trở sấy 


Nguyên lý : 


Bật công tắc sấy, nếu áp tô mát chưa đóng tiếp điểm phụ của áp tô mát AF1 đóng lại, công tắc tơ 188H có điện đóng tiếp điểm của nó nguồn 220V được đưa vào điện trở sấy.


Nguyên lý mạch điều khiển động cơ tay ga (xem sơ đồ)



Để đảm bảo hoà chính xác tần số  các máy phát điện vào lưới ta cần thay đổi lượng nhiên liệu vào động cơ diesel lai máy phát sao cho fmf = fl nhờ động  cơ tay ga.


CTG 
: Công tắc điều chỉnh tay ga có 3 vị trí tăng giảm và vị trí o


FG1 
: Cầu chì bảo vệ mạch điều khiển


Khi cần tần số máy phát tăng lên ta đưa tay điều khiển ở vị trí tăng, rơ le tăng có điện, động cơ tay ga quay theo chiều đưa thêm nhiên liệu vào động cơ diesel. Khi đó tần số của máy phát sẽ tăng lên. Người điều khiển quan sát đồng hồ Hz, nếu đến tần số yêu cầu ta đưa tay điều khiển về vị trí ‘0’. Rơ le mất điện động cơ tay ga sẽ dừng , máy phát sẽ giữ ở tần số đó. Trong trường hợp muốn giảm tần số ta làm ngược lại .Đưa tay điều khiển về vị trí giảm.


Trong trường hợp chọn chế độ hoà đồng bộ và phân tải tự động thì tín hiệu đưa đến rơ le tăng và giảm nhiên liệu của động cơ tay ga được thực hiện tự động bởi bộ ASD và ALD.


Mạch ngắt sự cố


Trường hợp dừng sự cố mức 1 ( có cháy ở khu vực buồng máy ) . Ta ấn nút DS1 các phụ tải AT7, AT14, AT15, AT16, AT23, AT24, AT25, AT30, AT32, AT35, AT46, AT47 thuộc nhóm thiết bị nồi hơi và:


Các máy lọc dầu DO, LO, HFO 


Máy cấp dầu DO thiết bị cấp nhiên liệu cho máy chính 


Các bơm dầu nhờn bôi trơn máy chính 


Các bơm vận chuyển dầu DO, HFO, LO


Các quạt thông gió buồng máy 


Thiết bị đốt dầu cặn 


Sẽ tự động cắt ra thông qua các cuộn cắt (CC)


Trong chế độ bảo vệ sự cố mức 2 ( khi xảy ra hoả hoạn trong khu vực sinh hoạt ). Ta ấn nút DS2 các phụ tải AT11 , AT6 , AT8 , AT18 , AT48 , AT26 , AT33 , AT34 , AT37 thuộc nhóm phụ tải :


Cụm điều hoà không khí 


Các quạt thông gió hầm hàng , vệ sinh , buồng CO2 


Trong chế độ bảo vệ cần sử dụng xuồng cứu sinh. Ta ấn nút CTD để cắt các phụ tải ảnh hưởng đến việc nâng hạ xuồng :


Các bơm nước biển làm mát máy chính 


Bơm hút khô dằn 


Bơm nước biển làm mát máy lạnh 


Bơm nước biển làm mát máy phụ 


Nguyên lý mạch điện bờ


PT 500 : 20VA; 400/115V là biến áp đo lường phản ánh điện áp mạng điện bờ đưa tới chuyển mạch vôn của hệ thống đo lường (sơ đồ 17,18)


CT500 : 5VA; 300/5A là biến dòng đo lường lấy tín hiệu dòng của mạng điện bờ đưa tới chuyển mạch ampe của hệ thống đo lường 


AF1 và AF2: Là hai tiếp điểm phụ của áp tô mát máy phát  .Mạng điện bờ chỉ được cấp khi hai máy phát chính đã cắt ra khỏi lưới 



Kết luận



Trên đây là phần giới thiệu về bảng điện chính và hệ thống phân phối điện năng trên tàu và từ đó đưa ra chuẩn hoá  các bảng điện chính. Phần tiếp theo giới thiệu việc thiết kế và thuyết minh nguyên lý của một bảng điện chính cho tàu cỡ 4.000DWT


Bài viết nhằm mục đích giới thiệu một cách tổng quan về bảng điên chính và hệ thống phân phối điện năng trên tàu giup người đọc có cái nhìn tổng quan về hệ thống năng lượng điện trên tàu cũng như những yêu cầu cơ bản bắt buộc đối  với một bảng điện trên tàu thuỷ. Từ đó đưa ra phương án chuẩn hoá một bảng điện chính trên tàu và đưa vào sản xuất hàng loạt đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp đóng tàu trong nước


Phần IV

Đánh giá và biện luận


4.1 Tổng hợp quy trình công nghệ chế tạo các sản phẩm.


4.1.1. Sơ đồ qui trình công nghệ.
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4.1.2. Các bước thực hiện.


Bước 1: Thông tin đầu vào.


Bao gồm các công việc đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình sản xuất, chế tạo:


- Tham khảo hồ sơ tài liệu của các sản phẩm cùng loại của nước ngoài đặc biệt các sản phẩm của các hãng nói trên áp dụng với môi trường khí hậu và con người Việt Nam.


- Cập nhật các thông số đầu vào, yêu cầu kỹ thuật của Module đo vạn năng như: Dải đo, độ sai lệch...


- Cập nhật các thông tin Khoa học kỹ thuật, các yêu cầu công nghệ, thông tin kinh tế để lên kế hoạch sản xuất.


- Ngoài ra còn phải tìm hiểu, đánh giá nhu cầu thị trường, thị hiếu của sản phẩm.


Bước 2: Lựa chọn giải pháp tối ưu.

Đây thực sự là một khâu rất quan trọng trong qui trình công nghệ nó qui định hướng đi, qui định đến chất lượng của Module.


 Phương pháp thiết kế chuẩn module.



 Phương pháp thiết kế là một tập các hướng dẫn định lượng để chuyển việc phát triển sản phẩm thành các sản phẩm chuẩn module. Mục đích của phương pháp thiết kế là để thiết kế lại một sản phẩm loại trừ các bộ phận cấu thành hoặc các module, bố trí lại các bộ phận cấu thành hoặc các module, hoặc thay đổi các thuộc tính bộ phận cấu thành. 


- Lựa chọn linh kiện và giải pháp thiết kế.


Phân tích yêu cầu của từng module, chọn thiết bị linh kiện đáp ứng các tính năng kỹ thuật đặt ra, dễ tìm kiếm thay thế, phù hợp điều kiện môi trường tàu thuỷ và khí hậu Việt Nam.


Để có được sự lựa chọn chính xác, ta phải dựa vào các tiêu chí sau:


(1) Tiêu chí đầu tiên khi lựa chọn một thiết bị, linh kiện, đó là phải đáp ứng được yêu cầu về tính toán một cách hiệu quả và kinh tế. 


(2) Tiêu chí thứ hai khi lựa chọn linh kiện là khả năng phát triển các sản phẩm như thế nào? 


(3) Tiêu chí thứ ba là khả năng sẵn sàng đáp ứng về số lượng ở hiện tại cũng như ở tương lai. Đối với một nhà thiết kế, vấn đề này còn quan trọng hơn cả hai tiêu chuẩn đầu tiên. 


Bước 3: Mua sắm nhập linh kiện.


Một bước quan trọng không kém, qui định đến chất lượng của Module. Ta lựa chọn linh kiện, chọn nhà cung cấp, tiến hành nhập.


Bước 4: Thiết kế mẫu mã, kiểu dáng công nghiệp.


Bước này đòi hỏi phải có tư duy về thiết bị, về sử dụng kết hợp với các sản phẩm cùng loại nước ngoài được thiết kế, chuẩn hoá mẫu mã sao cho phù hợp với người sử dụng là người Việt Nam. Đảm bảo tính thống  nhất giữa các sản phẩm cần phải xây dựng theo các chuẩn sau:


· Kích thước, chất liệu của vỏ hộp và panel, kích thước jack đấu, chủng loại jack.


· Kiểu dáng, màu của các thiết bị báo động như còi, đèn, chuông… hoặc các đèn báo nguồn, đèn báo chung phải theo quy phạm chung của các trang bị điện trong ngành tàu thuỷ và an toàn điện trên tàu thuỷ.


· Chuẩn về chức năng, cách sử dụng đơn giản.


· Chuẩn về Font chữ, kích thước chữ.


Nhằm đạt được các sản phẩm nhỏ gọn, dễ thao tác, dễ thay thế và sửa chữa, dễ bảo quản, linh hoạt khi thay đổi cấu hình, chức năng. Đáp ứng tốt cho việc xây dựng hệ thống theo dõi giám sát tập trung và điều khiển toàn tàu.


(1). Chuẩn về kích thước hộp và panel.


Khi thiết kế các sản phẩm trên thị trường thì mỗi công ty đều có một kiểu dáng và kích thước khác nhau. Việc thay thế và sửa chữa là rất khó khăn, đồng thời lại cần tìm đúng nhà cung cấp thiết bị. Trong dự án nghiên cứu KC.06.DA13.CN chủ trương là tạo ra các sản phẩm đồng bộ cho ngành công nghiệp đóng tàu. Tất cả các mặt panel khi được thiết kế ra đều mang tính thay thế cho nhau. Tức là với cùng một loại sản phẩm thì có thể lắp đúng vị trí. Yêu cầu này muốn đảm bảo thì vị trí bắt mặt panel phải chính xác, kích thước của mặt panel là bằng nhau.


Phần vỏ hộp là bộ phận chứa thiết bị và bảo vệ các phần tử bên trong vì vậy yêu cầu đặt ra là khi lắp vào bất kỳ panel đều phải vừa. Vì vậy giữa các vỏ hộp phải chính xác, không có sai lệch về kích thước và vị trí bắt vít.


(2). Chuẩn về jack đấu và ốc xiết cáp.

Đây là vị trí để bắt đấu dây vào vỏ hộp, đồng thời ốc siết cáp làm nhiệm vụ giữ cho cáp không bị xoắn và dịch chuyển. Một khi cần thiết thay thế các phần tử bên trong ta chỉ cần tháo dỡ các panel mạch điện tử và đấu lại các dây vào cầu đấu. ốc siết cáp phải có đường kính cố định, do cáp đã cố định lên không thể lắp bất kỳ loại ốc siết cáp vào được. 


(3). Chuẩn về các thiết bị lắp đặt trên mặt panel.

Các thiết bị lắp đặt ở đây bao gồm các nút ấn, còi, đèn, công tắc, switch, các màn hình hiển thị…


Về kích thước thì cần phải ổn định và thống nhất. Là nút ấn thì có thể thay thế cho nhau được. Các còi đèn cần được lắp dặt ở bất kỳ trên sản phẩm nào.


Về tín hiệu thì cần thống nhất như sau:


· Còi cần phát ra âm thanh vừa đủ để báo động, màu sắc và ký hiệu cần đồng loạt như nhau.


· Đèn cảnh báo màu vàng, đèn báo động màu đỏ, đèn nguồn và đèn chỉ dẫn màu xanh. 


(4). Chuẩn về Font chữ và các ký hiệu.

Trên mặt panel cũng như các ký hiệu chú thích hướng dẫn trong hộp cần thống nhất giữa các thiết bị với nhau. Tức là tại một sản phẩm khác với ký hiệu đó thì chức năng cũng phải tương tự. Các ký hiệu này không được trùng với bất kỳ ký hiệu nào trước đó đã được qui định.


Do tầm quan sát của người vận hành thiết bị là không xa và thông thường là trực tiếp thực hành trên thiết bị nên về font chữ cần phải thuần tuý, phù hợp với các kiểu chữ thông thường sử dụng, không dùng các kiểu chữ văn hoa khó dịch thuật. Kích thước font chữ cũng chỉ nằm trong một giới hạn mà người vận hành đủ khả năng quan sát. 


Bước 5: Lắp ráp, tích hợp các linh kiện. 


Các linh kiện , thiết bị sử dụng cho Module như đã nói ở trên, với yêu cầu các linh kiện hầu hết chọn mua loại có chất lượng cao, có đặc tính kỹ thuật phù hợp điều kiện làm việc trên môi trường tàu thuỷ. Quá trình lắp ráp, tích hợp các linh kiện hết sức quan trọng.


· Sử dụng các phần mềm thiết kế mạch điện tử như Protel, Orcad... để thiết kế mạch.


· Sử dụng máy chẩn đoán lỗi có sử dụng phần mềm nhập ngoại để kiểm tra nguyên ly‎, kiểm tra thử mạch.

· Lắp ráp mạch thử, kiểm tra, kết luận các chỉ tiêu kỹ thuật.

· Thiết kế mạch in trên máy tính bằng các phần mềm trợ giúp, kiểm tra.

· Chế tạo mạch in bằng công nghệ hiện đại, có thể sử dụng công nghệ chế tạo mạch in 2, 3, 4 mặt kết hợp mạ lỗ và bảo vệ để chế tạo Module.

· Hàn các linh kiện lên bảng mạch yêu cầu phải đảm bảo các tiêu chuẩn về hàn.

Bước 6: Kiểm tra trên các dụng cụ kiểm định.


Đây là một khâu quan trọng mà trước đây ta không quan tâm đến.


· Sử dụng máy Polar .. chẩn đoán lỗi mạch in, sử dụng các phần mềm trợ giúp test mạch đưa ra các chỉ tiêu yêu cầu.


· Sử dụng máy phát nguồn dòng áp chuẩn .. để phát các tín hiệu chuẩn hoá dòng, áp, xung .. để kiểm tra sự làm việc của mạch, lúc này cần kết hợp với các thiết bị đo lường khác như : Oxiloscope, Multimetter .. để kiểm tra các giá trị đo lường của Module.

Bước 7: Bảo quản, bảo vệ mạch.

· Sấy khô, làm sạch trong môi trường khô ráo, sạch sẽ.


· Tẩy rửa

· Nhúng bảo vệ.

· Phủ Silicon bảo vệ.

· Thử kiểm tra trên máy để nghiệm lại các chỉ tiêu như: độ ẩm, cách điện, độ rung ...


Bước 8: Gia công vỏ, nhãn mác.

Tiếp theo bước thiết kế mẫu mã là bước gia công vỏ hộp, nhãn mác.


· Gia công vỏ hộp, sơn tĩnh điện màu sơn theo yêu cầu.


· Lắp ráp các gioăng kín nước, jắc co, bộ gá.


· Chế bản Eteket bằng mica hoặc inox trên máy tính chuyển sang máy khắc Roland để thực hiện.


· Lắp ráp vỏ tổng thể.


Bước 9: Lắp ráp tổng thể, công việc được thực hiện hoàn thiện lần cuối



Bước này lên làm cẩn thận, chắc chắn đầu nối, đánh số đầu dây. Gá lắp phải tuân thủ các yêu cầu trong môi trường tàu thuỷ.


Bước 10: Các bước thử

· Thử nội bộ KCS của nơi sản xuất.


· Chuyển kết quả về phòng thiết kế kỹ thuật để kiểm nghiệm, đánh giá.


4.2. Kết quả thực hiện


Với thời gian thực hiện là 24 tháng, Dự án KC06.DA13.CN đã hoàn thành toàn bộ  các hạng mục đã ký  với Ban Chủ nghiệm Chương trình KC06.


- Tìm hiểu, thu thập, tham gia các hội thảo, quan tâm đến các lĩnh vực liên quan, tập hợp được khá nhiều tài liệu phục vụ cho Dự án  nghiên cứu và Phát triển sau này.


- Thu thập các tài liệu của nước ngoài về các Module được nghiên cứu.


- Sửa chữa, xây dựng nhà xưởng: Đã trang bị, sửa chữa được 01 phòng làm việc cho Dự án, trang bị máy tính, máy in, máy fax, máy foto copy, scaner,..


Diện tích: - Phòng làm việc, thí nghiệm :          35m2

                 - Xưởng lắp ráp thiết bị điện, nước:  03 phòng 150m2

                 - Xưởng chế tạo vỏ tủ, khuôn mẫu:  150 m2

      + Xưởng lắp ráp và xưởng chế tạo với nhiều trang thiết bị hiện đại, chủ động trong việc thực hiện Dự án như: Thiết kế mẫu mã, vỏ hộp, sơn trang trí, lắp ráp cơ khí, điện tử.


      + Phòng làm việc, thí nghiệm: Sạch sẽ, đạt tiêu chuẩn cho lắp ráp linh kiện bán dẫn, vi xử lý, cài đặt lập trình công nghệ cao.


- Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ:


      + Đã tổ chức đào tạo nâng cao trình độ thiết kế, lập trình module cho các cán bộ thiết kế: Đào tạo phần mềm Labview do chuyên gia Pháp giảng dạy tại Đại học Bách Khoa Hà nội.


      + Đã hoàn thiện và tổ chức nghiệm thu 8/8 chuyên đề nghiên cứu:


· Tổng quan về các phương pháp công nghệ, kỹ thuật tiên tiến dùng để chế tạo phần tử, thiết bị


· Các phương pháp điều khiển, đo lường hiện đại và ứng dụng


· Phương pháp thiết kế mạch điện tử theo phương pháp chuẩn module và ứng dụng


· Phương pháp thiết kế tích hợp mạch điều khiển và ứng dụng


· Tổng quan về vật tư, linh kiện cho dự án


· Thiết kế mỹ thuật, mẫu mã cho thiết bị công nghiệp và ứng dụng


· Các phương pháp kiểm tra, thử nghiệm thiế bị và hệ thống đo lường, điều khiển


      + Thực hiện thanh lý hợp đồng chế tạo và tư vấn hoàn thiện công nghệ.


· Module đo vạn năng V, A, KW, và cos(

· Module đo báo tập trung các két dầu


· Module đo báo, bảo vệ mạch đèn tín hiệu hàng hải


· Module đặt tín hiệu cho lái tự động


· Module chỉ báo góc lái


· Module đo báo mức nước các két


· Chuẩn hoá các bảng điện tàu thuỷ


· Chế tạo, mua thiết bị:


+ Linh kiện, vật tư phục vụ lắp ráp, chuẩn hoá Module: Đã khảo sát, liên hệ mua, đặt mua rất nhiều linh kiện vật tư để thử nghiệm và chế tạo trong thời gian thực hiện Dự án.


+ Đã hoàn thành việc mua sắm, nhập các trang thiết bị công nghệ, thiết bị thử nghiệm, đo lường, nghiên cứu phát triển cho Dự án.


+ Đã hoàn thành việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo 12 module, chế tạo hoàn chỉnh các sản phẩm mẫu cho các module, đang nghiệm thu và đăng kiểm cho các sản phẩm.


· Tham gia hội chợ Công nghệ và thiết bị Việt Nam (TECHMART) và hội chợ Công nghệ đóng tàu và hàng hải quốc tế (VIETSHIP 2004) với các sản phẩm của Dự án:


    + Module đo báo và bảo vệ mạch đèn tín hiệu hàng hải


    + Module bảo vệ các thông số Diesel


    + Thiết bị tự động phát báo tín hiệu trong sương mù


    + Chuẩn hóa bảng điện chính tàu hàng 4000T


    + Hệ thống bảo vệ và tự động hoà đồng bộ máy phát


    + Module khởi động mềm cho động cơ công suất lớn


    + Module đo báo mức nước các két


    + Module đo báo mức dầu các két


Tại hội chợ đã ký hợp đồng với nhà máy đóng tàu Bạch Đằng cung cấp “Module đo và bảo vệ thông số Diesel” với 100 điểm đo lắp lên tàu 13.500T với giá trị 540.000.000đ.


· Trong tháng 9/2004 đã tổ chức đoàn cho 02 người đi tìm hiểu, hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và chế tạo thiết bị tại Công ty SKEMA.SPA (Italy).


· Tổ chức hội thảo về thiết bị đo lường, tự động tại khách sạn Nikko. 


· Hướng dẫn 02 sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, 10 sinh viên trường Cao đẳng Công Nghiệp Hà Nội hoàn thành đồ án tốt nghiệp với nội dung nghiên cứu chế tạo các module điều khiển, đo lường trên tàu thuỷ bằng công nghệ tiên tiến.


· Đặc biệt trong thời gian thực hiện Dự án để đáp ứng tính khả thi của Dự án, chương trình KC06 đã làm tốt công tác tiếp thị quảng cáo sản phẩm của Dự án trên, nên đã tiêu thụ được khá nhiều sản phẩm:


		STT

		Tên sản phẩm

		Đơn vị đo

		Số lượng



		

		

		

		H§

		Thực hiện



		1

		2

		3

		4

		7



		1

		Module đo báo, bảo vệ mạch đèn tín hiệu hàng hải

		Bộ

		05

		20



		2

		Module đo và bảo vệ các thông số Diezel

		Bộ

		03

		03



		3

		Thiết bị bảo vệ máy phát và hoà đồng bộ tự động

		Bộ

		02

		03



		4

		Module đo báo mức nước các két

		Bộ

		05

		05



		5

		Module đo báo tập trung các két dầu

		Bộ

		05

		05



		6

		Thiết bị tự động phát báo tín hiệu trong sương mù

		Bộ

		03

		17



		7

		Chuẩn hoá các Bảng điện chính cho các loại tàu đóng mới

		Bộ

		01

		03



		8

		Các module khởi động mềm cho động cơ công suất lớn

		Bộ

		03

		03



		9

		Module đo vạn năng V, A

		Bộ

		03

		03



		10

		Module đặt tín hiệu lái tự động

		Bộ

		02

		02



		11

		Module chỉ báo góc lái

		Bộ

		03

		03



		12

		Chuẩn hoá bàn điều khiển tập trung

		Bộ

		01

		03





Các sản phẩm được cung cấp cho các tàu: Tàu cứu thương xuất khẩu IRAQ, tàu kéo L125, L130, L131, Phà biển Quảng Ninh, tàu khách K108 xuất khẩu cho Pháp, tàu hàng 3600T, tàu 1000T tàu Bạch Đằng Giang, tàu Phú Xuân. tàu Cái Lân 02, tàu 11.500T, tàu 13.500T..


Nhìn chung các sản phẩm của Dự án bước đầu được đưa số khách hàng đánh giá cao về chất lượng, giá cả cạnh tranh so với ngoại nhập, tiết kiệm chi phí nhân công chờ đợi khi nhập hàng, chủ động về tiến độ đóng tàu.


4.3. Đánh giá hiệu quả kinh tế đạt được của Dự án



Hiệu quả của Dự án sản xuất thực nghiệm phải kể đến đó là:



- Hưởng ứng chương trình nội địa hoá của chính phủ đề ra cho ngành công nghiệp tàu thuỷ quyết định 1420/QĐTTG của thủ tướng chính phủ, tiết kiệm được ngoại tệ cho đất nước.



- Giảm đáng kể chi phí giá thành cho sản phẩm tàu thuỷ thông qua việc cung cấp các thiết bị của Dự án bởi:


· Giá thành chỉ bằng 25% – 60% nhập ngoại


· Không mất thời gian chờ đợi, đẩy nhanh tiến độ nên giảm chi phí nhân công, chủ động về kĩ thuật.


· Không mất chi phí về chuyên gia lắp đặt


· Bảo hành ngay khi có sự cố


· Đáp ứng tiến độ, kết thúc nhanh thời gian đóng tàu


- Thông qua Dự án sản xuất thử nghiệm đưa ra một hướng mới để chế tạo hàng loạt phục vụ cho ngành Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam, một ngành đang phát triển nhanh, mạnh về mọi lĩnh vực.


- Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động


- Tạo môi trường khoa học kỹ thuật thu hút nguồn chất xám của đất nước cho ngành Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam.


Bảng so sánh giá các sản phẩm của Dự án với các sản phẩm tương đương của nước ngoài

(Nguồn lấy từ tài liệu sản xuất kinh doanh của Công ty Cơ khí - Điện - Điện tử Tàu thuỷ và Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam trong năm 2003-2004)


		STT

		Tên thiết bị

		Sản Phẩm KC06.DA13.CN


(USD)

		Sản phẩm Hàn Quốc, Nhật


(USD)

		So sánh tỷ lệ %



		1

		Module đo và bảo vệ các thông số Diesel (128 t.số)

		34.000

		67.000

		50,74



		2

		Thiết bị bảo vệ máy phát và hoà đồng bộ tự động

		8.000

		28.000

		28,57



		3

		Module đo vạn năng V, A, kW và cos

[image: image63.wmf]f




		1.500

		3.400

		44,11



		4

		Module đo báo tập trung các két nước (15 két)

		1.500

		4.000

		37,5



		5

		Module đo báo tập trung các két dầu (15 két)

		1.700

		4.500

		37,77



		6

		Module đo báo, bảo vệ mạch đèn tín hiệu hàng hải

		600

		8.000

		7,5



		7

		Module đặt tín hiệu cho lái tự động

		2.000

		6.000

		33,33



		8

		Module tự động phát tín hiệu sương mù

		650

		6.000

		10,83



		9

		Module chỉ báo góc lái

		400

		1.200

		33,33



		10

		Chuẩn hoá bàn điều khiển tập trung

		10.000

		36.000

		27,77



		11

		Chuẩn hoá các bảng điện chính tàu thuỷ

		10.000

		70.000

		14,28





Vậy, với số lượng thực tế của Dự án sản xuất KC06.DA13.CN đã tiết kiệm được một khoản ngoại tệ rất lớn. Đó là còn chưa kể đã đẩy nhanh tiến độ, bỏ qua thời gian chờ đợi, tạo công ăn việc làm, hưởng ứng nội dung chương trình chính phủ đề ra cho ngành Công nghiệp Tàu thuỷ.


4.4. Nhận xét và đánh giá quá trình thực hiện đề tài.


Quá trình thực hiện dự án KC06.DA13.CN  diễn ra trong thời gian 2 năm là thời gian vừa đủ để dự án hoàn thành. Với sự cố gắng hết mình của đội ngũ cán bộ, kỹ sư thực hiện dự án, cùng với sự chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn của chủ nhiệm đề tài đã đem lại một kết quả rất tốt về nhiều mặt. Điều này được thể hiện không những ở kết quả đạt được từ các sản phẩm mà còn tạo ra một đội ngũ cán bộ, kỹ sư có năng lực thực hiện nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm phục vụ ngành đóng tàu trong nước, mục đích là nhằm nội địa hoá ngành công nghiệp đóng tàu nước ta. Tuy còn có những mặt hạn chế về kết quả đạt được nhưng dự án sẽ tiếp tục được hoàn thiện nhằm mang lại ý nghĩa lớn hơn cho ngành công nghiệp đóng tàu.



Qua dự án có thể khảng định rằng đây là sự cố gắng hết mình của tập thể nhóm thực hiện dự án. Để đáp ứng các yêu cầu đề ra cũng như tạo ra các sản phẩm có chất lượng được khách hành chấp nhận không thể chỉ là các quá trình tìm hiểu và nghiên cứu mà đây còn là sự sáng tạo của cả một đội ngũ. Chúng ta đều biết rằng hiện nay tình trạng về công nghệ vật liệu và cơ khí của nước ta còn rất hạn chế ở nhiều mặt. Đó chính là khó khăn bước đầu khi thực hiện dự án, hơn thế nữa hiện nay nền công nghiệp đóng tàu nói riêng và công nghiệp nặng nói chung ở trên thế giới đã vượt chúng ta hàng chục năm. Nhằm bắt kịp với các nước có nền công nghiệp đóng tàu phát triển, hướng đặt ra cho những người thực hiện dự án là phải kết hợp những thế mạnh trong nước với nền khoa học công nghệ thế giới. Sự thể hiện này được khảng định bằng hành động mang tính hiệu quả cao. Một đội ngũ cán bộ đã tham  quan, tìm hiểu và đi thực tế tại các tàu đóng mới cũng như sửa chữa, kết hợp với đó là quá trình chuyển giao công nghệ chế tạo thiết bị tủ bảng điện. 



Trong quá trình thực hiện nhờ sự tìm tòi và sáng tạo của đội ngũ những người thực hiện đã thành công trong việc đưa khoa học công nghệ hiện đại vào ứng dụng. Đặc biệt là những phát kiến mang lại lợi ích về kinh tế và kỹ thuật để khắc phục các hạn chế về công nghệ trong nước như khả năng bảo vệ va đập và chống ăn mòn bằng hợp kim thép được sơn chống gỉ, bảo vệ chống nhiệu của điện tử trường bằng công nghệ phủ eboxy, bảo vệ kín nước bằng gia công cơ khí chính xác có joăng bảo vệ.


kết Luận và kiến nghị


Kết luận:


Trong những năm vừa qua, ngành đóng tàu Việt Nam ngày càng phát triển lớn mạnh với sự quan tâm đầu tư của chính phủ bằng chương trình nội địa hoá sản phẩm cho tàu thuỷ. Đứng trước vận hội và thách thức đó, qua 24 tháng thực hiện Dự án KC06.DA13.CN “Chế tạo một số phần tử và thiết bị điều khiển, đo lường quan trọng trên tàu thuỷ bằng phương pháp chuẩn Module và ứng dụng các công nghệ tiên tiến”, công ty Cơ khí - Điện - Điện tử Tàu thuỷ đã hết sức cố gắng, tập trung cao độ về trí tuệ, nhân lực, tài chính hoàn thành tốt các sản phẩm của Dự án.


- Dự án đã đem lại cho ngành chế tạo thiết bị phụ trợ phục vụ đóng tàu một hướng đi mới, tự chế tạo, sản xuất thiết bị thay thế cho nhập ngoại giá thành hạ.


- Lực lượng khoa học công nghệ của công ty đã thực sự lớn mạnh, có bản lĩnh khoa học, dám nghĩ, dám làm, không ngừng tìm tòi áp dụng khoa học kỹ thuật vào nghiên cứu chế tạo sản phẩm.


- Thông qua DASXTN này, uy tín và năng lực sản xuất của công ty Cơ khí - Điện - Điện tử Tàu thuỷ ngày càng được nâng lên trong và ngoài ngành.


- Tính khoa học của sản phẩm được đánh giá cao qua các phương pháp thực hiện, cập nhật những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, tối ưu áp dụng vào sản phẩm của dự án.


Kiến nghị:

 Đây là một dự án áp dụng tốt các tiến bộ Khoa học Kỹ thuật cho ngành tàu thuỷ, một dự án đem lại nhiều lợi ích cả về kỹ thuật lẫn kinnh tế, chính trị cho ngành đóng tàu nước nhà. 

- Trong thời gian tới đề nghị nhà nước tiếp tục đầu tư kinh phí cho công ty Cơ khí - Điện - Điện tử Tàu thuỷ để tiếp tục hoàn thiện hơn các sản phẩm của dự án với mục tiêu để các sản phẩm này có chất lượng, mẫu mã đẹp tương đương hàng nhập ngoại, giá thành hạ hơn nữa.


- Đề nghị bộ Khoa học Công nghệ, nhà nước cho phép công ty Cơ khí - Điện - Điện tử Tàu thuỷ được thực hiện liên tiếp dự án “ Hoàn thiện mẫu mã các sản phẩm điện, điện tử trên tàu”.



Cuối cùng, trong thời gian thực hiện Dự án, chủ nhiệm dự án và công ty Cơ khí - Điện - Điện tử Tàu thuỷ vô cùng cảm ơn Ban chủ nhiệm chương trình KC06, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam, các nhà khoa học, các nhà máy đóng tàu, các cơ quan đăng kiểm, kiểm định đã hợp tác, giúp đỡ để Dự án hoàn thành tốt đẹp.
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Lời nói đầu

Trong thời gian qua, Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể về phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật, đặc biệt là ngành cơ khí đóng tàu. Với chiều dài bờ biển của đất nước ta trên 3000km với nhiều hải đảo lớn nhỏ, việc Chính phủ chủ trương ưu tiên và phát triển ngành đóng tàu thành một ngành kinh tế mũi nhọn là một hướng đi đúng đắn. Hiện nay, ngành công nghiệp tàu thuỷ còn hạn chế nhiều mặt về năng lực kỹ thuật, về công nghệ, về vốn,..các thiết bị lắp đặt trên tàu chủ yếu là nhập ngoại với giá thành rất cao, việc chế tạo các thiết bị trong nước thường là đơn lẻ, tỷ lệ nội địa hoá thấp, chính vì vậy ngày 02/11/2001 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định 1420/QĐ - TTg phê duyệt đề án phát triển Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam, qua đó thực hiện chủ trương nội địa hoá 60% sản phẩm tàu thuỷ vào năm 2010.


Đứng trước tình hình đó, Công ty Cơ khí - Điện - Điện tử tàu thuỷ đã lập Dự án sản xuất thử nghiệm được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép thực hiện với mã số KC06.DA13.CN. Dự án nhằm chế tạo chuẩn hoá các thiết bị đo lường - điều khiển – tự động hoá lắp đặt trên tàu. Mục tiêu đề ra là hoàn thiện các công nghệ tiên tiến, ứng dụng phương pháp chuẩn hoá Module để chế tạo các module thiết bị phục vụ công việc đóng tàu tại Việt Nam, tăng tỷ lệ nội địa hoá, giảm chi phí giá thành, chủ động về tiến độ đóng và sửa chữa tàu tại Việt Nam.


Để người đọc có được cái nhìn tổng quan về Dự án sản xuất thử nghiệm KC06.DA13.CN, về khối lượng công việc nghiên cứu, thiết kế và công nghệ chế tạo các Module sản phẩm đã được thực hiện một cách nghiêm túc trong Dự án này, trong báo cáo, tác giả xin được trình bày một số nội dung chính sau:


- Tổng quan về tình hình nghiên cứu, chế tạo thiết bị cho tàu thuỷ trong và ngoài nước, hướng thực hiện Dự án


- Khái niệm và phương pháp chuẩn hoá Module


- Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo các sản phẩm của Dự án: 10 sản phẩm


- Chuẩn hoá bảng điện chính, bàn điều khiển tập trung


- Quy trình công nghệ chế tạo các sản phẩm


- Đánh giá hiệu quả kinh tế của Dự án


- Tổng kết, kiến nghị


báo cáo tóm tắt tổng kết KH & CN DA SXTN cấp nhà nước

1. Tên Dự án:


“Chế tạo một số phần tử và thiết bị điều khiển, đo lường quan trọng trên tàu thuỷ bằng phương pháp chuẩn Module và ứng dụng các công nghệ tiên tiến”.


* Mã số: KC.06.DA13.CN


2. Thuộc Chương trình (nếu có):


Khoa học CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2001 – 2005 “ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm chủ lực”


3. Chủ nhiệm Dự án:


Thạc sĩ: Nguyễn Sĩ Hiệp


4. Cơ quan chủ trì Dự án:


Công ty Cơ khí - Điện - Điện tử Tàu thuỷ


5. Thời gian thực hiện (BĐ-KT): 

01/2003 - 12/2004


6. Tổng kinh phí thực hiện Dự án: 

17.771,5 triệu đồng

Trong đó, kinh phí từ NSNN:

 4.000 triệu đồng


7. Các hạng mục công nghệ và sản phẩm thuộc Dự án

7.1. Các chuyên đề nghiên cứu (8/8 chuyên đề):


1) Tổng quan về các phương pháp công nghệ, kỹ thuật tiên tiến dùng để chế tạo phần tử thiết bị.


2) Các phương pháp điều khiển đo lường hiện đại và ứng dụng


3) Phương pháp thiết kế mạch điện tử theo phương pháp chuẩn module và ứng dụng


4) Phương pháp thiết kế, tích hợp mạch điều khiển và ứng dụng


5) Tổng quan về vật tư linh kiện cho dự án


6) Thiết kế mỹ thuật, mẫu mã cho thiết bị công nghiệp và ứng dụng


7) Các phương pháp kiểm tra, thử nghiệm thiết bị và hệ thống đo lường điều khiển


8) Các qui trình công nghệ chế tạo phần tử, thiết bị


7.2.Hồ sơ Hoàn thiện thiết kế kỹ thuật, thiết kế công nghệ, mẫu mã 7 loại phần tử, thiết bị:


1) Module đo vạn năng V, A, cos

[image: image1.wmf]F




2) Module đo báo tập trung các két dầu


3) Module đo báo, bảo vệ mạch đèn tín hiệu hàng hải


4) Module đặt tín hiệu lái tự động


5) Module chỉ báo góc lái


6) Module đo báo mức nước các két


7) Chuẩn hoá các Bảng điện chính tàu thuỷ


7.3. Các quy trình công nghệ:



1) QTCN chuẩn hóa và chế tạo Module đo vạn năng V, A, KW, Cos(


2) QTCN chuẩn hoá và chế tạo Module đo báo tập trung các két dầu



3) QTCN chuẩn hoá và chế tạo Module đo báo, bảo vệ mạch đèn tín hiêu hàng hải



4) QTCN chuẩn hoá và chế tạo Module chỉ báo góc lái



5) QTCN chuẩn hoá và chế tạo Module đo báo mức nước các két



6) QTCN chuẩn hoá và chế tạo các bảng điện tàu thuỷ


7.4. Các sản phẩm của Dự án :


1) Module đo và bảo vệ các thông số Diesel



2) Thiết bị bảo vệ máy phát và hoà đồng bộ tự động



3) Module đo báo vạn năng



4)Module đo báo mức nước các két



5) Module đo báo mức các két dầu



6) Module đo báo, bảo vệ mạch đèn tín hiệu hàng hải



7) Module đặt tín hiệu cho lái tự động



8) Module chỉ báo góc lái



9) Thiét bị phát báo tín hiệu sương mù



10) Chuẩn hoá bàn điều khiển trung tâm



11) Chuẩn hoá bảng điện chính



12) Các module khởi động mềm cho động cơ công suất lớn

8. Tổng quan.

8.1.Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài.


· Về thiết kế: Với bề dày thiết kế và đóng tàu vài trăm năm, việc thiết kế đã được xây dựng bằng các chương trình phần mềm rất hiện đại, được mô phỏng, chạy thử trên máy tính, được qua hệ thống kiểm tra chất lượng rất ngặt ngèo, việc ứng dụng kết nối rất mở


· Về phương pháp công nghệ: Các phần tử, thiết bị điều khiển - đo lường được thiết kế theo phương pháp chuẩn module nên có thể sản xuất hàng loạt theo công nghệ tự động hoá hoàn toàn tại các nhà máy chuyên dụng, nhờ đó mà năng suất cao mà thiết bị sản xuất ra lại có chất lương tốt.


· Về trang bị công nghệ: được trang bị dây chuyền sản xuất điều khiển theo chương trình, đảm bảo độ chính xác cao và vệ sinh môi trường nghiêm ngặt; ngay cả các công nghệ phụ trợ như làm vỏ hộp, sơn,.. cũng rất hiện đại.


· Về thiết bị và quy trình kiểm tra, thử nghiệm: ngoài việc thử mô hình trên máy vi tính trước khi sản xuất, công tác kiểm tra, thử nghiệm các thiết bị đã được sản xuất cũng rất được chú trọng với quy trình hoàn chỉnh và trang thiết bị hiện đại, đồng bộ.


· Trong thời gian gần đây, một loạt các phương pháp điều khiển hiện đại đã được xây dựng và phát triển như: Điều khiển thích nghi (Adaptive Control), Điều khiển mờ (Fuzzy Control), Hệ thống chuyên gia (Expert System), Mạng nơ ron (Neural Network), Điều khiển bám (Back Stepping).. Chúng đã và đang dùng cho tàu thuỷ. Sản phẩm là các thiết bị dưới dạng module chuẩn hoá nên đảm bảo việc lắp ráp đơn giản và phối ghép được với các hệ thống điều khiển đo lường khác trên tàu, thuận tiện cho việc triển khai hệ PLC, mạng SCADA, DCS cho các tàu lớn và hiện đại. 


8.2. Tình hình trong nước.



Nhiều đơn vị đã và đang nỗ lực nghiên cứu, chế tạo các phần tử và thiết bị điều khiển, đo lường nhằm phục vụ cho việc đóng hoặc sửa chữa tàu thuỷ. Xin liệt kê một số thiết bị đó và cấp độ chúng ta đã đạt được:


· Hệ thống lái tự động: Đã được chế tạo từ lâu nhưng chất lượng thấp


· Thiết bị tự động hoà đồng bộ và tự động phân phối tải cho các máy phát điện làm việc song song: chưa được áp dụng thực tế và sản xuất công nghiệp


· Thiết bị bảo vệ quá tải, công suất ngược cho các máy phát điện,Thiết bị điều khiển, khởi động mềm động cơ điện công suất lớn: chưa đáp ứng nhu cầu.



   Đặc biệt là ngày 2/11/2001, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1420/QĐ-TTg phê duỵêt đề án phát triển Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam giai đoạn 2001-2010, trong đó có một mục tiêu quan trọng là đến năm 2010 phấn đấu đạt tới 60% tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm, và sản xuất, chế tạo, lắp ráp được thiết bị điện tàu thuỷ. 


9. Danh mục yêu cầu khoa học và chỉ tiêu cơ bản của các sản phẩm KHCN


		

		Yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm tạo ra (dạng kết quả I, II)



		TT




		Tên sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu

		Đơn vị đo

		Mức chất lượng

		Chú thích



		

		

		

		Cần đạt

		Mẫu tương tự

		



		

		

		

		

		Trong nước

		Thế giới

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Module đo và bảo vệ thông số Diesel

		Kênh

		5

		

		(

		



		

		- Nhiệt độ môi trường

		T0

		-20.. 450C

		

		

		



		

		- Độ ẩm

		RH

		98%

		

		

		



		

		- Độ rung động

		Hz

		

		

		

		



		

		- Nguồn cấp

		VDC

		24

		

		

		



		

		- Đăng kiểm

		

		

		

		

		Qui phạm phân cấp và đóng tàu Việt Nam



		

		- Cấp bảo vệ

		

		IP30

		

		

		



		

		- Độ cách điện với vỏ

		MOhm

		10

		

		

		



		

		- Nhiệt độ nước làm mát

		0C

		0..150

		

		

		



		

		- Nhiệt độ dầu bôi trơn

		0C

		0..120

		

		

		



		

		- áp suất dầu bôi trơn

		Bar

		0,4..4

		

		

		



		

		- Nhiệt độ khí xả

		0C

		0..600

		

		

		



		

		- Vòng quay Diesel

		v/ph

		0. .2900

		

		

		



		2

		Thiết bị bảo vệ máy phát và hoà đồng bộ tự động

		

		

		

		(

		



		

		- Nhiệt độ môi trường

		T0

		-20..450C

		

		

		



		

		- Độ ẩm

		RH

		98%

		

		

		



		

		- Độ rung động

		Hz

		2..13

		

		

		



		

		- Nguồn cấp

		VDC

		24

		

		

		



		

		- Đăng kiểm

		

		VR

		

		

		



		

		- Cấp bảo vệ

		

		IP45

		

		

		



		

		- Độ cách điện với vỏ

		MOhm

		10

		

		

		



		

		- Bảo vệ quá tải

		P®m

		125%

		

		

		



		

		- Bảo vệ quá áp

		U®m

		120%

		

		

		



		

		- Bảo vệ thấp áp

		U®m

		80%

		

		

		



		

		- Bảo vệ công suất ngược

		P®m

		-15%

		

		

		



		

		- Bảo vệ quá tốc độ

		N®m

		120%

		

		

		



		

		- Thời gian tác động

		Sec

		0..10

		

		

		



		3

		Module đo vạn năng

		

		

		(

		

		



		

		- Nhiệt độ môi trường

		T0

		-20..450

		

		

		



		

		- Độ ẩm

		RH

		98%

		

		

		



		

		- Độ rung động

		Hz

		2..13

		

		

		



		

		- Nguồn cấp

		VDC

		24

		

		

		



		

		- Đăng kiểm

		

		VR

		

		

		Qui phạm phân cấp và đóng tàu Việt Nam



		

		- Cấp bảo vệ

		

		IP30

		

		

		



		

		- Độ cách điện với vỏ

		MOhm

		10

		

		

		



		

		- Đo U

		V

		0..600 (+/-10%)

		

		

		



		

		- Đo A

		A

		0..1000 (+/-10%)

		

		

		



		

		- Đo P

		KW

		0..500 (+/-2%)

		

		

		



		

		- Đo F

		Hz

		45..60 Hz (+/-1%)

		

		

		



		4

		Module đo báo mức nước các két

		Kênh

		10

		

		(

		



		

		- Nhiệt độ môi trường

		T0

		-20..450C

		

		

		



		

		- Độ ẩm

		RH

		98%

		

		

		



		

		- Độ rung động

		Hz

		2..13

		

		

		



		

		- Nguồn cấp

		VDC

		24

		

		

		



		

		- Đăng kiểm

		

		VR

		

		

		Qui phạm phân cấp và đóng tàu Việt Nam



		

		- Cấp bảo vệ

		

		IP30

		

		

		



		

		- Độ cách điện với vỏ

		MOhm

		10

		

		

		



		

		- Đo mức các két với dải đo không hạn chế (phụ thuộc vào sensor)

		

		

		

		

		



		5

		Module đo báo mức các két dầu

		Kênh

		15

		

		(

		



		

		- Nhiệt độ môi trường

		T0

		-20..450C

		

		

		



		

		- Độ ẩm

		RH

		98%

		

		

		



		

		- Độ rung động

		Hz

		2..13

		

		

		



		

		- Nguồn cấp

		VDC

		24

		

		

		



		

		- Đăng kiểm

		

		VR

		

		

		Qui phạm phân cấp và đóng tàu Việt Nam



		

		- Cấp bảo vệ

		

		IP30

		

		

		



		

		- Độ cách điện với vỏ

		MOhm

		10

		

		

		



		

		- Đo mức các két với dải đo không hạn chế (phụ thuộc vào sensor)

		

		

		

		

		



		6

		Module đo báo, bảo vệ mạch đèn tín hiệu

		Kênh

		15

		

		(

		



		

		- Nhiệt độ môi trường

		T0

		-20..450C

		

		

		



		

		- Độ ẩm

		RH

		98%

		

		

		



		

		- Độ rung động

		Hz

		2..13

		

		

		



		

		- Nguồn cấp

		VDC


VAC

		24


220

		

		

		



		

		- Đăng kiểm

		

		VR

		

		

		Qui phạm phân cấp và đóng tàu Việt Nam



		

		- Cấp bảo vệ

		

		IP30

		

		

		



		

		- Độ cách điện với vỏ

		MOhm

		10

		

		

		



		

		- Thời gian tác động

		Sec

		0..10

		

		

		



		7

		Module đặt tín hiệu cho lái tự động

		

		

		(

		

		



		

		- Nhiệt độ môi trường

		T0

		-20..450C

		

		

		



		

		- Độ ẩm

		RH

		98%

		

		

		



		

		- Độ rung động

		Hz

		2..13

		

		

		



		

		- Nguồn cấp

		VDC

		24

		

		

		



		

		- Đăng kiểm

		

		VR

		

		

		Qui phạm phân cấp và đóng tàu Việt Nam



		

		- Cấp bảo vệ

		

		IP30

		

		

		



		

		- Độ cách điện với vỏ

		MOhm

		10

		

		

		



		8

		Module chỉ báo góc lái

		

		

		

		(

		



		

		- Nhiệt độ môi trường

		T0

		-20..450C

		

		

		



		

		- Độ ẩm

		RH

		98%

		

		

		



		

		- Độ rung động

		Hz

		2..13

		

		

		



		

		- Nguồn cấp

		VDC

		24

		

		

		



		

		- Đăng kiểm

		

		VR

		

		

		Qui phạm phân cấp và đóng tàu Việt Nam



		

		- Cấp bảo vệ

		

		

		

		

		



		

		+ Chỉ báo góc lái

		

		IP30

		

		

		



		

		+ Phát góc lái

		

		IP55

		

		

		



		

		- Độ cách điện với vỏ

		Mohm

		10

		

		

		



		9

		Thiết bị phát báo hiệu sương mù

		

		

		

		(

		



		

		- Nhiệt độ môi trường

		T0

		-20..450C

		

		

		



		

		- Độ ẩm

		RH

		98%

		

		

		



		

		- Độ rung động

		Hz

		2..13

		

		

		



		

		- Nguồn cấp

		VDC

		24

		

		

		



		

		- Đăng kiểm

		

		VR

		

		

		Qui phạm phân cấp và đóng tàu Việt Nam



		

		- Cấp bảo vệ

		

		IP30

		

		

		



		

		- Độ cách điện với vỏ

		Mohm

		10

		

		

		



		

		- Thời gian tác động theo qui phạm

		

		

		

		

		



		10

		Chuẩn hoá bàn điều khiển trung tâm

		

		

		

		(

		



		

		- Nhiệt độ môi trường

		T0

		-20..450C

		

		

		



		

		- Độ ẩm

		RH

		98%

		

		

		



		

		- Độ rung động

		Hz

		2..13

		

		

		



		

		- Nguồn cấp

		VAC

		380,240

		

		

		



		

		- Đăng kiểm

		

		VR

		

		

		Qui phạm phân cấp và đóng tàu Việt Nam



		

		- Cấp bảo vệ

		

		IP30

		

		

		



		

		- Độ cách điện với vỏ

		Mohm

		10

		

		

		



		11

		Chuẩn hoá bảng điện chính

		

		

		

		(

		



		

		- Nhiệt độ môi trường

		T0

		-20..450C

		

		

		



		

		- Độ ẩm

		RH

		98%

		

		

		



		

		- Độ rung động

		Hz

		2..13

		

		

		



		

		- Nguồn cấp

		VAC

		380,240

		

		

		



		

		- Đăng kiểm

		

		VR

		

		

		Qui phạm phân cấp và đóng tàu Việt Nam



		

		- Cấp bảo vệ

		

		IP45

		

		

		



		

		- Độ cách điện với vỏ

		Mohm

		10

		

		

		



		12

		Các module khởi động mềm cho động cơ công suất lớn

		

		

		(

		

		



		

		- Nhiệt độ môi trường

		T0

		-20..450C

		

		

		



		

		- Độ ẩm

		RH

		98%

		

		

		



		

		- Độ rung động

		Hz

		2..13

		

		

		



		

		- Nguồn cấp

		VDC

		380,240

		

		

		



		

		- Đăng kiểm

		

		VR

		

		

		Qui phạm phân cấp và đóng tàu Việt Nam



		

		- Cấp bảo vệ

		

		IP55

		

		

		



		

		- Độ cách điện với vỏ

		Mohm

		15

		

		

		





10. Đối tượng triển khai và mục tiêu của Dự án


- Tự sản xuất được các thiết bị và phần tử điều khiển, đo lường quan trọng trên tàu thuỷ có yêu cầu kỹ thuật cao, với giá thành bằng 30 – 40% giá nhập ngoại phục vụ cho quá trình nội địa hoá ngành công nghiệp đóng tàu nước ta. Đồng thời chủ động công nghệ đối với các thiết bị phục vụ trên tàu thuỷ.


- Xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ, quản lý lành nghề để có thể sản xuất khối lượng lớn các phần tử thiết bị đáp ứng nhu cầu đóng tàu trong nước.


- Cần phải hoàn thiện các công nghệ hiện có, áp dụng phương pháp chuẩn hoá Module kết hợp các công nghệ tiên tiến để thiết kế, chế tạo ra các sản phẩm của Dự án đạt trình độ tiên tiến trên thế giới, phù hợp với điều kiện khí hậu và con người Việt Nam.


- Tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên trong công ty.


Nội dung chính của dự án, tính mới và tính độc đáo của dự án



Nội dung chính của dự án là hoàn thiện công nghệ hiện có tức là dựa trên những cái đã làm được để chuẩn hoá thành các module từ đó mà dễ dàng kết nối giữa các thiết bị cũng như triển khai chế tạo hàng loạt theo dây truyền. Việc hoàn thiện công nghệ được thể hiện như sau:



-  Chuẩn hoá các module đối với các thiết bị: các thiết bị rời rạc sẽ được tích hợp thành các module thông dụng, gọn nhẹ, mang kiểu dáng công nghiệp và đễ lắp đặt. Để thực hiện chuẩn hoá module cần áp dụng các công nghệ khác nhau như: Công nghệ phủ eboxi - Silicon cách điện, Công nghệ lập trình trên các chip chuyên dụng AVR, MCS51, PLC..., Công nghệ sản xuất dây truyền, phục vụ linh hoạt trong việc thay thế và sửa chữa.



- Chuẩn hoá các bảng điện: bảng điện chính và bàn điều khiển tập trung. Việc chuẩn hoá bảng điện trong dự án nhằm kết hợp giữa tính hợp lí sử dụng, công nghiệp hiện đại, phù hợp với yêu cầu qui phạm phân cấp đóng tàu Việt Nam đề ra.



Ngoài ra nội dung của dự án còn bao gồm giải pháp công nghệ để thực hiện việc module hoá cũng như chuẩn hoá được tối ưu. Việc tiến hành các giải pháp công nghệ được tiến hành như sau: Đối với các module đơn giản cần chuẩn hoá sẽ dùng giải pháp phầm mềm. Đối với các phần tử, thiết bị chuẩn hoá có chức năng phức tạp hơn sẽ kết hợp giữa giải pháp phần mềm và phần cứng. Càng phức tạp về chức năng càng cần phải xử lí khối lượng thông tin lớn, khi đó giải pháp đưa ra là sử dụng PLC hay logo. Khi hệ thống trở lên phức tạp ta cần phải sử dụng đến hệ DCS, SCADA.



Trình độ công nghệ đạt được về cơ bản sẽ cao hơn các nước trong cùng khu vực và tiếp cận tương đương với các nước có nền công nghiệp đóng tàu phát triển như Ba Lan, Đan Mạch, Hàn Quốc. 


11. Phương án triển khai.



Đó là các khâu triển khai từ nghiên cứu thiết kế đến thử nghiệm và đưa ra sản xuất hàn loạt. Các giai đoạn của dự án:



- Xem xét, lựa chọn, đánh giá các sản phẩm nước ngoài và các kết quả nghiên cứu trong nước, đánh giá nhu cầu và định ra được phương án thiết kế, công nghệ chọn máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ phù hợp.



- Hoàn thiện thiết kế kỹ thuật, qui trình sản xuất, qui trình thử nghiệm.



- Sản xuất thủ, triển khai ứng dụng thử nghiệm và tiếp tục hoàn thiện.



- Hoàn thiện sản phẩm ứng dụng thử nghiệm và đưa vào sản xuất.



- Tiếp nhận phản hồi từ khách hàng và hoàn thiện sản phẩm hơn nữa nếu có yêu cầu.


12. Kết quả chủ yếu đạt được.


· Đã chế tạo  các sản phẩm theo đúng hợp đồng.


· Đã hoàn thiện thiết kế công nghệ chế tạo, công nghệ mẫu mã.


· Đã thử nghiệm trên hàng loạt tàu được khách hàng đánh giá cao.


- Hoàn thành đầy đủ các chuyên đề nghiên cứu, các mục thuê khoán chuyên môn theo hợp đồng:


- Hoàn thành toàn bộ khối lượng sản phẩm so với hợp đồng trong đó có nhiều sản phẩm vượt mức so với hợp đồng.


		STT

		Tên sản phẩm

		Đơn vị đo

		Số lượng



		

		

		

		Kế hoạch theo HĐ

		Thực hiện



		1

		2

		3

		4

		5



		1

		Module đo báo, bảo vệ mạch đèn tín hiệu hàng hải

		Bộ

		05

		20



		2

		Module đo và bảo vệ các thông số Diezel

		Bộ

		03

		03



		3

		Thiết bị bảo vệ máy phát và hoà đồng bộ tự động

		Bộ

		02

		03



		4

		Module đo báo mức nước các két

		Bộ

		05

		05



		5

		Module đo báo tập trung các két dầu

		Bộ

		05

		05



		6

		Thiết bị tự động phát báo tín hiệu trong sương mù

		Bộ

		03

		17



		7

		Chuẩn hoá các Bảng điện chính cho các loại tàu đóng mới

		Bộ

		01

		03



		8

		Các module khởi động mềm cho động cơ công suất lớn

		Bộ

		03

		03



		9

		Module đo vạn năng V, A

		Bộ

		03

		03



		10

		Module đặt tín hiệu lái tự động

		Bộ

		02

		02



		11

		Module chỉ báo góc lái

		Bộ

		03

		03



		12

		Chuẩn hoá bàn điều khiển tập trung

		Bộ

		01

		03





Các sản phẩm của Dự án đã được sử dụng trên rất nhiều các tàu, hoạt động tốt, tin cậy và được chủ tàu đánh giá cao. Các tàu kể đến như: L125, L130, L131, K108, H158, H164, V61, 13.500T, 15.000T, phà biển 100T, Phú Xuân, Cái Lân, Bạch Đằng Giang, Hưng Thịnh, Hà Trung, 1000T, 2000T, 3000T, 4000T, P36 .... Đạt doanh thu tính đến 30/04/2005 là trên 5 tỷ đồng.


Bảng so sánh giá các sản phẩm của Dự án với các sản phẩm tương đương của nước ngoài

(Nguồn lấy từ tài liệu sản xuất kinh doanh của Công ty Cơ khí - Điện - Điện tử Tàu thuỷ và Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam trong năm 2003-2004)


		STT

		Tên thiết bị

		Sản Phẩm KC06.DA13.CN


(USD)

		Sản phẩm Hàn Quốc, Nhật


(USD)

		So sánh tỷ lệ %



		1

		Module đo và bảo vệ các thông số Diesel (128 t.số)

		34.000

		67.000

		50,74



		2

		Thiết bị bảo vệ máy phát và hoà đồng bộ tự động

		8.000

		28.000

		28,57



		3

		Module đo vạn năng V, A, kW và cos

[image: image2.wmf]f




		1.500

		3.400

		44,11



		4

		Module đo báo tập trung các két nước (15 két)

		1.500

		4.000

		37,5



		5

		Module đo báo tập trung các két dầu (15 két)

		1.700

		4.500

		37,77



		6

		Module đo báo, bảo vệ mạch đèn tín hiệu hàng hải

		600

		8.000

		7,5



		7

		Module đặt tín hiệu cho lái tự động

		2.000

		6.000

		33,33



		8

		Module tự động phát tín hiệu sương mù

		650

		6.000

		10,83



		9

		Module chỉ báo góc lái

		400

		1.200

		33,33



		10

		Chuẩn hoá bàn điều khiển tập trung

		10.000

		36.000

		27,77



		11

		Chuẩn hoá các bảng điện chính tàu thuỷ

		10.000

		70.000

		14,28





13. Kết luận và kiến nghị chính trong thuyết minh dự án.


13.1. Kết luận:



Qua kết quả phân tích khoa học công nghệ, kinh tế – kỹ thuật của dự án sản xuất thử nghiệm: “Chế tạo một số phần tử và thiết bị điều khiển, đo lường quan trọng trên tàu thuỷ bằng phương pháp chuẩn module và ứng dụng các công nghệ tiên tiến” cho thấy một số ưu điểm sau:



- Dự án hoàn toàn khả thi và đáp ứng được yêu cầu cấp thiết của ngành công nghiệp đóng tàu ở nước ta. Dự án tạo ra các sản phẩm, đo lường điều khiển chuyên dụng cho ngành đóng tàu với chất lượng tương sản phẩm nhập ngoại nhưng có giá thành thấp hơn hẳn.



- Chi phí đầu tư thấp nhưng cho ra các sản phẩm có chất lượng cao cạnh tranh được với hàng ngoại nhập và góp phần đẩy nhanh sự phát triển, tự chủ của ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam, nhất là trong việc đóng tàu có trọng tải lớn, yêu cầu kỹ thuật cao.



-  Nâng cao năng lực công nghệ, xây dựng đội ngũ có trình độ công nghệ và quản lý cao, công nhân lành nghề. Do đó có thể mở rộng sản xuất phục vụ xuất khẩu trong tương lai.


13.2. Kiến nghị:


- Đây là một dự án áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ đáp ứng được yêu cầu kinh tế, kỹ thuật và nhu cầu cấp bách của ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam trên con đường hội nhập quốc tế. Vì vậy dự án đòi hỏi đầu tư tương đối lớn về trang thiết bị công nghệ mới cũng như đào tạo, chuyển giao công nghệ và kỹ thuật.


- Là đơn vị chuyên nghành sản xuất thiết bị điện, điện tử, điều khiển cho ngành đóng tàu Việt Nam và đang được đầu tư cơ bản để xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện, cơ khí thuỷ lực. Vì vậy công ty rất cần vốn lớn để đầu tư vào các hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng cho dây truyền sản xuất hàng loạt. Mong được Nhà nước và Chính phủ nói chung, ngành công nghiệp đóng tàu nói riêng tạo điều kiện giúp đỡ về vốn cũng như nhân lực.


Công ty Cơ khí - Điện tử Điện tàu thuỷ rất mogn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bộ khoa học Công nghệ và sự hợp tác của nhà khoa học trong quá trình triển khai thực hiện dự án này.

14. Khả năng và phạm vi ứng dụng kết quả của dự án vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và thực tiễn xã hội.


- Các sản phẩm thuộc dự án được áp dụng lắp đặt cho tất cả các tàu thuộc các đơn vị và 20 nhà máy đóng tàu trong Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ. Đây sẽ là những khách hàng đầu tiên sử dụng sản phẩm của dự án.


- Cung cấp cho các tàu đóng mới thuộc các đơn vị ngành đóng tàu Việt Nam, dần dần sẽ trở thành nhà cung cấp thiết bị chính cho các đơn vị đóng tàu trên.


- Nhằm thay thế  các mudule đã kém chất lượng hay hỏng hóc trên các tàu sửa chữa và phục hồi .


- Sản xuất dây chuyền hàng loạt hướng tới mục tiêu xuất khẩu ra nước ngoài. Mục tiêu trong những năm tới là phấn đấu xuất khẩu ra thị trường các nước trong khu vực. Trong tương lai xa là cạnh tranh trên thị trường quốc tế, nhằm đặt nền tảng cho các sản phẩm thuộc ngành tàu thuỷ của Việt Nam có nhiều cơ hội cạnh tranh trên thế giới.


Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án


Kết quả thực hiện


Với thời gian thực hiện là 24 tháng, Dự án KC06.DA13.CN đã hoàn thành toàn bộ  các hạng mục đã ký  với Ban Chủ nghiệm Chương trình KC06.


- Tìm hiểu, thu thập, tham gia các hội thảo, quan tâm đến các lĩnh vực liên quan, tập hợp được khá nhiều tài liệu phục vụ cho Dự án  nghiên cứu và Phát triển sau này.


- Thu thập các tài liệu của nước ngoài về các Module được nghiên cứu.


- Sửa chữa, xây dựng nhà xưởng: Đã trang bị, sửa chữa được 01 phòng làm việc cho Dự án, trang bị máy tính, máy in, máy fax, máy foto copy, scaner,..


Diện tích: - Phòng làm việc, thí nghiệm :  35m2

                 - Xưởng lắp ráp thiết bị điện, nước:  03 phòng 150m2

                 - Xưởng chế tạo vỏ tủ, khuôn mẫu:  150 m2

      + Xưởng lắp ráp và xưởng chế tạo với nhiều trang thiết bị hiện đại, chủ động trong việc thực hiện Dự án như: Thiết kế mẫu mã, vỏ hộp, sơn trang trí, lắp ráp cơ khí, điện tử.


      + Phòng làm việc, thí nghiệm: Sạch sẽ, đạt tiêu chuẩn cho lắp ráp linh kiện bán dẫn, vi xử lý, cài đặt lập trình công nghệ cao.


- Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ:


      + Đã tổ chức đào tạo nâng cao trình độ thiết kế, lập trình module cho các cán bộ thiết kế: Đào tạo phần mềm Labview do chuyên gia Pháp giảng dạy tại Đại học Bách Khoa Hà nội.


      + Đã hoàn thiện và tổ chức nghiệm thu 8/8 chuyên đề nghiên cứu:


      + Thực hiện thanh lý hợp đồng chế tạo và tư vấn hoàn thiện công nghệ.


· Chế tạo, mua thiết bị:


· Tham gia hội chợ Công nghệ và thiết bị Việt Nam (TECHMART) và hội chợ Công nghệ đóng tàu và hàng hải quốc tế (VIETSHIP 2004)


· Trong tháng 9/2004 đã tổ chức đoàn cho 02 người đi tìm hiểu, hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và chế tạo thiết bị tại Công ty SKEMA.SPA (Italy).


· Tổ chức hội thảo về thiết bị đo lường, tự động tại khách sạn Nikko. 


· Hướng dẫn 02 sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, 10 sinh viên trường Cao đẳng Công Nghiệp Hà Nội hoàn thành đồ án tốt nghiệp.


· Đặc biệt trong thời gian thực hiện Dự án để đáp ứng tính khả thi của Dự án, chương trình KC06 đã làm tốt công tác tiếp thị quảng cáo sản phẩm của Dự án trên, nên đã tiêu thụ được khá nhiều sản phẩm: 


Nhìn chung các sản phẩm của Dự án bước đầu được đưa số khách hàng đánh giá cao về chất lượng, giá cả cạnh tranh so với ngoại nhập, tiết kiệm chi phí nhân công chờ đợi khi nhập hàng, chủ động về tiến độ đóng tàu.


Đánh giá hiệu quả kinh tế đạt được của Dự án



Hiệu quả của Dự án sản xuất thực nghiệm phải kể đến đó là:



- Hưởng ứng chương trình nội địa hoá của chính phủ đề ra cho ngành công nghiệp tàu thuỷ quyết định 1420/QĐTTG của thủ tướng chính phủ, tiết kiệm được ngoại tệ cho đất nước.



- Giảm đáng kể chi phí giá thành cho sản phẩm tàu thuỷ thông qua việc cung cấp các thiết bị của Dự án bởi:


· Giá thành chỉ bằng 25% – 60% nhập ngoại


· Không mất thời gian chờ đợi, đẩy nhanh tiến độ nên giảm chi phí nhân công, chủ động về kĩ thuật.


· Không mất chi phí về chuyên gia lắp đặt


· Bảo hành ngay khi có sự cố


· Đáp ứng tiến độ, kết thúc nhanh thời gian đóng tàu


- Thông qua Dự án sản xuất thử nghiệm đưa ra một hướng mới để chế tạo hàng loạt phục vụ cho ngành Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam, một ngành đang phát triển nhanh, mạnh về mọi lĩnh vực.


- Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động


- Tạo môi trường khoa học kỹ thuật thu hút nguồn chất xám của đất nước cho ngành Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam.


- Tạo ra một khối lượng lớn các sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ.


kết Luận, kiến nghị

Kết luận:


- Dự án đã đem lại cho ngành chế tạo thiết bị phụ trợ phục vụ đóng tàu một hướng đi mới, tự chế tạo, sản xuất thiết bị thay thế cho nhập ngoại giá thành hạ.


- Lực lượng khoa học công nghệ của công ty đã thực sự lớn mạnh, có bản lĩnh khoa học, dám nghĩ, dám làm, không ngừng tìm tòi áp dụng khoa học kỹ thuật vào nghiên cứu chế tạo sản phẩm.


- Thông qua DASXTN này, uy tín và năng lực sản xuất của công ty Cơ khí - Điện - Điện tử Tàu thuỷ ngày càng được nâng lên trong và ngoài ngành.


- Tính khoa học của sản phẩm được đánh giá cao qua các phương pháp thực hiện, cập nhật những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, tối ưu áp dụng vào sản phẩm của dự án.


Kiến nghị:


Các kiến nghị với nhà nước, Chính phủ và Tổng công ty:

- Trong thời gian tới đề nghị nhà nước tiếp tục đầu tư kinh phí cho công ty Cơ khí - Điện - Điện tử Tàu thuỷ để tiếp tục hoàn thiện hơn các sản phẩm của dự án với mục tiêu để các sản phẩm này có chất lượng, mẫu mã đẹp tương đương hàng nhập ngoại, giá thành hạ hơn nữa.


- Đề nghị bộ Khoa học Công nghệ, nhà nước cho phép công ty Cơ khí - Điện - Điện tử Tàu thuỷ được thực hiện liên tiếp dự án “ Hoàn thiện mẫu mã các sản phẩm điện, điện tử trên tàu”.


Cuối cùng, trong thời gian thực hiện Dự án, chủ nhiệm dự án và công ty Cơ khí - Điện - Điện tử Tàu thuỷ vô cùng cảm ơn Ban chủ nhiệm chương trình KC06, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam, các nhà khoa học, các nhà máy đóng tàu, các cơ quan đăng kiểm, kiểm định đã hợp tác, giúp đỡ để Dự án hoàn thành tốt đẹp.
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LOI NOI PAU

Trong thoi gian qua, Viét Nam da c6 nhitng ti€én bo ding ké vé phat trién
kinh t€ va khoa hoc ky thuat, dac biét 1a nganh co khi déng tau. Véi chiéu dai bo
bién ctia dit nuée ta trén 3000km v6i nhiéu hai dao 16n nho, viéc Chinh phu chu
truong wu tién va phat trién nganh dong thu thanh mot nganh kinh t€ miii nhon 1a
mot huéng di ding din. Hién nay, nganh cong nghiép tau thuy con han ché
nhiéu mit vé nang luc ky thuat, vé cong nghé, vé€ von,..cac thiét bi lap dat trén
tau chu y€u la nhap ngoai véi gia thanh rat cao, viéc ch€ tao cac thiét bi trong
nuGe thuong 1a don 1€, ty 1€ ndi dia hod thap, chinh vi vay ngay 02/11/2001 Thu
tuéng Chinh phu da ra quyét dinh 1420/QD - TTg phé duyét dé 4n phat trién
Téng cong ty Cong nghiép tau thuy Viét Nam, qua d6 thuc hién chi truong noi
dia hod 60% san pham tau thuy vao nam 2010.

Ding trude tinh hinh d6, Cong ty Co khi - Dién - Dién tir tau thuy da lap
Du 4n san xuéat thir nghiém dugc Bo Khoa hoc va Cong nghé cho phép thuc hién
v6i ma s6 KC06.DA13.CN. Du 4n nhiam ché tao chuin hoa céc thiét bi do ludng
- diéu khién — tu dong hoa 1dp dat trén tau. Muc tiéu dé ra 1a hoan thién cdc cong
nghé tién tién, tng dung phuong phap chuin hod Module dé ché tao cac module
thi€t bi phuc vu cong viéc dong tau tai Viét Nam, tang ty 1€ noi dia hoa, giam chi
phi gid thanh, chli dong vé tién do déng va stra chira tau tai Viét Nam.

Pé ngudi doc cé duoc cdi nhin téng quan vé Du 4n san xuat thir nghiém
KC06.DA13.CN, vé khéi luong cong viéc nghién citu, thiét k€ va cong nghé ché
tao cdc Module san pham da dugc thuc hién mot cdch nghiém tic trong Du 4n
nay, trong bao cdo, tac gia xin dugc trinh bay mot s6 noi dung chinh sau:

- Téng quan vé tinh hinh nghién citu, ché tao thi€t bi cho tau thuy trong va
ngoai nudc, huéng thuc hién Du dn

- Khéi niém va phuong phap chuin hod Module

- Hoan thién cong nghé thiét k€&, ché tao cac san phdm cua Du 4n: 10 san
pham

- Chuén ho4 bang dién chinh, ban diéu khién tap trung

- Quy trinh cong nghé ché tao céc san phim

- Danh gia hiéu qua kinh t€ cia Du 4an

- Téng két, kién nghi



BAO CAO TOM TAT TONG KET KH & CN DA SXTN CAP NHA NUGC

1. Tén Du an:

“Ché tao mot so phdn ti va thiét bi diéu khién, do luong quan trong trén
tau thuy bang phuong phdp chudn Module va itng dung cdc cong nghé tién
tién”.

* Ma s6: KC.06.DA13.CN
2. Thuéc Chuong trinh (néu co):

Khoa hoc CN trong diém cdp nha nudc giai doan 2001 — 2005 “Ung dung
cong nghé tién tién trong sdn xudt san pham xudt khdu va sdn phdam chu luc”
3. Chu nhiém Du an:

Thac si: Nguyén Si Hiép
4. Co quan chu tri Du an:

Cong ty Co khi - Dién - Dién tr Tau thuy

5. Thoi gian thuc hién (BD-KT): 01/2003 - 12/2004
6. Tong kinh phi thuc hién Du an: 17.771,5 triéu dong
Trong do, kinh phi tir NSNN: 4,000 triéu dong

7. Cac hang muc cong nghé va san pham thuoc Du an

7.1. Cdc chuyén dé nghién cttu (8/8 chuyén dé):

1) Téng quan vé cdc phuong phdp cong nghé, k§ thuat tién tién dung
dé ché tao phan tir thiét bi.

2) Céc phuong phép diéu khién do luong hién dai va ting dung
3) Phuong phap thi€t k&é mach dién tir theo phuong phdp chuin module
va ting dung

4) Phuong phdp thiét k€, tich hop mach diéu khién va tng dung

5) Tong quan vé vat tu linh kién cho du 4n

6) Thiét k& my thuat, mau ma cho thiét bi cong nghiép va tng dung

7) Céac phuong phap kiém tra, thir nghiém thiét bi v hé thong do ludng
diéu khién

8) Cac qui trinh cong nghé ché tao phan tt, thiét bi

7.2.H6 so Hoan thién thiét ké ky thudt, thiét ké cong nghé, mau md 7 loai
phan ti, thiét bi:



1) Module do van nang V, A, cos ®

2) Module do bao tap trung cac két dau

3) Module do béo, bao vé mach dén tin hiéu hang hai
4) Module dat tin hiéu 1ai ty dong

5) Module chi bao géc lai

6) Module do bao mitc nudc cac két

7) Chuén hoa cdc Bang dién chinh tau thuy

7.3. Cac quy trinh cong nghé:

1) QTCN chuộn hộa va chộ tao Module do van nang V, A, KW, CosÂ
2) QTCN chuén hoa va ché tao Module do bao tap trung cac két ddu

3) QTCN chuén ho4d va ché tao Module do bdo, bdo vé mach dén tin hiéu

hang hai

4) QTCN chuén ho4 va ché tao Module chi bdo géc 14i
5) QTCN chuén hoa va ché tao Module do bdo mic nudc cic két
6) QTCN chuén hod va ché tao céc bang dién tau thuy

7.4. Cdc san pham ciia Du dn :

1) Module do va bao vé cac thong s6 Diesel

2) Thiét bi bao vé may phat va hoa dong bo tu dong
3) Module do bdo van nang

4)Module do bao muc nudc cac két

5) Module do bao mtic cac két dau

6) Module do bdo, bao vé mach dén tin hiéu hang hai
7) Module dat tin hiéu cho lai tu dong

8) Module chi bdo goc 1ai

9) Thiét bi phat bao tin hiéu suong mu

10) Chudn ho4 ban diéu khién trung tAm

11) Chuén ho4 bang dién chinh

12) Cac module khéi dong mém cho dong co cong suét 16n

8. Tong quan.

8.1.Tinh hinh nghién citu 0 nuoc ngoai.

VEé thiét ké&: V6i bé day thiét k€ va dong tau vai tram nam, viéc thiét k& da
duoc x4y dung bang cdc chuong trinh phdn mém rat hién dai, dugc mo
phong, chay thir trén mdy tinh, dugc qua hé thong kiém tra chét lugng rat
ngat ngeo, viéc ung dung két néi rat mo

4



Vé phuong phép cong nghé: Cic phan ti, thiét bi diéu khién - do ludng dugc
thiét k& theo phuong phdp chuidn module nén c6 thé san xuét hang loat theo
cong nghé tu dong hod hoan toan tai cic nha mdy chuyén dung, nhd d6 ma

nang sudt cao ma thiét bi san xuat ra lai c6 chit luong tot.

Vé trang bi cong nghé: duoc trang bi diay chuyén san xuat diéu khién theo
chuong trinh, dam bao do chinh xac cao va vé sinh moi truong nghiém ngat;

ngay ca cac cong nghé phu trog nhu lam vo hop, son,.. cling rat hién dai.

Vé thiét bi va quy trinh kiém tra, thir nghiém: ngoai viéc thit mo hinh trén
mdy vi tinh trudc khi san xudt, cong tdc kiém tra, thir nghiém cdc thiét bi da
dugc san xuat ciing rat dugc chu trong vGi quy trinh hoan chinh va trang thiét

bi hién dai, dong bo.

Trong thoi gian gan day, mot loat cac phuong phdp diéu khién hién dai da
dugc xay dung va phat trién nhu: Diéu khién thich nghi (Adaptive Control),
Diéu khién mo (Fuzzy Control), Hé thong chuyén gia (Expert System), Mang
no ron (Neural Network), Diéu khién bdm (Back Stepping).. Chiing da va
dang dung cho tau thuy. Sin phiam la cdc thiét bi dudi dang module chuin
hod nén dam béo viéc lap rap don gian va phoi ghép duoc véi cdc hé thong
diéu khién do ludong khdc trén tau, thuan tién cho viéc trién khai hé PLC,
mang SCADA, DCS cho céic tau 16n va hién dai.

8.2. Tinh hinh trong nuoc.

Nhiéu don vi dd va dang nd luc nghién cttu, ché tao cdc phan tir va thiét bi

diéu khién, do ludng nhiam phuc vu cho viéc déng hoic stra chita tu thuy. Xin
liét ké mot so thiét bi d6 va cip do chiing ta da dat dugc:

Hé thong 14i tw dong: Da dugc ché tao tir lau nhung chat lugng thap

Thiét bi tu dong hoa dong bo va tu dong phan phdi tai cho cdc may phat dién
lam viéc song song: chua duoc ap dung thuc t€ va san xuat cong nghiép

Thiét bi bao vé qua tai, cong suat nguoc cho cac may phat dién,Thiét bi diéu

khién, kh&i dong mém dong co dién cong suét 16n: chua dép tng nhu cau.

Pac biột 1a ngay 2/11/2001, Thi tuộng Chinh phu da cÂ6 quyột dinh s6

1420/QD-TTg phé duyét dé 4n ph4t trién Tong cong ty Cong nghiép thu thuy

Viét Nam giai doan 2001-2010, trong d6 c6 mot muc tiéu quan trong la dén nam

2010 phéan dau dat t6i 60% ty 1é noi dia hoa céc san phdm, va san xuat, ch€ tao,

lap rap dugc thiét bi dién tau thuy.



9. Danh muc yéu cau khoa hoc va chi tiéu co ban cia cac san pham KHCN
Yộu cau kĐ thuat, chi tiộu chat luong dội v6i san pham tao ra (dang két qua I, II)
T Miic chat luong
T | Tén san pham va chi ) ~
N . ) Don vi Mau tuong tu Lo
tiéu chat luong chu d X Cha thich
yéu ° Candat | Trong | Thé
nuéc | giGi
1 2 3 4 5 6 7
1 | Module do va bao vé | Kénh 5 +
thong so Diesel
- Nhiét d6 moi trudng T -20..
45°C
-Po 4m RH 98%
- B0 rung dong Hz
- Nguon cép VDC 24
- Ding kiém Qui pham phan cép va
dong tau Viét Nam
- Cédp bao vé IP30
- Bo cach dién véi vo MOhm 10
_ Nhiét do nuée lam| °C 0..150
mat
- Nhiét do ddu boi tron | °C 0..120
- Ap suét dau boi tron Bar 04.4
- Nhiét do khi xa °C 0..600
- Vong quay Diesel v/ph 0..2900
2 | Thiét bi bao vé may N
phat va hoa dong bo
tu dong
- Nhiét d6 moi trudng T -20..45°C




- Do 4m RH 98%

- b6 rung dong Hz 2..13

- Nguon cép VDC 24

- Dang kiém VR

- Cap bao vé 1P45

- b6 cach dién véi vo MOhm 10

- Bao vé qua tai | 125%

- Bao vé qua ap Ui 120%

- Bao vé thap ap Uy 80%

- Bao vé cong suat| Py, -15%

ngugc

- Bao vé qua téc do Nim 120%

- Thoi gian tac dong Sec 0..10

Module do van nang

- Nhiét do moi truong T -20..45°

- Do dm RH 98%

- b6 rung dong Hz 2..13

- Nguon cép VDC 24

- Ding kiém VR Qui pham phén cép va

dong tau Viét Nam

- Cap bao vé P30

- B0 cach dién véi vo MOhm 10

-boU \Y 0..600
(+/-10%)

-bo A A 0..1000
(+/-10%)

-boP KW 0..500
(+/-2%)

-boF Hz 45..60 Hz
(+/-1%)
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Module do bao mirc | Kénh 10

nudc cac két

- Nhiét do moi trudng T° -20..45°C

-Po dm RH 98%

- D6 rung dong Hz 2..13

- Nguon cap VDC 24

- Dang kiém VR Qui pham phan cép va
dong tau Viét Nam

- Cap bao vé 1P30

- Do céach dién véi vo MOhm 10

- bo mutc cic két véi

dai do khong han ché

(phu thudc vao sensor)

Module do bao mirc | Kénh 15

cac két dau

- Nhiét d6 moi trudng T -20..45°C

-Po 4m RH 98 %

- b6 rung dong Hz 2..13

- Nguon cap VDC 24

- Dang kiém VR Qui pham phan c4p va
dong tau Viét Nam

- Cap bao vé 1P30

- b6 cach dién véi vo MOhm 10

- Po muc céic két véi

dai do khong han ché

(phu thudc vao sensor)

Module do bao, bao | Kénh 15

vé mach den tin hiéu

- Nhiét d6 moi truong T -20..45°C

- Do dm RH 98%




- b6 rung dong Hz 2..13
- Nguon cap VDC 24
VAC 220

- Dang kiém VR Qui pham phan c4p va
dong tau Viét Nam

- Cap bao vé 1P30

- b6 cach dién véi vo MOhm 10

- Thoi gian tac dong Sec 0..10

Module dat tin hiéu

cho lai tu dong

- Nhiét do moi truong T -20..45°C

- Do dm RH 98%

- B0 rung dong Hz 2..13

- Nguon cap VDC 24

- Dang kiém VR Qui pham phan c4p va
dong tau Viét Nam

- Cap bao vé 1P30

- b6 cach dién véi vo MOhm 10

Module chi bao goc

lai

- Nhiét do moi truong T -20..45°C

- Do dm RH 98%

- B0 rung dong Hz 2..13

- Nguon cép VDC 24

- Ding kiém VR Qui pham phén cép va
dong tau Viét Nam

- Cap bao vé

+ Chi bao goc lai 1P30

+ Phat goc 1ai IP55




- Bo cach dién véi vo Mohm 10
9 | Thiét bi phat bao hiéu
suong mu
- Nhiét do moi trudng T° -20..45°C
- Do 4m RH 98%
- D6 rung dong Hz 2..13
- Nguon cap VDC 24
- Dang kiém VR Qui pham phan c4p va
dong tau Viét Nam
- Cap bao vé 1P30
- Bo cach dién véi vo Mohm 10
- Thoi gian tic dong
theo qui pham
10 | Chuan hoa ban diéu
khién trung tam
- Nhiét d6 moi trudng T -20..45°C
-Po 4m RH 98%
- b6 rung dong Hz 2..13
- Nguon cap VAC | 380,240
- Dang kiém VR Qui pham phan c4p va
dong tau Viét Nam
- Cap bao vé 1P30
- Bo cach dién véi vo Mohm 10
11 | Chuan ho4a bang dién
chinh
- Nhiét d6 moi trudng T -20..45°C
-Do am RH 98%
- b6 rung dong Hz 2..13
- Nguon cap VAC | 380,240
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- Dang kiém VR Qui pham phan c4p va
dong tau Viét Nam

- Cap bao vé 1P45

- Bo cach dién véi vo Mohm 10

12 | Cac  module Kkhoi

dong mém cho dong

co cong suat l6n

- Nhiét do moi trudng T° -20..45°C

- Po im RH 98%

- b6 rung dong Hz 2..13

- Nguon cap VDC | 380,240

- Dang kiém VR Qui pham phan c4p va
dong tau Viét Nam

- Cap bao vé P55

- B0 cach dién véi vo Mohm 15

10. Poi tuong trién khai va muc tiéu ciia Du 4n

- Tu san xudt duoc céc thi€t bi va phan tir diéu khién, do ludng quan trong

trộn tau thuy cộ yộu cau kĐ thuat cao, vội gid thanh bang 30 — 40% gia nhap

ngoai phuc vu cho qué trinh noi dia hod nganh cong nghiép déng tau nudc ta.

Dong thoi chi dong cong nghé doi véi cac thiét bi phuc vu trén tau thuy.

- Xay dung, dao tao doi ngii can bod khoa hoc cong nghé, quan 1y lanh nghé

dé c6 thé san xuat khoi lugng 16n cac phan tir thiét bi ddp tng nhu ciu déng tau

trong nudc.

- Can phai hoan thién cdc cong nghé hién c6, d4p dung phuong phdp chuén

hod Module két hop cdc cong nghé tién tién dé thiét k€, ché tao ra cdc san phdm

cta Dy an dat trinh d6 tién tién trén thé giGi, pht hop véi di€u kién khi hau va

con nguoi Viét Nam.

- Tao cong an viéc lam cho can bo cong nhan vién trong cong ty.
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Noi dung chinh cua du dan, tinh maoi va tinh doc ddo cua duw dn

Noi dung chinh cua du an 1a hoan thiộn cộng nghé hiộn cÂ6 tic l1a dua trộn
nhiing cội da lam duoc dộ chudn ho4 thanh cdc module tir d6 ma dộ dang két noi
gifta c4c thiét bi cling nhu trién khai ché€ tao hang loat theo day truyén. Viéc

hoan thién cong nghé duoc thé hién nhu sau:

- Chuan hoa cdc module d6i véi céac thiét bi: cdc thiét bi roi rac s& duogc
tich hop thanh ciac module thong dung, gon nhe, mang kiéu ding cong nghiép va
dé lap dat. D€ thuc hién chuin hod module cin 4p dung cic cong nghé khic
nhau nhu: Céng nghé phu eboxi - Silicon cach dién, Cong nghé 1ap trinh trén cac
chip chuyén dung AVR, MCS51, PLC..., Cong nghé san xuét day truyén, phuc
vu linh hoat trong viéc thay thé va sira chita.

- Chuén hod cdc bang dién: bang dién chinh va ban diéu khién tap trung.
Viéc chuin hod bang dién trong du 4n nham két hop gitta tinh hop 1i sir dung,
cong nghiép hién dai, phu hop véi yéu cau qui pham phan cdp déng tau Viét
Nam dé ra.

Ngoai ra noi dung cua du 4n con bao gébm gidi phap cong nghé dé thuc
hién viéc module hod ciing nhu chudn hod dugc t6i wu. Viéc ti€n hanh cic giai
phdp cong nghé dugc ti€én hanh nhu sau: Déi v6i cdc module don gian can chuédn
hoa s& dung giai phdp phdm mém. D6i v6i cdc phan tir, thi€t bi chudn hod c6
chitc niang phic tap hon sé két hop gitta giai phdp phdn mém va phan ciing. Cang
phtc tap vé chic nang cang can phai xt i kh6i luong thong tin 16n, khi d6 giai
phap dua ra la sit dung PLC hay logo. Khi hé thong trd 1én phiic tap ta can phai
sit dung dén hé DCS, SCADA.

Trinh d6 cong nghé dat dugc vé co ban sé€ cao hon cdc nudc trong cling
khu vuc va ti€p can tuong duong vdi cac nude ¢6 nén cong nghiép dong tau phat
trién nhu Ba Lan, Pan Mach, Han Qudc.

11. Phuong an trién khai.

D6 12 cdc khau trién khai tir nghién cittu thiét k& dén thir nghiém va dua ra
san xuat han loat. Cac giai doan cta du an:

- Xem xét, lua chon, ddnh gid céc san phdm nudc ngoai va céac két qua
nghién ctu trong nudc, danh gia nhu cau va dinh ra dugc phuong an thiét ké,
cong nghé chon mdy mdc, thiét bi va day chuyén cong nghé phu hop.

- Hoan thién thiét k€ k¥ thuat, qui trinh san xuat, qui trinh thir nghiém.

12



- Sén xuat thu, trién khai tng dung thir nghiém va ti€p tuc hoan thién.

- Hoan thién san phdm ting dung thir nghiém va dua vao san xuat.

- Tiép nhan phan hoi tir khdch hang va hoan thién san phdm hon nita néu
cd yéu cau.
12. Két qua chu yéu dat duoc.

- DA ché tao cdc san pham theo ding hop dong.

- D3 hoan thién thiét k& cong nghé ché tao, cong nghé mau ma.

- Da thu nghiém trén hang loat tau duoc khach hang danh gia cao.

- Hoan thanh diy da cdc chuyén dé nghién citu, cic muc thué khoén
chuyén mon theo hgp dong:

- Hoan thanh toan bo khoi lugng san phdm so véi hop dong trong dé co
nhiéu san pham vuot miic so véi hop dong.
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q Pon S6 lugng
STT Tén san pham ,
vido | K¢ hoach theo HD | Thuc hién

1 2 3 4 5

Module do béo, bao vé mach den
Lo Bo 05 20

tin hiéu hang hai
Module do va bao vé cac thong

2 . Bo 03 03
sO Diezel
Thiét bi bao vé may phat va hoa

3 . Bo 02 03
dong bo tu dong

4 | Module do bdo mic nuéc cac két | Bo 05 05
Module do béo tap trung cic két

5 . Bo 05 05
dau
Thiét bi tw dong phat bao tin hiéu

6 N Bo 03 17
trong suong mu
Chudn hod cdc Bang dién chinh

7 . C o e - Bo 01 03
cho céc loai tau dong méi
Cac module khdi dong mém cho

8 o Bo 03 03
dong co cong suat 16n

9 | Module do van ndang V, A Bo 03 03

10 | Module dat tin hi¢u lai tu dong Bo 02 02

11 | Module chi bao géc lai Bo 03 03
Chuin hod ban diéu khién tap

12 Bo 01 03
trung

Céc san pham cta Du 4n da dugc st dung trén rat nhiéu cac tau, hoat dong

tot, tin cdy va duoc chu thu ddnh gid cao. Céc tau ké dén nhu: L125, L130, L131,
K108, H158, H164, V61, 13.500T, 15.000T, pha bién 100T, Phd Xuéan, C4i Lan,
Bach Dang Giang, Hung Thinh, Ha Trung, 1000T, 2000T, 3000T, 4000T, P36 ....
Dat doanh thu tinh dén 30/04/2005 1a trén 5 ty dong.




BANG SO SANH GIA CAC SAN PHAM CUA DU AN VOI CAC SAN
PHAM TUGNG DUONG CUA NUGC NGOATI

(Nguon ldy ti tai liéu sdn xudt kinh doanh cua Cong ty Co khi - Dién - Dién tu

Tau thuy va Tong Cong ty Cong nghiép Tau thuy Viét Nam trong nam 2003-2004)

STT Tén thiét bi San Pham San phdm Han | So sdanh
KC06.DA13.CN Quoc, Nhat ty 1& %
(USD) (USD)

1 | MODULE PO VA BAO VE 34.000 67.000 50,74
CAC THONG SO DIESEL
(128 T.SO)

2 | Thiét bi bao vé may phat va 8.000 28.000 28,57
hoa dong bo tu dong

3 | Module do van nang V, A, 1.500 3.400 4411
kW va cos ¢

4 | Module do bdo tap trung céc 1.500 4.000 37,5
két nude (15 két)

5 | Module do bao tap trung cac 1.700 4.500 37,77
két dau (15 két)

6 | Module do bdo, bao vé mach 600 8.000 7,5
den tin hiéu hang hai

7 | Module dat tin hiéu cho lai 2.000 6.000 33,33
tu dong

8 | Module tu dong phat tin hi¢u 650 6.000 10,83
suong mu

9 | Module chi bao géc lai 400 1.200 33,33

10 | Chuin hoa ban diéu khién 10.000 36.000 27,77
tap trung

11 | Chudn hod cdc bang dién 10.000 70.000 14,28

chinh tau thuy
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13. Két luan va kién nghi chinh trong thuyét minh du an.
13.1. Két ludn:

Qua két qua phan tich khoa hoc cong nghé, kinh t€ — k¥ thuat cua du an
san xuat thit nghieém: “Ché tao mot s6 phan tu va thiét bi diéu khién, do luong
quan trong trén tau thuy bang phuong phdp chudn module va ing dung cdc
cong nghé tién tién” cho thaly mot s6 vu diém sau:

- Du 4n hoan toan kha thi va dap tng duoc yéu cau cap thié€t ctia nganh
cong nghiép déng tau & nude ta. Du 4n tao ra cdc san pham, do ludng diéu khién
chuyén dung cho nganh déng tau vé6i chat lugng tuong san phdm nhap ngoai
nhung c6 gia thanh thap hon han.

- Chi phi d4u tu thap nhung cho ra cdc san phdm c6 chat luong cao canh
tranh duoc v6i hang ngoai nhap va gép phan ddy nhanh su phat trién, tu chi cia
nganh cong nghiép tau thuy Viét Nam, nhéit 1a trong viéc dong tau cé trong tai

16n, yéu cau k¥ thuat cao.

- Nang cao nang luc cong nghé, xay dung doi ngii c6 trinh do cong nghé
va quan 1y cao, cong nhan lanh nghé. Do d6 c6 thé m& rong san xuat phuc vu
xuat khdu trong twong lai.

13.2. Kién nghi:

- Pbay 1a mot du an ap dung cac tién bo khoa hoc cong nghé dap ting dugc
yéu cau kinh t€, k¥ thuat va nhu cau cdp bach ctia nganh cong nghiép tau thuy
Viét Nam trén con duong hoi nhap quoc té€. Vi vay du an doi hoi dau tu tuong
d6i 16n vé trang thiét bi cong nghé mdéi cling nhu dao tao, chuyén giao cong nghé

va k¥ thuat.

- La don vi chuyén nghanh san xuét thiét bi dién, dién tr, diéu khién cho
nganh déng tau Viét Nam va dang duoc dau tu co ban dé xay dung nha mdy sin
xudt thiét bi dién, co khi thuy Iuc. Vi vay cong ty rat can von 16n dé ddu tu vao
cdac hang muc xay dung co s& ha tang cho day truyén san xuat hang loat. Mong
duge Nha nuée va Chinh pht néi chung, nganh cong nghiép déng tau néi riéng

tao di€u kién gitdp d& vé von ciing nhu nhan luc.

Cong ty Co khi - Dién tr Dién tau thuy rat mogn nhan dugc su quan tam,
gilip d& ctia bd khoa hoc Cong nghé va su hgp tac cua nha khoa hoc trong qua
trinh trién khai thuc hién du 4n nay.
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14. Kha nang va pham vi tng dung két qua cua du an vao cac linh vuc san

xudt kinh doanh va thuc tién xa héi.

- C4c san pham thuoc du 4n duoc dp dung lap dit cho tit ca cac tau thuoc
cac don vi va 20 nha mdy déng tau trong Téng cong ty cong nghiép tau thuy.
Day sé€ 1a nhitng khach hang diu tién sir dung san pham cua du 4n.

- Cung cip cho cac tau dong méi thudc cac don vi nganh dong tau Viét
Nam, dan dan s€ trd thanh nha cung cap thiét bi chinh cho cic don vi déng tau

trén.

- Nham thay th€ cdc mudule di kém chat luong hay hong hdc trén céc tau
stra chira va phuc hoi .

- San xuat day chuyén hang loat huéng t6i muc tiéu xuat khidu ra nudc
ngoai. Muc tiéu trong nhitng nam t6i 1a phan dau xudt khdu ra thi trudng cac
nudc trong khu vuc. Trong tuong lai xa la canh tranh trén thi truong quoc t€,
nhim dit nén tang cho cdc san phdm thudc nganh tau thuy cta Viét Nam c6

nhi€u co hoi canh tranh trén thé gidi.
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PANH GIA HIEU QUA KINH TE CUA DU AN
Két qua thuc hién

Vi thoi gian thuc hién 1a 24 thang, Du dn KC06.DA13.CN da hoan thanh
toan bd cac hang muc da ky véi Ban Chu nghiém Chuong trinh KCO06.

- Tim hiéu, thu thap, tham gia cdc hoi thao, quan tAm dén cac linh vuc lién
quan, tap hop duoc kha nhi€u tai lieu phuc vu cho Du 4n nghién ctu va Phat

trién sau nay.
- Thu thap céc tai liéu clia nudc ngoai vé cic Module dugc nghién citu.

- Stra chita, xay dung nha xudng: Pa trang bi, stra chita duoc 01 phong lam

viéc cho Du an, trang bi mdy tinh, may in, may fax, may foto copy, scaner,..
Dién tich: - Phong 1am viéc, thi nghiém : 35m*

- Xudng lap rap thiét bi dién, nuée: 03 phong 150m?

- Xudng ché tao vo th, khuén mau: 150 m?

+ Xudng lap rdp va xudng ché€ tao véi nhiéu trang thiét bi hién dai, chi dong
trong viéc thuc hién Du 4n nhu: Thiét k€ miu ma, vo hop, son trang tri, 1ap rap
co khi, dién tir.

+ Phong lam viéc, thi nghiém: Sach s&, dat tiéu chuan cho lap rdp linh kién

ban dan, vi xur ly, cai dat lap trinh cong nghé cao.
- Nghién cttu hoan thién cong nghé:

+ Da t6 chifc dao tao nang cao trinh do thiét k&, 1ap trinh module cho cic cdn
bo thiét k&: Dao tao phan mém Labview do chuyén gia Phdp giang day tai Dai
hoc Bach Khoa Ha noi.

+ D3 hoan thién va t6 chitc nghiém thu 8/8 chuyén dé nghién citu:
+ Thuc hién thanh 1y hop dong ché tao va tu van hoan thién cong nghé.
- Ché tao, mua thiét bi:

- Tham gia hoi chg Cong nghé va thiét bi Viét Nam (TECHMART) va hoi cho
Cong nghé dong tau va hang hai quoc t€ (VIETSHIP 2004)

- Trong thdng 9/2004 di t6 chiic doan cho 02 ngudi di tim hiéu, hop tic trong
linh vuc nghién cttu va ché tao thiét bi tai Cong ty SKEMA.SPA (Italy).

- T6 chiic hoi thao vé thiét bi do ludng, tw dong tai khach san Nikko.
18



- Hudng dan 02 sinh vién Pai hoc Bach Khoa Ha Noi, 10 sinh vién truong Cao

dang Cong Nghiép Ha Noi hoan thanh d6 4n t6t nghiép.

- Dic biét trong thoi gian thuc hién Du 4n dé ddp ting tinh kha thi cta Du 4n,

chuong trinh KC06 da lam t6t cong tdc tiép thi quang cdo san phdm cta Du

4n trén, nén da tiéu thu duoc kha nhiéu san pham:

Nhin chung céc san pham cta Du 4n buéc diu dugc dua s6 khach hang

danh gid cao vé chat luong, gid ca canh tranh so v6i ngoai nhap, tiét kiém chi phi

nhan cong chd doi khi nhap hang, chu dong vé tién do dong tau.

DPanh gia hiéu qua Kkinh té€ dat duoc cua Du an

Hiéu qua ctia Du 4n san xuat thuc nghiém phai ké dén d6 Ia:

- Hudng ing chuong trinh noi dia hod cua chinh phtt dé ra cho nganh cong
nghiép tau thuy quyét dinh 1420/QDTTG cua thu tuéng chinh phu, tiét kiém
dugc ngoai té cho dat nudc.

- Giam ddng ké chi phi gia thanh cho san phidm tau thuy thong qua viéc

cung cap cac thiét bi ctia Dy an boi:

+

+

+

+

+

Gia thanh chi bang 25% — 60% nhap ngoai

Khong mat thoi gian chd doi, ddy nhanh ti€n do nén giam chi

phi nhan coéng, cht dong vé Ki thuat.
Khong mat chi phi vé chuyén gia lap dat
Bao hanh ngay khi ¢6 su co

Dap tng ti€n do, két thic nhanh thoi gian dong tau

- Thong qua Du 4n san xuét thir nghiém dwa ra mot huéng méi dé ché tao

hang loat phuc vu cho nganh Cong nghiép Tau thuy Viét Nam, mot nganh dang

phat trién nhanh, manh vé moi linh vuc.

- Tao thém nhiéu viéc 1am cho nguoi lao dong

- Tao moi truong khoa hoc k¥ thuat thu hit nguon chat xam cua dat nuée

cho nganh Cong nghiép Tau thuy Viét Nam.

- Tao ra mot khoi luong 16n cdc san pham c6 chat lugng cao, gia thanh ha.
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KET LUAN, KIEN NGHI
Két luan:

- Du an da dem lai cho nganh ché tao thiét bi phu trg phuc vu déng tau
mot huéng di mdi, tu ché€ tao, san xuét thiét bi thay th€ cho nhap ngoai gia thanh
ha.

- Luc luong khoa hoc cong nghé cua cong ty da thuc su 16n manh, c¢6 ban
linh khoa hoc, dam nghi, ddm lam, khong ngung tim toi 4p dung khoa hoc ky
thuat vao nghién citu ch€ tao san pham.

- Thong qua DASXTN nay, uy tin va nang luc san xuat cua cong ty Co khi

- Dién - Dién tir Tau thuy ngay cang dugc nang 1én trong va ngoai nganh.

- Tinh khoa hoc cta san phdm duoc ddnh gid cao qua cdc phuong phép
thuc hién, cip nhat nhitng thanh tuu khoa hoc k¥ thuat tién ti€n nhat, toi vu ap

dung vao san phiam cta du an.
Kién nghi:
Cic kién nghi v6i nha nude, Chinh phil va Téng cong ty:

- Trong thoi gian tGi d€ nghi nha nudc ti€p tuc dau tu kinh phi cho cong ty
Co khi - Dién - Dién tir Tau thuy dé ti€p tuc hoan thién hon cdc san phdm cua du
4n voi muc tiéu dé€ cac san pham nay c6 chét lugng, miu ma dep tuong duong
hang nhap ngoai, gia thanh ha hon nira.

- b€ nghi bo Khoa hoc Cong nghé, nha nudc cho phép cong ty Co khi -
Dién - Dién tir Tau thuy duoc thuc hién lién tiép du an “ Hoan thién mau ma cac
san pham dién, dién tir trén tau”.

Cudi cung, trong thoi gian thuc hién Du an, chi nhiém du an va cong ty
Co khi - Bién - bién ta Tau thuy vo cung cam on Ban chu nhiém chuong trinh
KC06, Téng cong ty Cong nghiép Tau thuy Viét Nam, cdc nha khoa hoc, cic
nha mdy déng tau, cic co quan ding kiém, kiém dinh da hop téc, gitip d6 dé Du
an hoan thanh tot dep.
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PLC
SCADA
DCS
PC
ALU
IC
CPU
MCS51
RISC
PWM
A/D
SPI
DIP
FPGA
FIR
SQL
VHF
EMC
EMI
MCU
UTP/STP
MUX
ADC
nC
HFO

BANG KY HIEU

PROGAMMING LOGIC CONTROL
SUPERVISOR CONTROL AND DATA ACQUISITION
DITRIBUTE CONTRLER SYSTEM
PERSONAL COMPUTER

ARITHMETIC LOGIC UNIT
INTERGRATE CHIP

CENTRER PROCCESING UNIT
MICROCONTROLER SYSTEM 8051
REDUCED INSTRUCTION SET COMPUTER
PULSE WIDTH MODULATION
ANALOG/DIGITAL

SERIAL PROTOCOL INTERFACE
DUAL IN-LINE PACKAGE

FIEL PROGRAMING G ABLE

FILTER

STRUCTURED QUERY LANGUAGE
VERY HIGH FREQUENCY
ELECTROMAGNETIC COMPATIBLE
ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
MICRO-CONTROLER UNIT
UNSHIELDED TWISTED-PAIR
MUTIPLEXER

ANALOG DIGITAL CONVERTER
MICROCONTROLLER

HIGH FUEL OIL
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LOI NOI PAU

Trong thoi gian qua, Viét Nam da c6 nhiing ti€n bo déang ké vé phét trién
kinh t&€ va khoa hoc kƠ thuat, dac biột 1a nganh co khi dộng tau. Vội chiộu dai bo
biộn clia dit nude ta trộn 3000km v6i nhiộu hai dao 16n nho, viộc Chinh phua chu
truong wu tién va phat trién nganh dong tu thanh mot nganh kinh t€ miii nhon 1a
mot huéng di ding dan. Hién nay, nganh cong nghiép tau thuy con han ché
nhiéu mit vé nang luc ky thuat, vé cong nghé, vé€ von,..cac thiét bi lap dat trén
tau chu yéu la nhap ngoai véi gia thanh rat cao, viéc ché tao cac thiét bi trong
nuGe thuong 1a don 1€, ty 1& ndi dia hoa thap, chinh vi vay ngay 02/11/2001 Thu
tu6ng Chinh phu da ra quyét dinh 1420/QD - TTg phé duyét dé 4n phét trién
Téng cong ty Cong nghiép tau thuy Viét Nam, qua d6 thuc hién chu truong noi
dia ho4a 60% san pham tau thuy vao nam 2010.

Ding trude tinh hinh d6, Cong ty Co khi - Dién - Dién tu tau thuy da lap
Du an san xuat thir nghiém dugc Bo Khoa hoc va Cong nghé cho phép thuc hién
v6i ma s6 KC06.DA13.CN. Du 4n nhim ché tao chudn ho4 céc thiét bi do ludong
- diéu khién — tu dong hoa 1ap dit trén tau. Muc tiéu dé ra 12 hoan thién cdc cong
nghé tién tién, tng dung phuong phap chuin hod Module dé ché tao cdc module
thi€t bi phuc vu cong viéc dong tau tai Viét Nam, tang ty 1é noi dia hoa, giam chi
phi gid thanh, chii dong vé tién do déng va stra chita tau tai Viét Nam.

Thong qua két qua dé tai nghién ciu, di tao ra huéng mdéi trong viéc tan
dung kinh nghiém cic cong nghé von cé trong nudc dé ché tao cac san phadm c6
gi4 thanh ha hon cédc san phdm nhap ngoai nhung duoc thi trudng cdc nha may
dong tau Viét Nam chap nhap.

Pé ngudi doc cé duoc cdi nhin téng quan vé Du 4n san xuat thir nghiém
KC06.DA13.CN, vé khoi lugng cong viéc nghién ciiu, thiét k€ va cong nghé ché
tao cac Module san phdm da dugc thuc hién trong Du 4n nay, trong bao cdo, tic
gia xin duogc trinh bay cac ndi dung chinh sau:

- Tong quan vé tinh hinh nghién citu trong va ngoai nudc, hudng thuc hién

- Phuong phdp va noi dung nghién ctiu

- Pdnh gia va bién ludn

- Tong két, kién nghi.
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PHAN I

TONG QUAN VE TINH HINH NGHIEN CUU TRONG VA NGOAI
NUOC, HUONG THUC HIEN DU AN

1.1. Tinh hinh nghién ctru 6 nuéc ngoai

Trong nhitng nam qua, nganh dong tau cua cac nudc cé cong nghé tién

ti€n va truyén thong phat trién nhu Na Uy, Ha Lan, Trung Qudc.. dang & trinh do

rat cao so v6i Viét Nam, dic biét 1a trong linh vuc dién, do ludong va diéu khién

tu dong hod. Véi su phdt trién nhanh chéng cuia cong nghé dién tir — thong tin,

th€ giGi da dat dén trinh do san xuit cong nghiép tu dong hoa rat cao, nho dé

chang nhiing ning suat lao dong clia ho cao hon chiing ta nhiéu ldn, ma thiét bi

ho san xudt ra dat chat luong tot hon thiét bi do ching ta san xuét (néu cd) rat

nhiéu. C6 thé néi trinh do khoa hoc — cong nghé — san xudt cua thé gi6i da va

dang hon han ching ta vé tit ca cic phuong dién.

Vé thiét ké: V6i bé day thiét k€ va dong tau vai tram nam, viéc thiét k€ da
duoc xay dung bing cdc chuong trinh phdn mém rat hién dai, duoc mo
phong, chay thir trén mdy tinh, duoc qua hé thong kiém tra chét luong rat

ngat ngheo, viéc ing dung két ndi rat ma

Vé phuong phap cong nghé: C4c phan tir, thi€t bi diéu khién - do ludng duoc
thi€t k& theo phuong phap chuan module nén c6 thé san xudt hang loat theo
cong nghé tu dong hod hoan toan tai cdc nha may chuyén dung, nho dé6 ma
nang suat cao ma thiét bi san xuat ra lai c6 chit luong tot.

Vé trang bi cong nghé: dugc trang bi day chuyén san xuat diéu khién theo
chuong trinh, dam bao do chinh xac cao va vé sinh moi truong nghiém ngat;

ngay ca cac cong nghé phu trg nhu lam vo hop, son,.. cling rat hién dai.

Vé thiét bi va quy trinh kiém tra, thir nghiém: ngoai viéc thir mo hinh trén
mady vi tinh trudc khi san xuét, cong tac ki€ém tra, thir nghiém cdc thiét bi da
duoc san xudt cling rat duogc chi trong véi quy trinh hoan chinh va trang thiét
bi hién dai, dong bo.

Trong thoi gian gan day, mot loat cac phuwong phdp diéu khién hién dai da
dugc xay dung va phat trién nhu: Diéu khién thich nghi (Adaptive Control),
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Diéu khién md (Fuzzy Control), Hé thong chuyén gia (Expert System), Mang
noron (Neural Network), Diéu khién bdm (Back Stepping)... Ching da va
dang duogc ting dung rét rong rai trong nhiéu Iinh vuc, trong d6 cé san xudt
céc phan tir va thiét bi diéu khién do luong dung cho tau thuy. San pham Ia
céc thiét bi dudi dang module chuén hoa nén dam bao viéc lap rdp don gidn
va phoi ghép dugc véi cac hé thong diéu khién do ludng khac trén tau, thuan
tién cho viéc trién khai hé PLC, mang SCADA, DCS cho céc tau 16n va hién
dai. Dac biét tat ca céc thiét bi san xuat déu dam bao theo yéu cau ky thuat
dac trung cua thiét bi tau thuy.

1.2. Tinh hinh nghién citu trong nudc

Nhiéu don vi di va dang n6 luc nghién cttu, ché tao cic phan tir va thiét bi

diéu khién, do ludng nham phuc vu cho viéc déng hoic sira chita tau thuy. Xin

liét ké mot so thi€t bi d6 va cip do ching ta da dat duoc:

H¢ thong 14i tu dong: da duoc nghién ciiu tir 1au va dugc ché thlr vai nam gan
day, tuy nhién chat luong chua so dugc véi cac hé thong nhap ngoai va chua
thé san xuat duoc rong rai. Vi du chiing ta mdi san xuat, 1ap rdp phan co khi,
thuy luc, con phan diéu khién tu dong (cho chic niang 14i tu dong) thi méi 1a
gilt huéng, chua cé chifc niang bl anh hudng thoi tiét, chua thé tu dong bam
theo hanh trinh da dat...

Thiét bi tu dong hoa dong bo va tu dong phan phdi tai cho cdc mdy phat dién
lam viéc song song: da dugc nghién ctu va ché thir tir ddu nhitng nam 1990
nhung khong hoan thién va cling chua c6 kha nang ap dung thuc t€ rong rai,

chua thé dua vao san xuét cong nghiép;

Thiét bi bao vé qua tai, cong suit ngugc cho cic may phat dién: Pugc mot so
co quan nghién cttu, ché tao khoang 15 nam nay, nhung chua c6 thiét bi hoan
chinh dé d4p ting dugc nhu cdu kh4 16n clia nganh cong nghiép tau thuy;

Thiét bi diéu khién, kh&i dong mém dong co dién cong sudt 16n: tuy ching
dugc ing dung rat rong rii trong cdc thiét bi diéu khién hé dong luc tau thuy
(va nhiéu noi khic ) nhung hién chi ¢6 mot vai co sd dang san xuat, va chua

dugc chuan hod nén tng dung con nhiéu han ché:

+ D6i v6i DC driver: méi & mic d0 mach Logic — Analog roi rac, chua cé

kha nang giao dién uyén chuyén:
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+ Doi v6i AC driver: méi ch€ thir v6i cong suat nho, tinh nang con han

ché:

Trong mdy chuc nam qua cic Vién, Truong dai hoc va cic co s& cua
ching ta da quan tam dau tu nghién ctu, thiét k€ va ché tao thir cac phan tu va
thiét bi diéu khién, do ludng quan trong trén tau thuy nhung chua c6 thiét bi nao
vitra ddm béo yéu cu kinh t€, k§ thuat, m§ thuat, lai c¢6 thé san xuét cong nghiép
dé thay thé nhap ngoai. Nganh cong nghiép tau thuy trong thoi gian gan day da
dat duoc nhiing ti€n bo vuot bac, tham chi da dong tu xuat khau, nhung hién
mdéi dat dén trinh do gia cong phan vo va lap rap thi€t bi mua clia nuGc ngoai
(phan ché tao thiét bi thuy trong nudc hau nhu con 1a mot mang trong). Ching ta
hién c6 thé ché tao mot vai thiét bi don 1¢é (c6 chitc nang han ché va chit lugng
thap hon so v6i thé gidi) dé phuc vu nhu cau hién tai, vi du hé théng 14i tw dong
(lap trén tau HQ966 vao nam 1996), cdc thiét bi bao vé may phat 1am viéc song
song (1ap cho tau V59, tau kéo Nghé An, tau Nghi Son), hé thong do ludng, diéu
khién tir xa mdy chinh (l&p cho tau V54),.. Mot nhuoc diém rat 16 clia cdc san
pham néu trén 1a ché tao khong theo tiéu chuin, khong duogc chuin hoa, do do6
khong san xuét hang loat dugc, khé su dung, thay thé€ va chat lugng, mau ma,
chung loai chua dap ung duoc yéu cau. Hién chua c6 quy hoach va bién phap
toan dién dé nghién ctu, thiét k€ chudn hoa cac thiét bi quan trong d6 va giai

phdp cong nghé nhim c6 thé san xuét cong nghiép.

Trong nhitng nam qua Nha nudc da tao di€u kién hé tro cho nganh cong
nghiép tau thuy Viét Nam thong qua cac chuong trinh nghién ctru cap Nha nude,
cap Bo, trong dé c6 mot so dé tai lién quan dén linh vuc nghién ciiu, thiét ké va
ché thir cic phan tir va thiét bi diéu khién, do ludng trén tau thuy.

Pac biét 1a ngay 2/11/2001, Tha tuéng Chinh phu da c6 quyét dinh s6 1420/QD-
TTg phé duyét dé 4n phat trién Tong cong ty Cong nghiép tau thuy Viét Nam
giai doan 2001-2010, trong d6 c6 mot muc tiéu quan trong la d€n nam 2010
phan dau dat t6i 60% ty 1¢ noi dia hod cac san phdm, va san xuit, ch€ tao, lap
rap duoc thiét bi dién tau thuy. Bén canh su ung ho manh mé cua Chinh pha va
cac Bo, nganh hitu quan ching ta con c6 nhiing thé manh rat 16n nhu:
- Thi truong déng va sua tau thuy rong 16n trong ca nudc (v6i khoang 1447
chi€c dong méi trong giai doan 2001-2003, theo so liéu ciia Tong cong ty
Cong nghiép tau thuy Viét Nam).
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- Budc dau, chiing ta da dat dugc mot s6 két qua nghién ciitu, ché thir kha quan
trong va c6 doi ngii cac nha khoa hoc, cong nghé (tai cic truong dai hoc, cac

Vién nghién cttu va cac don vi san xudt) d€ dap tng yéu ciu ban dAu;

- Viéc chuyén giao va ting dung cong nghé mdéi hién nay da ¢ nhiéu thuan loi
va khong qua ton kém

Néu duoc ddu tu mot cdch co ban dé nghién citu, thiét k& chuin hoa cdc

thiét bi d6 va ting dung cong nghé tién ti€én nhim san xuét cong nghiép trong

nudc thi hiéu qua kinh t€ sé€ rat cao, dap tng kip thoi tién do dong, stra chira tau

va con nang cao mot budc nang luc nghién ciiu, thi€t k&, ché tao clia nganh cong

nghiép tau thuy Viét Nam ciing nhu tao thém nhiéu viéc lam cho xa hoi.

Nhitng dic di€ém tinh hinh trén th€ gidi va trong nudc hién nay, cung vdi
nhiém vu nang né d6 doi hoi phai sém dau tu co ban va dong bod hon cho viéc
nghién ctu, thiét k€ va san xuit trong nudc cac hé thong, thiét bi néu trén. Va
thuc hién du 4n san xuat cac phan t thiét bi d6 thanh cidc module chuin 1a hoan

toan hién thuc.

1.3. Huéng thuc hién, muc tiéu cua Du an

- Tu san xuat dugc céc thiét bi va phan tir diéu khién, do ludng quan trong trén
tau thuy c6 yộu cau kƠ thuat cao, vội gia thanh bang 30 — 40% gia nhap ngoai.

- Xay dung, dao tao doi ngil cdn bo khoa hoc cong nghé, quan ly lanh nghé dé c6
thé san xuat khoi luong 16n cdc phan tir thiét bi ddp tng nhu ciu déng tau trong
nudc.

- Can phai hoan thién cdc cong nghé hién c6, 4p dung phuong phap chuin hoa
Module két hop cdc cong nghé tién tién dé thiét k€&, ché tao ra cdc san pham cua
Du an dat trinh do tién tién trén thé gidi, phu hop véi di€u kién khi hau Viét
Nam.
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PHAN II

PHUONG PHAP VA NOI DUNG NGHIEN CUU

2.1. Khai niém va phuong phap chuan hoa Module

2.1.1. Tong quan sdn phdm module va su cdn thiét phdi chudn hod module

2
san pham.

Nén cong nghiép ché tao dang trai qua mot su chuyén hod co ban mang
tinh mo hinh tr loai hinh ch€ tao truyén thong sang loai hinh ché tao uyén
chuyén c6 thé d4p ing nhanh chong tét ca thay d6i clia moi trudng kinh doanh.
Van dé hiang san xuat phai c6 kha ning tao ra san pham chat luong cao, vé6i gia
thanh ha da duogc thira nhan tir 1au. Va ngay nay thi viéc thoa man cac yéu ciu
khéc nhu su da dang va su ph4t trién san pham nhanh chéng, da dan din duogc
dat cao hon céc yéu cu truyén thong trén. Thi trudng san pham phiic tap trong
thé ky 21 doi hdi kha nang cung ting nhanh chéng trong pham vi toan cau céac
san pham theo yéu ciu dua dang ctia khdch hang. Viéc céc hang co ging hop 1y
hod trang thiét bi ché tao cia minh dé€ tao ra céc san phidm rat da dang véi gid
thanh ha da 1am cho module hod (chuén ho4 module) dugc chi y. Cdc san phdm
dugc module hod va c6 thé tai cau hinh 1a yéu t6 quyét dinh tao ra con dudng ché
tao cdc san pham da dang thoa man doi hdi cta céac khdch hang khic nhau.
Module hod hita hen tao ra Igi nhuan 16n do san xuat mot khéi Iuong 16n san
pham tiéu chudn, va déng thoi véi né 1a kha nang tao ra mot su da dang cta san
phdm thod min yéu ciu cta cic khach hang khéc biét. Do vay, viéc chuén hod
module va vi vay, viéc thiét k& theo phuong phap chuin module, di va dang duoc
xem la muc tiéu cua thuc t€ thiét k&€ trong cac linh vuc cong nghiép hién nay.

Trong linh vuc dién - dién tlr, diéu khién ciling c6 nhiing vi du dién hinh vé
hiéu qua ctia san pham module. Vi du hon 160 méau san pham walkman ctia hang
SONY dugc tao ra bang cdch phéi hop (mixing) va gan (matching) cdc bo phan
céu thanh kiéu module cta vai thié€t k€ san phadm co ban. Nhiéu méau duoc nang
cap clia cac may quay video HandyCam cua hang SONY da dugc tao ra tir 1 thiét
k& hé thoéng ban dau bing cach dua vao céc bo phan cau thanh kiéu module da
dugc cai tién. Nguyén tac thiét k€ module cling da dugc tng dung cho cdc may
tinh c4 nhan.

10
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Nhu vay, ¢ thé thdy mot s6 di€ém sau:

- Module hod la mét qud trinh sdng tao, hop ly hod duoc tién hanh véi muc
dich trudc hét la ha gid thanh sdan phdam va ddp ving nhu cdu diua dang cua
khdch hang;

- Module hod da va dang dién ra & nhiéu nganh coéng nghiép, ddc biét la
cdc nganh cong nghiép ndang,

- Module hod la qud trinh tuong doéi mdi mé doi voi thé gioi (ngay doi voi
nganh coéng nghiép 6 t6 Nhdt thi ciing chi mdi tién hanh module hod vai

nam nay);

- Viéc module hod phu thudc khong nhiing tinh chdt cia nganh, ma con phu
thudc vao tinh chdt dia 1y, mitc do phdt trién cia cdc nganh cong nghiép

phu tro (cung uing cdac bo phdn), ...;
2.1.1.1.Binh nghia sdn phdm module hod
a. Khai niém vé module va khoi

Mot san phadm c6 thé xem xét & khia canh chitc ning va khia canh vat ly.
Cac y€u t6 mang tinh chic niang clia san pham 12 hoat dong mang tinh c4 thé va
céac bién d6i gép phan vao chat luong san pham. C4c yéu t6 vat 1y cuia san phdm
la cac phan, cac bo phan va cac bd phan phu thuc hién mot cach co ban cac chiic
nang cua san pham. Cic yéu t6 vat ly cia mot san pham duoc t6 chitc thanh
nhiéu khai vat 1y chi yéu. Mbi khéi 1a tap hop cia cidc bo phan cau thanh ma
ching thuc hién mot s6 chiic niang ctia sin phadm. Mot khoi ¢6 thé 1a mot tap hop
cua cdc bo phan ciu thanh c6 thé thay thé nhau, chiing thuc hién céc chic ning
tuong tu, trong trudng hop nay thi cac khoi dugc goi 1a module. Cau tric cua mot
san pham 1a mot su sap xép theo hé thong ma dua vao dé cdc yéu t6 chiic ning
san pham dugc bo tri thanh cdc khai vat 1y va cdc khoi anh hudng 14n nhau.

Mot dic tinh quan trong clia mot cau tric san pham 12 tinh module. Xem
vi du sau v€ 2 thiét k&€ khac nhau ctia mot phan noi that trong nha, nhu chi ra &
Hinh vé. Véi thiét k€ & Hinh 1(a) thi c6 2 loai chiic nang 1a ngan kéo va khoang
trong, ching dugc phan vao cac module riéng biét va trong thuc t€ duoc ghép véi
nhau dé€ tao ra phan clia noi that trong nha. Ciu triic module rd nhat 1a mot ciu
tric ma & d6 mdi phan tir chifc niang clia san pham duoc thuc hién boéi ding mot
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module, va trong d6 chi c6 mot vai méi quan hé dugc dinh nghia rd rang giita
cac module. Ciu tric module nhu vay cho phép thay déi mot module ma khong
can lam anh hudng dén cdc module khic, do d6 san pham c6 chiic nang chinh
xdc. Méi module ciing ¢6 thé thiét k& kha doc 1ap véi cdc hé thong khac.

Mot céu tric truyén thong dugc tich hop rat khac véi cdu tric module mo
ta & trén, dugc chi ra & Hinh 1(b). Mot san phdm thé hién mot ciu tric tich hop
thudng duoc thiét k& dé cuc dai hod mot chi tiéu chat luong nao dé, tuy vay, viéc
stta d6i mot thanh phan hodc mot tinh chat ndo do6 c6 thé doi hoi viéc thiét ké lai
trong pham vi rong san pham dé. Viéc thuc hién cdc yéu t6 chic ning c6 thé tién
hanh véi nhiéu khoi. Ranh gidi giita cac khoi c6 thé khé xdc dinh, hodac tham chi

khong ton tai.

Mot s yéu to tao ra nhu ciu thay doi san pham 1a: nang cap, thém chic
niang, diéu chinh, nhu cau tiéu thu, kha niang sir dung uyén chuyén, tdi st dung. ..
Module cho phép thuc hién su thay déi doi v6i mot s6 nho cdc thanh phan chic
niang duoc tdch biét clia san pham ma khong nhat thiét anh hudng dén viét thiét
k& cua cac thanh phan con lai. Tuy vay, viéc thay th€ mot khdi trong mot san
pham tich hop c6 thé anh hudng dén nhiéu thanh phan chifc nang va doi hoi thay
déi doi véi nhiéu khoi lién quan.

Dé hiéu 16 hon su khéc biét gifta cau triic module va ciu tric tich hop, can
xem xét khdi niém vé chat luong san pham. Chat luong san pham & day duogc
dinh nghia 1a mot san phdm dép ting mot chiic niang dinh truc nhu thé nao. Cac
dac trung dién hinh vé chat luong clia san pham 1a t6¢c do, hiéu qua, do chinh
xdc, nhiéu va tudi tho. Ngoai ra, chit lugng san pham phu thudc vao kich cd,
hinh dang hoic s6 lugng ctia san phdm, va néi chung c6 thé lam ting chat luong
san pham bang cau tric tich hop, nhung khong nhat thiét 1a ciu tric module.

Cac dac tinh cua cau tric module va cau tric tich hop dugc so sanh trong
bang 1. Tuy nhién, san pham thudng khong don thuan 1a module hodc tich hop,
ma ching lién quan dé€n mot mic do nao do6 cua tinh module.
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(a) (b

(e

Hinh 1 - Hai thiét ké khdc nhau ciia cdc phdn trong mot thiét bi noi thdt

(a) Str dung 4 modules

(b) Stt dung 7 khoi

Bdng 1: So sanh giita cau tric module va tich hop

Cau triuc module

Cau truc tich hop

Mot tich hop cac bo phan cdu thanh
thuc hién mot s6 chdc nang cua mot
san pham duogc goi 12 mot module

Mot tich hgp cac bo phan cau thanh
thuc hién mot s6 chic nang ctia mot
san pham duoc goi 12 mot khoi

Cac yéu to chic nang cua mot san
pham duoc thuc hién bing nhiéu hon 1
khoi

Tuong tu nhu doi vGi cau tric
module

Mot module thuc hién 1 hoac mot s6
yéu t6 chiic nang trong toan bo cac yéu
to do

Mot khoi don thuc hién nhiéu yéu t6
chuc nang

Tac dong tuwong ho gilta cdc module
dugc dinh nghia o va thuong 1a co s&
doi véi chiic nang nguyén thuy cta san
pham

Tac dong tuong hd giita cdac khoi
duoc dinh nghia khong r6 rang va cé
thé 12 ngiu nhién doi véi cdc chiic
nang nguyén thiy clia cdc san pham

Chat lugng san pham c6 thé khong
duoc tao ra boi cau tric module

Chat luong san phadm cé thé duogc
tao ra nho mot cau tric tich hop

Thay d6i mot s6 yéu t6 chic ning tdch
biét clia san phdm c6 thé khong anh
huong t6i thi€t k€ cua cdc module khac

Thay d6i mot khoi trong mot san
pham tich hgp c¢6 thé anh hudng
nhi€u yéu t6 chic nang va doi hoi
thay doi nhiéu khai lién quan
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b, Cac dinh nghia lién quan dén module va phan loai module

Sdn phdm module (modular products) 12 san phdm, bo phan hodc bo phan
céu thanh ma thuc hién nhiéu nhiéu chic niang qua viéc phoi hop cac khaoi khac
biét (module).

Bo phdn cdu thanh module (modular components) 1a bo phan cau thanh
ma cédc dic tinh chitc ning, khong gian va giao dién khic nam trong pham vi
bién thién cho phép béi céc giao dién tiéu chudn dugc dinh 16 clia mot san pham
module. Su pha tron va lam phlt hgp cac bo phan cau thanh trong viéc thié€t ké
mot san phdm module c6 thé tao ra mot s6 lugng kha 16n cdc san pham khac
nhau trong mot mau san phadm module bao gdm su phoi hop rd rang clia céc bo
phan cau thanh ma tao ra cho mdi miu céc chic nang, nét dic trung hodc miic
chét luong khac biét. Nhu vay, thiét k& san pham module 12 mot dang rat quan
trong ctia do linh hoat mang tinh chién lugc, vi né cho phép dép tng cac thay doi
cua thi trudng biang cich tao ra ciac phuong dn san phadm mot cach nhanh chéng
va ré nho cdc t6 hop khac nhau cta cdc bo phan ciu thanh module dang ton tai
hoac méi.

Thuat ngit tinh module (modularity) dugc dung dé mo ta viéc str dung céc
kh6i chung (common units) dé tao ra cac phuong 4n san pham. Tinh module sinh
ra do viéc chia mot san pham (phan san phdm) thanh cdc bo phan c4u thanh doc
lap, va do do cho phép tiéu chuin hoa cdc bo phan cau thanh va tao ra tinh dua
dang cua san pham. Tinh module dung dé nhan biét cdc khoi doc lap, duoc
chuộn ho4 hoic cÂ6 thé hoan d6i dộ thoa man cac chiic nang dua dang. V6i pham
vi rong 16n ndi chung cua cac chic nang, viéc chia tach ra cic module huéng tGi
chiic nang (function-oriented modules) la rat quan trong.

Cac module chitc nang (function modules) giip thuc hién cac chic nang
k¥ thuat mot cach doc 1ap hoac phoi hgp véi cac chic nang khac. Cac module
san pham (production modules) dugc thiét k& mot cach doc 1ap va chi dua trén
viéc xem xét san xuat. Cac module chiic nang dugc phan ra module co so (basic
modules), module phu (auxiliary modules), module thich nghi (adaptive

modules) va phi module (non-modules).
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(1) Mot module co so (basic module) 1a mdt module thuc hién cac chiic nang
co s0. Cac chic niang co s& vé nguyén tac khong bién déi, va 1a co sd doi

v6i mot san phdm hay hé thong;

(2) Mot module phu (auxiliary module) tuong tng véi cdc chitc nang phu ma

dugc dung cling v6i cac module co s& d€ tao ra cdc san pham dua dang;

(3) Mot module thich nghi (adaptive module) 1a mot module ma trong d6 c6
sit dung cac chic nang thich nghi. Cac chiic nang thich nghi lam thich
nghi mot phan hay mot hé thong vdi cdc san pham hodc hé thong khac.
Cac module thich nghi thuc hién cac gi6i han khong ludng trudc;

(4) Mot phi module (non-module) thuc hién cdc chic nang dac biét cua
khach hang, ching xuat hién ngay ca khi thuc hién viéc thiét k€ mot cach
than trong nhat. Phi module can phai duogc thiét k€ mot cach riéng 1é cho
céc nhiém vu riéng biét dé thoa man yéu cau cua khich hang.

Tinh module phu thudc vao hai dac tinh sau ctia mot thiét ké:

(1) Do tuong tu giita cdu trdc vat 1y va chic nang cua thiét ké;

(2) Cuc tiéu hoa cac tuong tac phu gitta cdc bo phan cau thanh (vé vat 1y);
Trén co sO twong tac trong ban than mot san pham, c6 thé dinh nghia 3

loai module sau:

(1) Module hodn doi bo phdn cdu thanh (component-swapping modularity)
xay ra khi 2 hodac nhiéu hon cdc bo phan ciu thanh co ban (basic
components) cip v6i 1 module, va nhu vay tao ra cdc bién thé san pham
khéc nhau thudc vé cling mot ho san pham;

Hinh vé& cho 1 vi du vé cdc phuong 4n san phdm duogc tao ra bing cic
module hoan déi bo phan cau thanh. Cdc mdy tinh khac nhau trén Hinh déu duoc
14p rdp v6i cing mot bo khung (frame board) M1. C4c phuong 4n san pham khac
nhau duoc tao ra bang cach lap rap khac monitor khac nhau M2, M3 hoidc M4.
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Hinh 2 - Vi du vé cdc module hodn doi bé phdn cdu thanh

Trong cong nghiép ché tao 6 to, chi bang cdc hodn déi loai ghé ngdi, céc
kinh chén, céc bang cét sét, ... khac nhau cho cing mot than xe, ngudi ta c6 thé

tao ra cac mau xe khac nhau.

Trong nganh cong nghiép mdy tinh, cic module hodn déi tu thé hién qua
viec ghép cdc loai 6 dia ciing (hard disk), man hinh (monitor), ban phim
(keyboard) khdc nhau vé6i cling mot bang mach chinh (motherboard) dé tao ra
cac mau may tinh khac nhau.

(2) Module chia sé bo phdn cdu thanh (component-sharing modularity) 1a
phan bl (bé xung) cho module hodn ddi bo phan cau thanh. Ciac module
khéc nhau chia sé cing mot bo phan ciu thanh co ban tao ra cac bién thé

san pham khdc nhau thuoc vé céc ho san phdm khdc nhau;

Mot vi du vé module chia sé bo phan c&u thanh duoc chi ra & Hinh 3. Céac
than xe (M2 va M3) va banh xe (M4 va M5) khic nhau cung chung nhau dong
co (M1), va tao ra cac loai xe 0 t0 khac nhau. Viéc st dung cac module loai nay
trong nganh cong nghiép ch€ tao 6 t6 dan dén viéc st dung cung loai ban dap,
may phat dién xoay chiéu, ... trong cic ho xe khac nhau.

Hinh 3:Vidu vé cdac module chia sé bo phdn cdu thanh
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(3) Module duong ddn (bus module) x4y ra khi 1 module c6 thé duoc 1am
pht hop v6i mot s6 bat ky cac bo phan cdu thanh co ban. Module dudng
dan cho phép bién déi s6 va vi tri cdc bd phan cau thanh co ban trong 1
san pham, trong khi module hodn déi bo phan c4u thanh va module chia
s¢ bo phan ciu thanh chi cho phép thay d6i cac loai ciia bo phan cau
thanh co ban;

Vi du vé module dudng din 12 mot module 1/O, c6 thé cim céc loai thiét
bi phu cho may tinh nhu mdy in (printer), mdy vé (plotter), mdy quét (scanner)
vao cung 1 module I/O.

Chi y rang, trong 3 loai module trén, viéc thay thé 1 bo phan cau thanh co
ban ¢6 tuong tdc module (module interacting) véi cac module khac s€ tao ra cac
loai module hoén d6i, chia sé hodc dudng dan chung (global bus). Mot san pham
dugc 1am theo yéu cau cua khach hang c6 thé tao bing mot loat cac module,
chang han, viéc tao ra mot mdy tinh cd nhan (PC) bao gém cdc module nhu 1
thiét bi dau cudi, 1 bang mach in chinh, 1 ban phim, v.v... Va nhu thé, mot san
phdm duoc 1am theo yéu ciu cta khach hang cé thé gdm mot module co s& va
mot s6 module phu theo yéu cau cua khach hang, cic module thich nghi hoac
céc bo phan cau thanh co ban. Véi cdch ti€p can nhu vay, cdc san pham duogc
lam theo yéu c4u cta khach hang c6 thé dugc tao ra mot cdch nhanh chéng véi
gid thanh ché€ tao thap. Chién lugc “thiét k&€ san phadm module” huéng t6i viéc
giam cac kho khin thiét ké&/ché tao lién quan dén viéc tao ra cic san pham thoa
man yéu cau cta khach hang.

2.1.1.2. Loi ich va nhuoc diém ciia module hod

Mot trong nhitng dong co chung thiic ddy viéc module ho4 13 su can thiét
lam sao cho mot so lugng 16n céc san pham duoc xay dung tir mot tap nhd hon
nhiéu cdc module va b phan cau thanh kh4c nhau. Két qua 1a mot t6 hop bat ky
ndo clia cdc module va bo phan cau thanh, ciing nhu cdc thiét bi 1ap rdp, c6 thé
duogc chuin ho4.

a. Cac loi ich chinh ctia module hoa

(1) Tinh kinh t&: vi m6i module thudng duoc tao ra véi mot s6 luong 16n, nén
tinh kinh t€ 1a tat yéu. Dac biét, qua trinh lap rdp thudng chiém hon 50%
gid thanh ché tao, va khoang 40 — 60% téng thoi gian thir nghiém. Do d6
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module hod s& 1am giam thoi gian 1ap rap, thir nghiém, va do d6 lam giam
dang ké gid thanh ché tao.

(2) Tang tinh kha thi cta viéc thay d6i san pham/bo phan céu thanh. Vi méi
giao dién module dugc dinh rd mot cach chit ché, su thay déi c6 thé duge
tao ra cho mot module doc 1ap véi cac module khac, néu nhu cac giao
dién con trong pham vi dugc dinh;

(3) Tang su dua dang cuia san pham. Viéc sir dung module ¢6 nghia 1a ¢6 thé
dat duoc mot su dwa dang cuc 16n ctia san pham bang cach str dung cac t6
hop khac nhau ctia cac module;

(4) Giam thoi gian budc (lead-time). Cac module dugc san xuat véi sO luong
twong doi 16n, viec hau can cho san xuat ¢ thé t6 chifc sao cho giam dugc
thoi gian budc san xuat.

(5) Tach biét cac cong viéc. Vi cac giao dién va module da dugc tiéu chuin
hod nén cac giao dién cua ching lam cho cac cong viéc thiét k& va cac
cong viéc san xudt c6 thé tach biét. Su tdch biét ¢ thé tao ra két qua la
giam do phic tap ctia cong viéc va kha nang hoan thanh cac cong viéc
mot cach song song;

(6) D& dang nang cap, bao dudng, strta chita va loai bo san pham. Vi mot san
pham dugc phan chia thanh cidc module, chi mot s6 module nhat dinh cin
dugc thay thé khi can stra chita (thay vi thay thé€ toan bo san pham). Do
do, viéc nang cdp, bao dudng va loai bo c¢6 thé tién hanh don gian hon.

b.Cac nhuge diém chi yéu ctia module hod
(1) Su du thira cau tric vat ly (do viéc giam su chia sé chiic nang);
(2) Kha nang du thira do chudn hod (thiét ké cho ing dung khit khe nhat);
(3) Kha ning cho cac cau tric san pham tinh va du thira do twong tu clia san
pham;
2.1.2 Thiét ké' sdn phdm theo phuong phdp chudn module va itng dung
2.1.2.1 Khdi niém vé thiét ké’ module

Ciac thiét k&€ san pham khac nhau & mic do ma ching dugc phan tach
thanh cac b phan ciu thanh dugc két hgp mot cach 1ong 1o (loosely-coupled)
tic 1a gan nhu doc lap, doi lai v6i cac bd phan céu thanh dugc két hop chat ché
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(tightly-coupled) tic 1a doc lap cao. Thiét k& theo chudn module, nhu 12 mot
dang dic biét cta thi€t k€ san pham, ¢ muc dich dé nhan dang cdc bo phan cau
thanh v6i muc do tuong tac cao.

M

4 N
oo | =
@ 410’ AdF —> AdM

i)
|
i)

- / BN
Khong gian doi hoi chitc nang — —

Khong gian chitc nang Khong gian module
Hinh 4: Phép gan trong 3 khong gian thiét ké

Thiét k& thudng dugc dinh nghia nhu 12 viéc tao ra mot giai phap tong hop
duéi dang cdc san pham, cdc qud trinh hodc cdc hé thong thoa man cdc yéu cau
qua phép anh xa giira cac yéu cdu c6 tinh chic nang (functional requirements —
FRs) trong pham vi chic nang (functional domain) va cac thong so thiét k&
(design parameters — DPs) ctia pham vi vat ly qua viéc chon Iya thich hop cua
DPs thoa man FRs, nghia 1a [FR] = [A].[DP], trong d6 [A] ma tran thié€t k&
(design matrix). Mot phan tir chiic nang tuong tng vG6i mot hé thong phu (sub-
system), moOt co cau va cac lién két tuwong tng vGi cac dong chic nang
(functional flows) trong module dinh huéng chiic nang (function-oriented
module). Dua trén cdc chic ning nay ma 6 ki€u twong tu mang tinh chiic niang
dugc xem xét trong qua trinh nhan dang ctia cdc bd phan ciu thanh module, dé
1a: hinh hoc, thoi gian, luc, dién, nhiét va quang.

Viéc thiét k& cdc san phdm module & giai doan khai niém (conceptual
level) lién quan dén viéc xac dinh ma tran [A] sao cho khong gian yéu cau chiic
nang (functional requirement space) duoc gan (map — lam cho tuong tng) vao
khong gian chitc nang module (modular functional space). Sau do, khong gian
chiic nang module dugc gian vao khong gian module (module space) dua trén
viéc xem xét cac chi s6 module, vi du nhu kich ¢, toéc do va trong lugng. Viéc
gan gitta 3 khong gian khac nhau nhu vy dugc minh hoa Hinh 4.

19
KC.06 DA.13.CN



Bdo cdo tong két dé tai khoa hoc cdp nha nudéc

Cac phan tr cua khong gian chiic nang module dugc phan loai nhu sau:

BF: cédc chiic nang co ban (basic functions) ton tai trong phan 16n cic san
pham, vi du nguén cung cap nang lugng trong 1 may tinh;

AF: Céc chiic nang phu (auxiliary functions) dic trung cdc san phadm dua
dang la két qua tir cac loai module khac nhau, vi du chiic nang bao vé cua mot
cai chao den;

AdF: Céac chuic nang thich nghi (adaptive functions) la thich nghi doéi véi
cac module, cac bo phan ciu thanh co ban (basic components) khac nhau, vi du
nhu chifc ning chuyén déi cua 1 card trong may tinh thuc hién viéc chuin hod
cac tin hiéu I/0O;

SF: C4c chiic nang dic biét c6 thé ton tai hay khong ton tai, vi du chic

nang bao vé con mit trong 1 san pham may tinh;

CF: Cac chic nang riéng biét cho khach hang (customer-specified
functions), vi du chic nang phan hoi cta thiét bi do tAm nhin trong mot tén lira
nhu duoc dat ra bi Bo quoc phong.

Cac phan tlr cia khong gian bo phan cdu thanh module dugc phan chia
thanh cac module co s& (basic modules), cic module phu (auxiliary modules),
cac module thich nghi (adaptive modules), module dac biét (special module) va
cac phan tr riéng biét/phi module (non-module) cho khach hang (customer-
specified elements).

2.1.2.2 Su khdc biét giita thiét ké'chudn hod module va thiét ké thong thuong

MAu thong thudng ctia qué trinh phdt trién san phdm dua trén co s& viéc
dan dung lién ti€p cac cong viéc thiét k&, nhu dugc chi ra & Hinh 5.

Trong méau thong thudng, sau khi dinh nghia khdi niém san pham, céc
hoat dong thiét k& thudng lién ti€p sao cho cdc hoat dong cong nghé va phat trién
bo phan cau thanh v6i do khong chéac chin 16n nhat duge giai quyét ddu tién. Khi
kién thic k§ thuat méi dugc phat trién va su khong chac chian mang tinh k§ thuat
v€ cdc bod phan céu thanh duoc giai quyét, thi cdc quyét dinh thiét k€ duoc dua
ra, do d6 cho phép giai doan ti€p theo cua cac hanh dong thiét k€ duoc thuc hién.
Qua4 trinh nay dugc lap lai 6 mdi giai doan clia qua trinh phat trién san pham, cho
dén khi tit ca cac bo phan cau thanh va cac giao dién cua ching duoc dinh ro

hoan toan. Tuy ridng qué trinh phat trién san pham c6 thé bat diu v6i mot y tudng
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khéi quét cho viéc sip xép cic bod phan céu thanh trong thiét k€&, kién tric san
pham thuc, nghia 12 mo ta day du ctia toan bo cic giao dién cau thanh, lai dugc
xac dinh & cudi qua trinh thiét k&€ Mot cach 1y tudng, kién tric thiét k&€ 1a san

pham (d4u ra) clia qua trinh thiét k€ lién ti€p.

Khi cong nghé bo phan ciu thanh va thiét k€ dan dé€n cac mo ta giao dién
cdu thanh dugc phat trién lién ti€p, thi viéc can thi€t phai thay doi trong thiét k&
bo phan céu thanh & mot giai doan ban diu clia viéc phat trién ¢ thé khong duoc
tim ra cho dén khi dat t6i cdc giai doan sau cua viéc thiét k& va phét trién cdc bo
phan cau thanh doc 1ap, nhu goi y cua phan hoi thong tin duogc chi ra & Hinh 5.
Néu kho khan k§ thuat bat ngo xuat hién & cac bd phan ciu thanh “xudi dong”
phat trién chi ra viéc cin thay déi cdc thiét k&€ bo phan cau thanh “ngugc dong”,
cac qud trinh phat trién bo phan ciu thanh xen vao c6 thé phai dugc thay thé dé
tao diéu kién cho cdc thay ddi trong thiét k&€ bo phan ciu thanh ngugc dong, dic
biét 1a cac qué trinh anh hudng cac bo phan ciu thanh chi yéu. Thoi gian tré von
c6 trong hé thong phan hoi va gia thanh kha cao lién quan trong cdac bd phan cau
thanh phu thuoc dugc thiét k& lai khi thay déi can dugc tao ra trong cdc bo phan
céu thanh ngugc dong c6 thé giam kha niang ciia mot cong ty trong viéc tao ra
hiéu qua va ap dung kién thic k¥ thuat vé cac bo phan cau thanh.

Su phat trién lién tiép va dac diém clia cac bo phan cau thanh doc lém’r
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Thiét k& san pham chuin module 1a mot thi€t k€ ma trong d6 cdc quan hé
vao va ra gilta cac bo phan cdu thanh (nghia la cac giao dién cau thanh) trong
mot san phadm da va dang dugc chi rd hoan toan va “chudn hod”. Cdc giao dién
cdu thanh chudn hod nhu: chitc nang, khong gian, va cdc méi quan hé gifta cac
céc bo phan ciu thanh trong mot thiét k& san pham ma khi dugc chi rd, 1a khong

cho phép thay doi trong qud trinh phat trién san pham va c6 I& ca sau d6 nita.

Thiột k& san phdm module kéo theo mot diộu 12 ¢6 mot mau mội dộ quan
ly dong thong tin va kién thic trong qua trinh phat trién san pham (xem Hinh 6).
Tuong phan véi cac dic tinh ciu tric thong tin lién quan cuia qué trinh phét trién
san pham lién ti€p, mot thiét k& san pham module tao ra mot cau tric thong tin
hoan chinh — cac giao dién cau thanh dugc dinh 1o clia mot kién tric san pham
module — ma céu tric nay dinh ra cac dau ra mong mudn ctia cac nhiém vu phat
trién trudc khi bat ddu qué trinh dé phat trién va dinh nghia cdc bo phan céiu
thanh cua thiét ke chi tiét.

Phat trién  Nang so lugng Phit trién  Nang s6 lugng
bo phan bién thé san bo phan bién thé san

hop thanh pham méi hop thanh pham méi

>,
—»
—>

>

Phat trién k¥ thuat chia tach Phit trién k§ thuat chia tich
> |

i CAu tric thong tin dinh nghia bdi cdc dac trung giao dién cla

Hinh 6: Sy phdt trién ciia san phdm module
Bang 2 khdi quét nhitng diém khac nhau chinh yéu giita phuong phép
thong thudng va module vé€ dinh nghia, thi€t k€ va ph4t trién san pham mdi.
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Bdng 2: Cdc hoat dong dinh nghia, thiét ké' va phdt trién sdan phdm trong thiét ké

sdn phdm module va thong thuong

Thiét ké

Phat trién

Dinh nghia
Thiét | Cac thudc tinh
ké san|cua san phim

pham | “t6i wu” dugc

Chic nang mong
mudn dugc ghép
vao cac bd phan
cau thanh, nhung
cac giao dién thanh
phan khong duoc
dinh ro chi tiét

Phét trién thanh phan va
thi€t k€ san phiam cung
lién quan trong mot qua
trinh 1ap lai. Kién tric san
phdm duoc dinh nghia boi
thi€t k€ san pham cudi
cung, nghia la & dau ra
clia qud trinh phat trién

thong | xac dinh boi

thuong | nghién ctu tiép
thi

Thi€t | San phdm duoc

k€ san | hinh thanh nhu

phdm |12 mot nén tang

module | dé ting cac
bién thé san

phdm va cai
tién mau

Ki€n tric san
phdm module dinh
r0 hoan toan cac
giao dién cau
thanh va gi6éi han
viéc phat trién cau
thanh lién ti€p

Cic quéd trinh phét trién
cflu thanh dugc lam dong
thoi, doc l1ap va dugc sap
xép. Kién tric san phim
dinh nghia tai mot giai
doan khong thay déi trong
qua trinh phét trién

2.1.2.3 Co sd todn hoc tinh todn thiét ké chudn module

Dé thiét k€ san pham module ho4, néi cdch khic 1a dé thiét k& chuédn
module cho cdc san pham, can phai c¢6 do ludng tinh module cta san phdm do.
Viéc do tinh module, ciing nhu phan 16n viéc do luong “do t6t” hoac “nang luc”
khéc, t6t nhat 1a dugc sir dung khi so sanh tinh module tuong doi cua 2 san pham
twong tu. C6 kha nhiéu cong viéc ban diu cin thiét dé tinh todn chi s6 do tinh
module. Viéc do theo 4 budc sau phu thuoc rat nhiéu vao viéc hiéu rd cdc moi

quan hé vat ly va qua trinh gifta cac b phan cau thanh.
Budc 1: Tao cdy thanh phan (component tree)

Mot cay thanh phan trinh bay chi ti€t cic mdi quan hé vat ly gilta cac bo
phan ciu thanh & moi muc do triru tuong. DE phat trién mot cay thanh phan, san
phdm dugc chia ra thanh cdc bd phan ciu thanh va cidc module chu yéu. Cic
module lai dugc phan ti€p thanh cdc bd phan lap rap phu (subassembly), sau d6
la thanh cac bd phan cau thanh riéng biét, va cudi cung la cac thuodc tinh san
phdm mo ta cac bo phan ciu thanh.
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Buoc 2: Tao cdc do thi qud trinh (Process graph)

Cac qua trinh vong doi (life-cycle) dua dang ma moi trong ciac bd phan
céu thanh trong tat ca cdc module déu trai qua, trudc hét duoc ghi ngan gon, sau
d6 toan bo cdc bo phan ciu thanh ma trai qua moi mot qua trinh vong doi (vi du
ché tao, 1ap rdp, chiic nang, dich vu, nghi huu) dugc ghi lai. Doi véi méi mot qua
trinh, mot d6 thi qu4 trinh cin phai dugc tao ra dé trinh bay chi ti€t mdi giai doan
ctia vong doi, toan bo cdc qua trinh trong moi giai doan va moéi cong viéc, cong

viéc phu trong mdi qua rinh.
Buoc 3: Thiét ldp cdc ma trdn (matrix)

Str dung cay va cdc do thi qua trinh d€ thiét 1ap 2 ma tran ddnh gia tinh
module, 1 ma tran dé ghi lai do twong tu (similarity) va ma tran kia dé ghi do

phu thudc (dependency).

Bang 3 chi ra dang tong quét cia 1 ma tran danh gia tinh module. Ma tran
hinh vuong c6 céc tiéu dé hang va cot tuong Gng v4i hau hét cdc mic dac biét
clia cay thanh phan va cac d6 thi qua trinh. Noi dung cua 2 ma tran danh gia tinh
module 1a cdc moi quan hé tuong tu va phu thudc gitta cac bd phan ciu thanh va
cac qud trinh.

C6 6 m6i quan hé ¢6 thé trong do twong tu va do phu thudc:

- Do phu thudc giita bo phdn cdu thanh va bo phdn cdu thanh (Component-
Component Dependency) xay ra khi 2 bd phan cau thanh dua vao nhau khi

chu y dén thiét k€ vat 1y ctia ching, dac biét 1a cac thuoc tinh cua chiing.

Mot vi du cua do phu thudc nhu vay la mot banh rang khép vao mot truc
banh rang. Trong khi banh rang va truc banh rang la 2 bo phan cau thanh
khac nhau, duong kinh bén trong cua banh rang va dudong kinh bén ngoai
cua truc vit lai phu thuoc vao nhau mot cach khong thé tach roi.

- Do tuong tu giita bo phdn cdu thanh va bo phdn cdu thanh (Component-
Component Similarity) khong dugc st dung bdi vi né khong lién két cac
thiét k& v6i nhau sao cho cac thay déi bat budc trong mot bo phan ciu thanh

1a do céc thay d6i trong bo phan cau thanh kia.
- Tinh doc ldp giita bo phdn cdu thanh va qud trinh (Component-Process
Dependency) mo ta chi ti€t cic moi quan hé ma trong cac moi quan hé dé

thi viéc thiét k€ san pham phu thudc vao viéc mot qud trinh vong doi cua
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mot thanh phan c6 xay ra hay khong, c6 nghia la qua trinh “lai” (quyét
dinh) viéc thi€t ké. Néu cing mot qua trinh quyét dinh viéc thié€t ké ctia 2 bo
phan cau thanh khac nhau, thi cdc bo phan cau thanh phai dugc nhom vao
cung mot module sao cho chiing ¢6 thé lién quan vdi qud trinh va cuc tiéu
hod cac anh hudng 1én cac bd phan cau thanh khac.

Mot vi du dién hinh 1a bo phan quay chon séng va cong tic ngudn clia mot
radio, 2 bo phan ciu thanh nay hoan toan khong lién quan dén nhau, nhung
déu trai qua cing mot qua trinh san xuat. Tat ca cdc bd phan khuoén phun
plastic nhu vay c6 thé két hop thanh mot module sao cho chiing ¢6 thé dugc
cap nhat nhu 12 mot v6i nhiing thay doi trong qud trinh 1am khuon phun.

- Do tuong ty giita bo phdn cdu thanh va qud trinh (Component-Process
Similarity) mo ta chi ti€t cic moi quan hé ma trong dé6 mot bo phan cau
thanh dung hodc trai qua mot qué trinh vong doi. Van dé logic 1a nhém céc
bd phan ciu thanh ma cung trai qua ciac qua trinh chu ky séng trong mot
module, dé cuc tiéu hod anh huéng ma mot thay déi trong qud trinh s& gay

ra cho san pham.
Bdng 3: Ma trdn ddanh gid tinh module duoc tao ra.

(MJi bo phan lap rap phu va qud trinh duoc chia ra thanh cdc nguyén t6, cdc thuoc tinh
va cac cong viéc phu cau thanh cua né. Cac 6 chita cac hé s6 cuia cac moi quan hé
tuong tu va phu thuoc)
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B0 phan cdu thanh Qua trinh

Bo phan lap rép phu 1 Bo phan lap | Qua trinh 1 Qt
rdp phu 2 2

Ma tran dénh gid tinh module | B0 phan cau [ B0 phan céu [ B0 phan cdu | Cong viéc | Cong viec | C/v
thanh 1 thanh 2 thanh 3 1 2 3

Thuoc | Thuoc | Thuoe | Thuoc | Thude | Thuoe | Civ [ Civ | Cv | Cv | Civ
tinh1 | tinh2 | tinh3 | tinh4 | tinhS5 | tinh 6 | phu | phu | phu | phu | phu
1 2 3 4 5

thanh 1

thanh 2

by 2

Thuoc |[Thudc |Thuoe [Thude |Thude |Thuoe

Bo phan léplB() phan lap rap phu 1

BO phan cdu thanh

[AD D)
thanh 3

%

Clv

Cong viéc 1 [Bo phan caulBo phan c&ulBo phan cau
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f¥asi =

= = ko)
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<
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C6 thé 1ay mot vi du: hai bo phan cau thanh bang soi thuy tinh cia 1 xe
mdy, chang han nhu cdi chdn bun phia truéc va phia sau duoc ché tao boi
cung mot qué trinh. Cdc bo phan ciu thanh d6 c6 thé thay thé trong cing
mot module bat ké dén vi tri clia chiing.

- Do phu thudc gitta qud trinh va qua trinh (Process-Process Dependency) va
do tuwong tw giita qua trinh va qua trinh (Process-Process Similarity) khong
anh hudng truc ti€p dén viéc thi€t k& san phadm, do su loai trlr moi tuong tac
bo phan, va da dugce loai trir khoi viéc do luong tinh module va phuong phap
thiét ke.
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Bang 4 chi ra mot tap hop cac phan loai, cac ndi dung clia cac ma tran danh

gia tinh module.

Bdng 4: Phdn loai do tuong tu va do phu thudc

Do tuong tu Do phu thuoc
1: Khong tuong tu 1: Khong phu thudc
2: Hoi giong nhau 3: Phu thuoc
3: Giong nhau 5: Phu thudc nang

4: Rat giong nhau

5: Cuc ky giong nhau

Budc 4: Tinh todn tinh module tvong doi bang ma tran danh gid tinh

module

Dé dat duoc tinh module cao, diéu quan trong 1a c6 do tuong tu cao gitta
cac bo phan cdu thanh trong ban than mot module (Sin), do twong tu thip gitta
mot bd phan cdu thanh ciia mot modue lién quan va cac bd phan ciu thanh khac
bén ngoai cua module d6 (Sout), dd phu thudc cao giita cac bd phan trong ban
than module d6 (Din), va do phu thudc thap gitta mot bo phan trong ban than

mot module va mot bo phan bén ngoai module dé (Dout).
Va nhu vay, chi s6 do module tuong doi dugc xay dung nhu sau:
Tinh module = Sin / (Sin + Sout) + Din / (Din + Dout) (1)

Viéc do nhu trén truc ti€p twong quan dén cac dinh nghia cua do tuong tu
va do phu thudc da néu ¢ trén. Trong viéc do ludng nay, ti sO gitta tong cac do
twong tu bén trong cac module véi do tuong tu todn b va cong véi ti s6 clia tong
cua cac do phu thuoc bén trong cac module vGi do phu thudc toan bo. Cac gia tri
14y cho toan san phadm chi ra rang tinh module ting tir 0 dén 2. Céch tinh 4 thong
s0 so bo (Sin, Sout, Din, Dout dugc mo ta so luoc dudi day:

Sin: 12 cdc do twong tu bd phan cau thanh gita méi mot bo phan ciu thanh

trong nodi bo mot module cu thé:

>[5, *S, @)

J=i+lk=l1

-1

[

M
Sin= )"

Li

Il
-
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o day: m la mot module, i, j 1a cac bd phan cdu thanh trong cung mot
module, con k 1a 1 cong viéc;

M = tap cdc module trong san pham dé

r = bo phan céu thanh dau tién trong module m hoac module n

s = bo phan cau thanh cuoi cung trong module m hoac module n

T = tap cac qua trinh dang duoc xem xét

S, la do tuong tu gitta bo phan cau thanh i va cong viéc k

S, la do tuong tu gilta bo phan cau thanh j va cong viéc k

Gia tri nay la can bac 2 cua cac do tuong tu gitta 2 bd phan ciu thanh va 1
qué trinh vong doi. Tuong tu nhu toan bd cdc phép do bo phan ciu thanh-qua
trinh ti€p theo, né cho phép moi quan hé gitta bd phan cau thanh va qua trinh c6
thé do ludong duoc bing céc thuat ngit bo phan cau thanh — bo phan cau thanh.
Sin dugc tinh chi cho riéng quan hé tuong hd bo phan ciu thanh — qua trinh. Vi
viéc tinh toan Sin cho mdt bd phan cau thanh clia module A can sur dung céc ti s6
ctia quan hé tuong hd twong tu bd phan cau thanh — qué trinh cho mdi mot bo
phan cau thanh bén trong module A. Sin cé hiéu qua tich cuc doi véi viéc do

ludng khi ta ¢6 gang dộ nhộm cac bo phan ciu thanh vội cac vong doi tuong tu.

Sout: 1a cac do tuong tu giita cdc bo phan ciu thanh cua mot module va

moi mot bo phan ciu thanh bén ngoai module do.

Sout = i
m=1

S

>33 5,75, G

S
i 1j=r k=1

2

-1
=rn

6 day i, j 1a cac bo phan cdu thanh khong & trong cuing mot module, va n 1a mot

module.

Viéc tinh toanh Sout cho mot bo phan cau thanh cua module A can st
dung céc ti 1é cua cac méi tuong quan tuong tuong tu bo phan cau thanh — qua
trinh cho mội b phan cau thanh bộn ngoai module A. Sout ¢ hiộu qua tiộu cuc
doi vội viộc do luong tinh module khi ta quan tam dộn vic giam cac tinh tuong tu

qua trinh giita cac bd phan cau thanh & trong 2 module khac nhau.

Din: 1a cdc do phu thuodc gitta m6i mot bo phan cau thanh trong ban than

mot module cu thé:
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Din=33 ¥3(,/D, *D, +D,) 4

m=1 i=r j=i+lk=1

, 60 day: i, j 1a cac bo phan cau thanh trong cing mot module
D, la do phu thudc gitta bo phan cau thanh i va cong viéc k
D, 1a do phu thuoc giita bo phan cdu thanh j va cong viéc k
D, 1a do phu thuoc giita bo phan céu thanh i va bo phan ciu thanh j;

Viéc tinh toan Din cho mdt bd phan cau thanh cia module A doi hoi st
dung cdc ti 86 cdc quan hé tuong hd giita d0 phu thuoc giita bo phan cau thanh
v6i bd phan cdu thanh va bo phan cau thanh va giita bd phan cau thanh va qua
trinh cho mbi mot bo phan ciu thanh bén trong module A. Cic do phu thudc bo
phan cdu thanh — bo phéan cau thanh dugc 1ay khoi ma tran danh gia tinh modue.
Din ¢6 tac dung tich cuc doi vội viộc do vi nộ quan trong trong viộc nhom cac bo
phan cau thanh doc lap.

Dout: 1a cac do phu thudc gitta cic mdt bo phan ciu thanh cua mot
module va mội mot trong cdc bo phan cau thanh bộn ngoai module do:

> ¥>(/D,*D, +D)) )

—1 S
= 1 j=r k=

Dout = isz
m=l1i

I=r

_‘

o day: i, j 1a cac bo phan cau thanh khong & trong cung mdt module
D, la do phu thuoc gilta bo phan cau thanh i va cong viéc k
D, 1a do phu thuoc gilta bo phan cdu thanh j va cong viéc k
D, 1a do phu thuoc gilta bo phan céu thanh i va bo phan ciu thanh j;

Viéc tinh toan Dout cho mot bo phan ciu thanh cia module A doi hoi st
dung ti s6 cdac quan hé tuong ho phu thudc gitta bo phan cau thanh va bo phan
célu thanh, gitta bo phan cau thanh va qua trinh, cho mbi mot bo phan ciu thanh
bộn ngoai module A. Dout ¢6 tic dung tiộu cuc doi vội viec do toan thé, vi toan

bo cdc do phu thudc bén ngoai phai duoc cuc tiéu hod dé c6 cdc module doc lap.
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2.1.2.4 Phuong phdp thiét ké chudn module

Ung dung dinh nghia dac trung tinh module & trén, c6 thé phét trién mot
phuong phép dé thiét k€ cdc san pham chuin module. Phuong phép thiét k& 1a
mot tap cdc huéng dan dinh lugng dé chuyén viéc phét trién san phdm thanh cac
san pham chuidn module véi toan bo céc uu diém da duoc néu.

Muc dich ctia phuwong phép thiét k& 12 dé thiét k& lai mot san pham loai trir
cac bo phan cdu thanh hoac cac module, bo tri lai cac bo phan cau thanh hoac
c4ac module, hodc thay déi cdc thudc tinh bo phan ciu thanh. Viéc loai bo 1a qué
trinh don gian nhat. Viéc tai tao hinh thé 1a viéc chuyén d6i hiéu qua vé gid
thanh cdc bo phan céu thanh thanh cidc module khic dé ting tinh module tuong
doi toan bo. Viéc thiét ké lai 1a thay d6i cdc thudc tinh ctia bo phan cau thanh dé
giam cac do tuong tu va cac do phu thudc bén ngoai hoac tang cac do tuong tu
va cac do phu thuoc bén trong.

Thiét k€& lai kho hon nhiéu so véi tdi tao lai hinh thé, vi can phai lam lai
viéc phan tich k¥ thuat. Logic ctia phuong phap thiét k€ 1a nhu sau:

(1) Loai bo cac module néu ching khong can thiét;

(2) Néu toan bo module khong thé bi loai bo, thi tim cach loai bo céc bo
phan ciu thanh cta cic module do6;

(3) Néu khong thé loai bd duge, thi c6 ging chuyén cic bo phan cdu thanh
thanh cdc module khéc, hodc thanh cidc module méi dé tang gia tri toan
thé ctia tinh module ctia san phiam;

(4) Néu viéc tai tao lai hinh thé 12 khong duoc, thi thiét ké lai céc thudc tinh
ctia cdc bo phan cau thanh dé€ giam hodc loai bo cic do tuong tu va cdc
do phu thuoc véi cdc bo phan ciu thanh bén ngoai, hoic dé ting cic do
tuong tu véi cac bo phan ciu thanh cua cung mot module.

2.1.2.5 Cdc budc co bdn trong thiét ké san phdm module

Thiét k€ san phadm module hoa ¢6 thé tém tét & 5 budc chinh sau:
Buoc 1: Pinh 16 nhiém vu. Tao ra cac dac tinh chu yéu. Mot module thuong
phai thoa man nhiéu chitc ning chinh;
Buoc 2: Thiét lap cdu tric chic nang. Phan chia cac chiic nang chinh ra mot

s6 cuc tiéu céc chiic nang phu (subfunctions) twong tu va tuin hoan
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(recurring) (BF, AF, AdF, SF, CF) trén co s& 2 diéu kién han ché

(constrains) sau:

(i) Céc céu tric chic nang cua cac bién thé san phdm dugc xem
xét chuin hod module cin phai twong hop (compatible) vé logic
va vé vat ly;

(i) Cac chiic nang phu dugc xac dinh can phai thay thé 1an nhau
duoc (interchangeable);

Buéc 3: Xac dinh phuong phap dugc dung dé thuc hién cic chiic ning phu.
Xéc dinh nguyén tic mang tinh giai phdp cho viéc thuc hién céc
chic nang phu bién thé. Diéu kién tién quyét 1a phai tim dugc cac
nguyén tic tao ra cdc bién thé ma khong céan thay déi cic nguyén tic

lam viéc va thié€t ké co ban (basic design).

Buoc 4: Phat hién tinh kha thi giita cac giao dién ctia cic module va cac bo
phan ciu thanh co ban (hinh hoc, dong hoc, ...).
Budc 5: Xem xét lai cac di€u kién giGi han.

Mot khai niém tuong tu véi khai niém thi€t k€ module 1a khai niém “sdn
phdm nong cot” (core product). Cac diac di€ém thi€t k€ ciia “san pham nong cot”
(moOt mau dau tién) dé thiét ke lai cdc thanh phan con lai. Vé6i cach 1am nhu vay,
thoi gian thi€t k€ dugc giam di. y tudng clia qua trinh thi€t k€ module lién quan
gan giii v6i khdi niém san pham nong cot. Qua trinh module hoa lam cho ¢6 thé
thuc hién mot s6 van dé thi€t k€ mot cach doc 1ap véi cac hoat dong khac. Viéc
stt dung khdi niém san phadm ndng cot va qua trinh thiét k&€ module hod cho phép
nha ché tao nhanh chéng di€u chinh theo thay déi trong san phdm va céc qud
trinh cong nghé, va thay déi do yéu ciu cta khach hang. Bing cich giam thoi
gian va s0 lugng tai nguyén tiéu hao dé dap tng vdi 4c thay déi d6, tinh mém
déo cua hé théng duoc nang cao. Hon nita, céc thay déi cé thé dugc thuc hién

mot cach c6 hé thong va tang 1én.

2.2. Ung dung khoa hoc cong nghé tién tién

Trudc day, cac phan tir va thiét bi diéu khién, do ludng trén tau hau hét
dugc ché tao du6i dang cdc mach tuong tu, roi rac va cong kénh, bo mach 1a t6
hgp clia cdc phan tlr diode, transitor ban dan.. nén kich thudc co khi 16n, rat dé
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chiu cic tic dong clia moi trudng bién ciing nhu cdc anh hudng rung x6c cua
moi truong lam viéc, dan dén tinh trang lam viéc kém tin cay, do chinh xac thap.
Khi xay ra hong hoc thi khé stra chita, thay thé do tinh dong bo cua hé thong va
thoi gian khac phuc su cd thudng kéo dai, anh hudng rat 16n dén tién do va hiéu
qua kinh té&. Pon ctt nhu hé théng do bao tap trung cac thong s6 may chinh, véi
cach thiét k& hé thong theo ki€u hé truyén dong co khi, cic tiép diém tic dong
duéi su diéu khién clia cdc cong tic to, ro le nén hé thong sé€ chiu anh hudng
khong nho cua tré, khi ¢6 rung x6c ctia moi trudong lam viéc dé gay ra cac tac
dong sai 1éch dan dén két qua do thi€u chinh xac. Khi xay ra su c6 thi phai thao
tdc ngat ngudn & dién rong mdi tién hanh stra chita, thay thé duge, viéc tim ra
chinh xac vi tri su ¢6 cling hét stic khé khan. Néu ta thay thé hé thong do bao tap
trung roi rac néi trén bang mot hé thong tich hop duogc ché tao theo phuong phap
chuin module, ing dung k§ thuat s6 c6 céu tric vat Iy gon nhe, bén viing, hoat
dong tin cay v6i do chinh xac cao, chiu dugc cac chan dong, rung xOc va tac
dong an mon clia moi trudng bién. Cac phan tir thi€t bi duoc ché tao theo phuong
phap chudn module va dugc san xuat dong bo theo cong nghé tu dong hoa hoan
toan dam bdo viéc lap rdp don gian, thuéan tién trong viéc phoi ghép véi cac hé
thong diéu khién, do ludng khac trén tau va viéc trién khai cdc hé SCADA, DCS
cho cdc tau 16n va hién dai. Cac module nay dugc chuan hod dua trén cic cong
nghé k¥ thuat vi dién tir, vi xu ly, tin hoc cong nghiép, cong nghé kha trinh.

Cac phan tir diéu khién, do ludng trén thu ngoai nhiém vu thu thap, gidm
s4t, con c6 chic nang diéu khién theo cdc thong s6 dit, néu xdy ra trudng hop
vuot nguong dat, ching cé nhiém vu dua ra cac canh bao va tu dong ngtng hoat
dong trong mot s6 trudng hop dé dam bao tinh an toan cua hé théng va cuia con
tau. S6 lieu g vé cdc trung tam xir 1y 12 cdc vi mach tich hop s& dugc xir 1y, hién
thi va dua ra cac canh bdo khi can thiét. Viéc module hoa cac phan tir, thiét bi
dudi dang cdc vi mach tich hop doi hoi cong nghé cao va cic quy trinh kha
nghiém ngat. Do dé viéc lua chon cac dong linh kién va dua ra giai phap phu hop
anh hudng rat 16n dén van dé cong nghé va hiéu qua kinh té.

Pộ san xudt ra 1 module chuộn, ¢ tinh ning md, than thiộn vội ngudi st
dung, dé dang trong viéc md& rong va phat trién hé thong, ¢ thé lap dat va chay
tot trén nhiéu tau, toi xin trinh bay mot s6 phuong phéap cong nghé méi duoc ap
dung trong viéc ché tao cac module ctia du an KC06:
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2.2.1. Cong nghé tich hop va ldp trinh

Su ra doi cta cdc mach tich hop danh ddu mot budc phat trién cla cong
nghé dién tir. T khi ra doi dén nay cong nghé san xuat mach tich hgp da dat
duoc nhitng thanh tyu to 16n. Ngay nay mot chip dién tir ¢6 thé tich hgp hang
triéu , tram triéu cong logic , t6c do , do tré tin hiéu ngay cang duoc cai thién dap
ting dugc cédc yéu cau vé xu li . Hién nay cédc loai mach tich hop vo cung phong
phi va dua dang , tir céc loai TTL LS74 , LM ...dén cdc loai vi diéu khién , vi
xur Ii ...cua rat nhiéu cédc tap doan 16n trén th€ gidi da ddp dng duogc tat ca cac
yéu cau veé thiét ké .

2.2.1.1. Ho vi diéu khién MCS51
Nam 1976 Intel gi6i thiéu bo vi diéu khién (microcontroller) 8748, 1 chip

twong tu nhu céc bo vi xir Iy va 1a chip dau tién trong ho vi diéu khién MCS — 48.
8748 l1a 1 mach chta trén 17.000 transitor bao gom 1 CPU, 1 Kbyte EPROM, 64
byte RAM, 27 chan xuét nhap va 1 bo dinh thoi 8 bit. IC nay va cac IC khac tiép
theo clia ho MCS — 48 da nhanh chéng tré thanh chudn cong nghiép trong cac
ting dung huéng diéu khién (control — oriented application). Do phiic tap, kich
thu6c va kha nang ctia cdc bo vi diéu khién duoc ting thém 1 bac quan trong vao
nam 1980 khi Intel cong bo chip 8051, bo vi diéu khién dau tién ciia ho MCS —
51. So véi 8048, chip 8051 chda trén 60.000 transitor bao gom 4 Kbyte ROM,
128 byte RAM, 32 dudng xuat nhap, 1 port nodi tiép va 2 bo dinh thoi 16 bit. Cac
thanh vién méi duoc dua thém vao cho ho MCS — 51 va cdc bién thé ngay nay da
dugc bo sung thém nhiéu tinh nang:

e Khoi xir Iy trung tam (CPU) 8 bit da dugc t6i uu hod dé dap ting cdc chic
nang diéu khién.

e Khoi logic (ALU) xtr 1y theo bit thuan tién cho phép toan logic Boolean.

e B0 tao dao dong giit nhip dugc tich hgp bén trong.

e Giao dién noi ti€p c6 kha nang hoat dong song song/ dong bo.

e Cic cong vao / ra hai huéng va timg dudng dan c6 thé dugc dinh dia chi
mot cich tach biét.

e C6 5 hodc 6 ngudn ngit v6i 2 miic uu tién.
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¢ Hai hoac 3 bo dém/ dinh thoi 16 bit.

e Bus va khoi dinh thoi twong thich véi cac khoi ngoai vi ciia bo vi xtr 1y
8085/8083.

e Dung luogng ctiia bd nhé chuong trinh (ROM) bén ngoai c6 thé lén t6i 64
Kbyte.
e Dung luong ctia bo nhé dit licu (RAM) bén ngoai c6 thé 1én t6i 64 Kbyte.
e Dung lugng ctia bd nhd ROM bén trong c6 thé 1én dén 8 Kbyte.
e Dung lugng bo nh6 RAM bén trong c6 thé dat dén 256 byte.
e Tap lénh phong phu.
2.2.1.2.Vidiéu khién PIC
Song song v6i vi diéu khién ho MCS51 dang chiém linh rong trong thi
truong dién tir Viét Nam gan day do gia thanh thap, chuong trinh nap pho thong,
mach nap c6 thé mua dugc vé6i gia kha ré ngay tai Viét Nam hoic tu ché tao
duoc, hoat dong véi do tin cdy vira phai thi gan day trén thi truong VN xuét hién
khong it dong Vi diéu khién mdéi nhu PIC ctia Microsoft, AVR cua Atmel.. Cic
dong vi diéu khién nay da c6 1 s6 cai tién dang ké. Nhu tinh niang cta PIC da
duoc nang 1én rat nhiéu so véi MCS51:
e Khoi xtr Iy trung tam cua chip nay tuan theo kién tric RISC tré khang cao
e Taplénh chi c6 35 Iénh don
e Cic chu ky 1énh déu don ngoai trir 1énh ré nhanh chuong trinh
e T&c do hoat dong cao: tan s6 clock 1a DC-20MHz, chu ky 1énh 200ns
e Bo nh6 chuong trinh FLASH 16n ¢6 thé dén 8K x 14 tir (8K x 14words)
B0 nhé dit liéu RAM 16n c6 thé dén 368 x 8 byte
B0 nhd dit liéu ROM 16n ¢6 thé dén 256 x 8 byte

e S6 lugng ngudn ngat 16n (c6 thé 1én dén 14 ngudn ngit) cho phép xur 1y
cac chuong trinh phuc tap

e Stack ctiing sau 8 muc (8 level deep)

e Ché€ do dia chi truc ti€p, gian ti€p, tuong doi
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C6 Watchdog timer dé gidm sat hoat dong clia mach
Cho phép bao vé ma chuong trinh

C6 ché do tiét kiem nguon (SLEEP mode)

C6 thé lua chon céc dic diém cho cac bo dao dong

St dung ky thuat CMOS FLASH/EEPROM nén cong suét tiéu thu thap,

toc do cao.

Lap trinh noi ti€p trong mach (ICSP — In Circuit Serial Programing)
C6 kha nang 1ap trinh n6i ti€p trong mach véi ngudn don Sv

G& r6i chuong trinh trong mach (In — circuit Debugging)

Bo vi xtr Iy ¢6 thé thuc hién doc/ghi 1én bo nhd chuong trinh

Dai dién ap hoat dong rong: T 2 dén 5,5v

Dong sink/source cao (25mA)

Puoc thuong mai va cong nghiép hod, dai nhiét do lam viéc dugc mo rong
Tiéu thu cong suat thap

Thuong nhd hon 0,6mA véi dién ap 3v, tan s6 4mHz

Bing 20pA véi dién dp 3v, tin s6 32kHz

Dong Stadby nho hon 1pA

Pac diém ngoai vi

Timer 0: La bo dinh thoi/bo dém(timer/counter) 8 bit véi bo chia 8 bit

Timer 2: La bo dinh thoi/bd dém(timer/counter) 8 bit, véi bo chia

Prescaler va Postscaler

C6 ciac module so sanh (Compare), Capture, PWM (Pulsse Width

Modulation)

Module Capture 16 bit, d6 phan giai 12,5ns
Module Compare 16 bit, don phan giai 200ns
Module PWM d6 phan giai 10 bit

Bo chuyén déi A/D nhiéu kénh, 10 bit
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e CoOng noi tiép dong bo (SSP) 1am viéc theo chuat SPI (ché do Master) va
chuan I2C (Master/slave)

e B0 truyén nhan dong bo/khong dong bo van ning dung 9 bit dia chi

e (Cong Slave song song 8 bit (PSP) vé6i cdc dudng diéu khién ngoai: RD,
WR, CS

e Mach do tim nguon yéu cho ché do Brown — out Reset (BOR).

Tuy nhién, vi diéu khién PIC ciing méi chi duoc mot s6 Cong ty
dién tir Viet Nam thir nghiém va dua vao sut dung nhung chua dugc pho
bién rong bang dong MCS 51 do gi thanh cao, khong ¢6 san 6 thi trudng
trong nudc ma phai nhap khau thong qua nha phan phéi va yéu cdu phai
mua véi so luong 16n.

2.2.1.3.Vidiéu khién AVR
Bén canh MCS51, thoi gian gin day vi diéu khién AVR cta Atmel ciing

dang chiém linh thi trudng Viét Nam do do 6n dinh, t6c do cao va cdc ting dung
rat manh ctia né:
*Tuén theo kién tric RISC, tré khang cao, tiéu thu nguon thap
e Tap lénh day du véi 118 1énh — Phan 16n chu ky thuc hién 1énh don
e 32 thanh ghi 8 bit lam viéc v6i muc dich chung
* Dit liéu va bo nhé nonvotile
o 8K byte bd nhé chuong trinh Flash
o Giao dién SPI cho phép lap trinh trong hé thong (In — System
Programming)
e 512 Byte EEPROM
. C6 kha nang chiu 100.000 lan viét/ xoa
o 512 byte SRAM trong
. Kho4 chuong trinh dé bao vé
* Pac diém vao ra
o ADC 8 kénh, 10 bit
o Giao dién noi ti€p SPI theo kiéu Master/Slave

° 2 bo Timer/Counter 8 bit v4i bo chia riéng va ché do so sanh
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o 1 bo Timer/Counter 16 bit v6i bo chia riéng, ch€ do so sanh va bat
gilr (capture), ch€ do phat xung kép 8, 9, 10 bit.
o C6 Watdog Timer 1ap trinh dugc v6i bo dao dong on-chip
o B0 so sdnh tuong tu on-chip
*Mot s6 dic diém riéng cua dong vi diéu khién nay:

° Mach khéi dong bat lai nguon (Power-on Reset Circuit)

o Mach thoi gian thuc v6i mach dao dong riéng va ch€ do Counter
o C6 ngudn ngat trong va ngoai
o C6 3 ché do ngh: Nhan réi (Idle), tiét kiém ngudn (Power save) va

ngat ngudn (Power down)

V6i nhitng tinh nang manh nhu k€ trén, chuong trinh nap chudn, bo nap va
IC dé mua nén vi diéu khién AVR da va dang dugc tng dung rdt manh trong
cong nghiép ndi chung va trong cdc bo xtr ly cua cac hé thong do ludng - di€u
khién néi riéng.

Tuy nhién céc chiic nang cua cac loai IC tich hop nay déu do cdac nha cung
cap thiét k€. Khi xay dung cac tng dung nguoi thiét k& phai van dung kién thic
ctia minh lua chon linh kién di kém va két néi ching dé€ thuc hién cac chifc ning
ting dung. Tinh ning cua cédc ung dung nay thuong rat kho cing, st dung nhiéu
linh kién, cong sudt mach 16n, do tré tin hiéu cao, chiic nang cua cac mach tich
hop bi lang phi, do 6n dinh phu thuoc nhiéu vao moi trudng. ...

Cac dong vi diéu khién néi chung déu sir dung ngon ngit lap trinh 12
assembly, 1a ngon ngit cip thdp nhat nén c6 thé can thiép rat sau vao ma mady,
cho phép ngudi lap trinh hiéu rd ciu tric phan ciing, dugc chi dong va sing tao
trong thiét k€. Chuong trinh dugc viét trén ngoén ngit assembly c6 dung lugng
nho, c6 thé sir dung khod chuong trinh dé bao mat cho hé thong, phong tranh
viéc sao chép, pha hoai chuong trinh va hoat dong ctia cic module. Tuy nhién
nguoi 1ap trinh phai mat rat nhiéu thoi gian va cong stc trong viéc 1ap trinh cho
mot module. Ngoai assembly, ta ¢ thé stt dung ngon ngit C dé 1ap trinh, sau d6
stt dung cdc phan chuong trinh bién dich chuidn dé nap cho vi diéu khién.
Chuong trinh dugc viét trén ngdn ngit C v6i cung ndi dung nhu viét trén ngdn
ngit assembly s& c6 dung luong chuong trinh 16n hon rat nhiéu lan. Tuy nhién,
chuong trinh dugc viét trén ngon ngit C sé giup tiét kiém cho ngudi 1ap trinh rat
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nhiéu thoi gian va cong siic do trong C c6 rat nhiéu ham chic nang hé tro cho
viéc lap trinh. Hon nita, véi ngon ngit C ta c6 thé ting dung cong nghé nhiing,
gitip ngudi 1ap trinh ¢6 thé 1am viéc theo nhom, dé dang trong viéc md rong, phat
trién cac module.
2.2.2. Lua chon linh kién va gidi phdp thiét ké
2.2.2.1. Lua chon linh kién

a. Lua chon bo chuyén déi ADC

Phan tir quan trong nhat anh hudng dén do sai so clia cic Module chinh 1a
bo ADC. Trén thi trudng hién nay c6 rat nhiéu loai ADC, tuy nhién dé chon duogc
ADC phai dua vao cac tiéu chi sau:

- Do phan dai cua ADC.
- Téc do xu ly phai dam bao téc do thu thap so do.

- bién ap vao phai phu hop vé6i hé thong. Tot nhat [a ADC duge tich hop

trong vi diéu khién .

Qua khdo sdt thuc t€ va tim hi€u ky trén thi trudng & Viét Nam hién nay,
tdc gia da thiét k& ché tao Module dua trén bo bién déi ADC 12 bit cua hing
Analog Device AD574A ddp tng do dac, diéu khién va xt 1y tin hiéu c¢& ms. Bo
bién d6i ADC c6 do chinh xdc cao, t6¢c do bién déi 10 + 25 us (microsec), nguén
cap 1a £12V, do 6n dinh phit hop v6i moi trudng, ¢ thé tng dung cho Module
nay va dac biét gia thanh vira phai dé ta c6 thé st dung duoc.

Chu y ring v6i mach do trong Module thi céc tin hiéu bién déi chAm nén
ta khong cin diung mach S&H ma dua thang vao ADC. Khi tin hiéu bién ddi
nhanh theo thoi gian (<25ns) thi phai dua tin hiéu qua mach S&H thi tin hiéu s6

nhan dugc sau ADC méi 6n dinh va chinh x4c.

b. Lua chon vi diéu khién.

0 Viét Nam trong thoi gian qua, cdc bo phan lam vé Iinh vuc thiét k& hé
do Iuong diéu khién hoac ing dung vi xir Iy déu di theo hai huéng: dung céc ho
vi xtr Iy 8 bit cii nhu 8085, Z80, CM6800, hoac dung cidc main-board ciia may
tinh PC vé6i cdac CPUx86. D6i véi cac hé thong diéu khién lam viéc trong moi
truong nhiéu manh, viéc st dung cic ho x86 t6c do cao khong phu hop vi kha
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nang chong nhiéu kém, trong khi thuc t€ bai todn diéu khién lai khong doi hoi

toc d0 cao nhu vay. Thuong Clock trong cong nghiép chi can dén 30 MHz la du.

Tu nhitng nhan dinh trén va thuc t€ & Viét Nam hién dang pho bién nhat 1a
4 ho diéu khién 8 bit chinh, d6 1a: Ho 68HC11 cua Motorola, 8051 cua Intel, Z8
cta Zilog va PIC 16x cua Microchip Technology. Méi loai trén déu c6 mot tap
lénh va thanh ghi riéng nén ching khong tuong thich v6i nhau. Ngoai ra cling
con ¢6 cac bo vi diéu khién 16 bit va 32 bit nhung khong dugc phd bién.

DPé c6 dugc su lua chon chinh xdc, ta phai dua vao cdc tiéu chi sau:

- Tiéu chi dau tién khi lua chon mot bo vi diéu khién, do 1a phai dép ting
duoc yéu cau vé tinh todn mot cach hiéu qua va kinh t€. Do vay, trudc hét
can xem xét bo vi diéu khién 8 bit, 16 bit hay 32 bit 1a thich hgp. Mot s6
tham s6 kƠ thuột can dugc can nhac khi lua chon 1a:

+Toc do: Toc do 16n nhat ma vi diéu khién hd tro 12 bao nhiéu.

+ Kiéu déng vo: La kiéu 40 chan DIP (v dang 2 hang chan), kiéu
QFP (v6 vuong det) hay 1a kiéu déng vo khdc ? Kiéu déng vo quan
trong khi c6 yéu cau vé khong gian, kiéu lap rdp va tao mau thir cho

san pham cudi cling.

+ Cong sudt tiéu thu: La tiéu chuédn can dic biét lvu ¥ néu san pham
dung pin hodc ac quy.

+ Dung luong bo nh6 RAM va ROM trén chip.

+ S6 chan vao ra va bo dinh thoi trén chip.

+ Kha niang dé dang nang cao hiéu suit cao hodc giam cong suét

tiéu thu.

+ Gia thanh trén mot don vi khi mua s6 luong 16n: Pay 1a mot van

dé c6 anh hudng dén gid thanh cudi cing cuia san pham.

- Tiéu chi thit hai khi Iya chon bo vi diéu khién 1a kha nang phat trién céc
san pham nhu th€ ndo? Vi du, kha niang c6 sin cdc trinh hgp dich, g roi,
bién dich ngon ngit C, mo phong, di€u kién ho tro ky thuat cing nhu kha
nang sur dung trong nha va bén ngoai moi trudng, trong moi trudng khac
nghiét hodc ¢ trén bién. Trong nhiéu trudng hop, su hd trg clia nha cung
cap thu ba cling hét stic quan trong.
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Tiéu chi thi ba 1a kha nang sin sang dép ting vé s6 luong & hién tai cling
nhu & tuong lai. D6i v6i mot nha thiét k€, van dé nay con quan trong hon
ca hai tiéu chudn ddu tién. Hién nay, trong cdc ho vi diéu khién 8 bit hang
dau thi 8051 c6 s6 luong 16n nhat va c¢6 nhiéu nha cung cip. Nha cung cap
12 nha san xuét bén canh nha sang ché bo vi diéu khién. Déi vdi ho 8051
thi nha sdng ché€ 1a Intel, nhung hién nay c6 rat nhiéu hang khic nhau
cung san xuédt. Cdc hdang nay bao gom: Intel, Atmel, Philips/Signetics,
AMD, Siemens, Matra va Dallas, Semiconductior. Ciing luu y rang,
Motorola, Zilog va Microchip Technology da danh moét lugng du trir 16n
dé dam bao vé mat thdi gian cho cdc san phdm. Trong nhiing nam gin
day, cdc hang trén cling da bat dau ban thu vién vi diéu khién cho ASIC.

Xét theo céc tiéu chi da dé cap ra ta thdy ho One-chip MCS-51 cua Intel

do hang Atmel Corporation san xudt loai AT89Cxx la phu hop nhit va quyét

dinh chon dé st dung cho Module

c. Hién thi LCD.

Trong nhiing nam gan day, man hinh tinh thé 16ng LCD (Liquid Crystal

Display) ngay cang dugc st dung rong rdi va dang dan thay thé cac den LED (7

doan va nhiéu doan). D6 1a vi cdc nguyén nhan sau:

Kha ning hién thi s6, ky tu va do hoa t6t hon nhiéu so v6i den LED (LED
chi hién thi duoc s6 va mot s6 ky tu).

St dung thém mot by diéu khién lam tuoi LCD va nhu vay giai phéng
CPU khdi cong viéc nay. Con doi véi den LED luon can CPU (hoac bang

cach nao d6) dé duy tri viéc hién thi dit liéu.

Dé dang lap trinh céc ky tu d6 hoa.

Trong ban thiét k& nay, v6i s luong gid tri can hién thi khong can nhiéu nén

tdc gia da chon LCD loai hién thi 2 dong, méi dong c6 40 ky tu trong do6 16 ky
tu 12 hién thi, con 24 ky tu khong hién thi. LCD c6 14 chan, 3 chan cung cép

nguon, 3 chan diéu khién, 8 dudng dit liéu.
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d. Cac phan tir khac.

Cac phan tir khac cho module nhu dién trd, tu dién, diode, bod khuyéch
dai... cAn c6 do chinh xdc cao. Pic biét 12 bo khuyéch dai phai duoc chon c6 thé
diéu khién dugc do léch offset diém “0”.
2.2.2.2. Gidi phdp tich hop cho Module

a. Giai phap tich hop phan cting

Sau khi da Iva chon mot s6 phan tir co ban cta module, viéc tich hop
module dugc thuc hién mot cach dé dang. Tuy nhién trong khau thiét k€ mach
viéc sap x€p cdc linh kién phai khoa hoc tranh 1am nhiéu noi bo trén mach. Hinh
dudi 1a so d6 mach nguyén 1y phan ciing cia Module.

Khéi chudn hod va loc thong

Tin hiéu dién ap U va dong I duoc dua vao bién ap va bién dong do ludong
trong Module do van nang vội diộn ap vao 0-12V va 0-20mA. Cộc tin hiÂu nay 1a
tin hiộu xoay chiộu nhung cộ rat nhiộu nhiộu do d6 can loc thong thap vội tan s
cat 1a f .= 50Hz dé duoc tin hiéu hinh sin. Chi y rang dong dién I can dugc dua
vé dang dp 61 mdi dua vao bo chuén hod va loc thong.

Khoi chinh luu

Nham khtr tinh phi tuyén cta diode do dac tinh Vol-Ampe ta sit dung
mach chinh luu chinh xdc dung khuyéch dai thuat toan (MA741). Tin hiéu dua
vao ADC c6 dai do 1a 0-10V.

Mach tao xung
Mach tao xung bdo ngat dua trén mach so sanh khi so sanh tin hiéu do véi

mitc 0.1V. Tin hiéu xung kim duoc dua vao bo Vi diéu khién d€ do tan s, pha

va cong suat.
Bo chuyén doi ADC574A

Tin hiéu U, I sau khi loc, khuyéch dai, chinh luu dugc dua vao ADC574A
c6 12 bit Data va 3 dudng diéu khién Status, R/C, CE. Viéc chon kénh do do vi
diéu khién diéu khién tin hiéu chon kénh & phan tir Mux-4051.

Ghép néi voi ban phim
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Dung vi mach giai ma ban phim 74L.S148 vé6i 8 dau vao, 3 dau ra va 2 dau
bao ngat phim theo sudn lén va suon xuoéng. Module st dung ¢6 3 phim do dé

can 3 dau vao, 2 dau ra va mot dau bdo ngat.
Ghép nai voi LCD

Dung loai LCD 2 dong, mội dong cÂ6 40 ky tu trong d6 16 ky tu 13 hiộn thi
con 24 ky tu 1a khong hién thi. LCD c6 14 chan, 8 chan dudng dit liéu va 3 chan
diéu khién: RS, R/W va E.

Vi diéu khién

Str dung vi diéu khién 89C52

PO: Bugc ghép noi véi Data cia ADC va LCD

P2.0-P2.3: ghép noi véi ADC (DS-D11).

P2.4-P2.7: dung cho diéu khién LCD va ADC.

P3: dung dé diéu khién ngit va truyén tin.

P1: Buong diéu khién va chon kénh

TO: & ché do 16 bit dé€ do pha va tan s0.
Truyén tin RS485
Dé ghép noi v6i mdy tinh hoidc mang thong tin cong nghiép.

b. Giai phap phan mém

Phan mém cta ciac Module dugc lap trinh theo hé thoi gian thuc (real
time). Nghia 1a vi diéu khién sau khi thuc hién cdc chuong trinh init khéi dong
(init cac port, cac bo nhd, cac thanh ghi, cac bién, init cho LCD, init cho cac

thi€t bi ngoai vi khac) thi né chi lam viéc theo ngit. Day 12 mot y tudng mai!
Mot bo vi diéu khién c6 thé phuc vu mot so thiét bi.

C6 hai phuong phdp phuc vu thiét bi, d6 1a st dung ngit va tham do
(polling). 0 phuong phap ngit, moi khi ¢c6 mot thiét bi can duoc phuc vu thi thiét
bi s& bao cho vi diéu khién bing cich glri mot tin hiéu ngit. Khi nhan dugc tin
hiéu nay, bo vi diéu khién ngiing moi cong viéc dang thuc hién dé chuyén sang
phuc vu thiét bi. Chuong trinh di ciing v6i ngat duoc goi 1a trinh phuc vu ngdt
ISR (Interrupt Service Routine) hay con goi 1a bo quan 1y ngat (Interrupt
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handler). D6i véi phuong phap tham do, bo vi diéu khién lién tuc ki€ém tra tinh
trang ctia thi€t bi va khi diéu kién duoc ddp tng thi tién hanh phuc vu thiét bi.
Sau d6, bo vi diéu khién chuyén sang ki€ém tra trang thdi cta thiét bi tiép theo
cho dén khi tat ca déu duoc phuc vu. Diém manh cua phuong phdp ngat 1a bo vi
diéu khién c6 thé phuc vu duoc nhiéu thiét bi, nhung di nhién 1a khong cling mot
thoi di€ém. Mai thiét bi c6 thé dugc bo vi diéu khién phuc vu dua theo mic do uu
tien duoc gan. Song, 1y do chinh ma phuong phdp ngét dugc wu chuong hon 1a vi,
phuong phap tham do lang phi ddng ké thoi gian ciia bo vi diéu khién do phai do
hoi timg thiét bi, ké ca khi ching khong can phuc vu. Giai phdp ngét cia Module
dugc thuc hién bang cdch chia toan bo cong viéc cia Module thanh 2 chuong
trinh ngét co ban: Ngit ngoai INTO phuc vu dé do dong dién, ngéit ngoai INTI
phuc vu dé do dién 4p dong thoi cling dung dé phuc vu ngét tir ban phim khi yéu
cau do tan s0, pha, cong suat tir ban phim.

Phan mém cua Module 1a mot cau triic md, bao gom cac chuong trinh con
Subroutine, m6i mot subroutine sé thuc hién mot cong viéc, cich danh dia chi
linh hoat va chuyén dung. Do d6 viéc nang cap hoac stra chita cho Module s€
duoc tién hanh mot cach dé dang va thich hop cho méi nhiém vu do cho Module
khac nhau.

Ngon ngit dé lap trinh cho vi diéu khién chi yéu vin l1a ngon ngit
Assembly va ngon ngit C sau d6 duoc cdc phin chuong trinh bién dich chuéin
chuyén sang ngon ngit mdy va nap cho vi diéu khién. Ngon ngit Assembly 1a
ngon ngit bac thap nén ta c6 thé can thiép rit sau vao ma mdy, cho phép ngudi
lap trinh hiéu rd cau tric phin cing, chii dong séng tao trong thiét k&. Doi véi
Module nay viéc st dung phan mém trong do ludng tinh todn, xtr 1y sai so, tu
dong chon thang do... twong do6i 16n va can tdc do nhanh nén tac gia da chon

ngon ngit Assembly quen thudc dé 1ap trinh cho vi diéu khién.
2.2.3. Hoan thién cong nghé thiét ké va ché tao

Hoan thién cong nghé la qua trinh ing dung KHKT vao san xuit cac thiét
bi. Muc tiéu 1a ché tao dugc céc san phdm mang nhan hiéu Viét Nam. Béing cdch
ching ta phai hoan thién dan cac budc thiét k&, ché tao va dua vao thir nghiém
sao cho cac san phdm mang tinh déng bo vé chiic niang ciing nhu ki€u ddng san
phdm. Vi vay, chuin hod thiét bi nhim hoan thién san phdm 1a muc tiéu cua

chuyén dé, cong nghé ky thuat dugc dp dung bao gom:
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2.2.3.1. Ung dung s hod

Qua cong tdc nghién citu va tim hiéu cic cong nghé hién dai s6 hod hay 4p
dung cong nghé mdi, tich hop IC... dé thiét lap thé hé tau thuy véi tinh nang tu
dong hoa cao chiing ta khong di theo hudng cii titc 12 hoan chinh va chuin ho4
cac mach dién tuong tu ma thay vao dé la sir dung ngay cong nghé so6 hoa, thay
thé cdc phan tir diéu khién céng kénh biang cdc mach vi diéu khién nhu 8051,
Motorola, AVR, Atmel... va cidc cong nghé méi nhu PSOC, FPGA, ASIC... dé
thiét 1ap mach xir 1y tin hiéu va diéu khién. Van dung cong nghé s6 hoa sé dat
duogc nhiéu vu diém hon han.

+ V& mat kich thudc va céu trdc luon nho gon, chuyén nghiép cao. Cing
mot chic nang, vai tro nhu nhau nhung dung thiét bi so6 ¢6 kich thudc nho hon.

+ V& mit tinh niang hon han & kha nang tich hop cao, tinh mé. Péng thoi

cho téc do xur 1y cao.

+ V& mit chong nhiéu va xt 1y tin hiéu thi cong nghé s6 to ra vu diém
vuot troi. Do thuc hién trén cdc bit 0 va 1 nén qua trinh xtr 1y tin hiéu it sai s0,
khong bi nhiéu ctia moi trudong xung quanh nhu dién tir truong hay cac dao dong
co hoc.

+ V€& mat bl sai s6 bang phan mém tr6 1én dé dang hon va ¢6 nhiéu giai
phap thuc hién bu sai so.

+ Kha ning giao tiép mang 13 hon hén, truyén xa t6t va tinh tich hop hé
thong cao. Cho phép thanh lap cac hé thong tap trung.

Ung dung cong nghé s6 c6 thuan tién 1a chii dong duoc cong nghé, khong
phu thudc va céc hiang san xuat thiét bi do ludng diéu khién va tu dong trén thé
giGi. Thong thudong moéi khi nhap thiét bi tir cac hang trén thé gidi ta déu phai
nhap hé thong dong bo, khi xdy ra su ¢6 thi khac phuc rat kho. Ching ta lai thué
chuyén gia stra chita hoic mua cdc module d€ thay thé vé6i gid thanh cao. Thoi

gian khac phuc lai cham tré.
2.2.3.2. Ung dung xit Iy s6 vao xit Iy thong tin do

Thong tin thu duoc thudng & dang phi tuyén, dé xtr 1y thong tin chinh xac
can dua cac phuong phéap xtr 1y. Trong chuyén dé nay la viéc do mic cac két, qua
trinh xtr 1y thong tin thuong chi sit dung cac phuong phap xu 1y thong thuong.

44
KC.06 DA.13.CN



Bdo cdo tong két dé tai khoa hoc cdp nha nudéc

Dud6i day 1a phan trinh bay vé phuong phdp xur 1y thong tin do thuong duoc 4p
dung trén tau thuy.

Thudt toan loc:

Dé tang do 6n dinh clia céc gid tri do, dong thoi gidm bét du thira thong
tin, can thuc hién thuét toan loc.

Thuat toan loc bao gom:
- Lay gia tri trung binh:
Dt, = > Dt/n
T =n.T,.
Trong do:
T,: Thoi gian trich mau.
n: SO lan do.
T, va n phai dugc chonsaocho:n> r , T, > T,/2.
7 : hang sO quan tinh cta dai lugng do.
- Thuat todn loc nhiéu:
Dé chong nhiéu dién tir trudng gay ra boi moi trudng xung quanh. Dung
thuat toan loc va loai bo cac gid tri dot bién ra khoi chudi gia tri do.
Dt ,- A<Dt <Dt + A,

Sai léch A, dugc chon trong qua trinh hiéu chinh thiét bi. Néu gia tri do
tai thoi di€ém n vuot qud A, so véi gia tri do dugc & thoi diém do thi loai bo gia
tri do do.

- Loc tuong quan:

Loc tuong quan cho phép ching ta tach dugc tin hiéu ¢6 ich ra khoi nhiéu
ngay ca khi tin hiéu nhiéu trung ca tin hiéu co6 ich:

¥ | Ry(z)

Tuwong quan ké

Ry(z)=Rx(z)+ Rn(7) + Rxn(7)
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Ham tuong quan 1a mot ham tién dinh né dac trung cho méi lién hé ngiu
nhién giita hai thoi di€ém t,, t, khong lién hé v6i nhau.

Rx(t, ) =[x ) Mg |, ) - mxie, )

Trong do:
Rx(7): Ham tuong quan cua tin hiéu x.
Rxn(7) : Ham ho tuong quan giita tin hiéu va nhiéu.
Rn(7): Ham tu tuong quan cta nhiéu.

- Loc so:

Loc s6 khong phai 1a mot thiét bi ma 1a Angorit.

() + n(ty, Xip ) i
A i A/D Angorit loc

Néu theo dap ting xung nguoi ta chia lam 2 loai FIR (Finiti Impulse
Response), IIR (Infiniti Impulse Response).

Phuong trinh sai phan:

y(n) =

{Z b, x(n—-r-> g, y(n- k)}
k=1

r=0

o |~

y(n) = L{ibr.x(n - r)}: {i%.x(n - r)}

ad, Lr-o
* Bo loc FIR:
n n
% Loc khong dé quy %
Vay dap tng xung cua hé thong : h(k) = Q v6i0< k<M

0

hk)=0 V61 k con lai.
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Bo loc FIR ¢6 ddp ting xung chiéu dai hitu han (M+1 mau) 1a hé thong
lu6n luon 6n dinh.

* Bo loc IIR 1a hé thong c6 dép ting xung chiéu dai vo han nén khong phai
lic ndo bo loc ciing 6n dinh. Do d6 trude khi sir dung loai bo loc ndy can phai
xem xét tinh 6n dinh ca né.

y(n) = i{ibr.x(n - a,vn- k)}

0 r=0

X Loc d¢ quy A D

Néu phan chia theo dap ting bién do6 gom cac loai sau: Bo loc thong thap,
bo loc thong cao, bo loc thong dai, b loc chan dai.

Cac thuat toan loc va thiét ké cac bo loc trén con duoc ung dung trong ky
thuét vién thong, xur ly hinh anh, cic hé thong anten, ky thuat audio sd, xu 1y tin
hiéu radar. Diéu nay dac biét quan trong d6i véi hé thong thong tin trén tau thuy.

Thudt todn tuyén tinh hod:

Thuong thi cac cam bién do la phi tuyén. Vi vay sau khi loc phai duoc stra
phi tuyén. & day su dung hai phuong phap stra phi tuyén:

- Phuong phép tuyén tinh hod tiing doan:

Vé6i phuong phdp nay dai lugng do s€ dugc tinh qua mot ham tuyén
tinh hod

y=ax+b.
Trong do:
x: La gié tri do duoc.
y: La gia tri sau khi da chinh phi tuyén.

Phuong phap nay giam dugc dung luong bd nhd, nhung doi hoi phai tuong
minh dugc ham tuyén tinh hoa trong tirng doan.
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- Phuong phap tra bang mau:

Thanh lap mot bang méau chuan. C4c gid tri nhan vé dugc so sdnh vé6i bang

mau dé cho ra két qua ctia phép do.

Phuong phap do nay tuy chiém dung Iuong b nhé 16n, nhung hay dugc st
dung do dat do chinh xac cao va giam duoc thoi gian tinh toan.

2.2.3.3. Ung dung mang truyén thong cong nghiép

Mang cong nghiép 1a khai niém chi cdac hé thong mang truyén thong so,
truyén bit n6i ti€p, dugc stir dung dé ghép noi cac thiét bi cong nghiép. Su lién két
mang hién nay cho phép lién két & nhi€u miic khac nhau, tir bd cam bién, co ciu
chap hanh cho dén nhiing cdc mdy tinh diéu khién, thiét bi gidm s4t, diéu hanh,
quan ly cta toan bo hé thong cong ty, xi nghiép, phuong tién.

Trén tau thuy rat nhiéu thong tin hay tham s6 can truyén di, nhiing tin hiéu
nay duoc truyén di biang cach ma hod duéi nhiéu phuong thiic truyén thong cong
nghiép. T hé thong thong tin lién lac trén tau cho dén cac hé thong giam sat
diéu khién tap trung. Pong thoi hé thong mang cong nghiép con cho phép két
ndi m& véi hé thong mang toan cau nhu mang Internet. Viéc giam sat dinh vi tau
ngay nay khong con mang tinh doc lap ma c6 thé thuc hién gidm st tir mot
trung tam dat trén dat lién. Moi thong tin trén tu c6 thé cAp nhat tai bat ky noi
nao trén th€ giGi nho giao tiép cua mang cong nghiép v4i mang toan cau. Vay thi

dung mang cong nghiép trén tau thuy la rat phu hop.
+ Cap quan ly hién truong (field managenment).

Trong cap ndy, cdc bo diéu khién noi truc ti€p vdi céac thiét bi tai hién
truong nhu cac bo do, transmitter, cdc bd chap hanh, cac thiét bi canh béo... dé
thuc hién chiic nang do va diéu khién. Pong thoi cdp nay dugc néi v6i cdp quan
1y qué trinh nhiam chuyén cac so liéu vé dic tinh thiét bi, so liu vé cdc tham s6
tai hién truong trong thoi gian thuc. Viéc thu thap va xt 1y trd 1én dé dang khi
ma cdc thiét bi thong minh dugc dua vao sit dung hang loat. Toan bo céc thiét bi
tai hién trudng cling nhu cdc b diéu khién duoc n6i véi nhau thainh mot mang
cac thi€t bi hién truong (fieldbus). Tat ca thong tin tir mang dugc cung cap cho
nguoi st dung cling nhu chuong trinh xtr 1y mot cach théng nhat.
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Internet

-Win NT
- Win XP

BUSSINESS MANAGEMENT

Ship network

- . . >
v - Win NT
ik - Win XP
J RT/history Data % in
- i S
. w:: ;‘; % e Plant Network
- ] -
Plant Network
PROCESS
- g MANAGEMENT \ Scene network

- >

Control

W system

Qﬁiﬁ

X FieIgbus

Sensor: I
- Level meas.
- Temperature meas ~ Camera ~
- Pressure meas. )
- Flow meas. - Analytical - Analog I/0 Supervise
- Simple - Discrete 1/0
- Complex - TC/RTD

FIELD MANAGEMENT

M6 hinh hé thong SCADA trén tau
+ Cap quan ly qua trinh (Process managerment).

Cip nay bao gdom cdc tram quan ly nhu tram thao tdc, tram cong trinh su,
tram gidm sdt. Cap ndy c6 nhiém vu tu dong thu thap, tong hop thong tin vé hién
truong tir cidc tram & c4p quan ly hién truong, hién thi tap trung, thay doi cac
tham s6 diéu khién va bdo dong tiic 12 dit ngudng.

+ Cap quan ly kinh doanh (Bussiness managerment).

Cap nay thuong chi cé trong cac hé SCADA c6 tinh mé& va thuc hién céac
nhiém vu tich hop thong tin thu thap duoc tir cap hién dudi vao hé thong quan 1y.
Pay 1a mot cip quan 1y mang tinh doanh nghiép thuc hién nhiém vu kinh doanh,
phan tich thong ké dat hang, sir dung, xuat kho, diéu tiét... Doanh nghiép c6 thé
stt dung thong tin thu dugc tir hé thong SCADA vao tich hop hé thong, xay dung
co s dit liéu, l1ap bang bi€u thong ké.
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Ngoai viéc phan cap dé quan 1y, hé thong phai mang tinh linh hoat khi dua
vao st dung, tic 12 c6 thé thém b6t cac khau khdc nhau cho phu hop véi tinh
hinh thuc t€. Nhung tuu chung thi hé thong phai dam bao cac muc tiéu sau:

- Dé dang thuc thi.

- Mém déo, linh hoat ddp ting duoc yéu ciu ctia nguoi sur dung.
- Chtc nang phong phd.

- Hoat dong hiéu qua.

Xuat phat tlr cau tric phan cip va nhiém vu cta timg cap, phdn mém ing

dung ciing can phai phan chia cho phlt hop véi moi cap.

+ D6 1a phan mém giao ti€p giao dién nguodi - may (Man — Machine
Interface), hién tai cé nhiéu giao dién dugc thiét 1ap, nhitng phan mém thiét 1ap
giao dién nay c6 thé 1a Visual Basic 6.0, Visual C, C++, Labview... Phidn mém
ndy phai thiét 1ap duoc cdc bang biéu dé thi, mit s6 dé hién thi thong tin vé trang
thdi cdac tham s6, dong thoi ¢6 cac tin hiéu canh bdo di kém trén man hinh.
Ngoai ra, phan mém nay con dam bao nhiém vu luu trit dit liéu theo thoi gian, tu

dong t6 chiic dit liéu thanh cdc cum nhém cho ngudi quan ly.

+ Phin mém lién két dit liéu (Connect Server) cho phép lién két dit liu
ciia hé thong véi cac co so dit liéu c¢6 san nhu SQL server, Access Database.
Phian mém nay duoc thiét lap dé trao d6i thong tin tir cAp quan 1y xudéng cdc cip
thap hon.

+ Phan mém lién két mang thiét bi (Data Server) 1a phan mém thiét lap
céu hinh cdc thiét bi ghép ndi, cho phép dinh nghia cdc giao thitc truyén dam bao

cac chiic nang vao ra I/O server.

Cac thiét bi di kem trén hé thong gidm sat tap trung, d6 1a hé théng canh
bao bing codi den. Thuc hién canh bdo c6 thé tai moi cap hay tai ngay gin thiét
bi. Thiét bi luu trit dit liéu bang bo nhd ngoai hay mdy tinh.

Nho mang cong nghiép ma trén tau ta lap dat dugc cac hé thong gidm sét
tap trung hay diéu khién phan tdn. Cho phép lién lac trén toan tau thong qua hé
thong thong tin lién lac. Thanh lap duoc cdc budng diéu khién va gidm sit trung

tam, nho vay ca hé thong thiét bi trén tau tré thanh mot hé thong nhat.
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2.2.3.4. Chudn hod vao ra (1/0)

Céc dau vao ra phai thong nhat theo mitc dién 4p va dong dién, nham noi
ghép gitta cdc thi€t bi duoc thuan tién trdnh viéc chuyén déi gay khoé khan khi
thiét k€. Thuc hién diéu nay ching ta cin phai thuc thi chuin cdc muc sau:

- Nguén cép cho cac thiét bi chudn:

Thong thudng cac thiét bi diéu khién tiéu thu cong suat rit nho. Vi vay
nguon st dung hgp 1y va thuan tién nhat 1a nguén 1 chiéu 24VDC. Nguén nay
thong thuong duogc 14y tir ngudn su c6 clia tdu. Duing ngudn chuin sé quyét dinh
tinh chat 6n dinh 1am viéc cta thiét bi. Khi nguén 6n dinh, di cong suat thi tudi
tho hé thong s& lau hon. Cong suat tiéu thu ciia cdc mach do va diéu khién 1a rat
nho. Dai vội tau thuy ta ding nguon su Âd 24V/DC do may phat mot chiộu dat
trộn boong hodc ngudn ac qui, ngudn cip nay khong cin biộn doi diộn ap tir
220VAC hay 380VAC xudng vi vay sộ don gian cho thiột bi. Thiột bi van hoat
dong khi c6 su ¢6 may phat chinh. Dong thoi trong qua trinh hoat dong thi cac
thiét bi s€ dugc cap nguon tir may phat dién chinh. Khi mdy chinh ngimg hoat
dong lap titc cong tic chuyén mach dugc déng sang ngudn su co dé cap ngudn
cho thiét bi.

- Cap nguon 24VDC cho dén va coi canh bao.

Day 12 thi€t bi canh bdo truc quan cho ngudi diéu khién tai phong diéu
khién trung tam nén thudng phat ra am thanh va dnh sdng vira di. Chinh diéu
nay khi chon coi deén lap dat phai c6 cong sudt tiéu thu rat nho, phét ra Am thanh
chudn va 4nh sing don sic. c6 duoc diéu nay thi thiét bi sé& tiéu thu dong tuong
do6i nho khong anh hudng dén cong suit cua toan thi€t bi.

- Cac dau vao cua sensor 1a 0 + 10VDC hoac 4 + 20 mA.

Chuin diu vao tin hiéu do trén cdc module 12 0 + 10 V/DC (4+20mA).
Theo chudn ndy thi cdc cam bién (sensor) di chuin hod dién ap sé hoan toan
ghép ndi véi module thu thap, diéu ndy phi hop v6i chuin dau ra céc thiét bi do
ctia cac hang trén th€ giGi. Thuc t€ ngay nay khi sit dung cac sensor thi khong
can thiét k&€ mach do. Cac nha san xuat thiét bi do trén thé gidi da thuc hién viéc
chuén hod, viéc chudn hoé nay theo chuén trén, thanh lap céc bo transmiter. Vi
vay khi thiét k€ mach cdc dau thu thap ciing tuan theo cic chuin nay nham ting

tinh thong dung va dé giao ti€p. Mobi thiét bi sensor c6 mot hé sd khuéch dai
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khac nhau phu thudc vao loai sensor. Hé s6 nay la ty 1& dau vao khong dién chia

cho toan bo dai dién 4p dau ra nhu trén 1a 10V.
- PaAu ra diéu khién cac thiét bi ¢6 tin hiéu chuan.

Doi v6i thiét bi mot chiéu duoc diéu khién dé cidp ngudn 24VDC. C4c thiét
bi xoay chiéu dugc diéu khién dé cap nguén 220VAC. Dung cic thiét bi bdo
dong chudn nhu coi, den c6 tin hiéu bdo dong phit hop. Pién ap céap 1a 24V/DC
hodc 220V/AC, dong cip cho coi den luon du theo cac chling loai lap dat.

2.2.4. Hoan thién mdau md va cong nghé bao vé
2.24.1. Hoan thién mdau md cho cdc san pham thuéc KC06.DA13.CN

V6i dac thu riéng cta nganh tau thuy la lam viéc trong moi truong khong
khi ¢c6 néng d6 mudi cao, cac thi€t bi dé dang bi dn mon va phai chiu cic tic
dong rung, xoc rat 16n khi tau hanh hai, khong gian trén tau han ché€ nén cac
trang thi€t bi doi hoi phai c6 kich thuéc nhd gon, nhung van dap tng dugc cac
tinh niang dé€ tau hoat dong an toan tiét kiém va hiéu qua, mang lai loi ich kinh t&
cao. Dé dap ting nhiing tiéu chi trén thi viéc thiét k€ ra miu ma, kiéu dang cho

céac hé thong diéu khién trén tau déng mot vai tro hét sic quan trong.

Doi véi cac thiét bi trén tau thuy thi ngoai nhitng dac trung chung né con
c6 nhitng yéu cau riéng. Khi 1dp dat, thiét bi trén tau qua mot thoi gian do nhiéu
yéu t0 gay nén hong hoc, viéc thay thé va stra chita s€ trd nén don gian khi mau
mi, kiéu ddng trd nén dong bo va mang tinh thong nhat cao. Tir tru6c dén nay
céac san phadm dugc ché tao ra dua phan mang tinh don 1¢ thi€u tinh dong bo, gin
nhu khong c6 kha nang thay thé. Vi vay, viéc dua ra chuén vé kiéu ddng, miu
ma cho cdc san phdm ndi chung va ting chi tiét trén san phadm néi riéng 1a hét

stic can thiét.
a. Chuén vé kich thudc hop va panel

Khi thiét k& céc san pham luu hanh trén thi trudng thi méi cong ty déu dua
ra mot mau ma, kiéu dang va kich thudc khac nhau cho cac san phéim cua minh,
nham quang ba thuong hiéu va tao tinh doc quyén. Viéc thay thé va stra chita 1a
rat kh6 khan, dong thoi lai can tim ding nha cung cap thiét bi. Cac két qua
nghién ctu trong du 4n san xuat thir nghiém KC.06.DA13.CN Ia chu truong tao

ra cdc san pham dong bo cho nganh cong nghiép déng tau.
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Tat ca cadc mat panel, vo hop khi duoc thiét k€ ra déu mang tinh thay thé
cho nhau. Tic 12 v6i cing mot loai san pham thi céc chi ti€t, bo phan cau thanh
c6 thé 1ap 14an, thay thé cho nhau dugc. Muon dam bao yéu cdu nay thi vi tri bat

mat panel phai chinh xdc, kich thudc clia mat panel 1a bang nhau.

Phan vo hop la bo phan chita thiét bi va bao vé cac phan tlr bén trong nén
yéu cdu dat ra 1a khi 1ap vao bat ky panel nao véi cling loai thiét bi déu phai vira.
Vi vay kich thuéc cac vé hop phai dong nhét, chinh xac, khong c6 sai léch vé

kich thudc, vi tri 1ap dat va bat vit cac thiét bi bén trong.

Phan vo hop duoc thiét k& theo kiéu hop kin nuéc, 1am bang chat liéu ton
hoac composit dam bao do cting, chiu duoc cac va dap vira phai ma khong gay
bién dang. Vi chéit liéu ton, cic mau vo hop duoc thiét ké va phai canh chi tiét
v6i cdc thiét bi trén phdn mém Autocad, céc chi tiét nhd dugc tdch dé thiet k&
riéng, va duoc gia cong co khi bang thi cong va cong nghé CNC. Qua trinh nay
gbm cat gon, dap, gdp mép trén mdy hay mai, riia 1am vé sinh... nham dat dugc
cộc chi tiột ¢6 do chinh xac cao. Ti€p theo qua kiộm tra c4c chi ti€t bang dung cu
do vé kich thuộc va do khit. Sau d6, cdc phan cua vo hop dugc bao vé bang son

chong gi va son tinh dién, r6i duoc 1ap rap hoan chinh.

Phuong an thi hai 1a st dung vo hop bang Composit gitip chéng an mon
va va dap tot. Tuy nhién, phuong 4n nay chi kinh t€ khi cdc san phdm da chuén
vé thiét k& va 6n dinh dé dua vao san xuat hang loat. Vi toan bo cdc chi tiét thudc
phan v6 déu duoc tao khuon diic 1 14n, nén khi con bat ctt su thay déi nao vé mat
thi€t k& chung dan t6i thay déi thiét k& cua phan vo thi phan khuon vo cii sé
khong con st dung dugc, dong thoi cdc vo hop 1am bang composit ciling khong
dua vao tai st dung duoc va rat khé phan huy nén ciing tic dong khong nho dén
moi truong séng. Chinh vi vay trong giai doan thuc hién Du dn, san xuét thi
nghiém céc san pham, chua dua vao san xuat hang loat thi phuong 4n vo hop lam
bang ton van duoc Iua chon.

b. Chudn vé jack dau va 6¢ xiét cap

Pay 1a vi tri dé bat dau day vao vo hop, dong thoi oc siét cap 1am nhiém
vu gift cho cap khong bi xoén va dich chuyén. Khi can phai thay thé cdc phan tir
bén trong, ta chi can thdo d& cac panel mach dién tlr va ddu lai cac day vao ciu
dau. 6c siét cdp phai c6 dudng kinh c6 dinh, do cdp da c6 dinh nén khong thé 14p
bat ky loai 6c siét cap nao khac vao dugc.

53

KC.06 DA.13.CN



Bdo cdo tong két dé tai khoa hoc cdp nha nudéc

c. Chuén vé cdc thiét bi 1ap dat trén mat panel

Céc thiét bi lap dat 6 day bao gdm cdc niit 4n, coi, den, cong tic, switch,

céc man hinh hién thi...

Vé kich thudc thi can phai 6n dinh va thong nhat. La nit an thi ¢ thé thay
thé cho nhau dugc. C4c cdi den can duoc lap dat & bat ky trén san phdm nao.

V& tin hiéu hién thi can thong nhat nhu sau:

- Coi cin phét ra am thanh vira di dé bao dong, mau sic va ky hiéu can

dong loat nhu nhau.

- Deén canh bdo mau vang, dén nguoén va dén biao dong mau do, den chi dan

mau xanh.
d. Chuan vé Font chit va cdc ky hiéu

Trén mat panel ciing nhu cac ky hiéu chid thich huéng dan trong hop can
thong nhét giita cdc thiét bi v6i nhau. Tic 12 tai mot san phdm khac vé6i ky hiéu
dé thi chitc nang ciling phai tuong tu. Cac ky hiéu nay khong dugc trung véi bat
ky ky hiéu nao truéc dé da duoc qui dinh. Do tdm quan sat cua ngudi van hanh
thi€t bi 1a khong xa va thong thuong la truc tiép thuc hanh trén thi€t bi nén cac
mau font chit cin phai thuin tuy, phu hop vé6i céc kiéu chit thong thudng sir
dung, khong dung céc kiéu chit van hoa khé dich thuat. Kich thuéc font chit
ciing chi nam trong mot gidi han ma ngudi van hanh du kha nang quan sat.

Viéc hoan thién kiéu ddng mau cong nghiép doi véi ngay ndy cang trd nén
quan trong. Khi d4dnh gid mot san pham, yéu t6 dau tién ngudi sir dung thay duoc
12 ki€u dang bén ngoai. Diéu nay cén thiét trong nén kinh t€ thi trudng con nhiéu
canh tranh. Khong nhiing thé day 1a yéu cau bat buoc dé xay dung cac san phdm
mang thuong hiéu ciia mot cong ty trong co ché thi truong nhiéu canh tranh.

Duéi day ta s& xem xét cu thé vé thiét k& kiéu diang cho mot s6 module cu
thé thuoc KC06.DA13.CN.

2.2.4.2. Cong nghé bdo vé Module

Vi céc trang thiét bi dién, diéu khién dugc lap dat trén bd phai ddp ting
khong it cac tiéu chuidn méi duoc dua vao st dung. Khi 1ap dat trén tau, do phai
chiu anh hudng clia moi trudng bién nén cic yéu cau dit ra véi véi cdc trang
thiét bi nay doi hoi nghiém ngat hon trén bo rit nhicu.
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Duéi tic dong an mon clia mudi mén va hoi bién, do rung 1ac khi tau hanh
hai trén bién va do mdy phat hoat dong gay ra s& 1am giam tudi tho va do tin cay
cua cdc hé thong theo thoi gian. Vi vay viéc chuin hod cédc module theo cic
chuin cong nghiép, dap tng cac tiéu chuin, qui pham trong nudc va quoc t€ 1a
hét siic can thiét.

Cac module nay duoc chudn hod dua trén cic cong nghé vi dién ti, vi xu
ly, tin hoc cong nghiép, cong nghé kha trinh. Viéc chuin hod module duoc thuc
hién riéng ré& cho timg loai san phdm dé dat duoc nhitng uu thé dic biét cho chic
ning cua nod, dat duoc trinh do hién c6 trén thé€ gidi, phit hop véi diéu kién khi
hau néng 4m & Viét Nam, dac biét 1a moi trudng 1am viéc trén bién cua tau thuy,
noi ma cdc thiét bi dé dang bi xaAm nhap va huy hoai cua nhiéu yéu t6 bén ngoai
nhu nudc bién, do 4m, ddu md, hod chat, do va dap,...Ngoai ra con cé cic tac
nhan gay nhiéu 16n lam sai léch tin hiéu trong hé théng nhu :

- Nhiéu do tir trudong : xuat phat tir cdc xung dién, anh hudng tir trudng
cua cac thiét bi dién trén tau nhu: cac may phat dién, khuéch dai tur,
cong tac to, role, dong co dién, bién dp. Pay 12 mot trong nhitng

nguyén nhan gay nhiéu chi yéu.

- Nhiéu do dién truong : Trén tau thuong st dung ludi dién 220/380V-
50Hz dé chay dong co dién. Yéu t6 ndy ciing ph4t sinh nhiéu nhiéu.

- Nhiéu do moi truong cta tau gay ra: Do su truyén nhiét ctia cdc dong
co dot trong nhu may chinh, mdy phat dién, may neo, may cai chan
vit miii, may ctu hoa...

- 4nh hudng cua do 4m, néng do mudi trong khong khi lam hu hong
thiét bi.

- Do rung dong, d6 6n do cac dong co khi hoat dong.

- Nhiéu do séng vo tuyén: thanh phan nhiéu nay do cdc mdy Rada,
VHF, MF/HF, Echo sowder...

- Nhiéu do ban than mach dién t&r cia hé thong sinh ra.

Hién nay, nguoi ta khong tich nhd cdc ngudn nhiéu nhu trén nita ma phan
thanh 2 loai nhiéu chinh Ia:
1. EMC (Electromagnetic Compatible): La cdc nguon nhiéu tuong thich truc
ti€p do ban than cac hé thong, trang thiét bi gy ra anh hudng cac hé thong
khdc hoac gay nhiéu cho chinh ban than né.
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2. EMI (Electromagnetic Interference ): La nhiéu giao thoa, cic loai nhiéu
xudt phat tir cic nguon gay nhiéu khac nhau giao thoa v6i nhau gay anh
huodng tGi cac hé thong.

e Cdc nguon nhiéu do EMC ( Electromagnetic Compatibility): thudng phat
sinh do cac duong nguodn, cac tin hiéu logic, nguon switching , cdc tram phat
radio, va motor,..D€ loc nhiéu do EMC , cic tin hiéu tir sensor vé phai duogc
truyén dan qua cap boc kim.

e Cic nguon nhiéu do EMI ( Electromagnetic Interference)

Dé loc nhiéu do EMI , tin hiéu can truyén dung cép doi day xoan.

e Nhiéu do anh hudng clia moi trudong bén ngoai (Receive Noise). Hé thong
nhay cam véi céc tin hiéu nhiéu bén ngoai do cac dudng cap tin hiéu, cap nguon,
cộc dudng mach in, va ca ban than mach ciing ¢ thé trộ thanh mot dng ten thu
nhiéu bén ngoai ( RF immunity). Vi vay trong thiét k& mach can chd y: khong
v€& mach in ¢6 gộc nhon 90 do trd xuong dộ tranh diộn tich tap trung vao cac diu

nhon dé. Han ché€ duong tin hiéu nhay cam qua gan thach anh.

e Trong hé thong, ta phai phan thanh tirng vung riéng biét: Vung Analog (
nhay cam véi nhiéu) va ving Digital ( rat dé sinh ra nhiéu), MCU va bd nhé la
thanh phan gay nhiéu 16n nhat. Sir dung cdc cudn cam dé loc céc tin hiéu nhiéu
tdn s6 cao khong di tir cic chan vi diéu khién ra cdc phan khdc cta hé thong. Dé
han ché nhiéu, thi viéc bo tri duong dat cua hé thong ciing déng vai trd quan
trong. Cac dudng dat duoc sip xé€p dé ngin cdch hai thanh phan: Thanh phéin
nhay cam vé6i nhiéu va thanh phan hay gay ra nhi€u. Nhiéu luon cé xu hudng tim
duong dat dé nhat. Can phan bo duong dat di véi duong tin hiéu. Néu 1a nhiéu tu
sinh, n6 s€ xuong dat trudc khi 1am nhiéu cdc bo phan khac cua hé thong.

Viéc xur li nhiéu anh hudng do tin s6 cao dugc thuc hién biang mot khau loc
thong thap RC . Pic diém chinh clia mach loc RC 1a triét tiéu céc tin hiéu c6 tin
s0 cao va cho qua céc tin hiéu tan so thap. Mach nay dugc st dung dé xir Ii nhiéu
trén card tuong tu.

56
KC.06 DA.13.CN



Bdo cdo tong két dé tai khoa hoc cdp nha nudéc

Xét dac tinh tan cua khau loc thong thap RC:

ra

Tin hiéu di vao mach chuyén déi AD la tin hiéu mot chiéu. Tuy nhién,
trén quang duong tir nguon tin hiéu la cac sensor, tin hiéu bi anh hudng cta
nhi€u yéu t6 gay nhiéu dién trudong, tir trudng cua cac nguon dién dp cao bén
ngoai hé thong, ngay ca cac tin hiéu dién 4p thap & cac thiét bi hoat dong vdi tan
s thap cao nhu vi diéu khién gay ra nhiéu, lam cho tin hiéu di vé card chuyén
déi AD mang thanh phén tin hiéu bién thién véi tin s6 cao. Cac tin hiéu nay th-
uong duoc thu trén cdc dudng day cdp, trén dudng mach in. D€ loai bo tin hiéu
bién thién tin so cao, trudc khi di vao ADC, chi giit lai thanh phan mot chiéu, tin
hiéu thu vé duogc cho di qua mot khau loc thong thap.

Tin hiéu sau khi qua khau loc thong thap, vi ¢6 dong tiéu hao trén dién tro
nén tin hiéu bi suy hao di. Do dé tin hiéu dugc cho di qua mot mach 1ap dién ap
dé giam su suy hao. Giai phap chuin module dugc dua ra dé€ giai quyét cac vin

dé vé nhiéu va chong lai sw xam hai moi trudng.

Ngoai k§ thuat loc nhiéu tich cuc st dung cong nghé dién tu, cidc chip
chuyén dung, céc IC kha trinh, Chuidn module con duoc loc thu dong va bao vé

truc tiép tir cac yéu t6 moi trudng bang cong nghé phi eboxi silicon.

Epoxy la nhua polyete tao thanh ban dau bang su tring hop bisphenol A
va epyclohydrin. C6 tinh cac tinh chét sau: do bén cao va do co ngdt thap trong
khi déng ran, dung lam chat phu, chét dinh didc hoac vat liéu xop.

Nhua epoxy c6 tinh chat bén hoa hoc rét 16n, bam dinh t6t c6 thé gin chic
bé mit gilta cdc vat liéu ngoai ra con tinh niang chiu mai mon cich dién tot.
Nhua epoxy la loai nhua chéng an mon hoa hoc tét, duge st dung rong rai trong

cong nghiép son va phu board mach.
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MIX MIXED | 1 WEEK
DISCRIPTON REACTOR| RESIN RATIO VISCOSIT | HARDNES
Y S
CC-1024A [100: 10 1,500 75
Class B, Fast Room Cure Reactor.
High exotherm. Pot Life:60 minutes CB-1054A 1100:7 3,200 70
in a one pound mass. Initial cure:1-3] RE-2000 |CR-1050 |100: 7 3,300 75
oa. .
hrs. @ 70°F; Complete cure: 24 hrs. CB-1069 100: 7 5.500 20
@ 70°F.
CB-1078 100: 5 8,600 80
CC-1024A |100: 50 | 2,000 50
Class B Room Cure Reactor. Low
. . CB-1054A [100:25| 3,500 60
viscosity, moderate exotherm. Pot
Life: 2 hours in a one pound mass.| RE-2001 |CR-1050 |100:30| 3,680 65
.o . . O .
Initial cure:2-4 hrs. @ 70°F; CB-1069 100: 25 2.880 65
Complete cure: 24 hrs. @ 70°F.
CB-1078 100: 20| 3,840 75
Class F, Heat Cure Reactor. High CC-1024A 1100: 15 2,200 75
exotherm. Excellent elevated CB-1054A [100: 10| 5,500 65
temperature electricals. Pot Life: 5
o RE-2005 |CR-1050 |100: 10| 6,500 80
days @ 70°F in a one pound mass.
Cure 5-7 hrs. @ 225°F; Post cure at CB-1069 [100: 10| 6,830 80
operating temperature. CB-1078 100: 7 11,00 80
Class B,Very Fast Room Cure CC-1024A (100: 20 1,800 75
Reactor. High exotherm. Good CB-1054A |100: 15| 4,960 60
potting or casting in small mass or
thin sections. Pot Life: 15-30 minutes) RE-2009 | CR-1050 1100: 15| 6,000 75
in a one pound mass. Initial cure:1-2 CB-1069 100: 15 5,120 80
hrs. @ 70°F; Complete cure: 24 hrs.
@ 70°F. CB-1078 100: 10| 10,800 80
CC-1024A |100: 50| 3,500 70
Class B,Room Cure Reactor. Low,
exotherm. Low shrinkage. Pot Life: 1 CB-1054A | 100: 25 7,500 33
1/2 hrs in a one pound mass. Initial RE-2010 |CR-1050 [100:30| 11,000 65
. 0R-
cure: 4-6 hrs. @ 70°F; Complete CB-1069 100:25| 12,500 65
cure: 24 hrs. @ 70°F.
CB-1078 100: 20| 11,520 75
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Céc 1y do dan dén viéc bao vé bang mach sau khi lap rdp bang viéc phu
epoxy:
(1). Cach ly dién ap cao:
- Epoxy c6 kha nang cach dién cao hon khong khi.
- Khi mach duoc sir dung trong mién dién dp cao thi phai duoc phu kin bai
epoxy.
- Mot 16 trong do bot khi ton tai trong 16p epoxy c6 thé 1a nguyén nhan gay
ra danh thung do tia h6 quang dién.
- Ching ta da tao ra epoxy c6 kha nang chiu dugc dién ap cao t6i 120kV
vao nam 1992.
- Epoxy ¢6 thé chiu dugc dién ap 25kV dén 40kV trong thoi gian 20 nam.
- Epoxy c6 kha nang chiu nhiét cao.
(2). Epoxy cdch ly mach vdi diéu kién moi truong xung quanbh.
Epoxy c6 thé bdo vé mach dién khoi nudc, hod chat.v.v.
V6i 16p epoxy bao phti céc yéu t6 thoi tiét cling nhu qda trinh van chuyén
ching khong lam anh hudng t6i mach.
(3). Bdao vé khoi nhitng va ddp co khi.

- Epoxy c6 kha nang bao vé mach dién khoi cac va dap, rung dong. Khi
duoc bao phu bang 16p epoxy thi su va dap rung dong sé anh hudng 1én ca khoi
mach, cdc phan tir gidng co nhau khong bi thdo rdi, hdng héc.

- Epoxy s€ bao vé mach khoi nhiing pha huy do tai nan va dap khi van
chuyén.

(4). Tinh bdo mdt cho bdng mach.

- Khi diung epoxy chiing ta ¢6 thé ngian chin duogc viéc an cip ban quyén
cta thi€t bi. Néu doi thu dung hod chat lam epoxy tan ra thi cac linh kién cua
mach ciing bi phd huy do vay ho muén khdm pha ban mach ciing 1a diéu rat khé
khan.
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Nhiing quy tdc phu epoxy cho bang mach.
Téng quat:

- Tat ca cac khuon duoc st dung cho viéc pht epoxy. Mot khuon gom c6 5
mat (phai, trai, truée, sau va ddy) va mat trén (top). Mat trén (pour surface) la
mit dé rét epoxy vao khuon, day ciing 1a mat dé thdo bang mach ra sau khi da
phu xong. Mic dit 5 mat déu ¢6 két cau ran chac giong nhau nhung ching ¢ ciu
tric theo nhitng quy dinh khac nhau. Mat trén (pour surface) phai dam bao cé
16p epoxy kha phing con 4 mit xung quanh duoc thiét k& nghiéng mot goc 1°
hoac 16n hon do d6 chu vi 16p mit trén sé& 16n hon chu vi cia 16p mat dudi. Diéu
nay lam cho viéc thdo g& mach ra khéi khuon sau khi phu duge dé dang. Viéc
lam nhu vay cho phép két thic qua trinh phtt ma khong sinh ra bat ct xay sat gi
cho bé mit cua khuon, di€u nay lam giam gia thanh vo ich ciing ctia khuon.

- C4c khuon thuong cé cau tric dac trung can thiét cho viéc giit ¢d dinh cho
ban mach trong suét qua trinh phu epoxy. Cac géc cua khuon thuong duge khoét
tron it khi dé géc vuong dé ting do bén ciia khuon va ngan ngira nhitng 16i nhu
ton tai bot khi trong 16p epoxy da phu.

Bdn mach ddt vuong goc voi pour surface.

Nouvyén tdc 1 :

C6 it nhat mot 16 v6i dudng kinh 0,15 + 0.20 inch trén dién tich 2 + 3 inch
trén bang mach. Diéu nay c6 tic dung lam lién két cac mat ciia bang mach véi
nhau ngoai ra ¢6 tic dung gan chat cdc 16p clia bang mach vội nhitng phan tix
khac. Viộc nay lam cho epoxy & cac mat két ndi vội nhau thong qua 16 d6, nhu

vy toan bo siic bén ctia bang mach s& tang 1én ddng ké.

Nouvyén tdc 2:

Gitr cac khoang cach tir cac linh kién dén bién cua ban mach it nhat 1a 0,10
inch t6t nhat 1a 0,15 inch trir mat d6 epoxy va mat ddy (pour and bottom
surfaces). Dién 4p cao qua 2000V c¢6 thé yeéu ciu khoang cach d6 rong hon nita.

Giai thich: Tat ca cac khuon duoc thiét k€ ¢6 cac ranh cam khe sau khoang
0,05 inch dé giit bang mach thang ding trong sudt qua trinh phi epoxy. & moi
bang mach cac linh kién trén bang duoc dat cach bo cia bang mach it nhat mot
khoang 0,10 inch dé€ phit hop v6i moi loai khuon khac nhau.
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Nouvyén tdc 3:

Gitt cho 16p bao vé epoxy rong ra ngoai mép ctia ban mach 1a 0.10 inch trir

pour and bottom surfaces, c6 thé 12 > 0,15 inch néu dién 4p cao trén 2000V.

Giai thich: Tat ca cac khuon duge thiét k& c6 cdc ranh cam khe sau khoang
0,05 inch dé giit bang mach thing ditng trong suét qud trinh phil epoxy. Thiét k&
16p epoxy rong ra nay ngin chan viéc board mach bi 10 ra ngoai. Diéu nay tranh
duoc su phd hoai mach khi van chuyén hodc luu trit. Diéu nay c6 thé loai bod
dugc ngan mach gitta dudng tin hiéu trong mach va cac dudng tin hiéu gan dé.

Nouvyén tdc 4:

Tat ca cac day noi, cac duong két ndi hoac nhitng mach dién khac, may
moc khéac hoic nhitng phan nhin thiy trén bé mat cho xuyén qua 16p mat epoxy
néu co thé.

Mic du c6 thé tao ra dugc cdc 16 & bén canh cua khuon cho day di ra/vao
phu hop nhung gid thanh s€ tang lén cho chi phi dong g6i ching cling nhu khi
1dp ghép hoic thio gd. Pong thoi giam tudi tho ciia khuon ciing nhu  gay thiét

hai vé€ kinh t€.

Nouvyén tdc 5:

Céc linh kién cao nhu tu hodc transistors dit sdt nhau trén bé mat dé

epoxy dén muc c6 thé.

Dé thdo dugc bang mach sau khi phli epoxy ra khoi khuon thi chu vi bé
mat trén ctia bang mach 16n hon chu vi ddy. Trong board s€ ¢6 cac linh kién c6
phéan phinh to (tu, transistor) con & du6i nho hon rat nhiéu. Nhu vay, khi cdm
linh kién & nhitng vi tri sat nhau va sat lén bé mat do epoxy thi khe hd con lai
nhd, diéu nay ton it epoxy dd ton kém vé kinh té.

Khi board mach ddt song song véi mdt do epoxy.

Nouvyén tdc 1 :

C6 mot s6 16 nhd trén bang mach duong kinh 0,15 inch dén 0,20 inch tot
nhat 12 0,75 inch néu cé thé.

Khi epoxy dugc d6 vao khuon, khong khi s& thoat theo chiéu ngang ctia bé
mat. Cdc bot khi di chuyén qua cac 16 khoét trén board mach sau d6 di chuyén
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theo chiéu ngang clia board mach dé 1én mat trén. Diéu nay tuyét doi ding véi
nhitng khuon sau hon 1 inch.

Viéc khoét 16 trén board mach 1am cho cac bot khi di chuyén theo chiéu

ngang di ra mép cua bang mach giam.

Nouvyén tdic 2:

Pé khoang cdch giita bang mach va ddy cua khuon 1a 0,10 + 0,15 inch ¢6
thé dugc md rong lén > 0,15 inch néu mach 1am viéc véi dién 4p cao hon 2000V.

Pé phan dinh clia cdc phén ti, linh kién trén bang mach huéng 1én trén bé
mat d6 epoxy (pour surfaces). Nén c6 mot d€ nho dat & duéi bang mach trén cac

gdc cua ddy ciia khuon dé epoxy khong dinh vao viing do.

Nouvyén tdc 3:

Do cao cua cac linh kién trén board mach nén < 0,10 inch Vi theo khuon
nay thi board cao hon so v6i day cua khuon 1a 0,15 inch. Vi vay, néu d6 cao d6 >

0,10 c6 thé s& xuyén thing epoxy va bi 10 ra ngoai.

Nouyén tdic 4:

TAt ca cac day noi, cac duong két noi hoac nhitng mach dién khac, may
moc khac hoac nhitng phan nhin thiy trén bé mat cho xuyén qua 16p mat epoxy
néu c6 thé. Mic du c6 thé tao ra dugc cac 16 & bén canh ctia khuon cho day di
ra/vao phu hop nhung gia thanh s€ tang l1én cho chi phi dong g6i ching cling nhu
khi 1dp ghép hoic thdo g&. Dong thoi giam tudi tho cua khuon cling nhu  gay
thiét hai vé kinh té€.

Toan bo qué trinh trén 1a cin thi€t nham bao vé mach va module, bat ky
mot khau nao ciling khong thé bo qua. Do mach dién 1am viéc trong moi trudng
mudi hay bi dn mon, chiu nhiéu tic dong va dap... cung véi su thay déi vé ving
khi hau, mo6i mot thiét bi lai ¢6 vi tri 1lap dat khac nhau nén cac mach dién tir can
bao vé chong va dap va kin nudc bang cdc chat tdng hop eboxy, silicon, thiét k&

v0O hop bang hop kim hodc composite chéng ngoai Iuc va an mon thiét bi.

Khi da thuc hién xong khau thiét k&, lIua chon linh kién thiét bi tir cac
hang néi tiéng, c6 do tin cay cao, lap rdp tich hop linh kién rdi rac thanh cic
module sau d6 ti€n hanh thir nghiém. Khau bao vé dugc danh gia la rat quan

trong trong qua trinh nghién cttu ché tao. Pau tién hé thong phai duoc chay thir
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trong phong thi nghiém dé dat dugc su 6n dinh can thiét, ciac van dé vé bo sung,
stra chita thiét k€ dugc thuc hién tai day. Sau khi thir nghiém xong, san pham da
hoat dong tot trong phong thi nghiém, cac module dugc cho qua qua trinh dong
g0i, phun eboxi silicon, cdc hon hop chéng thaim nude cao, thir cach dién, thir tin
hiéu sau d6 thuc hién lap dat va chay thir trén tau. Trong qué trinh hoat dong
trén tau, nhiéu van dé ndy sinh ra duoc gom gép va duc két lai dé xu ly, thir
nghiém lai dén khi hé thong ghép néi dua trén cdc module chuin da hoat dong
6n dinh trong moi trudng that, san pham sé& duoc ddnh gia lai va s& cho san xuat
hang loat d€ phuc vu cho nhu c4u stra chita, thay thé, déng méi cho cic tau trong

nudc va tién t6i xuat khau ra cdc thi trudng khu vuc va cdc nuGe phat trién khac.
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PHAN III

TOM TAT SO LUGC CAC SAN PHAM DU AN

3.1. Module do bao va bao vé cac thong s6 Diesel

Bing viéc ting dung cdc cong nghé khoa hoc k§ thuat trén (cong nghé vi

dién tir, xtr 1y tin hiéu s6, truyén thong cong nghiép va cong nghé bao vé xir 1y

bang mach sau lap dat...). Nhém thuc hién du 4n da thiét k€ 1ap dat hoan chinh

“Hé thong do va bdo dong cdc thong sé cua mdy chinh diesel”: 8 module

chudn hod tin hiéu duoc néi vé6i bus trudng véi giao thiic Mod Bus. Pugc ghép

n6i v6i mdy tinh thong qua chuén vat Iy RS485, str dung giao dién LabVIEW.

Tu viéc truyén tin hiéu diém - diém nhiéu day dan sang cong nghé Fieldbus

gitip giam chi phi mdi day chuyén véi nhitng loi ich dién hinh sau:

Giam do phuc tap cua hé diéu khién vé mat bo tri phin cting. Khoi
luong noi day dugc cat giam nén khong cén tdi cac hop dau day, bang
diéu khién va cdc dudng cdp 16n. Nhitng loi ich nay cat giam chi phi
mot cach truc tiép.

Yéu cdu phin cing giam tGi thoi gian 1ap dat va yéu cau nhan luc ciing
giam. Khau hoan thién lap dat dé dang va nhanh chéng hon nhiéu.

Hé diéu khién it phiic tap hon, nén viéc thiét k& tré nén don gian hon,
nang sudt hon va ton it chi phi hon. Xoa bd yéu cau vé cac so do thiét
bi, so d6 ddu day phiic tap.

Tao diéu kién sira d6i, nang cap va tu stta dé dang va ré tién vé sau.
Khong can phai lo lang vé cdc van dé két noi, tuong thich hodc nhiing
vén dé khac c6 thé ndy sinh.

Giam thoi gian tré va hao hut ctia hé thong do cidc mang fieldbus c6 kha

nang chan dodn va tim 16i.

Viéc chudn hoa ciac module d4p dung cong nghé nhing cua vi diéu khién vao

cong nghiép vira dip tng dugc yéu cau ky thuat, vira mang lai gia thanh san

pham ré hon vai chuc 1an so vé6i bat ky cong nghé nao dién hinh nhu : PLC,
PSOC hay DSP.
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Viéc lua chon phan mém LabVIEW la giai phdp phu hop dé xay dung cdc
hé thong do, thu thap - xir 1y so liéu, diéu khién cdc qud trinh dic biét cho cic

nguon tin hiéu khéac nhau thong qua cc chudn trao doi thong tin.

V6i cong nghé dién tu, cac chip chuyén dung, cac IC kha trinh ching ta da
tao ra dugc cdc thiét bi phu vu cho viéc do diéu khién va bdo dong céc thong s6
trong moi trudng dic biét trén hé thong tau thuy. Piéu nay han 1a mot budc tién
trong nganh cong nghiép tau thuy dem lai nhiéu lgi ich vé kinh t€ va cong nghé,
dam bao an toan cho nguoi va thi€t bi ciing nhu kha nang thay thé, hiéu chinh
nhanh sau su cd. Pong thoi viéc diéu khién giam sat toan bo qud trinh hoat dong
cua hé thong mot cach dé dang. Giai phdp nay cho phép mé rong va phat trién hé
thong mot cadch dé dang sau nay vi sé dugc tich hop nhanh chéng, khong con
hién tuong thay th€ hang loat.

Pac tinh ky thuat:

- 64 dau vao tuong tu, dau vao tin hiéu 4p da duoc chudn hoa tir 0 - 10V,
hodc dau vao tin hiéu dong da duoc chuin hoa 4-20mA.

- 64 dau vao s6 dugc cach ly quang, tin hiéu logic mdc 1 ¢6 dai rong tir
12 - 24VDC, tin hiéu logic muc 0 ¢6 dai tir 0- 5VDC.

- 9 dau ra so0 thong qua Role, dién dp dau ra tng véi logic 1 1a 24VDC, tin
hiéu tuong tng logic muc 0 1a OVDC.

- Cong suat nguon cho ta xu Ii trung tam : 50W

- Cong suat nguon cho may tinh cong nghiép: 300W

- Téc do cap nhat dit liéu : 3s

- Nhiét d6 moi truong lam viéc : -20°C +45°C
-Po am : 98%

- DO rung dong: 2- 13Hz

- Cap bao vé : P30

- b6 cach dién véi vo . >10Mohm

- Kha nang chong nhiéu t6t va do tin cay cao

- Giao dién ngudi — mdy than thién, mém déo, linh hoat
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So do hé thong

Man hinh
giam sat

232 <->485 |
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MO HINH HE THONG PO BAO VA BAO VE CAC THONG SO DIESEL

Buéng diéu khién
Buong may

Hop xtt 1y trung tam

|

Hop noi JB

Céc sensor (100 sensory va cac co cau chap hanh

May chinh + Mday phu + Cic mdy
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Phan ciing

Céc tin hiéu thu dugc tir sensor v6i chuin dong tir 4 + 20 mmA va cic
sensor on/off. Péu duoc dua vé cdc module dé xtr 1y tin hiéu. Néu dat digital
module va analog module cing mot card thi digital module sé gy ra nhiéu cho
analog module do d6 bién phap t6i wu nén dat digital module va analog module
trén tung card riéng.

Digital Module (Module tin hiéu so)

» opto0 > ~ Q
»optol > E =
. Micro as «
| Controller £
»optol > — ﬁ
% - Ne
M =
RX - ®
» Power Supply

Digital module: Puoc thiét k& dang card dé€ cam trén ranh cdm trén mach
main. Card nay dung dé thu thap céc tin hiéu s6 ON/OFF ( 0 hoic 24V). Vi dién
ap dau vao cao nén card dugc cach ly thong qua cac phan tu cach ly quang. Dt
lieu vé trang thai cac dau vao dugc luu vao bo nhé vi diéu khién, khi ¢6 yéu cau,
dit liéu s€ duoc truyén lén may tinh.
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Bdng mach digital module:

Analog Module (Module tin hiéu tuong tu)

Jack

A 4

A 4

Filter

A 4

ADC

R ] ContrOI - 1 2blt
ldata B %
S B o
=gl 9
J Tx . é
" Rx ] =
» > . <
Micro 5 o
=> a: —
Controller S R
»Power Supply M ®
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Analog module : Ciing thiét k€& kiéu card. Tin hiéu di vao card nay c6 c6
thé 1a dién 4p hodc dong dién va dugc chudn thanh tin hiéu 4p tir 0 +10V. Cic
dau vao duoc dua t6i bo don kénh. Do anh hudng clia moi truong 1am viéc khac
nghiét v6i rat nhi€u nhiéu, tin hiéu di ra tir bd don kénh duoc loc hau hét nhiéu
va duoc dua dén ADC dé bién déi thanh dit lieu s6. Mdi ddu vao tuong tu dugc
chuyén d6i thanh hai byte dit liéu s6. Ba muoi hai byte dit liéu ctia 16 kénh ciing
dugc luu vao bo nhé va dugc chuyén lén may tinh khi cé ciu. Ca card so va
tuong tu déu lién tuc nhan dugc cdc byte bdo trang thdi bdo dong ctia cic kénh
do dau vao. Tin hiéu bio dong clia cdc kénh s& duoc hién thi truc ti€p trén cic
Led bao dong & trén mat cua ti dién ctia hé thong do bao véi 128 led tuong ting
v6i 128 kénh do.

Main Board (Bdng mach chinh)

Mainboard: dugc thiét k€ véi cdc ranh cam card. Cic card nay la cic
module s6 va tuong tu. Tin hiéu tr sensor dugc dua téi mainboard thong qua cac
cau dau day. C4c tin hiéu ndy dugc chuyén lén cdc card thong qua cdc ranh cam.
Trén main c6 vi diéu khién chinh 1am nhiém vu lién lac v6i may tinh va nhan
nhiém vu diéu khién bdo vé, bdo dong va yéu cau cdc card gui dit liéu Ién may
tinh. Mainboard giao ti€p v6i mdy tinh qua cong COM. Tin hiéu trén main dugc
chuyén déi tir TTL sang 485 sau d6 dugc chuyén t6i bo chuyén déi 232 - 485 dé
ghép v6i may tinh.

Bdng mach Main board
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RS232/485 Card (Card giao dién)

Cong RS232 Ia giao dién phod bién rong rai nhat, con goi 1a cong COM.
Viéc truyén dit liéu qua cong COM dugc tién hanh theo kiéu ndi ti€p, nghia 1a
cac bit dit liéu dugc gui di noi tiép trén 1 day dan. RS232 st dung phuong thic
truyén khong d6i xing, tdc 1a sit dung dién 4p chénh léch gitta mot day dan va
dat. Muc dién ap dugc st dung khoang tr -15V dén 15V, khoang 3V dén 15V
tuong tng véi logic 0, khoang -15V dén -3V tuong tng véi logic 1. Tuy nhién
theo phuong thic truyén nay chi cho phép chiéu dai day dan dén 50m ma yéu
cau thuc t€ vé khoang cdch truyén may tram mét. D€ truyén xa duoc, viéc
chuyén déi tin hiéu tir RS232 thanh RS485 dugc thuc hién. Vé céc dac tinh dién
hoc, RS232 va RS485 giong nhau co ban. RS485 su dung su chénh 1éch dién ap
gitta hai day A va B nén hiéu qua chong nhiéu rat t6t. Ngudng dién dp duoc thu
hep lai tir -6V dén +6V. Tu +1.5V dén +6 V tuong tng véi logic 0, tir -6V dén -
1.5V tuong tng véi logic 1. Diéu nay lam tang toc do truyén di liéu. Truyén
theo chudn 485 véi cdp loai UTP/STP, khoang céch truyén c6 thé 1én t6i 1200m,

cong thém kha ning chéng nhiéu tot clia cdp va ctia phuong thic truyén.
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Phan mém
Labview (Giao dién do hoa)

Thiét k&€ phan mém trén mdy tinh dé gidm sat céc thong s cin do clia hé
thong st dung phan mém Labview. Dit liéu di vao céng COM dugc chuan thanh
céc khung dit liéu v6i cdc byte ma checksum dé ki€m tra 16i dit liéu trén dudng
truyén. TAt ca cdc cong viéc tinh toan va kiém tra bdo dong khi qud ngudng gidi
han dugc chuong trinh phan mém tinh todn. Tin hiéu ra 1énh bao vé va bao dong
cho ting kénh duoc gri xuéng cho mach phan ciing xtr 1y.

Vé6i giao dién truc quan gitta nguoi van hanh va hé thong, cho phép nguoi
van hanh theo doi, thao tic chinh xdc, kip thoi va toan dién. Giao dién c6 chiic
nang luon luon hién thi gid tri tic thoi cha cdc thong s6 quan trong dudi dang do6
thi thoi gian thuc nhu:

Nhiét do nuéc lam mat.
Nhiét do dau boi tron.
Nhiét do khi xa

Vong quay mdy chinh.
ap xuat dau boi tron.
ap xudt dau hop so.

Ngoai ra phan mém con ¢ nhitng chitc nang cap nhat lich st su c6 Iuu vao
bo nhé dé thuan tién cho viéc gidm sdt trang thai cta tau, khi cdn xem chi can 4n
vao nit “Béo C40” va dua con trd t6i nit “M& File” dé xem lich sir bdo dong cac
thong s6. Diéu nay tién cho viéc van hanh va stra chita hé thong, may chinh.

Phan mém ciing nhu hé thong phai dam bao do lién tuc cic thong s6 khac
trén hai Indicator riéng biét. Khi cin c6 thé goi ra dé xem thong s va gia tri tdc
thoi cua bat ky dau do nao.

Trong qua trinh van hanh tau, bat ky thong s6 nao dén ngudng bao dong thi
trén giao dién sé€ tu dong xudt hién dong bdo dong, dong thoi nhap nhdy phan tir
hién thi thong s6 d6, cdi kéu. Néu mot lic nhiéu thong s6 ciing & mic bdo dong
thi cac dong thong bao s€ noi ti€p nhau. Cac thong s6 bao dong tiép theo sé ti€p
noi dong bao dong trude néu thong s6 dé chua khac phuc duoc.
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Bdo cdo tong két dé tai khoa hoc cdp nha nudéc

Phan mém giao ti€p vdi cac thiét bi phan cling theo co ché hoi dap. Khi hé
thong hoat dong, trén may tinh s& truyén xudng hé thong phan ciing & dudi mot
khung yéu cau dit liéu. Bén dudi, khi hé thong nhan dugc ban tin yéu cau dit liéu
s€ truyén 14an luot cac dit liéu sO cta cdc dau do 1én mdy tinh, moéi kénh do sé& cin
tGi hai byte dit liéu. Céc dit liéu nay déu duoc xur ly trén mdy tinh. Céc 1énh di€u
khién hay bao dong déu duoc truyén xudng cho hé théng bén du6i ngay khi mdy
tinh x{r 1y xong thong tin.

Chiuc nang hoat dong

- Po va giam sat tat ca cac thong so6 cua dong co Diesel va cac thong s6 cé
lién quan nhu : vong quay may chinh, nhiét do khi xa, nhiét do dau boi tron,

nhiét do nudc 1am madt, nhiét do 6 d& truc, 4p suat dau boi tron,. ..

- Céc thong s6 duoc hién thi trén man hinh mdy tinh cong nghiép trén
buéng may bang phan mém gidm sét v6i cac ché do hién thi khac nhau nhu: hién
thi theo trang man hinh, hién thi theo nhém do ( nhiét do, ap suét) hoic nhém do
bat ki. Khi mdt thong s6 nao d6 vuot qua ngudng dat, hé thong sé dua ra canh
bao d€ ngudi van hanh biét, dong thoi vé6i viec hién thi canh bdo trén man hinh
mady tinh, hé théng con c6é ch€ do hién thi trang thai bdo dong cho tirg kénh do
bang Led, mdi kénh do bdo dong sé sang do 1 led trén t dién cta hé thong dudi

budng may.

3.2. Thiét bi bao vé may phat va hoa dong bo tu dong
Su gia tang tng dung cac thiét bi dién trén tau dan dén su gia tang cong
suat yéu cau cép cho céc phu tai. Diéu nay c6 lién quan mat thiét véi viéc tang
cong suat tram phat dién tau thuy, nguoi ta thuong phai thiét k€ trén tau hai hoac
nhi€u mdy phat ciing lam viéc song song hoa vao cing mot mang dién. Song
song vGi viéc thiét k€ tang cong sudt can phai dam bao dugc cac yéu cau trong
diéu kién lam viéc trén moi truong khic nghiét trong nganh tau thiy.
» Cung cộp nang luong diộn tin cay chac chan trong moi ch€ do cong suột
cua tu va c6 mdy phat du phong dé thay thé ngay khi c6 su ¢6 clia mdy

phét chinh.

» Don gian trong van hanh, khai thac stra chira.
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Nhu ching ta da biét, khi hoat dong & ch€ do nhiéu mdy phat hoa vao
cung mot ludi dién cung cdp cho ca hé thong dién thi yéu ciu can phai c6 mot
thiét bi thuc hién chic nang kiém tra diéu kién, hda cdc mdy phat vao luéi dién.
Tu nhitng co s& 1y thuyét co ban da duoc ching minh diéu kién dé hda mdy phat
vao luéi la rat chat ché va phai thoda man cdc di€u kién sau:

Diéu kién hoa :

AU = Uy — U, |<10%U,,
Af = [f— fog|=0-0,75Hz
A(D = ‘gogen_ gobus:o_lsO

Chi can mot trong céac diéu kién khong thdéa man s€ dan dén cho su co
mady phat anh hudng dén hoat dong ctia ca hé thong. Do vay yéu cau cap thiét
doi vội ching ta 1a phai ¢6 mot thiột bi thuc hiộn cong viộc trộn dộ chinh la thiột
bi hoa tu dong.

Cung vội viộc hoa may vao ludi, bao vé may phat ciing l1a yộu t6 quan
trong trong mot hộ thong cộ do tin cay cao. Cac thong s6 may phat can duoc bao
vé gom:

» Bao vé thap ap U < 85%Ug,

» Bao vé cao ap U > 110%Uqy,

» Bao vé qua tai P> 110%Py,

> Bao vé cong suat nguoc P, <-15%Pyy,
» Bao vé qua toc do.

Tu nhitng yéu cau trén, doi v6i mot hé thong dién tau thiy thi khong thé
thiu dugc cdc thiét bi d€ dam bao hé thong van hanh tin cdy, an toan trong diéu
kién khic nghiét cia moi trudng bién. Trong d6 ¢ bao vé mdy phat va hoa dong
bo tu dong.
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Dac tinh k¥ thuat
TT Cac thong s6 co ban Thong s6 ky thuat Ghi chui
1 | Nguon cung cip 220VAC £ 10%
2 | Nhiét do 1am viéc -30° = 75°C
3 |DiidoU,, 0+ 600VAC Cach ly
4 | Daido U, 0+ 600VAC Cach ly
5 | Diidof,, 500Hz
6 | Daido f, 500Hz
7 | AU = Ugeo = Up] <10% U, . bat duoc
8 | Af = Foen = Fo] 0+0,75 Hz bat duoc
9 | Ap = |Pgen = P 0+15° bat duoc
10 | Ngudng bao vé cao ap 100 + 120%Udm bat duoc
11 | Ngudng bao vé thap ap 80 + 100%Udm bat dugc
12 | Bao vé qua cong suit 60 + 125%Pdm bat duoc
13 | Bao vé cong suit ngugc -15%Pdm bat duoc
14 | Bao vé qua toc do 120%ny,,
15 | Thoi gian tré tac dong 0—10s bat duoc
16 | Do 4m moi truong(RH) 98%
17 | Do rung dong (Hz) 2-13
18 | Cdp bao vé P45
19 | Do cach dién véi vo > 10MQ
20 | Ty dong k.tra va tu dong
dong may phat vao tai
21 | Hién thi bang led & LCD
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So do hé thong

So d6 khoi tong thé:

....................................................................................

Setting &
display HP
I MEMORY
ADC CLOCK
I INTERNAL TERMINAL I

...................................

MDI. - GP-02

Jeeescecssceesscersseessceessecessecsssessscsssorssnrsne

I INTERNAL TERMINAL I

ISOLATE2 SYNCHRONOUS

ISOLATEL
SOURCE RECTIFY

I EXTERNAL TERMINAL I

....................................................................................................................

Truée day, cac thi€t bi dugc thiét k€ véi cong nghé ki thuat twong tu phu
hop vé6i diéu kién k§ thuat s6 chua phat trién. Mic du cdc thiét bi nay da giai
quyét dugc tit ca cac yéu cau dat ra nhung véi ky thuat tuong tu do tin cay thiét
bi khong cao, kich thudc 16n, kha nang chong nhiéu thap dac biét 1a trong moi
trudng tau bién.
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Ngay nay k§ thuat vi xt ly, vi diéu khién khong ngiing phat trién va da
dugc ting dung rong rai trong moi linh vuc. Su phét trién cua cdc vi xu ly thé
hién & mic do tich hop, toc do xtr 1y, kha nang xu ly 8 bit, 16 bit, 32 bit. Chinh
su phét trién ndy da tang kha nang tng dung cua ching trong cac thiét bi dién,
dién tit, do luong, diéu khién tao nén nhitng wu diém ndi bat va hon han k§ thuat
xu 1y tin hiéu tuong tu:

» Kha nang tich hop 16n lam giam kich thuGc cua thiét bi

» Kha niang chong nhiéu tot.

» Do chinh x4c cao.

» Do tin cay cao.

» Kha nang mém déo. ( Thay déi linh hoat bang phdn mém)

Trong dé thi nay, ching toi st dung chip vi diéu khién
AT89C55WD ctia haing ATMEL. Véi cong nghé chuidn héa module, lap
trinh phin mém tao nén su mém déo trong thiét k€ cling nhu van hanh
thiét bi.

Chiuc nang hoat dong

Quy mé thiét ké'bao gom cdc cong doan:

> Module tich hop khoi nguén & khoi chuyén déi tin hiéu do ludng & giao ti€p
cong suat .

» Module tich hop bo xtr Iy trung tam (CPU) & giao dién véi nguoi van hanh.
» Thiét k&€ co khi vo hop.
Chuén héa thiét k& theo module:

1. Module tich hop khoi nguon & khoi chuyén doi tin hiéu do luong & giao tiép
cong sudt (Module SSPI).

Chikc nang:

Thuc hién chuyén déi cdc dai lugng dién 4p cao, dong dién cao vé tin hiéu do
ludng (0-5V) sau d6 dugc chuyén déi thanh tin hiéu s6 va dua vao khoi xir 1y

trung tam.

Tao tin hiéu tdc dong giao ti€p v6i cdc mach luc, diéu khién bén ngoai.
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Cdc ddu ra két noi:

A N N N N U N U N N N U N N N N R N

<

10 dudng nguon OV.

02duong +5V

02 duong +15V

02 duong —15V

02 duong +24V

01 duong tin hiéu do pha dong dién ludi.

01 duong tin hi¢u do pha dong dién may phat 1.

01 duong tin hiéu do pha dong dién may phat 2.

01 duong tin hiéu do cuong do dong dién luéi.

01 duong tin hiéu do cudng do dong dién may phat 1.
01 duong tin hiéu do cudng do dong dién may phat 2.
01 duong tin hi¢u do pha dién ap lud6i.

01 duong tin hi¢u do pha dién 4p may phat 1.

01 duong tin hi¢u do pha dién 4p mdy phét 2.

01 duong tin hi¢u do dién 4p ludi.

01 duong tin hi¢u do dién 4p may phat 1.

01 duong tin hi¢u do dién 4p may phat 2.

Céac duong nguodn cung cap.

Cac duong ra role tac dong hoa, bao vé, phan bd tai.

2. Module tich hop bo xuw ly trung tam (CPU) & giao dién voi nguoi vdn
hanh(Module CIM ).

Chiic nang:

Thuc hién xac nhan cac tham s6 do nguoi van hanh thiét 1ap tir d6 xtr 1y

céc tin hiéu do duoc bao gom kiém tra diéu kién hdoa may phat 1én ludi, cac diéu

kién bao vé may phat va tu dong phan b tai .
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Giao ti€p vGi nguoi van hanh (operator) thong qua cac phim chiic nang va
man hinh hién thi LCD. Hién thi cdc tham s6 do va diéu khién cho ngudi van

hanh cai dit, thao tdc dé dang trong khi hoat dong.
Cdc dau noi két noi:
Cac duong két noi cua module nay dugc két noi truc tiép véi module

SSPI thong qua cap mém chong nhiéu.

3.3. Module do bao van nang

Dac tinh k¥ thuat
- Nguon cap: 24VDC (-10% + +20%)
- 15 dau vao tuong tu duoc chuén 4p tir 0 + 10VDC hoic 4 + 20mA.
- Cong suat toan module: 20W
- Toc do thu thap va xu ly dit liéu: 1,5s
- Nhiét do moi trudng lam viéc: -20° + 45°C
- Do am: 98%
- DO rung dong: 2+ 13Hz
- Cap bao vé: P30
- Do cach dién véi vo: > 10 MQ

- Kha nang chong nhiéu t6t va do tin cay cao.

So do hé thong

Module bao gom cdc phan ti chinh sau:
- 01 bo xtr 1y trung tam.
- 01 bo chuén hoa.

- Mat panel dugc gin céc nit, cong tic, cdi, dén, man hinh hién thi.

Vo hop bao vé main, dat bién ap, bién dong va cau dau.

Chuc nang hoat dong

Do cac thong s6 dién ap, dong dién, do 1éch cose, tan s6 thong qua cac bod
bién déi nhu: bién 4p do ludng, bién dong do ludng. Thong qua bo bién déi ADC
dit lieu thu duogc & dang s6 s€ dugc xur 1y va hién thi tréen LCD.
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Thong qua cac bo bién ap do Iuong va bién dong do ludng cac gia tri xoay
chiéu ¢6 gia tri 16n s& dugc dua vé dai dién dp va do luong phi hop cho viéc do
sau d6 cdc gid tri nay sé dugc loc thong thap va chinh luu thanh dién dp 1 chiéu
thich hop cho viéc str dung bo chuyén d6i ADC. Dit liéu 16i ra & dang so s& duogc
bo xtr Iy trung tam luu giit va hién thi thong qua LCD.

Dit liéu thu thap dugc s6 hod va truyén tin theo chuidn RS485 theo khung
truyén da dugc chuin hoa. Thong tin truyén di 12 mot khung dit liéu bao gém
bat ddu bang dau $, ti€p theo 1a 1 byte thong s6 va 5 byte gid tri, cudi cing la
chit S két thuc.

Hoat dong cua cdc phdn tit trén panel duoc thé hién nhu sau:

- Do cdc thong so dién 4p, dong dién. .. va hién thi trén man hinh LCD:
+ Dong 1 thong bao tén thong s6 va pha cua thong s6 do.
+ Dong 2 thong bdo gia tri cta thong so.
- Nguoén nuoi: 24VDC.
- Céc nit dung dé thao tac diéu khién: gém thao tdc thay déi thong s6 va

thay déi pha ctia thong s6 dang duoc hién thi.

3.4. Module do bao mirc cac két nuédc

Dac tinh k¥ thuat
- Nguoén cap: 24VDC (-10% + +20%)
- 10 ddu vao tuong tu chuédn 0 + 10VDC hoac 4 + 20mA.
- Cong suat toan module: 20W
- Toc do thu thap va xu ly dit liéu: 2s
- Nhiét do moi trudng lam viéc: -20° + 45°C
- Do am: 98%
- DO rung dong: 2 +13Hz
- Cdp bao vé: IP30
- D0 céch dién véi vo: > 10MQ

- Kha nang chong nhiéu t6t va do tin cay cao.
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So do hé thong

+ Keypad
‘ SS1 H CHI H Tl ’—}
R .
. . |—> Display
: ADC uC
MUX » (analog/ »  (micro
Digital) controller) L
: } . Alarm
‘ SS14 H CH14 H T14 }—}
‘ SS15 ’—){ CHI5 ’—){ T15 }—P A
I RS485

Sensor Standardize Transmitter ~ Multiplexer

Sensor: Dung sensor theo nguyén Iy quang hoic siéu am, P, R, C... dé do

miic cdc két, v6i cac sensor nay cé thiét bi chuan hod di kém, ddu ra chudn hod
dién ap: 0=-10mV/DC (4+20mA). Mtc do sau cta cac két phu thudc vao chon
lya sensor, cac sensor do muc thuong tt S m + 15 m.

MUX: bo chon kénh d4u vao nham md& rong kénh thu thap dit liéu. Mach
don gian ta chon la 15 kénh dau vao.

ADC: chon thiét bi bién d6i twong tu s6 phai c6 do chinh xdc cao, do 6n
dinh khi c6 nhiéu t6t. Dam bao diéu trén dung ADC bién d6i 12 bit, c6 bo 6n
dinh nguodn trong, dau vao dai dién dp tr 0 + 5 mV.

4C: bo xtt Iy trung tam dung VDK ¢6 toc do cao, nhiéu cong vao ra, ¢6
cong giao ti€p v6i RS485 va RS232. Mach xir Iy s& 1am nhiém vu thu thap xir ly
tin hiéu do, nhan biét va diéu khién céc thiét bi ghép noi.

Display: thiét bi hién thi s6 dung man hinh tinh thé 16ng (LCD) cho phép
hién thi dugc tén két va trang thai mic két. Pong thoi s€ hién thi dong chit canh
bao khi bdo do t6i ngudng.

Alarm: thiét bi canh bao duing dén siang va bdo dong bang coi.

Keypad: gom cic phim chon két hién thi, nut tat ci.

RS485: 1a cong giao tiép dung 2 day cho phép truyén thong tin xa.
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Chiuc nang hoat dong

Chic niang chinh ctia module 1a thu thap, xir ly va hién thi thong tin céc

két nudc. Mbi mot module ¢ thé hoat dong rieng 1¢ ciling c6 thé tich hgp thanh

hé thong gidm sat tap trung. Khi muc cac két t6i ngudng coi, dén s€ phat tin hiéu

bao dong.

Chiéu sau t6i da cta két do dugc phu thudc vao sensor.
So két t6i da do dugc cho moi module 1a 15.

Hién thi thong tin két trén man hinh LCD.

Ra lénh tir cdc phim diéu khién.

Bdo dong bing coi, dén két hop véi LCD hién thi dong chit bao dong.

3.5. Module do bao tap trung két dau

Dac tinh ky thuat
- Nguon cap: 24VDC (-10% + +20%)
- 15 dau vao tuong tu chuin hod 0 + 10VDC hoic 4 + 20mA.
- Cong suat toan module: 20W
- Toc d6 thu thap va xu ly dit liéu: 2s
- Nhiét do moi trudng lam viéc: -20° + 45°C
- Do am: 98%
- DO rung dong: 2+ 13Hz
- Cap bao vé: P30
- Do cach dién véi vo: > 10MQ

Kha niang chong nhiéu t6t va do tin cay cao.

So do hé thong

Sensor: Dung sensor quang hodc siéu am dé do miic cdc két, véi cdc

sensor nay c6 thiét bi chuin hod di kém, ddu ra chuin hod dién 4p: 0+-10mV/DC

(4+20mA). Miic do sau cua cac két phu thuoc vao chon Iua sensor, cac sensor do

mtuc thuong tr S m + 15 m.
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+ Keypad
‘ SS1 H CHIL H Tl ’—} -
= —
|—> Display
ADC nC
: : : MUX » (analog/ »  (micro
Digital) controller) L
- Alarm
‘ SS14 H CH14H T14 ’—}
‘ SS15 ’—»{ CHIS H TIS ’—» A
>~ TN YT RS485

Sensor Standardize Transmitter ~ Multiplexer

MUX: bo chon kénh dau vao nham mé rong kénh thu thap dir liéu. Mach

don gian ta chon la 15 kénh dau vao.

ADC: chon thiét bi bién doi twong tu s6 phai ¢6 do chinh xdc cao, do 6n
dinh khi c6 nhiéu t6t. Dam bdo diéu trén ding ADC bién déi 12 bit, ¢6 bd 6n

dinh nguon trong, dau vao dai dién ap tr 0 + 5 mV.

uC: bo xur 1y trung tam ding VDK cÂ6 t6c do cao, nhiộu cộng vao ra, c6
cong giao ti€p v6i RS485 va RS232. Mach xtr 1y s& lam nhiém vu thu thap xir 1y
tin hiéu do, nhan biét va diéu khién cdc thiét bi ghép noi.

Display: thiét bi hién thi s6 dung man hinh tinh thé 16ng (LCD) cho phép
hién thi duoc tén két va trang thdi muc két. Pong thoi sé€ hién thi dong chit canh
bao khi bdo do t6i ngudng.

Alarm: thiét bi canh bdo ding dén sdng va bdo dong bang coi.

Keypad: gom cac phim chon két hién thi, nit tat coi.

RS485: 12 cong giao ti€p dung 2 day cho phép truyén thong tin xa.

Chuc nang hoat dong

Chtic nang chinh ctia module 1a thu thap, x{r 1y va hién thi thong tin cdc
két dau. M6i mot module c6 thé hoat dong riéng 1€ ciing ¢6 thé tich hop thanh hée
thong gidm sat tap trung. Khi mitc cac két t6i ngudng coi dén s€ phat tin hiéu
bao dong.

- Chiéu sau t6i da cua két do dugc phu thuoc vao sensor.
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S6 két t6i da do dugc cho moi module 1a 15.

Hién thi thong tin két trén man hinh LCD.

Ra lénh tir cac phim diéu khién.

Bdo dong bing coi, den két hop v6i LCD hién thi dong chit bao dong.

3.6. Module do bao va bao vé mach den tin hiéu hang hai

DPac tinh k¥ thuat
- Nguon cap 24VDC
- Cong suit toan Module 30W
- bén bao su co 5 kénh
- Ben du phong 2 kénh
- bén diu vao muc dich khac 3 kénh
- Toc d6 thu thap va xt 1y tin hiéu 0.5s
- Nhiét do moi trudong lam viéc -20°C + 45°C
- Do 4m 98%
- Do rung dong 2+13Hz
- Cap bao vé P30
- Bo cach dién véi vo >10MQ

- Kha nang chong nhiéu t6t va do tin cay cao.

So do hé thong

Hop den hang hai bao gébm céc phan tir chinh sau:
- 1 Module kiém soét ddu vao.
- 1 Module dé xir Iy tin hiéu va dua ra diéu khién.

- Mat panel c6 duoc gin céc cong tic, nit, cdi, den led hién thi cdc kénh
dugc str dung va cac kénh cé bao dong,

- Vo6 hop bao vé main va dat cau dau.

So d6 khoi hé thong:

88
KC.06 DA.13.CN



Bdo cdo tong két dé tai khoa hoc cdp nha nudéc

KHOI KHOI CACH
:> CHUAN HOA » LY

KHOI

B — NGUON
KHOI GIAO

<:> TIEPI/O [

\ 4 A 4

KHOIXULY | KHOI DEN
TRUNG TAM HIEN THI

KHOINUT
AN CHUONG

KHOI CONG TAC
TRANG THAI

Chitc nang cua cac khoi duoc chi ra nhu sau:

0]

Khoi ngudn: Cung cap ngudn 24VDC va 5VDC da 6n dinh cho mach, 16i
vao c¢6 cau chi bao vé qua tai, chdng dau nguoc.

Khoi céch ly: Cach ly vé dién giita nguon cta mach dién va ngudn cung
cap cho céac den.

Khoi den bao: Chi thi cac trang thai ctia cidc dén can do, bao.

Chuong: Canh bdo bang am thanh khi xay ra su 0.

Khoi keypad: Cho phép ngudi diung can thiép vao qud trinh xur 1y (tat
chuong)

Khoéi xir 1y trung tAm: C6 nhiém vu do, kiém tra tinh trang cuia céc den va
dua ra tin hiéu canh bdo chinh xdc va kip thoi thong qua dén bao va
chuong.

Kh6i chuén hod: Cac tin hiéu dugc 14y tir nguén cung cidp cho dén
(220VAC hoic 24VDC) sau khi qua khoi nay, céc tin hiéu s& dugc chuin
hoa va duogc dua tGi bo xtr Iy thong qua khoi cach ly.

Khéi cong tic trang thai: Thong béo trang thdi cua cac cong tac bat ngudn
cua tung den tin hiéu hang hai.

Khoi giao ti€p I/O (khoi giao ti€p vao/ra): Cho phép gt cic thong tin vé
su ¢O dén cac hé thong khac.
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Chiuc nang hoat dong

Module do bdo va bao vé mach den tin hiéu hang hai thu thap thong tin vé
cac den hanh trinh cua tau, phat hién su c¢6 cua cac dén. Pua ra tinh trang cua
deộn qua cộc led hiộn thi canh bdo va vi trf cia ching trộn thu dong thoi ¢
chuong bao cho nguoi van hanh biét xay ra su co0.

Khi cong tac ctia dén nao dugc bat thi dén Led xanh cua dén d6 sang.
Trong trudng hop c6 su co cua dén thi dong thoi coi dugce bat 1én va den Led
mau do twong tng véi dén cé su c6 sang, lic d6 ngudi van hanh c6 thé biét dugc
den & vi tri nao d6 dang c6 su co nhu dit toc, chay bong hay dut day. Cong viéc
ti€p theo clia ngudi van hanh 1a tit codi bang cach an nit DESOUND va di ki€ém
tra bong deén da c6 su ¢6 hodc duong day da bi dit. Sau khi da khic phuc duoc su
c6 cua dén thi Led mau do trén Module sé tit va bdo khong ¢6 su cd.

Trong trudong hop c¢6 2 hay nhiéu dén cing ¢ su ¢6 thi nguodi van hanh
phai tit cdi trude khi di xir 1y su ¢6 ting den.

D61 vé6i cdc den hang hai ta ¢6 thé dung ngudn 24 VDC hoic 220 VAC.

3.7. Module dat tin hiéu cho lai tu dong

Dac tinh k¥ thuat
- Nguoén cap :24VDC (-10% + +20%)
- Tin hiéu huéng nhan tir la ban : NMEAO0183

- Nguon diéu khién co cau chap hanh  : 24VDC / max 10A

- Cong suat toan module : 20W

- Cong suét diéu khién (max) : 100W

- To6c do thu tin hiéu . 2s

- Nhiét do moi trudng 1am viéc :-20° = 45°C
- Do dm : 98%

- DO rung dong :2+13Hz

- Capbao vé : IP30

- Do cach dién véi vo : > 10MOhm

- Kha nang chong nhiéu t6t va do tin cay cao.
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* Module bao gom cdc phan tit chinh sau:

- 01 main xt 1y chinh.
- Mat panel dugc gin cdc niit, cong tic, coi, dén, man hinh hién thi.
- Vo hop bao vé main va dat cau dau.
* Tinh ndng cdc phan ti trén mdt panel dugc mo td nhu sau:
- Cong tac Power: Bat, tit ngu6én 24VDC
- Céc nut an diéu khién dat tin hiéu huéng :
+Niit Course Set : X4c dinh va nhan tin hiéu huéng dat .

+ Niit Previous : Dung dé chuyén vi tri con trd can thay d6i tin hiéu huéng
dat.

+ Nut UP: Tang gia tri huéng dat tai vi tri con tro.
+ Niit Day / Night : Bat, tat den LCD.
- Nut Cancel Alarm: Tat cdi bdo dong.
- C4c Switch dat gi6i han gia tri:
+ Rudder : D€ gi6i han goc 14i khi tau trong ché do bam hanh trinh.

+ Yaw : Dung dé dit gia tri do nhay cta hé thong khi trong cac diéu kién
thoi ti€t khac nhau.

+ Heading Alarm : Dung dat gia tri bao dong khi hudng di thuc t€ cua tau
léch so v6i gia tri huéng dat.

- Deén chi thi nguon.
- Pen chi thi chiéu diéu khién ( Starboad hoiac Port)
- Coi phat ra am thanh bao dong.

So do hé thong

Tit nhitng phan tich trén can thiét k&€ module dam bao nhitng mat tSi wu, tir
viéc chon lua thiét bi dén thiét k€ mach t6i uu. Diéu nay khong nhiing lam giam
kich thudc cua thiét bi ma con tang do tin cay cho module.
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+ uC: bo xir Iy trung tam diung VDK c¢6 toc do cao, nhiéu cong vao ra, ¢
cong giao ti€p v6i RS485 va RS232. Mach xir 1y s& lam nhiém vu thu thap xtr 1y
tin hiéu do, nhan biét va diéu khién cic thiét bi ghép noi.

DISPLAY
INPUT —
KEYBOARD ——» MC —»  OUTPUT
SWITCH | —»
ALARM

+ Display: Thiét bi hién thi s6 ding man hinh tinh thé 16ng (LCD) cho
phép hién thi dugc gid tri huéng thuc t€ cia thu l1ay tin hiéu tir la ban con quay
hoac gia tri huéng dat ma tau can di.

+ Alarm: Thiét bi canh bdo ding dén siang va bdo dong bang coi. Khi phat
hién ¢6 bao dong ngudi gidm sat ¢ thé tat coi.

+ Keyboard: gom céc phim dé chon huéng dat hién thi, ki€ém tra va tat coi
bao dong.

+ Switch: Thuc hién cidc chic nang dat giéi han goc 141, va dat giGi han
huéng lai.

+ Input: Tin hiéu vao cta qud trinh diéu khién

+ Output: Tin hiéu ra clia qué trinh diéu khién cdc co ciu chap hanh.
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Chiuc nang hoat dong

Chic niang chinh ctia module 12 thuc hién diéu khién 14i tu dong theo hanh
trinh da dat. D€ thuc hién duoc chifc nang nay trong thi€t k&€ module can phai
thuc hién duoc cac nhiém vu sau:

+ Nhan tin hieu NMEA 0183 thuc t€ tir la ban va hién thi trén man hinh
LCD.

+ Dat tin hiéu dang va so sanh véi tin hiéu tir la ban dua dén.

+ Dua ra tin hiéu diéu khién 14i, bao huéng 14i dua trén den chi bao.
+ Thuc hién canh bao khi qua ngudng huéng dat.

+ Dimg diéu khién khi géc 1ai vuot qud goc dat.

+ Thuc hién 14i bAm hanh trinh.

Nguyén Iy lam viéc cua module

KEYBOARD

COMPASS > | INTERFACE
8 bit
uc
ADJUSTMENT > 3| ALARM
A
RS-485
RECEIVE AND TRANSMIT
Y Y

COURSE SETTING ACTUATOR

Module dit tin hiéu cho LTD hoat dong nhim diéu khién tau di theo
huéng dat da xac dinh truéc, dé thuc hién duoc qud trinh diéu khién dé ta phai
xdc dinh dugc huéng thuc t€ cta tau dang di va huéng ma thu can dat duoc dé
dam bao hanh trinh cua tau.
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Dé nhan dugc huéng thuc t€ cia tau dang di, hé thong sé thong qua cam
bién dinh huéng ( la ban con quay) nhan dit liéu tir dudong truyén RS485 theo
chuan NMEA 0183, tin hiéu s& dugc sir 1y va dua gia tri hién thi len LCD dé
ngudi van hanh nam biét duoc.

Dộ ¢6 gia tri huộng ma tau cin dat duoc va duy tri thi ngudi van hanh phai
xdc dinh va dat dat gid tri cho hộ thong thong qua cac nit an diộu khiộn, gia tri
huộng dat d6 ciing duoc hiộn thi trộn man hinh LCD.

Khi d6, hộ thong s€ thong qua khoi xur 1y so sanh thong tin dinh hudng
thuc t€ v6i thong tin huéng dat, tin hiéu so sdnh sai léch d6 dugc xir 1y dé dua ra
khoi co cau chap hanh dé diéu khién tau sang trdi hoac phai theo luon di ding
hanh trinh. Tin hiéu diéu khién d6 s& duoc hién thi bdi cac LED (Starboard hoic
Port) trén mat Panel.

Tuy theo diéu kién hoat dong cua tau va tdc dong khac nhau cta thoi tiét
s& 1am thay d6i hanh trinh di cla tau, dé khic phuc diéu d6 module cho phép dit
bu gia tri do dat cta tau so vGi hanh trinh. Module cling c¢6 ché d6 bao dong khi
goc a1 vuot qua gid tri cho phép.

Vi tri banh 1ai dugc phan hoi téi bo 14i tw dong nho bo phan hoi goc lai
(Rudder Transmition Unit: RTU) thong qua dudng truyén theo chuin RS 485
hoic truyén dif liéu song song 8 bit. Bo RTU ciing gin cdc cong tic giGi han dé
diéu chinh bo 14i tw dong khi banh 14di quay cuc dai vé hai phia.

Module 14i tu dong doi hdéi ngudn cung cap 24VDC cho bo mach diéu
khién va mot ngudn 24VDC/10A diéu khién cho co cau chap hanh dé diéu khién
hé thong 14i (nhu cac cudn day trong van dién tir & hé thong lai thuy luc...).

3.8. Module chi bao goc lai

Module chi béo géc 14i dung dé hién thi géc 14i. Qua trinh hién thi s& thu

goc 14i tir secto 14i. Qua bién d6i hién thi tréen LCD gia tri goc 14di va hudng cia

goc lai.

Dac tinh ky thuat
- Nguon cap: 24VDC (-10% + +20%)
- Cong suat toan module: 20W
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- Toc do thu thap va xu ly dit liéu: Is

- Nhiét do moi trudng lam viéc: -20° + 45°C
- Poam: 98%

- DO rung dong: 2+ 13Hz

- Cdp bao vé bo chi bao goc lai: IP30

- Cap bao vé bo phat goc lai: IP55

- Do cach dién véi vo: > 10MOhm

- Kha nang chong nhiéu t6t va do tin cay cao.

So do hé théng

Module bao gobm 2 phan:
- Phan chi bdo goc lai.
- Phan phat géc 14i.

So d6 téng quan bao gébm céc phan tif co ban sau:

g Display
ADC we o [
RTU » Standardize » (analog/ » (micro .| Interface
o Parallel
Digital) controller)
» R$485
Trong do:

- RTU: Bo phat goc 14i (Rudder Transmitter Unit).

B0 phan thu gbc 141 dang tin hi¢u gbc thanh tin hiéu dién.

Goc 14i tir 40° trdi (PORT) cho dén 40° phai (STBD) sau khi chuyén déi
quay thanh ndi cia bo phat géc 1ai. Qua co ciu co khi s€ lam quay bién tro. Dién
ap cap cho bién trd 1a 24VDC, dau ra clia bién trg 1a tin hiéu dong dién. Vay tu
tin hiéu goc 1ai bi€n thanh dong dién theo ty 1&: 80° v6i dong dién tir 4 + 20mA.
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- Standardize: Bo chudn hod tin hiéu dién dp vao.

Tin hiéu 12 dong dién thu tir bo phat goc 14i s& dua vao qua mach chuin
hoa s€ bién thanh tin hiéu dién tir O + SVDC. Tin hiéu dién ap nay dugc dua vao
bo bién d6i ADC.

- ADC: Bo bién dai tin hiéu dién tuong tu thanh tin hiéu s6.

Chon thiét bi bién d6i twong tu s6 phai c6 do chinh x4c cao, do 6n dinh khi ¢6
nhiéu t6t. Pam bao diéu trén ding ADC bién déi 12 bit, ¢ bo 6n dinh nguén
trong, dau vao dai dién 4p tr 0 = 5 mV.

- uC: Bo vi diéu khién.

Bo xtr 1y trung tam ding VDK c6 toc do cao, nhiéu cong vao ra, c6
cong giao ti€p vGi RS485 va RS232. Mach xir Iy s& 1am nhiém vu thu thap
xur 1y tin hiéu do, nhan biét va diéu khién cdc thiét bi ghép noi.

- Display: Man hinh hién thi LCD.

Thiét bi hién thi s6 ding man hinh tinh thé 16ng (LCD) cho phép hién thi
duoc tén két va trang thai mic két. Dong thoi s& hién thi dong chit canh bao khi
bao do t61 ngudng.

- Interface Parallel: BO truyén thong song song.

Dung dé€ phat tin hiéu goc 14i, dung dudng truyén 8 bit.

- RS$485: Bo truyén thong noi tiép.

Cong giao tiép dung 2 day cho phép truyén thong tin xa.

Chirc nang hoat dong

Trong qua trinh hoat dong ctia tau thuy, tai buong sector 14i sau khi co cau
banh lai quay mot goc nhat dinh s€ lam cho bién tré bén trong bd phat goc lai
quay 1 goc twong ting. Khi bién trd quay thi 1am gid tri dién trd dau ra thay doi
theo, ddn dén dong dién ra ciing thay déi tuong tng. Dong dién ndy truyén lén
bo chi bdo goc 14i. dong dién nady dugc thu vao mach xir Iy va chuén hod. Trén
bo chi bdo géc 14i s& thu dong dién va xir Iy nay tin hiéu dong dién dé hién thi
trén man hinh LCD.
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Tin hiéu dong dién thu dugc tir bo phat goc 1ai s€ duoc thu vao mach xir
ly. Tai day, dong dién tir 4 + 20mA dugc chuin hoa thanh dién dp vao tir 0 +
5VDC. bién 4p nay duoc duwa dén mach bién déi ADC. Tin hiéu dién 4p 0 +
5VDC dugc chuyén doi thanh tin hiéu s6 12 bit. Trén mach x{r ly trung tam sé&
thu di liéu va xt 1y tin hiéu s6 nay. Trén man hinh s& thé hién géc 14i bang cac
tin hiéu gach doc va mii tén chi huéng.

3.9.Thiét bi tu dong phat bao tin hiéu suong mu

Dac tinh ky thuat
- Nguon cap: 24VDC (-10% = 20%).
- bién ap cap cho coi hu: 110V —220V.
- Dong cap cho coi 16n nhat: 10A.
- Cong suat toan Module 15W
- Thot gian tdc dong 1.5s

- Dai nhiét do moi truong lam viec  -20° +45°C

- Do 4m 98%

- Do rung dong 2+13Hz

- Do cach dién véi vo >10MOhm
- Cap bao vé: IP30

Kha nang chong nhiéu t6t va do tin cay cao.

Mtc do 6n khi dang hoat dong khong dugc cao hon 60dB.

C6 nguon ac quy du phong.
- Thiét bi phai dugc noi dat véi vo tau.

So do hé thong

Theo nhiing tinh ning, yéu cau cua thi€t bi cu thé 1a thi€t bi phai c6 kha
nang nhan 1énh tur cidc nut chic nang va thuc hién theo dung chic nang da lua

chon. Thiét bi bao gdm cac phan tr chinh sau:

- 1 Mainboard xtr 1y chinh.
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- Mat panel da dugc gan cdc nit & cdc ché do diéu khién va cac den tuong
ung.

- Vo hop bao vé Main va cau déu.

- Hop diéu khién tir xa.

So d6 khoi hé thong:

KHOI DEN
HIEN THI

KHOI XULY
TRUNG TAM

KHOINUT
AN

KHOI

CACHLY Loy

Chitc nang cua cac khoi duoc chi ra nhu sau:

0 Khoéi nguén: Cung cdp ngudn 24VDC va 5VDC di 6n dinh cho mach, 16i
vao c¢6 cau chi bao vé qua tai, chdng dau nguoc.

0 Khai céach ly: Cach ly vé dién giita nguén ctia mach dién va nguon cung

cap cho coi.
Khoi den hién thi: Chi thi ch€ do duoc chon.
Coi hi: Canh bdo bang am thanh khi xay ra su c6.

Khai nit an: Cho phép nguoi dung lua chon cac ché do.

o O O o

Khéi xtr 1y trung tdm: C6 nhiém vu nhan trang thai cac nit a4n sau d6 giai
ma va dua ra ch€ do tuong tng véi nit an dugce chon.
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Mach nguyén ly:

< CIREJ SWIC T

|
]

i 37
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s
- ufh
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Chiuc nang hoat dong

Lién tuc gidm s4t tinh trang cla tin hiéu swong mu dé dua ra tin hiéu diéu
khién chuong, coi hodc den khi tim nhin bi han ché.

Viéc diéu khién dugc thuc hién bang nit 4n dua trén co s& phan cap va
dong thu bién vo thép cua diang kiém Viét Nam.
3.10.Thiét bi khéi dong mém dong co cong suat I6n

Pac tinh ky thuat

Céc duong tin hiéu:
- 02 duong dong bo pha
- 01 duong phan hoi dién ap
- 01 dudng phan hoi dong dién
- 12 duong cong suat kich mé Thyristor
- 07 dudng tin hiéu dién khién LCD
- 04 duong tin hiéu giao ti€p véi keypad
- 02 dudng ra t6i cdc phim bAm RUN/STOP trén mat ti diéu khién
e Nguon cap: 380VAC, 50+60 Hz
o Dotré: >1s
e Thoi gian gitta cdc 1an dong cat ngudn lién ti€p > 10s
o Nhiét do: 220°C + 45°C
e DO rung dong: 2+13 Hz
e Doam: 98%
e (Cap bao vé: IP55
e Do cach dién véi vo: > 15 MQ
e Kha nang chong nhiéu tét, do tin cay cao

e Giao dién cai dat thong s6 dé str dung.
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So do hé thong

LCD

Keypad T

% 4@‘
Controller —»  Power

% _/

Feedback signal AC
U, 1
motor
Output signal
Module bao gom 03 khoi:

e Khoi nguén: Cung cép cac ngudn dung cho Module diéu khién va
Module hién thi, cac tin hiéu dong bo, cdc tin hiéu phan héi 4p,
phan hoi dong cung céc tin hiéu cong suat dung cho kich m& cic
Thyristor

e Khoi diéu khién: Diéu khién thoi diém phdt xung kich m& cic
Thyristor & cac pha, dam bao qua trinh khéi dong va dung dong co
dién ra ding véi cac tham s duoc cai dat.

e Khoi giao ti€p: Hién thi céc tham s6, nhan su cai dit tham s6 tir

nguoi st dung thong qua keypad.

Chiuc nang hoat dong

Module khéi dong mém cho dong co cong sudt 16n lam nhiém vu diéu
khién goc md cua thyristor dé thay déi dién 4p dit vao dong co. Module nay
duoc thiột k& va ch€ tao tuan theo cdc tiộu chuộn kĐ thuat va quy pham doi vội
tau bién vo thép dang kiém Viét Nam.

e Diéu khién thoi diém phat xung kich m& cdc Thyristor & céc pha, ddm bdo

qua trinh khéi dong va ding dong co dién ra ding véi cac tham s6 dugc
cai dat.
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e (Cic tham s6 dugc giam sat va cai dat boi nguoi sit dung thong qua man
hinh hién thi LCD va keypad. Nhitng tham s6 nay c6 thé duoc luu lai cho
van hanh k& ti€p hoac tranh phai dat lai khi gap su c6 mat nguon dién.

3.11. Chuan ho4 ban diéu khién tap trung.
a, Phan tich vu nhuoc diém cua ban DKTT thé hé trudc

Viéc diéu khién tap trung trén tau thuy 1a mot van dé quan trong can thiét
dang dugc nganh dong tau quan tam va trién khai thuc hién.

Mot trong nhitng vu diém cua diéu khién tap trung trén tau thuy 1a c6 thé
tap trung tat ca cac dai luong can diéu khién, theo ddi clia con tau nhu cic thong
sO cia may chinh, may phu, may lai,va cac thong s6 nhu miac diau, mic nudc cac
két vao mot trung tam diéu khién con goi 1a Ban diéu khién tap trung budng
mady. Dé tir d6 s§ quan mdy c6 thé theo dbi duoc toan bo tinh trang kj thuat cla
may chinh cling nhu cdc mdy phu va cac thong s6 quan trong khac ma dua ra
phuong phép xir 1y phit hop. Diéu khién tap trung trén tau thuy con lam giam bét
dugc s6 nguoi phuc vu van hanh trén tau va nang cao dugc do tin cdy ciing nhu
tinh an toan khi khai thac con thu. Viéc tap trung diéu khién tai mot tram diéu
khién, cho phép ta chudn hod dugc viéc ché tao ban diéu khién tap trung thanh
nhiing modulle. Nhitng modulle nay duogc két n6i v6i nhau tao thanh hé thong
diéu khién. S6 modulle ( s6 ngin ) ctia ban diéu khién tap trung phu thuoc vao s6

luong cdc thong s6 cin diéu khién va bdo dong kiém tra.

Doi véi cac thiét bi va hé thong trén tau thuy, may chinh ( may dong luc
dé quay chan vit ddy tau ) va cdc hé thong diéu khién né dugc quan tam dic biét.
Trong qud trinh hoat dong viéc do va canh bdo céic thong s6 dé phuc vu diéu
khién may chinh cho tau dugc dat 1én hang dau. Chinh vi vay viéc nghién citu
ché tao céc hé thong diéu khién do bdo tap trung, dugc su quan tAm dic biét cla
cac nha nghién ctiu va san xuét.

K& tir khi dién ra cudc cach mang khoa hoc k§ thuat 1an thi II (vao ddu
thé ky XX ) trén th€ gidi, & cdc nuéc cong nghiép phat trién, ngudi ta da ting
dung cdc thanh tuu k§ thuat thoi ky d6 vao viéc tu dong diéu khién trén tau thuy.

Ban diu nguoi ta con ung dung ciac dang nang luong don gian nhu co
niang, dong ning, thé¢ nang dé diéu khién may chinh. Dic diém cta dang ning
luong nay 1a phai diéu khién tai vi tri dat mdy chinh hoidc cdc khu vuc lan can
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trong budng mdy. Nén s6 luong céc tram diéu khién trén tau thuong nhiéu, din
dén s6 luong nguoi phuc vu trén tau 16n. Thém vao dé viéc dp dung tu dong di€u
khién trén tau rat han ché, nén thoi gian truc ca clia s§ quan trén tau kéo dai, gay
tam 1y cang thang vd mét mdi. Dan dén tau hoat dong kém an toan va c6 thé din
dén su co, do nguoi diéu khién mat tap trung trong khi truc canh.

Do chinh xdc va tdc dong nhanh trong diéu khién 12 mot yéu t6 c6 tdm
quan trong 4t 16n trong cac hé thong diéu khién. Thi & hé thong nay do tdc dong
nhanh va chinh xdc 1a rét thap. Do céc sai s6 vé co khi va thoi gian tré 16n cta
céc phan tir co khi ( 12 nhitng phan tir c6 quén tinh 16n ). C4c thiét bi diéu khién
thudong duoc ché tao ¢ kich thude, khoi luong 16n nén chi€ém nhiéu dién tich va
lam giam thé tich, khoi lugng chd hang cua con tau. Do viéc 4p dung tu dong
hod trong diéu khién 1a khé khin va mic do tap trung clia cic thong so can diéu
khién 12 khong cao, nén ban diéu khién tap trung khong bao quat dugc toan bo
hoat dong ctia con tau. Mat khac viéc do luong, canh bdo cac thong s6 cia may
chinh thuc hién rat khé khan nén thuong xuyén phai c6 nguoi truc canh khi may
hoat dong. Dén khi cic nguén nang lugng khi nén va thuy luc dugc str dung rong
rai trén tau thi mdc do tu dong hod diéu khién trén tau da tién thém mot budc
nhay vot. Cic dai luong diéu khién duoc tap trung & mitc do cao, tao nén cic
trung tam diéu khién 16n, diéu khién hau hét cdc hoat dong ciia cic mdy moc
phuc vu cho hanh trinh ctia con tau. Mic do tu dong hoa dugc nang lén va cac
thao tic diéu khién gidm di, tao su thodi mai va thu gidn cho ngudi s§ quan truc
ca & ban diéu khién.

Ban diéu khién tap trung duogc ché tao v6i cdc hé thong dudng ong thuy
khi, din d4u hodc khi diéu khién. C4c nut an, tay diéu khién chic nang duoc gin
véi céc van huéng dong dé diéu khién chic nang ciia hé thong. Co cau thuc hién
ctia hé thong la cac xy-lanh thuy luc, cac dong co thuy luc va cac tuoc bin khi.
Cac trung tam diéu khién c6 thé duoc dit & bt cit noi nao trén tau, sao cho
dudng 6ng c6 thé dén noi duoc. Cing véi nhitng wu diém vuot troi trén thi su

chinh x4c va do tin cay cao trong diéu khién ciing duoc nang 1én ddng ké.

Cic thiét bi diéu khién bing khi nén va thuy luc c6 do bén cao, hoat dong
tin cay, dé dang trong stra chita va khai thac. Nhung né ciing c¢6 nhiing nhugc
diém nhat dinh d6 la:

- ché tao kho khan, gid thanh dat va khi hoat dong thuong ¢6 do 6n cao.
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- chi phi bao dudng, stra chita 16n.
- kho khin trong bao quan hé théng ong trong diéu kién khi hau bién.

Vé6i hé thong thuy luc can c6 loai dau thuy luc riéng lam moi truong
truyén ap suat. Dau phai duoc loc sach va can tranh cho bot khi 14n trong dau,

gay mat 6n dinh cho hé thong khi hoat dong.

Trong mach diộu khiộn thuy luc ¢ cộc bom thé tich, dong co, van an toan,
tay trang, van di€u chinh dp suét, van chan, binh tich ning, két chita, phin loc,
dudng 6ng... Nén hé thong rat cong kénh. Viéc két noi gitta cac dudng ong thuy
luc trong hé thong 1a kho khan nén ché tao ban diéu khién thanh nhitng module
rat khé khan. Viéc do luong céc dai luong cin quan sdt, theo ddi, kiém tra thuc
hién duoc dé dang hon so véi cac hé thong so khai ban dau. S6 lugng cdc thong
s0 do kiém dugc nhiéu hon, gitip ta gidm sit dugc hoat dong ciia mdy chinh va
cac may moéc phuc vu cho hoat dong cia may chinh mét cach toan dién hon.
Viéc thuc hién do c6 thé 1a do truc tié€p 4p suat, nhiét do thong qua bo chuyén
déi 4p sudt - co nang, nhiét do - co nang. Hoic ciing ¢ thé chuyén ddi tir nhiét
do, 4p sudt, co nang sang dang dién. Sau d6 lai chuyén sang dang co nang thong
qua cdc co cau do dé phuc vu cho viéc do bdo, hién thi két qua do.

Uu diém cta do ludng diéu khién dung nang luong khi nén va thuy luc 1a
c6 do tin cay cao, dé thuc hién. Nhung nhugc diém 1a c6 do chinh xdc khong
cao, thiét bi ché tao kh6 khan, gid thanh dit. Vi cdc thiét bi truyén dan ning
luong khi nén, thuy luc phai chiu duogc ap suit cao, chiu dugc an mon do moi
trudong ddu md va hod chat trén tau dé trdnh su do ri do thung dudng 6ng, lam
giam ap sudt ctua hé thong.

Dén khi nguodn nang luong dién dugc st dung rong rai trén tau thi viéc
diéu khién duogc thuc hién hét sitic dé dang. Cac phan tir diéu khién logic cling
dugc ché tao ngay cang hoan thién hon vé phuong dién ky thuat nham dép dng
yéu cau cua nguoi st dung la that an toan, dam bao thao tac ding va tin ciy,
dong thoi tudi tho cao. Mit khac cac khi cu diéu khién 16 gic ciing ¢6 kich thudc
nho hon, thuan tién cho viéc lap dat trén tau. Do d6 ban diéu khién tap trung
dugc ché tao gon nhe hon. Miic do tich hop céc chic niang diéu khién, cac thong
s0 theo doi kiém tra da & mutc do cao. Toan bo cac d6i tugng diéu khién duoc tap
trung vé€ diéu khién tai mot tram. Viéc diéu khién duoc thuc hién hét siic don

gian, chi cAn mot (1) thao tic phat lénh duy nhat. Sau d6 hé thong diéu khién sé
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thuc hién cac Iénh diéu khién ti€p theo, theo mot chuong trinh da dat trude. Viéc
diéu khién duoc thuc hién chinh xac, nhanh ( do thoi gian qud do dé chuyén
trang thdi cua cdc phan tir dién diéu khién 1a rat ngan ).

Viéc do luong ciing dugc thuc hién hét sic dé dang. Tat ca cac dai luong
can do du khong mang tinh chat dién, déu duoc chuyén thanh dién va duoc do
boi cdc co cau do; dién i, tir dién, dién dong, sit dong hay cam tng. Uu diém
cua viéc do luong dién la d6 chinh xac cao, tic dong nhanh va gia thanh r¢.
Nhuoc diém cua cdc hé thong do bdo kiéu dién 13; thudng chiu tic dong cua
nhiéu tan s6 cao cua séng vo tuyén, su gidn nd vi nhiét cua cac co cau do do moi
trudng trén tu c6 nhiét do thuong xuyén thay doi, su chdn dong thudng xuyén
do song gid, su lam viéc cia may chinh. Tao nén sai s6 cua cac co cau do do tac
dong x&u dén su chinh xac ctia cac chi tiét co khi va tir trudng cua cac co cau do.

Ngay nay cung v6i su phat trién ctia khoa hoc k§ thuat, duoc su quan tam
ctia nha nudc, co quan chi quan, nganh déng tau nudc ta da dat duoc nhiing tién
bo dang ké. Ching ta da cho ra doi nhitng con tau chd hang da nang, chuyén
dung, c6 trong tai 16n, ving hoat dong khong han ché. Cu thé 1a cac tau 11500 T;
Bach Dang Giang...Va tién t6i 1a cdc tau 20.000 DWT; 50.000 DWT; tau dau
100.000 DWT.

Trén tau 11.500 DWT da trang bi mot (1) trung tam diéu khién rat hién
dai v6i ddy du céc chitc nang can diéu khién, dugc bo tri trén ban diéu khién tap
trung buéng mdy. Hé thong diéu khién mdy chinh cua tau 11.500 DWT, dung
niang luong dién diéu khién. Céc 1énh diéu khién tir ban diéu khién tap trung,
thong qua mot loat cac co cau trung gian. Sau d6 dén co cau thuc hién nhu ; van
dién tir, dong co dién ... Trong hé thong nay, da két hop ca k§ thuat diéu khién s6
va k§ thuat diéu khién tuong tu. Céc phén tir trong cdc mach diéu khién tuong tu
thudng 1a role, cong-tic-to, cac linh kién ban dan roi rac. Mach tuong tu thudng
duoc dung trong viéc diéu khién cdc qué trinh, diéu khién cdc hoat dong cia d6i
twong diéu khién.

Céc mach s6 chu yéu duoc st dung trong cac mach do b4o va hién thi cac
thong so6 cua do6i tugng diél khién. Hé thong bdo dong kiém tra dugc ché tao
thanh céc modulle. Mbi thong s6 cin bdo dong kiém tra dugc dua vao mot

modulle dé kiém tra vd bdo dong tinh trang hoat dong ctia thong s6 do.
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Viéc do va bdo dong kiém tra cdc dai lugng khong dién duogc thuc hién
bing céach dung céc sensor dé chuyén cac thong s6 d6 sang dién ap hodc dong
dién. Sau d6 tin hiéu ty 1& dién 4p, dong dién dugc khuéch dai hodc bién doi
twong duong sang dang s6 hay tuong tu dé phu hop véi ddu vao clia cac modulle
bdo dong kiém tra. Ngoai viéc dua vé ban diéu khién tap trung, cic tin hiéu con
duoc dua dén céc vi tri khdc nhu buéng 14i, bang dién chinh, dé tién cho viéc
diéu khién con thu. Ban diéu khién tap trung cua tau 11.500 DWT da ddp tng
dugc kha diy du cdc yéu cdu cua mot trung tam diéu khién vé mat cong nghé va
su tién loi trong sir dung. Nhung ngay nay véi su phét trién nhu vii bdo ciia cong
nghé diéu khién va do ludng, cdc mdy tinh dién tir vGi kha nang xtr ly nhanh,
chinh xdc va cdc phan mém thong minh dugc viét cho mdy tinh, da chiém uu thé
hon hén cdc hé théng cii. Do d6 nhugc diém cla cdc hé thong trén céc tau cla
nudc ta dd déng nhu Tau 11.500 DWT... 1a : cdu tao cong kénh, phiic tap va tic
dong cham, thiéu chinh xac, khong tién lgi cho nguoi st dung.

Hién nay cling v6i su phat trién rdt manh mé ctia khoa hoc k§ thuat, cong
nghé vi dién tir va cong nghé phan mém. Cic hé thong do ludng va diéu khién
trén tau da dan t6i mic hoan thién. Cic tram diéu khién truéc day 1a nhiing hé
thong logic, roi rac, cong kénh, kh6 bao quan trong moi truong khic nghiét clia
bién . D3 din duoc thay thé biang nhitng hé thong gon nhe hon, 1a su két hop gitta
cac phan tir 16gic, cac mach dién tir va cac khoi vi xtr 1y. Chuong trinh diéu khién
dugc 1ap trinh truéc bang phan mém va dugc cai dat sdn trong mdy tinh cua hé
thong. Nguoi diéu khién ¢ thé thao tdc diéu khién bing cdc phim chic ning
trén ban diéu khién. Hodc c6 thé diéu khién bang cic phim chic niang trén man
hinh ctia mdy tinh, thong qua ban phim ctia may tinh. Hé thong do luong va canh
bdo ctia may chinh va cac may phuc vu cho may chinh dugc thiét k€ trén co s&

két hgp cac mach dién tir va cac bo vi xtr 1y, dua trén cong nghé k¥ thuat so.

Ciac thong so cin bdo dong kiém tra, duoc theo ddi biang céc sensor. Sau
d6 tin hiéu dugc chuyén déi thanh tin hiéu s6 va duoc dua vao mdy tinh thong
qua cdc card ghép noi. Tai may tinh, tin hiéu dugc xir 1y va hién thi trén man
hinh mdy tinh. May tinh ciing dua ra céc tin hiéu bao vé dén hé thong, thong qua
mach diéu khién cta cac hé thong d6, néu bo vi xir 1y tinh todn va nhan thdy

thong s6 d6 da & mic can bao vé.
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Qua trinh xtr 1y tin hiéu do luong va canh bdo tai may tinh, dugc lap trinh
bang phan mém va cai dat trong mdy tinh. Viéc tng dung may vi tinh vao k§y
thuat do ludng va diéu khién da dem lai nhitng két qua ddy tinh uu viét. C4c thiét
bi, hộÂ thong do ludng va diộu khiộn ghép nội v6i may tinh cộ do chinh xdc cao,
thoi gian thu thap s6 liéu ngén, nhung di€éu ddng quan tam hon 1a mdc do tu
dong hod trong viéc thu thap va xt 1y céc két qua do, ké ca viéc lap bang thong

ké ciing nhu in ra két qua.

Uu diém ndi troi hon han cta hé thong loai ndy 13 su gon nhe clia hé
thong va do chinh x4c cao trong diéu khién va do Iudng canh bdo. Mat khic
chuong trinh diéu khién ciing duoc thiét k& t6i uu theo tu duy méi ctia diéu khién
hoc. Khé khin chinh ctia hé thong 1a doi hoi nguoi sit dung phai ¢6 trinh do hi€u
biét vé tin hoc. D€ ting dung c6 hiéu qua céc thanh tuu clia khoa hoc k¥ thuat
diéu khién, cong nghé thong tin, cdc cong nghé mdi trong ché tao thiét bi dién,
nhim muc dich thod man céc yéu cdu cla diang kiém, su tién Igi trong sit dung
va tinh kinh t&€ cao trong khai thac con tau. Xuat phat tir yéu cau doé ta can phai di
dén chuin hod viéc ché tao céc ban diéu khién tap trung buéng mdy dé thuan

tién cho viéc lap dat, sir dung , thay thé va di dén san xuat hang loat.
b, Chuédn ho4 ban diéu khién tap trung buéng may

Vé két cau co khi

Ban diéu khién tap trung dugc ché tao thanh ciac module. Cic module nay
duoc ghép ndi co khi v6i nhau tao thanh mot day dai chay doc theo budng diéu
khién (xem hinh v&). Gifta cdc vach ngan clia cac module c6 céc 16 hong, dé
phuc vu cho lién két tin hiéu gitta cac khoi v6i nhau. Phia trude ctia ban diéu
khién gém mot mat phang ditng va mot mat phang ngang giao v6i nhau. Trén hai
mit ndy c6 céc vi trf dugc chd sdn dé ga lap cdc thiét bi do ludng, diéu khién va

chi bao phuc vu cho hé théng diéu khién.

Céac modul dugc ché tao doc 1ap bang thép tdm day 1,5 mm, khung bang
thép gbc. Bén ngoai dugc son bang mau ghi sdng, bén trong moéi modul cé céc
bo g4 duoc han vao vach dé 1ap cac thiét bi ctia hé thong diéu khién. Ciac modul
nay dugc ché tao dam bao viéc lap ghép dé dang thuan tién. Khi mot modul bi
hong thi ¢6 thé thay th€ biang module tuong duong. Cac module dugc ghép noi
v6i nhau bang vit, hé diéu khién dugc ndi bing jic cim hoic coc noi day.
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Vé chiic ning

Cac modul (cic ngin) duoc chudn hod thuc hién cac chiic ning riéng va dugc bo
tri thich hop tao thuan lgi cho nguoi st dung, van hanh, theo doi dé dang. Tuy
thudc vao nhom thiét bi phuc chu cho may chinh, may phu hay thiét bi thong tin
lien lac ma ta b6 tri hé thong diéu khién va hién thi clia né vao mot ngin cua
ban diéu khién. Péng thoi c6 thé phoi hop céc chiic niang giita cdc modul véi
nhau ma c6 thé theo ddi céc thong s6 biang deén hiéu va bang man hinh mdy tinh.
T d6 dua ra bdo dong cho ngudi van hanh biét d€ c¢6 bién phap xir 1y phit hop
hoac dua tin hiéu dung su c6.

NGV SO 7 NGAN SO 2 NGAN SO 5 NGAN SO 4 NCAN SO 5
o o DONG HO HH
CAC KENH DONG HO PO CAC DEN CHI BAO
CHI THI BAO DONG | 4P SUAT CAC THONG [MAN HINH THIEN TH|| BONG HO CHI BAO | VA BAO DONG
BANG DEN LED | S8 CUA MAY CHINH | CAC THONG SO VONG QUAY CAC MAY PHY
DO BAO MAY CHINH  MAY CHINH

N T i S A A

W27 7

AT A AT AP N ST TN LA,

I Y MAT AV S B N A A DV FH TN TR,
Toy 18m bdng dien
—> ‘ ‘ —> ‘ ) ( ) (C D)
B | e L B L
COC|NOI DAYN DUONG DONG COC NOI DAY COC NOI DAY CQC NOI DAY

1

Dudng 8ng
do ap sudt

1

L&i chui cap

Ban 1&

‘c.w CO KHi-DIEN-DIEN TU

TAU THOY

AN DU KHIEN TAP TRUNG BUONG MAY
BAN VE HINH DANG BAN DIEU KHIEN TAP TRUNG

KC-06 [ 56 to: 67
KC-06-07 | T0 56 14

Hinh déng téng thé ban PKTT KC06

V6i ban diéu khién tap trung buéng may ta c6 thé chia thanh cdc modul

(cac ngan) dugc bo tri cac thiét bi v6i nhitng chiic nang sau:

+Ngan thuc hién chitc niang theo ddi cdc théng s6 cia mdy phu bang dén
két hop cling cdc chuyén mach, niit 4n bdo dong, dimg va goi tho may. Ban ghi
nhat ky tau va ta dung tai liéu.

+Ngan theo doi cac thong s6 dp suat cua mdy chinh. Gom cac dong ho do
ap suat, dugc ndi vGi cac 6ng dan chat truyén dp suit tGi dong ho. Viéc do dp suat
c6 dung sensor bién ddi tin hiéu 4p suat thanh tin hiéu dién.
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+Ngian may tinh dién tir, dién thoai tu dong, dong h6 hang hai va hé thong

thong thoai lién lac gitta buong may vGi buong 14i va buong may l4i.

+Ngan thuc hién chiic nang diéu khién may chinh. Ngan ndy gém cac phan
tlr diéu khién logic, cdc card diéu khién k¥ thuat s6 dé phuc vu cho viéc diéu
khién, bdo dong va bdo vé mdy chinh. & ngin nay con lap dat hé thong tay chuong
truyén lénh dé phuc vu diéu dong mdy tai budéng diéu khién va buéng may.

+Ngan bdo dong va thuc hién thu tra Iénh diéu khién may. Ngan nay c6 cdc
thiét bi thuc hién chiic nang bao dong ( thiét bi cudi cua hé thong bao dong ) va
thiét bi thong bdo tra 1énh tir buong may 1én.

Vé lién két dién

Pé phuc vu cho mdy chinh hoat dong, tit ca cdc mdy phu phuc vu cho
may chinh déu phai lam viéc binh thuong. Chinh vi 1& d6 cdc hé thong dicu

khién mdy chinh va may phu c6 lién két vé dién véi nhau.

Theo thiét k& chuin, mdi ngin cua ban diéu khién sé duoc 1dp dat mot hé
thong diéu khién nhat dinh. C4c hé thong nay c6 cdc ddu vao va diu ra duoc dua
dén cac cau dau, phuc vu cho lién két giita cac hé thong.

Néu cac hé thong chi lién két dién v6i nhau & dang tin hiéu tuong tu
( analog ), thi c6 thé noi qua hé thong day din. Da6i vé6i cdc tin hiéu ¢6 dong, ap
nho hoic & dang tan s, thi cdc day cdp dan tin hiéu can dugc boc kim dé chong
nhiéu, vo boc kim phai dugc n6i mat. Po6i v6i cac hé thong cé lién két tin hiéu
vGi nhau & dang s6 ( digital ), thi tin hiéu trudc khi dén cac hé thong khac can
phai duoc s6 hod. Sau do tin hiéu duoc dua qua céc cong giao tiép s6, theo chuin
RS-232 hoac RS-485 ...

Vé khai thac sit dung

Pé khai thdc hé dong luc buéng mdy néi chung va cac hé diéu khién tir xa
tai ban diéu khién tap trung néi riéng duoc an toan tin ciy, nang cao nang suit
ctia hé thong... Poi hoi nguoi sit dung phai thuong xuyén theo doi su lam viéc
bimh thuong ctia hé thong, tir d6 14p ra mot qui trinh khai thac st dumg hop ly
sao cho hé thong phat huy hét dugc cong suit cua hé thong.

Pé hé thong lam viéc ¢6 hiéu qua thi truée khi cho hé thong 1am viéc can

quan tam mot s6 van dé sau:
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+ Kiém tra ngudn cung cip bang cich kiém tra cac dén nguén, thong qua
céc von k& kiém tra xem dién 4p hoat dong cé du hoidc c6 dao dong hay khong.
Diéu nay rat quan trong doi véi hé thong st dung céc phan tir dién tlr s6. Thir cdc
mach bdo dong, cidc deén bing nit an thir den, cdi. Kiém tra cdch dién cua hé
thong, néu thap phai nang cao cach dién.

+ Kiém tra viéc dau day t6i cac ddu vao/ra ctia ban diéu khién, xem viéc
ti€p mat c6 dam bao hay khong.

+ Kiém tra cdc dudng ong va cdc van xem ¢4 bi niit v, do lot khi hodc dau
hay khong. Néu cé phai xtr 1y kip thoi, vé sinh cac phin loc trudc khi hé thong
lam viéc.

+ Kiém tra cdc dong hé chi bdo khi, ddu diéu khién va khi khoi dong xem
c6 con hoat dong nira hay khong.

Trong qua trinh cac hé thong lam viéc, nguoi sit dung phai thuong xuyén

theo ddi cac van dé sau day:

+ Kiém tra su lam viéc binh thuong cta hé thong, thong qua dén chi bdo

trén ban diéu khién va trén CPU cta mdy tinh.

+ Ki€m tra tinh trang 1am viéc cua céc van, dudng 6ng, cdc phin loc, néu c6
hién tuong bat thuong phai xur 1y kip thoi.

+ Khi c6 bdo dong su ¢6 can binh tinh phat hién nguyén nhan, xt 1y ngay

dé hé thong 1am viéc an toan va tin cay.
c, Mo hinh ban diéu khién tap trung buéng may

Tu nhitng phan tich néi trén, ching t6i dwa ra mo hinh ban diéu khién tap
trung buong may cua tau ¢ 4000T nhu sau.

Ban diéu khién tap trung dugc chia thanh nam (05) ngan. C4c ngan duogc
ch€ tao roi va ¢ thé liộn két v6i nhau bang cdp n6i qua cộc coc ddu day hoic
bing giac cam.

+Ngan s6 1: Bao goộm cộc kộnh chi thi, bdo dong bang den LED do bdo
cac thong s6 ctia mdy chinh va may phu. Cac thong s6 duoc dua dén tr cac
sensor qua hop role. Médi kénh tuong ting v6i mot thong so thé hién bang cac khe
cam TMA,TMB,TMC.
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Trén mdi khe cam 1a mot card phuc vu viéc do bdo va bao vé doi véi thong
s tuong tng cta do6i twong diéu khién dua dén. Card nay dugc xay dung bing
céc phén tir dién tr s6 va cdc mach vi diéu khién. Quad trinh diéu khién do bao va
bao vé dugc nap san trong bo nhé cua card. Khi thong s6 vugt qua mic cho
phép, card ndy s& cdp tin hiéu bao vé dén hé thong diéu khién dé bao vé su hoat
dong an toan cua doi twong diéu khién. Trong qud trinh khai thiac néu xay ra
hong héc ta ¢6 thé thay thé€ mot cdch dé dang.

+Ngan so6 2 duoc lap dat cac dong ho do dp suat dau LO, FO, DO céip cho
mdy chinh. Cac dong ho do ap sudt khi diéu khién, khi khoi dong, khi ting ap
phuc cu may chinh; cdc dong h6 do ap suat nudc lam mat, dau boi tron phuc vu
may chinh.

Céc dong ho nay duoc ndi véi cac 6ng mao dan, dugc ché tao bang cac vat
lieu chiu duoc dp sudt va it bi thay d6i tinh chat vi nhiét cling nhu cdc diéu kién
khéac nghiét khac trén tau. Cdc ong mao din nay duoc ndi t6i cdc bo cam bién
nhiét do va 4p suat. Cac bo cam bién nay s& chuyén tin hiéu cam bién duoc ra
dang 4p suat trong 6ng mao dan va dua tGi dong hoé do. Moi truong truyén ap
sudt trong ong mao din c6 thé 1a chat long hodc chat khi. Ta ciing c6 thé thay
cach do 4p sudt tryc ti€p bing viéc dung sensor chuyén déi tin hiéu ap sudt thanh
tin hiéu dién.

+Ngan s0 3 dugc bo tri hé thong dién thoai thong thoai va dién thoai tu
dong nham phuc vu qud trinh lién lac cta s§ quan mdy. DPong thoi trang bi 01
dong ho tau thuy va hé thong may tinh phuc vu cho do luong va bao dong cac
thong s6 ctia may chinh ciing nhu cdc may phu buoéng may khi vuot qua ngudng
dat. Cac thong s6 cia may chinh va cac thdng s6 phu khac tir cac sensor dugc
dua dén ban DKTT qua khéi xt 1y tin hiéu va bo chuyén déi A/D dua dén may
tinh.Tai mdy tinh cdc thong s6 c6 thé duoc dat cac ngudng bdo dong hodc canh
bao do ngudi diéu khién dat trudc.

+Ngan s6 4 12 khoi diéu khién mdy chinh v6i hop ro le diéu khién may
chinh va céc thiét bi bao vé, dong ho chi bdo vong quay.

Khoi diéu khién mdy chinh thuc hién cdc chitc nang khai dong, dimg, ddo
chiéu quay mdy chinh. Khéi nay con cé nhiém vu bao vé mdy chinh khi cac

thong s6 dam bao lam viéc an toan cia may chinh vugt qua ngudng cho phép.
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Pé diéu khién cho mdy chinh 1am viéc theo yéu cau, ngudi diéu khién chi
viéc phat 1énh diéu khién tai ban diéu khién. Sau d6 hé thong diéu khién s& thuc
hién cac 1énh ti€p theo bdi mot chuong trinh da dinh trudce.

1100
400 650 e ° 1100 500
ol ) |
_ N
r=1
o : [ ]
L-J gl i
I . NGAN NGAN NGAN NGAN NGAN E —
I s6 1 s6 2 6 3 s64 | sO5 B) Lo N
L. N
- AN L
h ‘ 1400 1300 A 5—”J 20 B9
150 400 550 550 550 400
e [T ] ®
I T 1L 1T 1T
| wownawe | LB crul B | wower || | wowoe ‘C ET | w6 i
8 ] 0 [t | vt | b q gl b
] (== H|B = | =
[ala ||B 18 S|[0a0a0 ] IENEE

800
1050

€QC NG| DAY,

BAN DIEU KHIEN TAP TRUNG BUBNG MAY [ kcos [s610:57
VE KICH THUGC BAN DIEU KHIEN TAP TRUNG | he-o6-07 [Tas6: 14

CIY CO KH-DIEN-DIEN TU TAU THOY} o

+Ngan so 5 lap dat cac dén bdo 1am viéc cua cdc mdy phu va cdc may
phuc vu cho may chinh lam viéc bao gdbm dén bao cac thong s6 nodi hoi, may l4i,
may phat dién.

Heé thong tay chuong truyén lénh ciing duoc b6 tri & ngan nay, nhim muc
dich lién lac giita ban diéu khién tap trung va buéng 14i dé thuc hién nhan tra
lénh diéu khién mdy chinh.

Két luan

Trong thoi diém nuéc ta dang ddy nhanh qud trinh hoi nhap vao doi song
kinh t€ quoc t€. Viéc ung dung nhitng thanh tuu khoa hoc k¥ thuat ctia cac nudc
tién tién vao cac nganh cong nghiép néi chung va nganh déng tau néi riéng la

mot viéc can thiét nham thic ddy nganh déng tau phat trién.
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Mait khac dé nhitng con tau xuat xudng tir Viét Nam ¢6 nhing tinh nang
k¥ thuat wvu viét va tinh kinh t€ cao trong khai thdc, ta can thiét phai chudn hod
viéc thiét k&€ va ché tao cdc hé thong diéu khién trén tau noéi chung va ban diéu
khién tap trung budng mdy néi riéng. Trong chién luge noi dia hod nganh dong
tau cta Dang va Nha nudc ta nhim muc dich xudt khdu. Viéc chuén hod trong
ché tao ban diéu khién tap trung 1a nhim muc dich d4p tng nhu ciu str dung trén
th€ gidi va phit hop vdi cdc qui dinh quoc t€ va tieu chuén cta t6 chitc IMO.

Trén co s& vat chat va kha nang ky thuat hién cé ctia ciua Cong ty, clng
vGi nhitng tién bo da dat dugc trong nganh dong tau ¢ nudc ta. Ching toi dua ra
phuong 4n kha thi dé ché tao ban diéu khién tap trung phuc vu cho cic tau c&
nho, theo cac tinh nang ky thuat va muc dich st dung nhu da phan tich & trén.
Qua thi€t ké nay, ching td6i muon déng gép mot phuong an ti€n téi san xudt hang
loat céc ban diéu khién tap trung dén co quan chli quan dé ddy nhanh qué trinh
nodi dia hod nganh déng tau & nudc ta.

3.12. Chuan ho cac bang dién chinh cho céc loai tau déng méi

Cau tao bang dién chinh

Bang dién chinh két cdu bing thép, kiéu ding chong dot dit trong budng
bang dién gbm 7 ngin dugc ché tao roi ghép véi nhau bang écu, bu long :

Ngan phu tai 220V

Ngan may phat so 1

Ngan hoa dong bo va phan tai

Ngan may phat so 2

Ngan phu tai 380V

Ngan khoi dong s6 1 (Cac phu tai 380V)

Ngan khoi dong s6 2 (Cac phu tai 380V)
Bang dién chinh c6 kich thudc nhu sau:

Chiéu dai : 4100 mm

Chi€u cao : 2130 mm

Chiéu rong : 800 mm
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Bo tri mat trude bang dién chinh

Ngdn phu tai 220V

Phia trén b6 tri dong ho do dién ap, dong dién, thiét bi do dién tré cich
dién thanh cai 220V. Phia dudi bo tri cac ap t6 mat cap dién cho cac phu tai
220V, cdc bang dién chiéu sang va cac thiét bi do ludng chuyén mach.

- Ap t6 mat cap dién cho bang dién thong tin tin hiéu

- Ap t6 mat cap dién cho bang dién chi€u sang chinh so 1
- Ap t6 mat cap dién cho bang dién chi€u sang chinh so6 2
- Ap t6 mat cap dién cho bang dién chi€u sang chinh s6 3
- Ap to6 mat cap dién cho bang dién chiéu sang chinh so 4
- Ap t6 mat cap dién cho bang dién chi€u sang chinh s6 5
- Ap t6 mat cap dién cho bang dién chi€u sang chinh s6 6

- Ap t6 mat cap dién cho bang dién phu cong suit nhdé gom may
khoan, m4y mai va du phong.

- Ap t6 mat cap dién cho bang dién nha bép
- Ap t6 mat cdp dién cho bang dién 6 cdm sinh hoat
- Ap t6 mat cap dién cho bang dién su co
- Ap t6 mat du phong
- Thit c4p cuia bién 4p s6 1 pha (R)
- Thit c4p ctia bién dp s6 2 pha (S)
- Thit c4p cua bién ap so6 3 pha (T)
Ngan may phat 1
B0 tri cac thiét bi do luong, bao vé va theo déi may phat so 1

DH1  :Den hiéu xoay chiéu 380V/12V - I1W

Al : Ampemét xoay chiéu ¢6 thang do 0 - 600A
Vi : Von mét xoay chiéu c¢6 thang do 0 - 600V
Hzl : Tan s0 k& c6 thang do 45 - 55Hz
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KWI
CAl

: Kiloodt c6 thang do 90 - 0 - 600KW
: Chuyén mach ampe 380V - 10A -5 vi tri

DHDC : Bén bdo nguén bang dién mot chicu 24V

CVl
CTG
CTS1
ACBI

: Chuyén mach von 380V - 6 vi tri
: Chuyén mach diéu chinh tay ga MF1 380V - 10A - 3 vi tri
: Cong tac sdy MF1 220V - 10A

: Ap t6 mat téng cip ngudn tir mdy phat s6 1 1én thanh c4i

Ngdn hoa dong bé va phdn bo tdi

Trong ngan nay bo tri cac thiét bi phuc vu viéc hoa dong bo hai mdy phat

cong tac song song va phan bo tai. Pong thoi bo tri bang den tin hiéu theo doi

tinh trang kƠ thuat cia may phat, thanh cội trong qua trinh hoa dong bd va phan

tai bang tay va tu dong.

CMS : Chuyén mach hoa 380V- 10A- 3 vi tri
SY : Dong bo k&
SYL : Dén hoa (Hoa bang tay theo phuong phap dén tét )
ASD : BO hoa ty dong
ALD  :Bo tu dong phan tai
RY :Hop ro le
ANN  :Bang den tin hiéu chi thi
Ngdn mdy phdt so 2

Bo tri cac thiét bi do luong, bao vé va theo déi may phat s6 2 giong nhu

may phat so 1
CTG
CMM
CMA2
CFS2
CMV2
ACB2

: Chuyén mach diéu chinh tay ga MF2 380V- 10A
: Nt thir dén bao giam cach dién 250V- 5A

: Chuyén mach ampe 380V- 10A- 5 vi tri

: Cong tac sdy 220V-10A

: Chuyén mach von 380V - 6 vi tri

: Aptomat tong cap dién tir MF, lén hé thong thanh céi
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Ngdn phu tdi 380V

Phia trén bo tri thiét bi do dién trd cach dién thanh cai 380V va dén chi thi
cac pha. Phia du6i bo tri cac aptomat phu tai cap dién cho cac bang dién phu , va
mot s6 phu tai quan trong cin 1ay dién truc ti€p tir thanh cdi. Cac bang dién phu
két ciu bang thép, kiéu treo chéng dot dit & nhitng noi phit hop cung cép dién
cho cac nhom phu tai.

- Aptomat cdp dién cho dong co may lai so 1

- Aptomat cap dién cho cum diéu hoa khong khi

- Aptomat cép dién cho bang dién nodi hoi gom céc phu tai:
+ Bom cép nudc noi hoi s6 1
+ Bom cép nudc noi hoi s6 2
+ Bom cdp dau noi hoi s6 2

- Aptomat cap dién cho mdy lanh thuc phdm

- Aptomat cap dién cho bang dién toi thang man gom :
+Toi thang man so 1
+Toi thang man so 2

- Aptomat cap dién cho bang dién toi xudng ctu sinh gdbm cac phu tai
+T0i xudng ctu sinh 1
+T06i xudng ctu sinh 2

- Aptomat cap dién cho bang dién dong luc dat tai buong bom thuy luc gom
cac phu tai :

+Quat buong CO,
+Quat budng hang s6 1
+Quat buong hang s6 2
+Thiét bi sudi

+Quat buong vé sinh

+Quat budng tam giat
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- Aptomat cép dién cho bang dong luc 2 dat tai san budng may goém phu tai:
+Bom Hydropho so 1
+Bom Hydropho s6 2
+Bom dau can
+Bom phan ly dau nuée
- Aptomat cap dién cho thi€t bi san xuat nudc ngot
- Aptomat cap dién cho bang dong luc 3 dat tai buong may gom céc phu tai:
+May loc dau LO
+May cap dau DO cho may chinh
+Mady loc dau DO
- Aptomat cép dién cho bang dong luc 4 gom cac thiét bi may loc dau HFO
- Aptomit cép dién cho bang diéu hoa khong khi budng diéu khién

- Aptomat cép dién cho bang dién phu cong suit nho dat tai buong may
gbm cdac phu tai

+May tién
+Ma4y han
+Pa lang dién
+bong co via mdy chinh
+Thiét bi dot dau can
+Thiét bi str 1y nudc thai
- Aptomat cdp dién cho bang dién nha bép
- Aptomat cdp dién cho bom dau thuy luc s6 1
- Aptomat cdp dién cho bom dau thuy luc so 2
- Aptomat cdp dién cho bom dau thuy luc s6 3
- Aptomat cép dién cho bom dau thuy luc so 4
- Aptomat cap dién cho bom dau nhon boi tron may chinh s6 1
- Aptomat cap dién cho bom dau nhon boi tron may chinh s6 2
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Aptomat cap dién cho bang dong luc gom cac thiét bi cap nhién liéu cho

may chinh.
- So cép ctia bién ap s6 1 pha (R)
- So cap ctia bién ap s6 2 pha (S)
- So cép ctia bién ap s6 3 pha (T)
Ngdn khoi dong so'1

B0 tri cac ap t6 mat cap dién cho cum khoi dong so 1 phu tai 380V sau va

ndt an khoi dong va dung tai bang dién chinh.
- Aptomat t0 mat cap dién cho bom nudc bién 1am mat may chinh so 1
- Aptomat to6 mat cip dién cho dong co may nén khi kh.dong MC s6 1
- Aptomat to6 mat cip dién cho dong co bom nudc ngot .mat MC s6 1
- Aptomat to6 mat cap dién cho dong co bom chita chdy dung chung
- Aptomat t6 mat cap dién cho dong co bom van chuyén ddu HFO
- Aptomat to mat cap dién cho quat thdi budng mdy so 1
- Aptomat t6 mat cap dién cho quat hiit buéng may
- Aptomat to mat cap dién cho bom van chuyén dau LO
- Aptomat to6 mat cap dién cho dong co may nén khi kh.dong MFD
- Aptomat to mat cap dién cho dong co bom nuéc bién 1am mat MP
- Aptomat to6 mat cap dién cho dong co bom nudc ngot lam mat MP 1

- Aptomat t6 mat cip dién cho dong co bom nudc ngot lam mat voi phun

A

soO1
Ngdn khoi dong so 2

B0 tri cac ap t6 mat cap dién cho cum khai dong s6 1 phu tai 380V sau va

ntt an khoi dong va dung tai bang dién chinh.
-Aptomat t6 mat cap dién cho dong co bom nudc bién lam mat MC
- Aptomat t6 mat cip dién cho dong co may nén khi kh.dong MC s6 2

- Aptomat to6 mat cap dién cho dong co bom nudc ngot lam mat MC
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- Aptomat td6 mat cap dién cho dong co bom chita chay dung chung s6 2
- Aptomat to mat cap dién cho dong co bom van chuyén dau DO
-Aptomat t6 mat cap dién cho quat théi buéng may s6 2

- Aptomat to mat cap dién cho mdy lanh thuc pham s6 2

- Aptomat to6 mat cap dién cho dong co may i so 2

- Aptomat to6 mat cap dién cho dong co bom nudc ngot lam mat MP 2

- Aptomat td6 mat cap dién cho dong co bom nudc ngot lam mat voi phun 2
- Aptomat to mét cap dién cho dong co bom hit kho dan

- Aptomat to mat cap dién cho dong co bom nudc bién 1am mat may lanh
- Aptomat t6 mat du trit

- Aptomat t6 mat du trit

Trén mat trude bang dién chinh ctia cdc ngan khéi dong s6 va s6 2 déu bo
tri 1ap dat ampeké dé do dong tai ctia céc phu tai.

Nguyén 1y bang dién chinh

Mach do luong va bdo vé mdy phdt 1

Tin hiéu dong (11A) va tin hiéu ap (11V) duoc dua t6i thi€t bi bao vé may
phéat PG-234. Qua thiét bi PG-234 néu mdy phat xay ra qud tai, ngan mach hodic
c6 cong sudt nguoc dén gia tri tic dong. Thiét bi bao vé s€ gui tin hiéu dén cudén
hit 4p to mat cat 4p to mat ra khoi ludi. Trong trudong hop ¢ qua tai mic 1 (qud
tai nho). Thiét bi bao vé s& gii tin hiéu dén mach ngit su ¢6 (xem so d6) dé cat
céc phu tai khong quan trong. Néu cdn xay ra qué tai nita thi méi gui tin hiéu dé
cat 4p tO mat.

KWI1 :Ladong ho do cong sudt cua MF1

CMAT1 : La chuyén mach am pe dé do dong dién cdc pha ctia MF1 déng
thoi c6 thé do duoc dong dién bo khi ding dién bo

CMV?2 : Chuyén mach von dé do dién 4p cic pha cia MF1 dong thoi do
dién ap ctia mang dién bo khi dung dién bo

Hz : Tan s6 k& do tan s6 cua MF1 va mach dién bo
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Mach hoa dong bo

Diéu kién hoa 1a : Thit tu pha cua mdy phat va lu6i nhu nhau, dién 4p nhu

nhau, tan s6 nhu nhau, véc to dién ap pha trung nhau.
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*Cac phan tu trong so do:

CMS : Chuyén mach hoa c¢6 3 vi tri dé do dién dp gifta cac pha ciia MF1 va
MF2 véi lu6i c6 3 vi tri, vi tri MF1, vi tri MF2 va vi tri ‘0’

L  :Heé thong dén tat

SY :Dong bo k&

PT57 : 200VA ; 400/115V. Bién ap lay tin hiéu cua luéi dién dua vao chan
9,10 ,13 ctia chuyén mach hoa ddu ra 11 , 12, 15 dua dén hé thong dén hoa .
Tin hiéu dién 4p cua MF1 tir (11V) dua dén chan 14 , 17, 18 cta chuyén mach
dau ra 16 ,19 , 20 dua dén hé thong den hoa . Tin hiéu dién 4ap cua MF2 tu
(21V) dua dén chan 2 ,5 ,6 cia chuyén mach. D4u ra 1a chan 4 ,7 ,8 dua dén cdc
den hoa.

EL : La hé thong dén bao giam céach dién

Chuyén mach hoa & vi tri MF1 chuén bi hoa may phat 1 vao ludi

Chuyén mach hoa & vi tri MF2 chuén bi dua mdy phat 2 vao ludi

GRS51 : La thiét bi do dién tré cach dién

M1 : Dong ho megdommét do dién trd ciach dién

CMM : Nt thir dén bdo giam cach dién
*Nguyén ly :

Gia sit may phat s6 1 da cap dién 1én ludi, can thuc hién hoa may phat s6 2
vao cong tac song song. Sau khi cho may phat s6 2 hoat dong khong tai dén gia
tri dién ap dinh miic. Chuyén cong tac chuyén mach hoa vé vi tri MF, lic dé 3
pha R, S, T cia may phat s€ dugc noi tuong tng véi 3 pha R, S, T cta lui thong

qua cac den, hé thong den sé hoat dong.

Néu thit tu pha cia mdy phét va lu6i nhu nhau cac dén s& co sang va ¢6 tat
dong thoi. Bong thoi kim dong b k& sé quay. Néu tan s ludi 16n hon tan s6
may phat, kim dong bo k€& sé quay theo chiéu kim dong ho va ngugc lai. Néu tan
so lu6i va tan s6 may phdt bang nhau kim déng bo ké& chi & vi tri ‘0. Dé diéu
chinh t4n s6 cla may phét ta tic dong vao chuyén mach cla dong co tay ga
(trinh bay trong phan sau). Dé diéu chinh dién 4p clia may phat ta thay déi bién
tré ctia ctia mach kich tir.
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Thoi diém hoa mdy phat vao luéi 1a hé thong den tat va kim déng bo ké chi
6 vi tri ‘0’. Trong thuc t€ ta thuong hoa may phat vao luéi khi tdn s6 may phat
dinh hoa 16n hon tan s6 ludi mot chiit d€ khi déng mdy phat vao ludi thi né nhan
ngay mot lugng tai khoang 5% cong suat dinh miic.

Mach tu dong diéu chinh dién dp va dong cat AF1 va AF2
AVRI1 va AVR2: La bo tu dong diéu chinh dién dp cua MF1 va MF2
VRI1 va VR2 :Labién trd diéu chinh dong kich tir cia MF1 va MF2

Tin hiéu dong cia MF dugc dua vao chan k ,1 ctia bo tu dong diéu chinh
dién ap .Tin hiéu dp cua mdy phat 1dy ti (10V , 20V) ctia mach MF1 va MF2
dua dén bo TDA.

(CC) : Cuon cat dp t6 mat 14y tin hiéu tir mach bao vé mdy phat (so do
15,16)

ben N,D bdo hiéu déng cat 4p to6 mat duge cap dién tir duong (14V,24V)
clia mach béo vé (so do 15,16)

*Nguyén ly :

Khi may phat khong hoat dong chua déng dién vao luéi. Céc ti€p diém phu
bl, b2 déng. Bén N siang bao may chua dong dién vao ludi dong thoi san sang
dua nguodn dién sdy may phat 220V lay tir (so d6 21) vao dién trg sdy. Tiép di€ém
phu ctia day can bing déng lai ngan mach dudng day can bang.

Khoi dong co desel lai may phat quay dén toc do dinh mic. Do cé tur du,
trén phan tng clia may phat s& xudt hién mot siic dién dong cam ting c6 thé dat
tGi 5V. Nho mach phan hoi dién dp trong mach phiic hgp nén qua trinh tu kich
cta mdy dién ra nhanh chong dua dién ap clia may phat I1én t6i khoang (90 -
110)%U,,.. Lic d6 phan hiéu chinh ctia bo tu dong diéu chinh dién 4p s€ hoat
dong diéu chinh dién 4p cua mdy phat vé dién dp dinh mic. Khi déng dién may
phat vao ludi dén D séang s& cit mach sdy va mé ti€p diém cua dudng day can

bing sdn sang cho viéc phan bo tai vo cong khi may phat cong tac song song .
Mach dién sdy

Mach say duoc 14y nguon 220V ,
S1,S2  : dén bao sdy may phat :
CTS : Cong tac sdy
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188H : Cong tac to cdp dién cho dién trd say
Nguyén ly :

Bat cong tic sdy, néu 4p t0 mat chua déng tiép diém phu cua 4p to
mat AF1 déng lai, cong tic to 188H c6 dién déng ti€p diém cta né nguén
220V duoc dua vao dién tro siy.

Nguyén ly mach diéu khién dong co tay ga (xem so do)

Dé dam bdo hoa chinh x4c tdn s6 cdc may phat dién vao luéi ta can thay
déi luong nhién liéu vao dong co diesel lai mdy phat sao cho f . = f, nhd dong
Cco tay ga.

CTG : Cong tac diéu chinh tay ga ¢ 3 vi tri ting giam va vi tri o

FG1 : CAu chi bdo vé mach diéu khién

Khi can tdn s6 mdy phét tang lén ta dua tay diéu khién & vi tri ting, ro le
tang c6 dién, dong co tay ga quay theo chiéu dua thém nhién liéu vao dong co
diesel. Khi do tin s6 cua may phdt s€ tang léen. Nguoi diéu khién quan sat dong
hé Hz, néu dén tin s6 yéu cdu ta dua tay diéu khién vé vi tri ‘0’. Ro le mat dién
dong co tay ga s€ dimg , may phat sé git & tan s6 d6. Trong truong hgp mudn
gidm tin s6 ta 1am nguoc lai .Pua tay diéu khién vé vi tri gidm.

Trong trudng hop chon ché do hoa dong bo va phan tai tu dong thi tin hiéu
dua dén ro le tang va giam nhién liéu cua dong co tay ga dugc thuc hién tu dong
bdi bo ASD va ALD.

Mach ngat su co6

Truong hop dimg su ¢6 miic 1 ( ¢6 chdy & khu vuc buéng may ) . Ta 4n niit
DSI1 cac phu tai AT7, AT14, AT15, AT16, AT23, AT24, AT25, AT30, AT32,
AT35, AT46, AT47 thuoc nhém thiét bi noi hoi va:

Cac may loc dau DO, LO, HFO

May cap dau DO thiét bi cap nhién liéu cho may chinh

Céc bom dau nhon boi tron may chinh

Céc bom van chuyén ddu DO, HFO, LO

Céc quat thong gi6 buong may

Thiét bi d6t dau can

S& tu dong cat ra thong qua cac cuon cat (CC)
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Trong ch&€ do bao vé su c6 muc 2 ( khi xay ra hoa hoan trong khu vuc sinh
hoat ). Ta an ndt DS2 cac phu tai AT11 , AT6 , AT8 , AT18 , AT48 , AT26 ,
AT33, AT34 , AT37 thudc nhém phu tai :

Cum diéu hoa khong khi

Cac quat thong gié ham hang , vé sinh , buéng CO2

Trong ché do bao vé cin sir dung xudng ctu sinh. Ta an nit CTD dé cit cac
phu tai anh hudng dén viéc nang ha xuong :

Céc bom nudc bién 1am mat mdy chinh

Bom hit kho dan

Bom nudc bién 1am mat may lanh

Bom nuéc bién 1am mat may phu
Nguyén ly mach dién bo

PT 500 : 20VA; 400/115V Ia bién ap do luong phan anh dién 4p mang dién
bo dua t6i chuyén mach von ctia hé thong do luong (so d6 17,18)

CT500 : 5VA; 300/5A 1a bién dong do luong 14y tin hiéu dong clia mang
dién bd dua t6i chuyén mach ampe cuia hé thong do ludng

AF1 va AF2: La hai ti€p di€ém phu ctia 4p t6 mat mdy phat .Mang dién bo
chi duogc cap khi hai mdy phat chinh da cat ra khoi ludi
Két luan

Trén day 1a phan gidi thiéu vé bang dién chinh va hé thong phan phoi dién
ning trén tau va tir d6 dua ra chuin hod cédc bang dién chinh. Phan tiép theo gi6i
thiéu viéc thiét k€ va thuyét minh nguyén 1y cia mot bang dién chinh cho tau c¢&
4.000DWT

Bai viét nham muc dich gidi thiéu mot céch tong quan vé bang dién chinh
va hé thong phan phoi dién niang trén tau giup ngudi doc c6 céi nhin téng quan
vé hé¢ thong nang luong dién trén tau cling nhu nhitng yéu ciu co ban bat budc
doi véi mot bang dién trén tau thuy. Tir d6 dua ra phuong 4n chuin hod mot
bang dién chinh trén tau va dua vao san xuit hang loat dap ting nhu ciu phat

trién ctia nganh cong nghiép doéng tau trong nudc
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PHAN IV
PANH GIA VA BIEN LUAN

4.1 Tong hop quy trinh cong nghé ché tao cac san pham.

4.1.1. So do qui trinh cong nghé.

- THU THAP THONG TIN

- YEU CAU KY THUAT

- YEU CAU CONG NGHE ’

- DANH GIA TIM HIEU THIET BINUGC NGOAI SAN XUAT, TIM
HIEU THI TRUONG 5 5

-MUA SAM MAY MOC, TRANG THIET BI SAN XUAT

/
- LUA CHON GIAIPHAP TOI UU
- THIETKE - THIET KE MAU MA, KIEU

- LUA CHON CHUNG LOAI LINH KIEN DANG CONG NGHIEP SAN PHAM
- LUA CHON GIAI PHAP THICH HOP

A

- MUA SAM, NHAP LINH KIEN,
LUA CHON CHAT LUONG <—
TUNG LINH KIEN

/

LAP RAP, TICH HOP CAC LINH
—»] KIEN ROI THANH MODULE,
THANH CAC PANNEL

A

\ - GIA CONG TON, SAT, BAKELIT,
. . N CACVOTU o
= MAINGIRMEN, OHRONGs - SON TINH PIEN CAC VO HOP
= AR, AT GIIA ROUIE - LAM ETEKET
- THUCAC CHE DO TAIPHONG - AN R NSE
THINGHIEM
=.
ke
on
=
¥o)
<
/

- PHUN SILICON, EBOXI
- HON HOP SON CHONG THAM

KIN NUGC
4
- THUCACH DIEN Pat g ) ) Pat
- THUDIEN AP —a> LAP RAP TONG THE - -
- THUTIN HIEU
W LN - g
&3 - THUDANG KIEM 5
- 3 - NGHIEM THU, DANH GIA KET QUA
S DE TAI
- THUTAI TAU
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4.1.2. Cac budc thuc hién.
Budc 1: Thong tin dau vao.

Bao gom céac cong viéc dong vai tro rat quan trong trong qua trinh san
xudt, ché tao:

- Tham khéo hé so tai liéu ctia cdc san phdm clng loai clia nudc ngoai dic
biét céc san phdm clia cic hiang néi trén ap dung véi moi trudng khi hau va con
nguoi Viét Nam.

- Cap nhat cac thong s6 dau vao, yéu cau k¥ thuat cia Module do van
nang nhu: Dai do, do sai léch...

- Cap nhat cac thong tin Khoa hoc k¥ thuat, cidc yéu ciu cong nghé, thong

tin kinh t&€ dé Ién k& hoach san xuat.

- Ngoai ra con phai tim hiéu, danh gid nhu cau thi trudong, thi hi€u clia san
pham.

Budc 2: Lua chon giai phép toi uu.
Pay thuc su 1a mdt khau rat quan trong trong qui trinh cong nghé né qui

dinh huéng di, qui dinh dén chat luong cia Module.
Phuong phdp thiét ké chudn module.

Phuong phdp thiét k€& 1a mot tap cdc huéng dan dinh luong dé chuyén viéc
phat trién san pham thanh cdc san phdm chuin module. Muc dich cuia phuong
phap thiét k& 1a d€ thiét k& lai mot san pham loai trir cdc bo phan cau thanh hoic
céc module, bo tri lai cdc bo phan cau thanh hodc cdc module, hodc thay d6i cac

thudc tinh bo phan cau thanh.
- Lua chon linh kién va gidi phdp thiét ké.
Phan tich yéu cau cua tiing module, chon thiét bi linh kién ddp tng céc

tinh nang ky thuat dat ra, dé tim ki€m thay thé, phut hop di€u kién moi truong tau
thuy va khi hau Viét Nam.

Dé ¢6 duge su lua chon chinh xdc, ta phai dua vao cdc tiéu chi sau:

(1) Tiéu chi dau tién khi Iua chon mot thiét bi, linh kién, d6 1a phai dap
ting duogc yéu cau vé tinh toan mot cdch hiéu qua va kinh té.
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(2) Tiéu chi thi hai khi lua chon linh kién 1a kha nang phét trién cdc san
pham nhu thé nao?

(3) Tiéu chi thi ba 1a kha nang sin sang ddp tng vé s6 luong & hién tai
cling nhu 6 trong lai. D6i v6i mot nha thiét k€, van dé nay con quan trong hon ca
hai tiéu chudn dau tién.

Bué6c 3: Mua sdm nhap linh kién.

Mot budc quan trong khong kém, qui dinh dén chat luong cua Module. Ta

lua chon linh kién, chon nha cung c4p, ti€n hanh nhéap.
Budc 4: Thiét k&€ mau ma, kiéu dang cong nghiép.

Budc nay doi hoi phai ¢6 tu duy vé thiột bi, vé sit dung két hop vội cic san
pham cung loai nuéc ngoai duoc thiét k&, chudn hod miu ma sao cho phu hop
v6i nguoi st dung 1a ngudi Viét Nam. Pam bao tinh thong nhat gitta cac san
pham can phai xay dung theo cdc chuin sau:

- Kich thuéce, chat liéu ctia vo hop va panel, kich thuée jack dau, chung loai
jack.

- Kiéu déng, mau cta cdc thiét bi bdo dong nhu coi, dén, chuong... hoic
cdc den bdo nguodn, dén bdo chung phai theo quy pham chung ctua céac

trang bi dién trong nganh tau thuy va an toan dién trén tau thuy.
- Chuan vé chtic ning, cach st dung don gian.
- Chuan vé Font chit, kich thudc ch.

Nhim dat duoc cic san phdm nho gon, dé thao tdc, dé thay thé va sira
chita, dé bao quan, linh hoat khi thay d6i cau hinh, chiic nang. Ddp tng t6t cho

viéc xay dung hé théng theo doi gidm sat tap trung va diéu khién toan tau.
(1). Chudn vé kich thudc hop va panel.

Khi thiét k€& cac san pham trén thi trudng thi méi cong ty déu c6 mot ki€u
dang va kich thuéc khac nhau. Viéc thay thé€ va stra chita 1a rdt kho khan, dong
thoi lai can tim ddng nha cung cap thiét bi. Trong du 4n nghién cdu
KC.06.DA13.CN chu truong 12 tao ra cdc san phdm déng bo cho nganh cong
nghiép doéng tau. Tt ca cdc mat panel khi dugc thiét k€ ra déu mang tinh thay
thé cho nhau. Tic 13 v6i cing mot loai san pham thi ¢ thé lap ding vi tri. Yéu
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cdu ndy muon dam bdo thi vi tri bat mat panel phai chinh xéc, kich thudc cua
mit panel 14 bang nhau.

Phan vo hop 1a bd phan chita thiét bi va bao vé cdac phan tir bén trong vi
vay yéu cdu dat ra 1a khi 1ap vao bat ky panel déu phai vira. Vi vay giita cdc vo
hop phai chinh xéc, khong c6 sai 1éch vé kich thudc va vi tri bat vit.

(2). Chudn vé jack ddu va oc xiét cap.

Day 1a vi tri dé bat dau day vao vo hop, déng thoi 6¢ siét cap 1am nhiém
vu gift cho cdp khong bi xodn va dich chuyén. Mot khi cin thiét thay thé cac
phan tir bén trong ta chi can thao d& cac panel mach dién tir va dau lai cac day
vao cau dau. oc siét cap phai c6 duong kinh c6 dinh, do cdp da co dinh 1én khong
thé 1ap bat ky loai 6c¢ siét cap vao dugc.

(3). Chudn vé cdc thiét bi ldp ddt trén mdt panel.

Céc thiét bi lap dat 6 day bao gdm cdc niit 4n, coi, dén, cong tic, switch,
céc man hinh hién thi...

Vé kich thudc thi can phai 6n dinh va thong nhat. La ndt an thi ¢6 thé thay
thé cho nhau dugc. C4c cdi den can duoc lap dat & bat ky trén san phdm nao.

Ve tin hiéu thi can thong nhat nhu sau:

- Coi cin phét ra am thanh vira di dé bao dong, mau sic va ky hiéu can
dong loat nhu nhau.

- Deén canh bdo mau vang, dén bio dong mau do, den nguoén va den chi dan
mau xanh.
(4). Chudn vé Font chit va cdc ky hiéu.

Trén mat panel ciing nhu cdac ky hiéu chd thich huéng dan trong hop
can thong nhat giita cdc thiét bi v6i nhau. Tic 1a tai mot san pham khéc
v6i ky hiéu d6 thi chic nang cling phai twong tu. Cac ky hiéu nay khong
dugc trung véi bat ky ky hiéu nao trudec d6 da duoc qui dinh.

Do tdm quan sat cia ngudi van hanh thiét bi 1a khong xa va thong thuong
la tryc ti€p thuc hanh trén thiét bi nén vé font chit cAn phai thuan tuy, pht hop
véi cdc kiéu chit thong thudong su dung, khong dung cdc ki€u chit van hoa khé
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dich thuat. Kich thuéc font chit cling chi nim trong mot giéi han ma ngudi van

hanh du kha nang quan sat.

Budc 5: Lap rép, tich hop céc linh kién.

Cac linh kién , thiét bi st dung cho Module nhu da néi & trén, véi yéu cau

cac linh kiộn hau hột chon mua loai cộ chat lugng cao, c6 dac tinh kƠ thuat phu

hop diộu kiộn 1am viộc trộn moi trudong tau thuy. Qud trinh lap rộap, tich hop cac

linh kién hét stc quan trong.

Str dung cdc phan mém thiét k€ mach dién tir nhu Protel, Orcad... dé thiét

k& mach.

St dung may chin doén 16i ¢6 st dung phdn mém nhap ngoai dé kiém tra

nguyén ly, kiém tra thir mach.

Lap rdp mach tht, kiém tra, két luan cac chi tiéu k¥ thuat.

Thiét k& mach in trén mdy tinh bing cic phdn mém tro gidp, ki€m tra.

Ché tao mach in bang cong nghé hién dai, c6 thé st dung cong nghé ché
tao mach in 2, 3, 4 mat két hop ma 16 va bao vé dé ché tao Module.

Han cdc linh kién lén bang mach yéu cau phai dam béo cic tiéu chudn vé

han.

Budc 6: Kiém tra trén cac dung cu kiém dinh.

Pay 1a mot khau quan trong ma trude day ta khong quan tam dén.

St dung may Polar .. chan dodn 16i mach in, st dung cdc phdn mém trg
giup test mach dua ra cac chi tiéu yéu cau.

Str dung may phat ngudén dong 4p chuin .. dé phat cac tin hiéu chuin hod
dong, ap, xung .. d€ ki€ém tra su lam viéc ctia mach, lic nay can két hop
v4i céc thiét bi do ludong khdc nhu : Oxiloscope, Multimetter .. d€ kiém tra
cac gia tri do luong cua Module.

Budc 7: Bao quan, bao vé mach.

Say kho, l1am sach trong moi truong kho rao, sach sé.
TAy rira

Nhiing bao vé.
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- Phu Silicon bao vé.

- Thir kiém tra trén mdy dé nghiém lai cac chi tiéu nhu: do am, cach dién,

do rung ...
Budc 8: Gia cong vo, nhan mac.
Tiép theo budc thiét ké mau ma 1a bude gia cong vo hop, nhan mac.
- Gia cong vo hop, son tinh dién mau son theo yéu cau.
- Lap rap cac gioang kin nudc, jac co, bo ga.

- Ché ban Eteket bang mica hodc inox trén mdy tinh chuyén sang mdy khac
Roland dé thuc hién.

- Lap rap vo tong thé.
Budc 9: Lap rap tong thé, cong viéc dugc thuc hién hoan thién 1an cu6i

BuGc nay lén lam cén than, chic chian dau noi, dianh s6 dau day. G4 lap
phai tuan thu cac yéu cau trong moi truong tau thuy.

Budc 10: Cac budc thir
- Thir n6i bo KCS ctia noi san xuat.

- Chuyén két qua vé phong thiét k& k§ thuat dé kiém nghiém, ddnh gi4.

4.2. Két qua thuc hién

Vi thoi gian thuc hién 1a 24 thang, Du dn KC06.DA13.CN da hoan thanh
toan bo cac hang muc da ky véi Ban Chu nghiém Chuong trinh KCO06.

- Tim hiéu, thu thap, tham gia céc hoi thao, quan tAm dén cdc linh vuc lién quan,
tap hop dugc kh4 nhiéu tai liéu phuc vu cho Du 4n nghién cttu va Phdt trién sau

BN

nay.
- Thu thap céc tai liéu clia nuéc ngoai vé cic Module dugc nghién citu.

- Sura chita, xay dung nha xudng: DA trang bi, sta chita dugc 01 phong lam viéc
cho Du 4n, trang bi mdy tinh, mdy in, mdy fax, mdy foto copy, scaner,..

Dién tich: - Phong lam viéc, thi nghiém : 35m?
- Xudng lap rap thiét bi dién, nuée: 03 phong 150m?
- Xudng ché tao vo th, khuén mau: 150 m?
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+ Xudng lap rdp va xudng ché€ tao vGi nhiéu trang thiét bi hién dai, chi dong
trong viéc thuc hién Du 4n nhu: Thié€t k&€ mau ma, vo hop, son trang tri, lap rdp
co khi, dién tir.

+ Phong lam viéc, thi nghiém: Sach s&, dat tiéu chuan cho lap rdp linh kién
ban dan, vi xu ly, cai dat 1ap trinh cong nghé cao.

- Nghién cttu hoan thién cong nghé:

+ Da t6 chifc dao tao nang cao trinh do thiét k&, 1ap trinh module cho cic cdn
bo thiét ké&: Dao tao phan mém Labview do chuyén gia Phdp giang day tai Dai
hoc Bach Khoa Ha noi.

+ Da hoan thién va t6 chiic nghiém thu 8/8 chuyén dé nghién citu:

e Tong quan vé cac phuong phdp cong nghé, k§y thuat tién ti€n dung dé ché
tao phan tt, thiét bi

e Cic phuong phép diéu khién, do ludng hién dai va ing dung

e Phuong phdp thiét k€ mach dién tir theo phuong phap chuin module va
ung dung

e Phuong phép thiét ké tich hop mach diéu khién va tng dung

e Tong quan vé vat tu, linh kién cho du 4n

e Thiét k€ my thuat, mau ma cho thiét bi cong nghiép va tng dung

e Cic phuong phép kiém tra, thir nghiém thi€ bi va hé thong do ludng, diéu
khién

+ Thuc hién thanh 1y hop dong ché tao va tu van hoan thién cong nghé.

e Module do van nang V, A, KW, va cos¢

e Module do béo tap trung cac két dau

e Module do bao, bao vé mach den tin hiéu hang hai

e Module dat tin hi¢u cho lai tu dong

e Module chi bao goc lai

e Module do bao muirc nudc cac két
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e Chudn hod cdc bang dién tau thuy
Ché€ tao, mua thiét bi:

+ Linh kién, vat tu phuc vu lap rdp, chuin hoa Module: D3 khéo sét, lién hé
mua, dit mua rat nhiéu linh kién vat tu d€ thir nghiém va ché tao trong thoi

gian thuc hién Du an.

+ D3 hoan thanh viéc mua sam, nhap cédc trang thiét bi cong nghé, thiét bi thir
nghiém, do ludng, nghién ctu phat trién cho Du 4n.

+ Da hoan thanh viéc nghién ctu, thié€t k€ va ché tao 12 module, ché tao hoan
chinh céc san phdm mau cho cédc module, dang nghiém thu va ding kiém cho

céc san pham.

Tham gia hoi chg Cong nghé va thiét bi Viét Nam (TECHMART) va hoi chg
Cong nghé dong tau va hang hai quoc t€ (VIETSHIP 2004) véi cdc san pham
cta Du an:

+ Module do bao va bao vé mach den tin hiéu hang hai
+ Module bao vé cac thong so Diesel

+ Thiét bi tu dong phat bao tin hiéu trong suwong mu

+ Chuén hoa bang dién chinh tau hang 4000T

+ Hé thong bao vé va tu dong hoa dong bo may phat

+ Module kh6i dong mém cho dong co cong suat 16n
+ Module do bdo muic nude cac két

+ Module do bao mic dau cac két

Tai hoi cho da ky hop dong v6i nha may dong tau Bach Dang cung cép

“Module do va bao vé thong so Diesel” véi 100 diém do lap 1én tau 13.500T véi
gid tri 540.000.0004.

Trong thdng 9/2004 da t6 chiic doan cho 02 ngudi di tim hiéu, hop tdc trong
linh vuc nghién cttu va ché tao thiét bi tai Cong ty SKEMA.SPA (Italy).

T6 chiic hoi thao vé thiét bi do ludng, tu dong tai khach san Nikko.

Huéng dan 02 sinh vién Dai hoc Bach Khoa Ha Noi, 10 sinh vién truong Cao
dang Cong Nghiép Ha Noi hoan thanh dé 4n tot nghiép v6i noi dung nghién
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ctu ché tao cdc module diéu khién, do ludng trén tau thuy bang cong nghé
tién tién.

- Dic biét trong thoi gian thuc hién Du 4n dé ddp ting tinh kha thi cta Du 4n,
chuong trinh KC06 da lam t6t cong tdc tiép thi quang cdo san phidm cta Du
4n trén, nén da tieu thu duoc kha nhiéu san pham:

, , Don vi S6 Iugng
STT Tén san pham :
do HD Thuc hién
1 2 3 4 7

Module do bao, bao vé mach dén tin
1 : . . o Bo 05 20
hiéu hang hai '

Module do va bao vé cac thong so
2 _ Bo 03 03
Diezel '

Thiét bi bao vé may phat va hoa

3 . Bo 02 03
dong bo tu dong '

4 | Module do bdo miic nudc cac két Bo 05 05

5 | Module do béo tap trung cac két dau Bo 05 05

Thiét bi tur dong phat bao tin hiéu
. Bo 03 17
trong suong mu

Chudn hod cic Béang dién chinh cho
. Cos e - Bo 01 03
céc loai tau dong méi

Cac module khéi dong mém cho
8 L Bo 03 03
dong co cong suat 16n

9 | Module do van ndang V, A Bo 03 03

10 | Module dat tin hiéu lai tu dong Bo 02 02

11 | Module chi bao géc lai Bo 03 03

12 | Chuédn ho4 ban diéu khién tap trung Bo 01 03
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Céc san pham dugc cung cap cho cdc tau: Tau ctu thwong xuat khiu
IRAQ, tau kéo L125, L130, L131, Pha bién Quang Ninh, tau khdch K108 xuat
khau cho Phép, tau hang 3600T, tau 1000T tau Bach Ding Giang, tau Phu Xuan.
tau Cai Lan 02, tau 11.500T, tau 13.500T..

Nhin chung céc san phdm cta Du 4n budc dau duoc dua s6 khdch hang
danh gia cao vé chat lugng, gid ca canh tranh so v4i ngoai nhap, tiét kiém chi phi
nhan cong chd doi khi nhap hang, chu dong veé tién do dong tau.

4.3. Panh gia hiéu qua kinh té dat duoc cua Du dn
Hiéu qué cua Du 4n san xuat thuc nghiém phai ké dén do 1a:

- Hudng dng chuong trinh noi dia hoa cta chinh phu dé ra cho nganh cong
nghiép tau thuy quyét dinh 1420/QDTTG cua tha tuéng chinh phu, tiét kiém
dugc ngoai té cho dat nudc.

- Giam déng ké chi phi gid thanh cho san pham tau thuy thong qua viéc

cung cap cac thiét bi cia Du an boi:
+ Gid thanh chi bang 25% — 60% nhap ngoai

+ Khong mat thoi gian chd doi, ddy nhanh tién do nén giam chi
phi nhan cong, chu dong veé ki thuat.

+ Khong mat chi phi vé€ chuyén gia lap dat

+ Bao hanh ngay khi c6 su co

+ Dap tng ti€n do, két thic nhanh thoi gian dong tau

- Thong qua Du 4n san xudt thir nghiém dua ra mot huéng maéi dé
ché tao hang loat phuc vu cho nganh Cong nghiép Tau thuy Viét Nam,
mot nganh dang phat trién nhanh, manh vé moi linh vuc.
- Tao thém nhiéu viéc lam cho nguoi lao dong
- Tao moi truong khoa hoc k¥ thuat thu hdt nguon chat xam cua dat nuéce

cho nganh Cong nghiép Tau thuy Viét Nam.
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BANG SO SANH GIA CAC SAN PHAM CUA DU AN VOI CAC SAN
PHAM TUONG DPUGNG CUA NUGC NGOATI

(Nguon ldy tir tai liéu sdn xudt kinh doanh ctia Cong ty Co khi - Dién - Dién tr

Tau thuy va Tong Cong ty Cong nghiép Tau thuy Viét Nam trong ndm 2003-2004)

Tén thiét bi San Pham San pham Han | So sanh
STT KC06.DA13.CN | Qudc, Nhat |ty 1é %
(USD) (USD)

1 | MODULE bO VA BAO VE 34.000 67.000 50,74
CAC THONG SO DIESEL
(128 T.SO)

2 | Thiét bi bao vé may phat va 8.000 28.000 28,57
hoa dong bo tu dong

3 | Module do van nang V, A, kW 1.500 3.400 44,11
va cos ¢

4 | Module do bdo tap trung cac 1.500 4.000 37,5
két nude (15 két)

5 | Module do bdo tip trung cic 1.700 4.500 37,77
két dau (15 két)

6 | Module do bdo, bao vé mach 600 8.000 7.5
den tin hiéu hang hai

7 | Module dat tin hiéu cho lai tu 2.000 6.000 33,33
dong

8 | Module tu dong phat tin hiéu 650 6.000 10,83
suong mu

9 | Module chi bao géc lai 400 1.200 33,33

10 | Chuin ho4 ban diéu khién tap 10.000 36.000 27,77
trung

11 | Chuén hod cdc bang dién chinh 10.000 70.000 14,28

tau thuy
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Vay, v6i s0 lugng thuc t€ ctia Du dn san xuit KC06.DA13.CN da tiét kiém
dugc mot khoan ngoai té rit 16n. D6 12 con chua ké da ddy nhanh tién do, bod qua
thoi gian cho doi, tao cong an viéc lam, hudng ting ndi dung chuong trinh chinh
pht dé ra cho nganh Cong nghiép Tau thuy.

4.4. Nhan xét va danh gia qua trinh thuc hién dé tai.

Qua trinh thuc hién du 4n KC06.DA13.CN dién ra trong thoi gian 2 nam
1a thoi gian vira da dộ du 4n hoan thanh. Vội su ¢6 ging hột minh cua doi ngii
can bo, ky su thuc hiộn du an, cung vội su chi dao, theo doi, huộng dan cta chu
nhiém dé tai da dem lai mot két qua rat t6t vé nhiéu mat. Diéu ndy duoc thé hién
khong nhitng & két qua dat dugc tir cdc san phdm ma con tao ra mot doi ngii can
bo, k¥ su c6 nang luc thuc hién nghién cttu, ché tao cdc san phadm phuc vu nganh
déng tau trong nude, muc dich 1a nham noi dia hod nganh cong nghiép déng tau
nudc ta. Tuy con ¢6 nhitng méat han ché vé két qua dat duoc nhung du 4n sé ti€p
tuc duoc hoan thiộn nhim mang lai ¥ nghia 16n hon cho nganh cộng nghiộp dộng

tau.

Qua du 4n c6 thé khang dinh ring day 12 su c6 ging hét minh cua tap thé
nhém thuc hién du 4n. Dé dép ting céc yéu cau dé ra ciing nhu tao ra cdc san
phdm c6 chat lugng duoc khdch hanh chap nhan khong thé chi 1a céc qué trinh
tim hiéu va nghién cttu ma day con 1a su sdng tao clia ca mot doi ngii. Ching ta
déu biét rang hién nay tinh trang vé cong nghé vat liéu va co khi clia nudc ta con
rdt han ch€ & nhiéu mat. D6 chinh 14 khé khan bude dau khi thuc hién du dn, hon
thé nita hién nay nén cong nghiép déng tau ndi riéng va cong nghiép nang néi
chung & trén th€ giéi da vuot ching ta hang chuc nam. Nham bat kip véi cac
nuée c6 nén cong nghiép déng thu phét trién, huéng dit ra cho nhitng nguoi thuc
hién du 4n la phai két hgp nhiing th€ manh trong nuGc véi nén khoa hoc cong
nghé thé gidi. Su thé hién ndy dugc khang dinh bang hanh dong mang tinh hiéu
qua cao. Mot doi ngii can bo da tham quan, tim hi€u va di thuc t€ tai céc tau
déng mdi ciing nhu stra chita, két hop vé6i d6 1a qud trinh chuyén giao cong nghé
ché tao thiét bi tu bang dién.

Trong qua trinh thuc hién nho su tim toi va sang tao ctia doi ngii nhiing
nguoi thuc hién da thanh cong trong viéc dua khoa hoc cong nghé hién dai vao
ting dung. Pic biét 12 nhitng phat kién mang lai lgi ich vé kinh t& va k§ thuat dé
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khéac phuc céc han ch€ vé cong nghé trong nudc nhu kha niang bao vé va dap va
chong an mon bang hop kim thép dugc son chong gi, bao vé chong nhiéu cta
dién tir truong bang cong nghé phu eboxy, bao vé kin nudc bang gia cong co khi
chinh xac c6 joang bao vé.
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KET LUAN VA KIEN NGHI

Trong nhitng nam vira qua, nganh dong tau Viét Nam ngay cang phat trién
16n manh véi su quan tam dau tu cta chinh phi bang chuong trinh noi dia hod
san pham cho tau thuy. Ding trudc van hoi va thach thic d6, qua 24 thang thuc
hién Du 4n KC06.DA13.CN “Ché tao mot so phan tir va thiét bi diéu khién, do
ludng quan trong trén tau thuy biang phuong phdp chuin Module va tng dung
cac cong nghé tién tién”, cong ty Co khi - Dién - Dién tir Tau thuy da hét stc c6
gang, tap trung cao do vé tri tué, nhan luc, tai chinh hoan thanh t6t céc san pham
cta Du an.

- Du an da dem lai cho nganh ché tao thiét bi phu trg phuc vu déng tau

mot huéng di mdi, tu ché tao, san xuét thiét bi thay thé cho nhap ngoai gia

thanh ha.

- Luc lugng khoa hoc cong nghé cua cong ty da thuc su 16n manh, c¢6 ban

linh khoa hoc, ddm nghi, ddm lam, khong ngung tim to1 4p dung khoa hoc

k¥ thuat vao nghién cttu ché tao san pham.

- Thong qua DASXTN nay, uy tin va nang luc san xuat cua cong ty Co khi

- Dién - Dién tir Tau thuy ngay cang dugc nang 1én trong va ngoai nganh.

- Tinh khoa hoc clia san phdm dugc dinh gid cao qua céc phuong phap

thuc hién, cip nhat nhitng thanh tuu khoa hoc k¥ thuat tién ti€n nhat, toi

wu 4p dung vao san pham cua du an.
Kién nghi:
Pay la mot du an 4p dung t6t cac ti€én bo Khoa hoc K§ thuat cho nganh

tau thuy, mot du 4n dem lai nhiéu lgi ich ca vé ky thuat 1an kinnh t&, chinh tri

cho nganh dong tau nuéc nha.

- Trong thoi gian t6i d€ nghi nha nudce ti€p tuc dau tu kinh phi cho cong ty
Co khi - Dién - Dién tir Tau thuy dé ti€p tuc hoan thién hon cic san phdm
cua du 4n véi muc tieu dé cdc san pham nay c6 chat lugng, miu ma dep
tuong duong hang nhap ngoai, gid thanh ha hon nita.

138
KC.06 DA.13.CN



Bdo cdo tong két dé tai khoa hoc cdp nha nudéc

- D€ nghi bo Khoa hoc Cong nghé, nha nuéc cho phép cong ty Co khi -

Dién - Dién ti Tau thuy duoc thuc hién lién ti€p du an “ Hoan thién mau

ma cdc san pham dién, dién tir trén tau”.

Cudi cung, trong thoi gian thuc hién Du an, chi nhiém du an va cong ty
Co khi - DBién - bién ta Tau thuy vo cung cam on Ban chu nhiém chuong trinh
KC06, Téng cong ty Cong nghiép Tau thuy Viét Nam, cdc nha khoa hoc, cic
nha mdy déng tau, cdc co quan ding kiém, kiém dinh da hop téc, giip d& dé Du
an hoan thanh t6t dep.
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BAO CAO TOM TAT TONG KET KH & CN DA SXTN CAP NHA NUGC

1. Tén Du an:

“Ché tao mot so phdn ti va thiét bi diéu khién, do luong quan trong trén
tau thuy bang phuong phdp chudn Module va itng dung cdc cong nghé tién
tién”.

* Ma s6: KC.06.DA13.CN
2. Thuéc Chuong trinh (néu co):

Khoa hoc CN trong diém cdp nha nudc giai doan 2001 — 2005 “Ung dung
cong nghé tién tién trong sdn xudt san pham xudt khdu va sdn phdam chu luc”
3. Chu nhiém Du an:

Thac si: Nguyén Si Hiép
4. Co quan chu tri Du an:

Cong ty Co khi - Dién - Dién tr Tau thuy

5. Thoi gian thuc hién (BD-KT): 01/2003 - 12/2004
6. Tong kinh phi thuc hién Du an: 17.771,5 triéu dong
Trong do, kinh phi tir NSNN: 4,000 triéu dong

7. Cac hang muc cong nghé va san pham thuoc Du an

7.1. Cdc chuyén dé nghién cttu (8/8 chuyén dé):

1) Téng quan vé cdc phuong phdp cong nghé, k§ thuat tién tién dung
dé ché tao phan tir thiét bi.

2) Céc phuong phép diéu khién do luong hién dai va ting dung
3) Phuong phap thi€t k&é mach dién tir theo phuong phdp chuin module
va ting dung

4) Phuong phdp thiét k€, tich hop mach diéu khién va tng dung

5) Tong quan vé vat tu linh kién cho du 4n

6) Thiét k& my thuat, mau ma cho thiét bi cong nghiép va tng dung

7) Céac phuong phap kiém tra, thir nghiém thiét bi v hé thong do ludng
diéu khién

8) Cac qui trinh cong nghé ché tao phan tt, thiét bi

7.2.H6 so Hoan thién thiét ké ky thudt, thiét ké cong nghé, mau md 7 loai
phan ti, thiét bi:



1) Module do van nang V, A, cos ®

2) Module do bao tap trung cac két dau

3) Module do béo, bao vé mach dén tin hiéu hang hai
4) Module dat tin hiéu 1ai ty dong

5) Module chi bao géc lai

6) Module do bao mitc nudc cac két

7) Chuén hoa cdc Bang dién chinh tau thuy

7.3. Cac quy trinh cong nghé:

1) QTCN chuộn hộa va chộ tao Module do van nang V, A, KW, CosÂ
2) QTCN chuén hoa va ché tao Module do bao tap trung cac két ddu

3) QTCN chuén ho4d va ché tao Module do bdo, bdo vé mach dén tin hiéu

hang hai

4) QTCN chuén ho4 va ché tao Module chi bdo géc 14i
5) QTCN chuén hoa va ché tao Module do bdo mic nudc cic két
6) QTCN chuén hod va ché tao céc bang dién tau thuy

7.4. Cdc san pham ciia Du dn :

1) Module do va bao vé cac thong s6 Diesel

2) Thiét bi bao vé may phat va hoa dong bo tu dong
3) Module do bdo van nang

4)Module do bao muc nudc cac két

5) Module do bao mtic cac két dau

6) Module do bdo, bao vé mach dén tin hiéu hang hai
7) Module dat tin hiéu cho lai tu dong

8) Module chi bdo goc 1ai

9) Thiét bi phat bao tin hiéu suong mu

10) Chudn ho4 ban diéu khién trung tAm

11) Chuén ho4 bang dién chinh

12) Cac module khéi dong mém cho dong co cong suét 16n

8. Tong quan.

8.1.Tinh hinh nghién citu 0 nuoc ngoai.

VEé thiét ké&: V6i bé day thiét k€ va dong tau vai tram nam, viéc thiét k& da
duoc x4y dung bang cdc chuong trinh phdn mém rat hién dai, dugc mo
phong, chay thir trén mdy tinh, dugc qua hé thong kiém tra chét lugng rat
ngat ngeo, viéc ung dung két néi rat mo
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Vé phuong phép cong nghé: Cic phan ti, thiét bi diéu khién - do ludng dugc
thiét k& theo phuong phdp chuidn module nén c6 thé san xuét hang loat theo
cong nghé tu dong hod hoan toan tai cic nha mdy chuyén dung, nhd d6 ma

nang sudt cao ma thiét bi san xuat ra lai c6 chit luong tot.

Vé trang bi cong nghé: duoc trang bi diay chuyén san xuat diéu khién theo
chuong trinh, dam bao do chinh xac cao va vé sinh moi truong nghiém ngat;

ngay ca cac cong nghé phu trog nhu lam vo hop, son,.. cling rat hién dai.

Vé thiét bi va quy trinh kiém tra, thir nghiém: ngoai viéc thit mo hinh trén
mdy vi tinh trudc khi san xudt, cong tdc kiém tra, thir nghiém cdc thiét bi da
dugc san xuat ciing rat dugc chu trong vGi quy trinh hoan chinh va trang thiét

bi hién dai, dong bo.

Trong thoi gian gan day, mot loat cac phuong phdp diéu khién hién dai da
dugc xay dung va phat trién nhu: Diéu khién thich nghi (Adaptive Control),
Diéu khién mo (Fuzzy Control), Hé thong chuyén gia (Expert System), Mang
no ron (Neural Network), Diéu khién bdm (Back Stepping).. Chiing da va
dang dung cho tau thuy. Sin phiam la cdc thiét bi dudi dang module chuin
hod nén dam béo viéc lap rap don gian va phoi ghép duoc véi cdc hé thong
diéu khién do ludong khdc trén tau, thuan tién cho viéc trién khai hé PLC,
mang SCADA, DCS cho céic tau 16n va hién dai.

8.2. Tinh hinh trong nuoc.

Nhiéu don vi dd va dang nd luc nghién cttu, ché tao cdc phan tir va thiét bi

diéu khién, do ludng nhiam phuc vu cho viéc déng hoic stra chita tu thuy. Xin
liét ké mot so thiét bi d6 va cip do chiing ta da dat dugc:

Hé thong 14i tw dong: Da dugc ché tao tir lau nhung chat lugng thap

Thiét bi tu dong hoa dong bo va tu dong phan phdi tai cho cdc may phat dién
lam viéc song song: chua duoc ap dung thuc t€ va san xuat cong nghiép

Thiét bi bao vé qua tai, cong suat nguoc cho cac may phat dién,Thiét bi diéu

khién, kh&i dong mém dong co dién cong suét 16n: chua dép tng nhu cau.

Pac biột 1a ngay 2/11/2001, Thi tuộng Chinh phu da cÂ6 quyột dinh s6

1420/QD-TTg phé duyét dé 4n ph4t trién Tong cong ty Cong nghiép thu thuy

Viét Nam giai doan 2001-2010, trong d6 c6 mot muc tiéu quan trong la dén nam

2010 phéan dau dat t6i 60% ty 1é noi dia hoa céc san phdm, va san xuat, ch€ tao,

lap rap dugc thiét bi dién tau thuy.



9. Danh muc yéu cau khoa hoc va chi tiéu co ban cia cac san pham KHCN
Yộu cau kĐ thuat, chi tiộu chat luong dội v6i san pham tao ra (dang két qua I, II)
T Miic chat luong
T | Tén san pham va chi ) ~
N . ) Don vi Mau tuong tu Lo
tiéu chat luong chu d X Cha thich
yéu ° Candat | Trong | Thé
nuéc | giGi
1 2 3 4 5 6 7
1 | Module do va bao vé | Kénh 5 +
thong so Diesel
- Nhiét d6 moi trudng T -20..
45°C
-Po 4m RH 98%
- B0 rung dong Hz
- Nguon cép VDC 24
- Ding kiém Qui pham phan cép va
dong tau Viét Nam
- Cédp bao vé IP30
- Bo cach dién véi vo MOhm 10
_ Nhiét do nuée lam| °C 0..150
mat
- Nhiét do ddu boi tron | °C 0..120
- Ap suét dau boi tron Bar 04.4
- Nhiét do khi xa °C 0..600
- Vong quay Diesel v/ph 0..2900
2 | Thiét bi bao vé may N
phat va hoa dong bo
tu dong
- Nhiét d6 moi trudng T -20..45°C




- Do 4m RH 98%

- b6 rung dong Hz 2..13

- Nguon cép VDC 24

- Dang kiém VR

- Cap bao vé 1P45

- b6 cach dién véi vo MOhm 10

- Bao vé qua tai | 125%

- Bao vé qua ap Ui 120%

- Bao vé thap ap Uy 80%

- Bao vé cong suat| Py, -15%

ngugc

- Bao vé qua téc do Nim 120%

- Thoi gian tac dong Sec 0..10

Module do van nang

- Nhiét do moi truong T -20..45°

- Do dm RH 98%

- b6 rung dong Hz 2..13

- Nguon cép VDC 24

- Ding kiém VR Qui pham phén cép va

dong tau Viét Nam

- Cap bao vé P30

- B0 cach dién véi vo MOhm 10

-boU \Y 0..600
(+/-10%)

-bo A A 0..1000
(+/-10%)

-boP KW 0..500
(+/-2%)

-boF Hz 45..60 Hz
(+/-1%)
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Module do bao mirc | Kénh 10

nudc cac két

- Nhiét do moi trudng T° -20..45°C

-Po dm RH 98%

- D6 rung dong Hz 2..13

- Nguon cap VDC 24

- Dang kiém VR Qui pham phan cép va
dong tau Viét Nam

- Cap bao vé 1P30

- Do céach dién véi vo MOhm 10

- bo mutc cic két véi

dai do khong han ché

(phu thudc vao sensor)

Module do bao mirc | Kénh 15

cac két dau

- Nhiét d6 moi trudng T -20..45°C

-Po 4m RH 98 %

- b6 rung dong Hz 2..13

- Nguon cap VDC 24

- Dang kiém VR Qui pham phan c4p va
dong tau Viét Nam

- Cap bao vé 1P30

- b6 cach dién véi vo MOhm 10

- Po muc céic két véi

dai do khong han ché

(phu thudc vao sensor)

Module do bao, bao | Kénh 15

vé mach den tin hiéu

- Nhiét d6 moi truong T -20..45°C

- Do dm RH 98%




- b6 rung dong Hz 2..13
- Nguon cap VDC 24
VAC 220

- Dang kiém VR Qui pham phan c4p va
dong tau Viét Nam

- Cap bao vé 1P30

- b6 cach dién véi vo MOhm 10

- Thoi gian tac dong Sec 0..10

Module dat tin hiéu

cho lai tu dong

- Nhiét do moi truong T -20..45°C

- Do dm RH 98%

- B0 rung dong Hz 2..13

- Nguon cap VDC 24

- Dang kiém VR Qui pham phan c4p va
dong tau Viét Nam

- Cap bao vé 1P30

- b6 cach dién véi vo MOhm 10

Module chi bao goc

lai

- Nhiét do moi truong T -20..45°C

- Do dm RH 98%

- B0 rung dong Hz 2..13

- Nguon cép VDC 24

- Ding kiém VR Qui pham phén cép va
dong tau Viét Nam

- Cap bao vé

+ Chi bao goc lai 1P30

+ Phat goc 1ai IP55




- Bo cach dién véi vo Mohm 10
9 | Thiét bi phat bao hiéu
suong mu
- Nhiét do moi trudng T° -20..45°C
- Do 4m RH 98%
- D6 rung dong Hz 2..13
- Nguon cap VDC 24
- Dang kiém VR Qui pham phan c4p va
dong tau Viét Nam
- Cap bao vé 1P30
- Bo cach dién véi vo Mohm 10
- Thoi gian tic dong
theo qui pham
10 | Chuan hoa ban diéu
khién trung tam
- Nhiét d6 moi trudng T -20..45°C
-Po 4m RH 98%
- b6 rung dong Hz 2..13
- Nguon cap VAC | 380,240
- Dang kiém VR Qui pham phan c4p va
dong tau Viét Nam
- Cap bao vé 1P30
- Bo cach dién véi vo Mohm 10
11 | Chuan ho4a bang dién
chinh
- Nhiét d6 moi trudng T -20..45°C
-Do am RH 98%
- b6 rung dong Hz 2..13
- Nguon cap VAC | 380,240
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- Dang kiém VR Qui pham phan c4p va
dong tau Viét Nam

- Cap bao vé 1P45

- Bo cach dién véi vo Mohm 10

12 | Cac  module Kkhoi

dong mém cho dong

co cong suat l6n

- Nhiét do moi trudng T° -20..45°C

- Po im RH 98%

- b6 rung dong Hz 2..13

- Nguon cap VDC | 380,240

- Dang kiém VR Qui pham phan c4p va
dong tau Viét Nam

- Cap bao vé P55

- B0 cach dién véi vo Mohm 15

10. Poi tuong trién khai va muc tiéu ciia Du 4n

- Tu san xudt duoc céc thi€t bi va phan tir diéu khién, do ludng quan trong

trộn tau thuy cộ yộu cau kĐ thuat cao, vội gid thanh bang 30 — 40% gia nhap

ngoai phuc vu cho qué trinh noi dia hod nganh cong nghiép déng tau nudc ta.

Dong thoi chi dong cong nghé doi véi cac thiét bi phuc vu trén tau thuy.

- Xay dung, dao tao doi ngii can bod khoa hoc cong nghé, quan 1y lanh nghé

dé c6 thé san xuat khoi lugng 16n cac phan tir thiét bi ddp tng nhu ciu déng tau

trong nudc.

- Can phai hoan thién cdc cong nghé hién c6, d4p dung phuong phdp chuén

hod Module két hop cdc cong nghé tién tién dé thiét k€, ché tao ra cdc san phdm

cta Dy an dat trinh d6 tién tién trén thé giGi, pht hop véi di€u kién khi hau va

con nguoi Viét Nam.

- Tao cong an viéc lam cho can bo cong nhan vién trong cong ty.
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Noi dung chinh cua du dan, tinh maoi va tinh doc ddo cua duw dn

Noi dung chinh cua du an 1a hoan thiộn cộng nghé hiộn cÂ6 tic l1a dua trộn
nhiing cội da lam duoc dộ chudn ho4 thanh cdc module tir d6 ma dộ dang két noi
gifta c4c thiét bi cling nhu trién khai ché€ tao hang loat theo day truyén. Viéc

hoan thién cong nghé duoc thé hién nhu sau:

- Chuan hoa cdc module d6i véi céac thiét bi: cdc thiét bi roi rac s& duogc
tich hop thanh ciac module thong dung, gon nhe, mang kiéu ding cong nghiép va
dé lap dat. D€ thuc hién chuin hod module cin 4p dung cic cong nghé khic
nhau nhu: Céng nghé phu eboxi - Silicon cach dién, Cong nghé 1ap trinh trén cac
chip chuyén dung AVR, MCS51, PLC..., Cong nghé san xuét day truyén, phuc
vu linh hoat trong viéc thay thé va sira chita.

- Chuén hod cdc bang dién: bang dién chinh va ban diéu khién tap trung.
Viéc chuin hod bang dién trong du 4n nham két hop gitta tinh hop 1i sir dung,
cong nghiép hién dai, phu hop véi yéu cau qui pham phan cdp déng tau Viét
Nam dé ra.

Ngoai ra noi dung cua du 4n con bao gébm gidi phap cong nghé dé thuc
hién viéc module hod ciing nhu chudn hod dugc t6i wu. Viéc ti€n hanh cic giai
phdp cong nghé dugc ti€én hanh nhu sau: Déi v6i cdc module don gian can chuédn
hoa s& dung giai phdp phdm mém. D6i v6i cdc phan tir, thi€t bi chudn hod c6
chitc niang phic tap hon sé két hop gitta giai phdp phdn mém va phan ciing. Cang
phtc tap vé chic nang cang can phai xt i kh6i luong thong tin 16n, khi d6 giai
phap dua ra la sit dung PLC hay logo. Khi hé thong trd 1én phiic tap ta can phai
sit dung dén hé DCS, SCADA.

Trinh d6 cong nghé dat dugc vé co ban sé€ cao hon cdc nudc trong cling
khu vuc va ti€p can tuong duong vdi cac nude ¢6 nén cong nghiép dong tau phat
trién nhu Ba Lan, Pan Mach, Han Qudc.

11. Phuong an trién khai.

D6 12 cdc khau trién khai tir nghién cittu thiét k& dén thir nghiém va dua ra
san xuat han loat. Cac giai doan cta du an:

- Xem xét, lua chon, ddnh gid céc san phdm nudc ngoai va céac két qua
nghién ctu trong nudc, danh gia nhu cau va dinh ra dugc phuong an thiét ké,
cong nghé chon mdy mdc, thiét bi va day chuyén cong nghé phu hop.

- Hoan thién thiét k€ k¥ thuat, qui trinh san xuat, qui trinh thir nghiém.
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- Sén xuat thu, trién khai tng dung thir nghiém va ti€p tuc hoan thién.

- Hoan thién san phdm ting dung thir nghiém va dua vao san xuat.

- Tiép nhan phan hoi tir khdch hang va hoan thién san phdm hon nita néu
cd yéu cau.
12. Két qua chu yéu dat duoc.

- DA ché tao cdc san pham theo ding hop dong.

- D3 hoan thién thiét k& cong nghé ché tao, cong nghé mau ma.

- Da thu nghiém trén hang loat tau duoc khach hang danh gia cao.

- Hoan thanh diy da cdc chuyén dé nghién citu, cic muc thué khoén
chuyén mon theo hgp dong:

- Hoan thanh toan bo khoi lugng san phdm so véi hop dong trong dé co
nhiéu san pham vuot miic so véi hop dong.
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q Pon S6 lugng
STT Tén san pham ,
vido | K¢ hoach theo HD | Thuc hién

1 2 3 4 5

Module do béo, bao vé mach den
Lo Bo 05 20

tin hiéu hang hai
Module do va bao vé cac thong

2 . Bo 03 03
sO Diezel
Thiét bi bao vé may phat va hoa

3 . Bo 02 03
dong bo tu dong

4 | Module do bdo mic nuéc cac két | Bo 05 05
Module do béo tap trung cic két

5 . Bo 05 05
dau
Thiét bi tw dong phat bao tin hiéu

6 N Bo 03 17
trong suong mu
Chudn hod cdc Bang dién chinh

7 . C o e - Bo 01 03
cho céc loai tau dong méi
Cac module khdi dong mém cho

8 o Bo 03 03
dong co cong suat 16n

9 | Module do van ndang V, A Bo 03 03

10 | Module dat tin hi¢u lai tu dong Bo 02 02

11 | Module chi bao géc lai Bo 03 03
Chuin hod ban diéu khién tap

12 Bo 01 03
trung

Céc san pham cta Du 4n da dugc st dung trén rat nhiéu cac tau, hoat dong

tot, tin cdy va duoc chu thu ddnh gid cao. Céc tau ké dén nhu: L125, L130, L131,
K108, H158, H164, V61, 13.500T, 15.000T, pha bién 100T, Phd Xuéan, C4i Lan,
Bach Dang Giang, Hung Thinh, Ha Trung, 1000T, 2000T, 3000T, 4000T, P36 ....
Dat doanh thu tinh dén 30/04/2005 1a trén 5 ty dong.




BANG SO SANH GIA CAC SAN PHAM CUA DU AN VOI CAC SAN
PHAM TUGNG DUONG CUA NUGC NGOATI

(Nguon ldy ti tai liéu sdn xudt kinh doanh cua Cong ty Co khi - Dién - Dién tu

Tau thuy va Tong Cong ty Cong nghiép Tau thuy Viét Nam trong nam 2003-2004)

STT Tén thiét bi San Pham San phdm Han | So sdanh
KC06.DA13.CN Quoc, Nhat ty 1& %
(USD) (USD)

1 | MODULE PO VA BAO VE 34.000 67.000 50,74
CAC THONG SO DIESEL
(128 T.SO)

2 | Thiét bi bao vé may phat va 8.000 28.000 28,57
hoa dong bo tu dong

3 | Module do van nang V, A, 1.500 3.400 4411
kW va cos ¢

4 | Module do bdo tap trung céc 1.500 4.000 37,5
két nude (15 két)

5 | Module do bao tap trung cac 1.700 4.500 37,77
két dau (15 két)

6 | Module do bdo, bao vé mach 600 8.000 7,5
den tin hiéu hang hai

7 | Module dat tin hiéu cho lai 2.000 6.000 33,33
tu dong

8 | Module tu dong phat tin hi¢u 650 6.000 10,83
suong mu

9 | Module chi bao géc lai 400 1.200 33,33

10 | Chuin hoa ban diéu khién 10.000 36.000 27,77
tap trung

11 | Chudn hod cdc bang dién 10.000 70.000 14,28

chinh tau thuy
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13. Két luan va kién nghi chinh trong thuyét minh du an.
13.1. Két ludn:

Qua két qua phan tich khoa hoc cong nghé, kinh t€ — k¥ thuat cua du an
san xuat thit nghieém: “Ché tao mot s6 phan tu va thiét bi diéu khién, do luong
quan trong trén tau thuy bang phuong phdp chudn module va ing dung cdc
cong nghé tién tién” cho thaly mot s6 vu diém sau:

- Du 4n hoan toan kha thi va dap tng duoc yéu cau cap thié€t ctia nganh
cong nghiép déng tau & nude ta. Du 4n tao ra cdc san pham, do ludng diéu khién
chuyén dung cho nganh déng tau vé6i chat lugng tuong san phdm nhap ngoai
nhung c6 gia thanh thap hon han.

- Chi phi d4u tu thap nhung cho ra cdc san phdm c6 chat luong cao canh
tranh duoc v6i hang ngoai nhap va gép phan ddy nhanh su phat trién, tu chi cia
nganh cong nghiép tau thuy Viét Nam, nhéit 1a trong viéc dong tau cé trong tai

16n, yéu cau k¥ thuat cao.

- Nang cao nang luc cong nghé, xay dung doi ngii c6 trinh do cong nghé
va quan 1y cao, cong nhan lanh nghé. Do d6 c6 thé m& rong san xuat phuc vu
xuat khdu trong twong lai.

13.2. Kién nghi:

- Pbay 1a mot du an ap dung cac tién bo khoa hoc cong nghé dap ting dugc
yéu cau kinh t€, k¥ thuat va nhu cau cdp bach ctia nganh cong nghiép tau thuy
Viét Nam trén con duong hoi nhap quoc té€. Vi vay du an doi hoi dau tu tuong
d6i 16n vé trang thiét bi cong nghé mdéi cling nhu dao tao, chuyén giao cong nghé

va k¥ thuat.

- La don vi chuyén nghanh san xuét thiét bi dién, dién tr, diéu khién cho
nganh déng tau Viét Nam va dang duoc dau tu co ban dé xay dung nha mdy sin
xudt thiét bi dién, co khi thuy Iuc. Vi vay cong ty rat can von 16n dé ddu tu vao
cdac hang muc xay dung co s& ha tang cho day truyén san xuat hang loat. Mong
duge Nha nuée va Chinh pht néi chung, nganh cong nghiép déng tau néi riéng

tao di€u kién gitdp d& vé von ciing nhu nhan luc.

Cong ty Co khi - Dién tr Dién tau thuy rat mogn nhan dugc su quan tam,
gilip d& ctia bd khoa hoc Cong nghé va su hgp tac cua nha khoa hoc trong qua
trinh trién khai thuc hién du 4n nay.
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14. Kha nang va pham vi tng dung két qua cua du an vao cac linh vuc san

xudt kinh doanh va thuc tién xa héi.

- C4c san pham thuoc du 4n duoc dp dung lap dit cho tit ca cac tau thuoc
cac don vi va 20 nha mdy déng tau trong Téng cong ty cong nghiép tau thuy.
Day sé€ 1a nhitng khach hang diu tién sir dung san pham cua du 4n.

- Cung cip cho cac tau dong méi thudc cac don vi nganh dong tau Viét
Nam, dan dan s€ trd thanh nha cung cap thiét bi chinh cho cic don vi déng tau

trén.

- Nham thay th€ cdc mudule di kém chat luong hay hong hdc trén céc tau
stra chira va phuc hoi .

- San xuat day chuyén hang loat huéng t6i muc tiéu xuat khidu ra nudc
ngoai. Muc tiéu trong nhitng nam t6i 1a phan dau xudt khdu ra thi trudng cac
nudc trong khu vuc. Trong tuong lai xa la canh tranh trén thi truong quoc t€,
nhim dit nén tang cho cdc san phdm thudc nganh tau thuy cta Viét Nam c6

nhi€u co hoi canh tranh trén thé gidi.
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PANH GIA HIEU QUA KINH TE CUA DU AN
Két qua thuc hién

Vi thoi gian thuc hién 1a 24 thang, Du dn KC06.DA13.CN da hoan thanh
toan bd cac hang muc da ky véi Ban Chu nghiém Chuong trinh KCO06.

- Tim hiéu, thu thap, tham gia cdc hoi thao, quan tAm dén cac linh vuc lién
quan, tap hop duoc kha nhi€u tai lieu phuc vu cho Du 4n nghién ctu va Phat

trién sau nay.
- Thu thap céc tai liéu clia nudc ngoai vé cic Module dugc nghién citu.

- Stra chita, xay dung nha xudng: Pa trang bi, stra chita duoc 01 phong lam

viéc cho Du an, trang bi mdy tinh, may in, may fax, may foto copy, scaner,..
Dién tich: - Phong 1am viéc, thi nghiém : 35m*

- Xudng lap rap thiét bi dién, nuée: 03 phong 150m?

- Xudng ché tao vo th, khuén mau: 150 m?

+ Xudng lap rdp va xudng ché€ tao véi nhiéu trang thiét bi hién dai, chi dong
trong viéc thuc hién Du 4n nhu: Thiét k€ miu ma, vo hop, son trang tri, 1ap rap
co khi, dién tir.

+ Phong lam viéc, thi nghiém: Sach s&, dat tiéu chuan cho lap rdp linh kién

ban dan, vi xur ly, cai dat lap trinh cong nghé cao.
- Nghién cttu hoan thién cong nghé:

+ Da t6 chifc dao tao nang cao trinh do thiét k&, 1ap trinh module cho cic cdn
bo thiét k&: Dao tao phan mém Labview do chuyén gia Phdp giang day tai Dai
hoc Bach Khoa Ha noi.

+ D3 hoan thién va t6 chitc nghiém thu 8/8 chuyén dé nghién citu:
+ Thuc hién thanh 1y hop dong ché tao va tu van hoan thién cong nghé.
- Ché tao, mua thiét bi:

- Tham gia hoi chg Cong nghé va thiét bi Viét Nam (TECHMART) va hoi cho
Cong nghé dong tau va hang hai quoc t€ (VIETSHIP 2004)

- Trong thdng 9/2004 di t6 chiic doan cho 02 ngudi di tim hiéu, hop tic trong
linh vuc nghién cttu va ché tao thiét bi tai Cong ty SKEMA.SPA (Italy).

- T6 chiic hoi thao vé thiét bi do ludng, tw dong tai khach san Nikko.
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- Hudng dan 02 sinh vién Pai hoc Bach Khoa Ha Noi, 10 sinh vién truong Cao

dang Cong Nghiép Ha Noi hoan thanh d6 4n t6t nghiép.

- Dic biét trong thoi gian thuc hién Du 4n dé ddp ting tinh kha thi cta Du 4n,

chuong trinh KC06 da lam t6t cong tdc tiép thi quang cdo san phdm cta Du

4n trén, nén da tiéu thu duoc kha nhiéu san pham:

Nhin chung céc san pham cta Du 4n buéc diu dugc dua s6 khach hang

danh gid cao vé chat luong, gid ca canh tranh so v6i ngoai nhap, tiét kiém chi phi

nhan cong chd doi khi nhap hang, chu dong vé tién do dong tau.

DPanh gia hiéu qua Kkinh té€ dat duoc cua Du an

Hiéu qua ctia Du 4n san xuat thuc nghiém phai ké dén d6 Ia:

- Hudng ing chuong trinh noi dia hod cua chinh phtt dé ra cho nganh cong
nghiép tau thuy quyét dinh 1420/QDTTG cua thu tuéng chinh phu, tiét kiém
dugc ngoai té cho dat nudc.

- Giam ddng ké chi phi gia thanh cho san phidm tau thuy thong qua viéc

cung cap cac thiét bi ctia Dy an boi:

+

+

+

+

+

Gia thanh chi bang 25% — 60% nhap ngoai

Khong mat thoi gian chd doi, ddy nhanh ti€n do nén giam chi

phi nhan coéng, cht dong vé Ki thuat.
Khong mat chi phi vé chuyén gia lap dat
Bao hanh ngay khi ¢6 su co

Dap tng ti€n do, két thic nhanh thoi gian dong tau

- Thong qua Du 4n san xuét thir nghiém dwa ra mot huéng méi dé ché tao

hang loat phuc vu cho nganh Cong nghiép Tau thuy Viét Nam, mot nganh dang

phat trién nhanh, manh vé moi linh vuc.

- Tao thém nhiéu viéc 1am cho nguoi lao dong

- Tao moi truong khoa hoc k¥ thuat thu hit nguon chat xam cua dat nuée

cho nganh Cong nghiép Tau thuy Viét Nam.

- Tao ra mot khoi luong 16n cdc san pham c6 chat lugng cao, gia thanh ha.
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KET LUAN, KIEN NGHI
Két luan:

- Du an da dem lai cho nganh ché tao thiét bi phu trg phuc vu déng tau
mot huéng di mdi, tu ché€ tao, san xuét thiét bi thay th€ cho nhap ngoai gia thanh
ha.

- Luc luong khoa hoc cong nghé cua cong ty da thuc su 16n manh, c¢6 ban
linh khoa hoc, dam nghi, ddm lam, khong ngung tim toi 4p dung khoa hoc ky
thuat vao nghién citu ch€ tao san pham.

- Thong qua DASXTN nay, uy tin va nang luc san xuat cua cong ty Co khi

- Dién - Dién tir Tau thuy ngay cang dugc nang 1én trong va ngoai nganh.

- Tinh khoa hoc cta san phdm duoc ddnh gid cao qua cdc phuong phép
thuc hién, cip nhat nhitng thanh tuu khoa hoc k¥ thuat tién ti€n nhat, toi vu ap

dung vao san phiam cta du an.
Kién nghi:
Cic kién nghi v6i nha nude, Chinh phil va Téng cong ty:

- Trong thoi gian tGi d€ nghi nha nudc ti€p tuc dau tu kinh phi cho cong ty
Co khi - Dién - Dién tir Tau thuy dé ti€p tuc hoan thién hon cdc san phdm cua du
4n voi muc tiéu dé€ cac san pham nay c6 chét lugng, miu ma dep tuong duong
hang nhap ngoai, gia thanh ha hon nira.

- b€ nghi bo Khoa hoc Cong nghé, nha nudc cho phép cong ty Co khi -
Dién - Dién tir Tau thuy duoc thuc hién lién tiép du an “ Hoan thién mau ma cac
san pham dién, dién tir trén tau”.

Cudi cung, trong thoi gian thuc hién Du an, chi nhiém du an va cong ty
Co khi - Bién - bién ta Tau thuy vo cung cam on Ban chu nhiém chuong trinh
KC06, Téng cong ty Cong nghiép Tau thuy Viét Nam, cdc nha khoa hoc, cic
nha mdy déng tau, cic co quan ding kiém, kiém dinh da hop téc, gitip d6 dé Du
an hoan thanh tot dep.
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Lời nói đầu

Trong thời gian qua, Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể về phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật, đặc biệt là ngành cơ khí đóng tàu. Với chiều dài bờ biển của đất nước ta trên 3000km với nhiều hải đảo lớn nhỏ, việc Chính phủ chủ trương ưu tiên và phát triển ngành đóng tàu thành một ngành kinh tế mũi nhọn là một hướng đi đúng đắn. Hiện nay, ngành công nghiệp tàu thuỷ còn hạn chế nhiều mặt về năng lực kỹ thuật, về công nghệ, về vốn,..các thiết bị lắp đặt trên tàu chủ yếu là nhập ngoại với giá thành rất cao, việc chế tạo các thiết bị trong nước thường là đơn lẻ, tỷ lệ nội địa hoá thấp, chính vì vậy ngày 02/11/2001 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định 1420/QĐ - TTg phê duyệt đề án phát triển Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam, qua đó thực hiện chủ trương nội địa hoá 60% sản phẩm tàu thuỷ vào năm 2010.


Đứng trước tình hình đó, Công ty Cơ khí - Điện - Điện tử tàu thuỷ đã lập Dự án sản xuất thử nghiệm được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép thực hiện với mã số KC06.DA13.CN. Dự án nhằm chế tạo chuẩn hoá các thiết bị đo lường - điều khiển – tự động hoá lắp đặt trên tàu. Mục tiêu đề ra là hoàn thiện các công nghệ tiên tiến, ứng dụng phương pháp chuẩn hoá Module để chế tạo các module thiết bị phục vụ công việc đóng tàu tại Việt Nam, tăng tỷ lệ nội địa hoá, giảm chi phí giá thành, chủ động về tiến độ đóng và sửa chữa tàu tại Việt Nam.


Để người đọc có được cái nhìn tổng quan về Dự án sản xuất thử nghiệm KC06.DA13.CN, về khối lượng công việc nghiên cứu, thiết kế và công nghệ chế tạo các Module sản phẩm đã được thực hiện một cách nghiêm túc trong Dự án này, trong báo cáo, tác giả xin được trình bày một số nội dung chính sau:


- Tổng quan về tình hình nghiên cứu, chế tạo thiết bị cho tàu thuỷ trong và ngoài nước, hướng thực hiện Dự án


- Khái niệm và phương pháp chuẩn hoá Module


- Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo các sản phẩm của Dự án: 10 sản phẩm


- Chuẩn hoá bảng điện chính, bàn điều khiển tập trung


- Quy trình công nghệ chế tạo các sản phẩm


- Đánh giá hiệu quả kinh tế của Dự án


- Tổng kết, kiến nghị


báo cáo tóm tắt tổng kết KH & CN DA SXTN cấp nhà nước

1. Tên Dự án:


“Chế tạo một số phần tử và thiết bị điều khiển, đo lường quan trọng trên tàu thuỷ bằng phương pháp chuẩn Module và ứng dụng các công nghệ tiên tiến”.


* Mã số: KC.06.DA13.CN


2. Thuộc Chương trình (nếu có):


Khoa học CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2001 – 2005 “ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm chủ lực”


3. Chủ nhiệm Dự án:


Thạc sĩ: Nguyễn Sĩ Hiệp


4. Cơ quan chủ trì Dự án:


Công ty Cơ khí - Điện - Điện tử Tàu thuỷ


5. Thời gian thực hiện (BĐ-KT): 

01/2003 - 12/2004


6. Tổng kinh phí thực hiện Dự án: 

17.771,5 triệu đồng

Trong đó, kinh phí từ NSNN:

 4.000 triệu đồng


7. Các hạng mục công nghệ và sản phẩm thuộc Dự án

7.1. Các chuyên đề nghiên cứu (8/8 chuyên đề):


1) Tổng quan về các phương pháp công nghệ, kỹ thuật tiên tiến dùng để chế tạo phần tử thiết bị.


2) Các phương pháp điều khiển đo lường hiện đại và ứng dụng


3) Phương pháp thiết kế mạch điện tử theo phương pháp chuẩn module và ứng dụng


4) Phương pháp thiết kế, tích hợp mạch điều khiển và ứng dụng


5) Tổng quan về vật tư linh kiện cho dự án


6) Thiết kế mỹ thuật, mẫu mã cho thiết bị công nghiệp và ứng dụng


7) Các phương pháp kiểm tra, thử nghiệm thiết bị và hệ thống đo lường điều khiển


8) Các qui trình công nghệ chế tạo phần tử, thiết bị


7.2.Hồ sơ Hoàn thiện thiết kế kỹ thuật, thiết kế công nghệ, mẫu mã 7 loại phần tử, thiết bị:


1) Module đo vạn năng V, A, cos

[image: image1.wmf]F




2) Module đo báo tập trung các két dầu


3) Module đo báo, bảo vệ mạch đèn tín hiệu hàng hải


4) Module đặt tín hiệu lái tự động


5) Module chỉ báo góc lái


6) Module đo báo mức nước các két


7) Chuẩn hoá các Bảng điện chính tàu thuỷ


7.3. Các quy trình công nghệ:



1) QTCN chuẩn hóa và chế tạo Module đo vạn năng V, A, KW, Cos(


2) QTCN chuẩn hoá và chế tạo Module đo báo tập trung các két dầu



3) QTCN chuẩn hoá và chế tạo Module đo báo, bảo vệ mạch đèn tín hiêu hàng hải



4) QTCN chuẩn hoá và chế tạo Module chỉ báo góc lái



5) QTCN chuẩn hoá và chế tạo Module đo báo mức nước các két



6) QTCN chuẩn hoá và chế tạo các bảng điện tàu thuỷ


7.4. Các sản phẩm của Dự án :


1) Module đo và bảo vệ các thông số Diesel



2) Thiết bị bảo vệ máy phát và hoà đồng bộ tự động



3) Module đo báo vạn năng



4)Module đo báo mức nước các két



5) Module đo báo mức các két dầu



6) Module đo báo, bảo vệ mạch đèn tín hiệu hàng hải



7) Module đặt tín hiệu cho lái tự động



8) Module chỉ báo góc lái



9) Thiét bị phát báo tín hiệu sương mù



10) Chuẩn hoá bàn điều khiển trung tâm



11) Chuẩn hoá bảng điện chính



12) Các module khởi động mềm cho động cơ công suất lớn

8. Tổng quan.

8.1.Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài.


· Về thiết kế: Với bề dày thiết kế và đóng tàu vài trăm năm, việc thiết kế đã được xây dựng bằng các chương trình phần mềm rất hiện đại, được mô phỏng, chạy thử trên máy tính, được qua hệ thống kiểm tra chất lượng rất ngặt ngèo, việc ứng dụng kết nối rất mở


· Về phương pháp công nghệ: Các phần tử, thiết bị điều khiển - đo lường được thiết kế theo phương pháp chuẩn module nên có thể sản xuất hàng loạt theo công nghệ tự động hoá hoàn toàn tại các nhà máy chuyên dụng, nhờ đó mà năng suất cao mà thiết bị sản xuất ra lại có chất lương tốt.


· Về trang bị công nghệ: được trang bị dây chuyền sản xuất điều khiển theo chương trình, đảm bảo độ chính xác cao và vệ sinh môi trường nghiêm ngặt; ngay cả các công nghệ phụ trợ như làm vỏ hộp, sơn,.. cũng rất hiện đại.


· Về thiết bị và quy trình kiểm tra, thử nghiệm: ngoài việc thử mô hình trên máy vi tính trước khi sản xuất, công tác kiểm tra, thử nghiệm các thiết bị đã được sản xuất cũng rất được chú trọng với quy trình hoàn chỉnh và trang thiết bị hiện đại, đồng bộ.


· Trong thời gian gần đây, một loạt các phương pháp điều khiển hiện đại đã được xây dựng và phát triển như: Điều khiển thích nghi (Adaptive Control), Điều khiển mờ (Fuzzy Control), Hệ thống chuyên gia (Expert System), Mạng nơ ron (Neural Network), Điều khiển bám (Back Stepping).. Chúng đã và đang dùng cho tàu thuỷ. Sản phẩm là các thiết bị dưới dạng module chuẩn hoá nên đảm bảo việc lắp ráp đơn giản và phối ghép được với các hệ thống điều khiển đo lường khác trên tàu, thuận tiện cho việc triển khai hệ PLC, mạng SCADA, DCS cho các tàu lớn và hiện đại. 


8.2. Tình hình trong nước.



Nhiều đơn vị đã và đang nỗ lực nghiên cứu, chế tạo các phần tử và thiết bị điều khiển, đo lường nhằm phục vụ cho việc đóng hoặc sửa chữa tàu thuỷ. Xin liệt kê một số thiết bị đó và cấp độ chúng ta đã đạt được:


· Hệ thống lái tự động: Đã được chế tạo từ lâu nhưng chất lượng thấp


· Thiết bị tự động hoà đồng bộ và tự động phân phối tải cho các máy phát điện làm việc song song: chưa được áp dụng thực tế và sản xuất công nghiệp


· Thiết bị bảo vệ quá tải, công suất ngược cho các máy phát điện,Thiết bị điều khiển, khởi động mềm động cơ điện công suất lớn: chưa đáp ứng nhu cầu.



   Đặc biệt là ngày 2/11/2001, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1420/QĐ-TTg phê duỵêt đề án phát triển Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam giai đoạn 2001-2010, trong đó có một mục tiêu quan trọng là đến năm 2010 phấn đấu đạt tới 60% tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm, và sản xuất, chế tạo, lắp ráp được thiết bị điện tàu thuỷ. 


9. Danh mục yêu cầu khoa học và chỉ tiêu cơ bản của các sản phẩm KHCN


		

		Yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm tạo ra (dạng kết quả I, II)



		TT




		Tên sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu

		Đơn vị đo

		Mức chất lượng

		Chú thích



		

		

		

		Cần đạt

		Mẫu tương tự

		



		

		

		

		

		Trong nước

		Thế giới

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Module đo và bảo vệ thông số Diesel

		Kênh

		5

		

		(

		



		

		- Nhiệt độ môi trường

		T0

		-20.. 450C

		

		

		



		

		- Độ ẩm

		RH

		98%

		

		

		



		

		- Độ rung động

		Hz

		

		

		

		



		

		- Nguồn cấp

		VDC

		24

		

		

		



		

		- Đăng kiểm

		

		

		

		

		Qui phạm phân cấp và đóng tàu Việt Nam



		

		- Cấp bảo vệ

		

		IP30

		

		

		



		

		- Độ cách điện với vỏ

		MOhm

		10

		

		

		



		

		- Nhiệt độ nước làm mát

		0C

		0..150

		

		

		



		

		- Nhiệt độ dầu bôi trơn

		0C

		0..120

		

		

		



		

		- áp suất dầu bôi trơn

		Bar

		0,4..4

		

		

		



		

		- Nhiệt độ khí xả

		0C

		0..600

		

		

		



		

		- Vòng quay Diesel

		v/ph

		0. .2900

		

		

		



		2

		Thiết bị bảo vệ máy phát và hoà đồng bộ tự động

		

		

		

		(

		



		

		- Nhiệt độ môi trường

		T0

		-20..450C

		

		

		



		

		- Độ ẩm

		RH

		98%

		

		

		



		

		- Độ rung động

		Hz

		2..13

		

		

		



		

		- Nguồn cấp

		VDC

		24

		

		

		



		

		- Đăng kiểm

		

		VR

		

		

		



		

		- Cấp bảo vệ

		

		IP45

		

		

		



		

		- Độ cách điện với vỏ

		MOhm

		10

		

		

		



		

		- Bảo vệ quá tải

		P®m

		125%

		

		

		



		

		- Bảo vệ quá áp

		U®m

		120%

		

		

		



		

		- Bảo vệ thấp áp

		U®m

		80%

		

		

		



		

		- Bảo vệ công suất ngược

		P®m

		-15%

		

		

		



		

		- Bảo vệ quá tốc độ

		N®m

		120%

		

		

		



		

		- Thời gian tác động

		Sec

		0..10

		

		

		



		3

		Module đo vạn năng

		

		

		(

		

		



		

		- Nhiệt độ môi trường

		T0

		-20..450

		

		

		



		

		- Độ ẩm

		RH

		98%

		

		

		



		

		- Độ rung động

		Hz

		2..13

		

		

		



		

		- Nguồn cấp

		VDC

		24

		

		

		



		

		- Đăng kiểm

		

		VR

		

		

		Qui phạm phân cấp và đóng tàu Việt Nam



		

		- Cấp bảo vệ

		

		IP30

		

		

		



		

		- Độ cách điện với vỏ

		MOhm

		10

		

		

		



		

		- Đo U

		V

		0..600 (+/-10%)

		

		

		



		

		- Đo A

		A

		0..1000 (+/-10%)

		

		

		



		

		- Đo P

		KW

		0..500 (+/-2%)

		

		

		



		

		- Đo F

		Hz

		45..60 Hz (+/-1%)

		

		

		



		4

		Module đo báo mức nước các két

		Kênh

		10

		

		(

		



		

		- Nhiệt độ môi trường

		T0

		-20..450C

		

		

		



		

		- Độ ẩm

		RH

		98%

		

		

		



		

		- Độ rung động

		Hz

		2..13

		

		

		



		

		- Nguồn cấp

		VDC

		24

		

		

		



		

		- Đăng kiểm

		

		VR

		

		

		Qui phạm phân cấp và đóng tàu Việt Nam



		

		- Cấp bảo vệ

		

		IP30

		

		

		



		

		- Độ cách điện với vỏ

		MOhm

		10

		

		

		



		

		- Đo mức các két với dải đo không hạn chế (phụ thuộc vào sensor)

		

		

		

		

		



		5

		Module đo báo mức các két dầu

		Kênh

		15

		

		(

		



		

		- Nhiệt độ môi trường

		T0

		-20..450C

		

		

		



		

		- Độ ẩm

		RH

		98%

		

		

		



		

		- Độ rung động

		Hz

		2..13

		

		

		



		

		- Nguồn cấp

		VDC

		24

		

		

		



		

		- Đăng kiểm

		

		VR

		

		

		Qui phạm phân cấp và đóng tàu Việt Nam



		

		- Cấp bảo vệ

		

		IP30

		

		

		



		

		- Độ cách điện với vỏ

		MOhm

		10

		

		

		



		

		- Đo mức các két với dải đo không hạn chế (phụ thuộc vào sensor)

		

		

		

		

		



		6

		Module đo báo, bảo vệ mạch đèn tín hiệu

		Kênh

		15

		

		(

		



		

		- Nhiệt độ môi trường

		T0

		-20..450C

		

		

		



		

		- Độ ẩm

		RH

		98%

		

		

		



		

		- Độ rung động

		Hz

		2..13

		

		

		



		

		- Nguồn cấp

		VDC


VAC

		24


220

		

		

		



		

		- Đăng kiểm

		

		VR

		

		

		Qui phạm phân cấp và đóng tàu Việt Nam



		

		- Cấp bảo vệ

		

		IP30

		

		

		



		

		- Độ cách điện với vỏ

		MOhm

		10

		

		

		



		

		- Thời gian tác động

		Sec

		0..10

		

		

		



		7

		Module đặt tín hiệu cho lái tự động

		

		

		(

		

		



		

		- Nhiệt độ môi trường

		T0

		-20..450C

		

		

		



		

		- Độ ẩm

		RH

		98%

		

		

		



		

		- Độ rung động

		Hz

		2..13

		

		

		



		

		- Nguồn cấp

		VDC

		24

		

		

		



		

		- Đăng kiểm

		

		VR

		

		

		Qui phạm phân cấp và đóng tàu Việt Nam



		

		- Cấp bảo vệ

		

		IP30

		

		

		



		

		- Độ cách điện với vỏ

		MOhm

		10

		

		

		



		8

		Module chỉ báo góc lái

		

		

		

		(

		



		

		- Nhiệt độ môi trường

		T0

		-20..450C

		

		

		



		

		- Độ ẩm

		RH

		98%

		

		

		



		

		- Độ rung động

		Hz

		2..13

		

		

		



		

		- Nguồn cấp

		VDC

		24

		

		

		



		

		- Đăng kiểm

		

		VR

		

		

		Qui phạm phân cấp và đóng tàu Việt Nam



		

		- Cấp bảo vệ

		

		

		

		

		



		

		+ Chỉ báo góc lái

		

		IP30

		

		

		



		

		+ Phát góc lái

		

		IP55

		

		

		



		

		- Độ cách điện với vỏ

		Mohm

		10

		

		

		



		9

		Thiết bị phát báo hiệu sương mù

		

		

		

		(

		



		

		- Nhiệt độ môi trường

		T0

		-20..450C

		

		

		



		

		- Độ ẩm

		RH

		98%

		

		

		



		

		- Độ rung động

		Hz

		2..13

		

		

		



		

		- Nguồn cấp

		VDC

		24

		

		

		



		

		- Đăng kiểm

		

		VR

		

		

		Qui phạm phân cấp và đóng tàu Việt Nam



		

		- Cấp bảo vệ

		

		IP30

		

		

		



		

		- Độ cách điện với vỏ

		Mohm

		10

		

		

		



		

		- Thời gian tác động theo qui phạm

		

		

		

		

		



		10

		Chuẩn hoá bàn điều khiển trung tâm

		

		

		

		(

		



		

		- Nhiệt độ môi trường

		T0

		-20..450C

		

		

		



		

		- Độ ẩm

		RH

		98%

		

		

		



		

		- Độ rung động

		Hz

		2..13

		

		

		



		

		- Nguồn cấp

		VAC

		380,240

		

		

		



		

		- Đăng kiểm

		

		VR

		

		

		Qui phạm phân cấp và đóng tàu Việt Nam



		

		- Cấp bảo vệ

		

		IP30

		

		

		



		

		- Độ cách điện với vỏ

		Mohm

		10

		

		

		



		11

		Chuẩn hoá bảng điện chính

		

		

		

		(

		



		

		- Nhiệt độ môi trường

		T0

		-20..450C

		

		

		



		

		- Độ ẩm

		RH

		98%

		

		

		



		

		- Độ rung động

		Hz

		2..13

		

		

		



		

		- Nguồn cấp

		VAC

		380,240

		

		

		



		

		- Đăng kiểm

		

		VR

		

		

		Qui phạm phân cấp và đóng tàu Việt Nam



		

		- Cấp bảo vệ

		

		IP45

		

		

		



		

		- Độ cách điện với vỏ

		Mohm

		10

		

		

		



		12

		Các module khởi động mềm cho động cơ công suất lớn

		

		

		(

		

		



		

		- Nhiệt độ môi trường

		T0

		-20..450C

		

		

		



		

		- Độ ẩm

		RH

		98%

		

		

		



		

		- Độ rung động

		Hz

		2..13

		

		

		



		

		- Nguồn cấp

		VDC

		380,240

		

		

		



		

		- Đăng kiểm

		

		VR

		

		

		Qui phạm phân cấp và đóng tàu Việt Nam



		

		- Cấp bảo vệ

		

		IP55

		

		

		



		

		- Độ cách điện với vỏ

		Mohm

		15

		

		

		





10. Đối tượng triển khai và mục tiêu của Dự án


- Tự sản xuất được các thiết bị và phần tử điều khiển, đo lường quan trọng trên tàu thuỷ có yêu cầu kỹ thuật cao, với giá thành bằng 30 – 40% giá nhập ngoại phục vụ cho quá trình nội địa hoá ngành công nghiệp đóng tàu nước ta. Đồng thời chủ động công nghệ đối với các thiết bị phục vụ trên tàu thuỷ.


- Xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ, quản lý lành nghề để có thể sản xuất khối lượng lớn các phần tử thiết bị đáp ứng nhu cầu đóng tàu trong nước.


- Cần phải hoàn thiện các công nghệ hiện có, áp dụng phương pháp chuẩn hoá Module kết hợp các công nghệ tiên tiến để thiết kế, chế tạo ra các sản phẩm của Dự án đạt trình độ tiên tiến trên thế giới, phù hợp với điều kiện khí hậu và con người Việt Nam.


- Tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên trong công ty.


Nội dung chính của dự án, tính mới và tính độc đáo của dự án



Nội dung chính của dự án là hoàn thiện công nghệ hiện có tức là dựa trên những cái đã làm được để chuẩn hoá thành các module từ đó mà dễ dàng kết nối giữa các thiết bị cũng như triển khai chế tạo hàng loạt theo dây truyền. Việc hoàn thiện công nghệ được thể hiện như sau:



-  Chuẩn hoá các module đối với các thiết bị: các thiết bị rời rạc sẽ được tích hợp thành các module thông dụng, gọn nhẹ, mang kiểu dáng công nghiệp và đễ lắp đặt. Để thực hiện chuẩn hoá module cần áp dụng các công nghệ khác nhau như: Công nghệ phủ eboxi - Silicon cách điện, Công nghệ lập trình trên các chip chuyên dụng AVR, MCS51, PLC..., Công nghệ sản xuất dây truyền, phục vụ linh hoạt trong việc thay thế và sửa chữa.



- Chuẩn hoá các bảng điện: bảng điện chính và bàn điều khiển tập trung. Việc chuẩn hoá bảng điện trong dự án nhằm kết hợp giữa tính hợp lí sử dụng, công nghiệp hiện đại, phù hợp với yêu cầu qui phạm phân cấp đóng tàu Việt Nam đề ra.



Ngoài ra nội dung của dự án còn bao gồm giải pháp công nghệ để thực hiện việc module hoá cũng như chuẩn hoá được tối ưu. Việc tiến hành các giải pháp công nghệ được tiến hành như sau: Đối với các module đơn giản cần chuẩn hoá sẽ dùng giải pháp phầm mềm. Đối với các phần tử, thiết bị chuẩn hoá có chức năng phức tạp hơn sẽ kết hợp giữa giải pháp phần mềm và phần cứng. Càng phức tạp về chức năng càng cần phải xử lí khối lượng thông tin lớn, khi đó giải pháp đưa ra là sử dụng PLC hay logo. Khi hệ thống trở lên phức tạp ta cần phải sử dụng đến hệ DCS, SCADA.



Trình độ công nghệ đạt được về cơ bản sẽ cao hơn các nước trong cùng khu vực và tiếp cận tương đương với các nước có nền công nghiệp đóng tàu phát triển như Ba Lan, Đan Mạch, Hàn Quốc. 


11. Phương án triển khai.



Đó là các khâu triển khai từ nghiên cứu thiết kế đến thử nghiệm và đưa ra sản xuất hàn loạt. Các giai đoạn của dự án:



- Xem xét, lựa chọn, đánh giá các sản phẩm nước ngoài và các kết quả nghiên cứu trong nước, đánh giá nhu cầu và định ra được phương án thiết kế, công nghệ chọn máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ phù hợp.



- Hoàn thiện thiết kế kỹ thuật, qui trình sản xuất, qui trình thử nghiệm.



- Sản xuất thủ, triển khai ứng dụng thử nghiệm và tiếp tục hoàn thiện.



- Hoàn thiện sản phẩm ứng dụng thử nghiệm và đưa vào sản xuất.



- Tiếp nhận phản hồi từ khách hàng và hoàn thiện sản phẩm hơn nữa nếu có yêu cầu.


12. Kết quả chủ yếu đạt được.


· Đã chế tạo  các sản phẩm theo đúng hợp đồng.


· Đã hoàn thiện thiết kế công nghệ chế tạo, công nghệ mẫu mã.


· Đã thử nghiệm trên hàng loạt tàu được khách hàng đánh giá cao.


- Hoàn thành đầy đủ các chuyên đề nghiên cứu, các mục thuê khoán chuyên môn theo hợp đồng:


- Hoàn thành toàn bộ khối lượng sản phẩm so với hợp đồng trong đó có nhiều sản phẩm vượt mức so với hợp đồng.


		STT

		Tên sản phẩm

		Đơn vị đo

		Số lượng



		

		

		

		Kế hoạch theo HĐ

		Thực hiện



		1

		2

		3

		4

		5



		1

		Module đo báo, bảo vệ mạch đèn tín hiệu hàng hải

		Bộ

		05

		20



		2

		Module đo và bảo vệ các thông số Diezel

		Bộ

		03

		03



		3

		Thiết bị bảo vệ máy phát và hoà đồng bộ tự động

		Bộ

		02

		03



		4

		Module đo báo mức nước các két

		Bộ

		05

		05



		5

		Module đo báo tập trung các két dầu

		Bộ

		05

		05



		6

		Thiết bị tự động phát báo tín hiệu trong sương mù

		Bộ

		03

		17



		7

		Chuẩn hoá các Bảng điện chính cho các loại tàu đóng mới

		Bộ

		01

		03



		8

		Các module khởi động mềm cho động cơ công suất lớn

		Bộ

		03

		03



		9

		Module đo vạn năng V, A

		Bộ

		03

		03



		10

		Module đặt tín hiệu lái tự động

		Bộ

		02

		02



		11

		Module chỉ báo góc lái

		Bộ

		03

		03



		12

		Chuẩn hoá bàn điều khiển tập trung

		Bộ

		01

		03





Các sản phẩm của Dự án đã được sử dụng trên rất nhiều các tàu, hoạt động tốt, tin cậy và được chủ tàu đánh giá cao. Các tàu kể đến như: L125, L130, L131, K108, H158, H164, V61, 13.500T, 15.000T, phà biển 100T, Phú Xuân, Cái Lân, Bạch Đằng Giang, Hưng Thịnh, Hà Trung, 1000T, 2000T, 3000T, 4000T, P36 .... Đạt doanh thu tính đến 30/04/2005 là trên 5 tỷ đồng.


Bảng so sánh giá các sản phẩm của Dự án với các sản phẩm tương đương của nước ngoài

(Nguồn lấy từ tài liệu sản xuất kinh doanh của Công ty Cơ khí - Điện - Điện tử Tàu thuỷ và Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam trong năm 2003-2004)


		STT

		Tên thiết bị

		Sản Phẩm KC06.DA13.CN


(USD)

		Sản phẩm Hàn Quốc, Nhật


(USD)

		So sánh tỷ lệ %



		1

		Module đo và bảo vệ các thông số Diesel (128 t.số)

		34.000

		67.000

		50,74



		2

		Thiết bị bảo vệ máy phát và hoà đồng bộ tự động

		8.000

		28.000

		28,57



		3

		Module đo vạn năng V, A, kW và cos

[image: image2.wmf]f




		1.500

		3.400

		44,11



		4

		Module đo báo tập trung các két nước (15 két)

		1.500

		4.000

		37,5



		5

		Module đo báo tập trung các két dầu (15 két)

		1.700

		4.500

		37,77



		6

		Module đo báo, bảo vệ mạch đèn tín hiệu hàng hải

		600

		8.000

		7,5



		7

		Module đặt tín hiệu cho lái tự động

		2.000

		6.000

		33,33



		8

		Module tự động phát tín hiệu sương mù

		650

		6.000

		10,83



		9

		Module chỉ báo góc lái

		400

		1.200

		33,33



		10

		Chuẩn hoá bàn điều khiển tập trung

		10.000

		36.000

		27,77



		11

		Chuẩn hoá các bảng điện chính tàu thuỷ

		10.000

		70.000

		14,28





13. Kết luận và kiến nghị chính trong thuyết minh dự án.


13.1. Kết luận:



Qua kết quả phân tích khoa học công nghệ, kinh tế – kỹ thuật của dự án sản xuất thử nghiệm: “Chế tạo một số phần tử và thiết bị điều khiển, đo lường quan trọng trên tàu thuỷ bằng phương pháp chuẩn module và ứng dụng các công nghệ tiên tiến” cho thấy một số ưu điểm sau:



- Dự án hoàn toàn khả thi và đáp ứng được yêu cầu cấp thiết của ngành công nghiệp đóng tàu ở nước ta. Dự án tạo ra các sản phẩm, đo lường điều khiển chuyên dụng cho ngành đóng tàu với chất lượng tương sản phẩm nhập ngoại nhưng có giá thành thấp hơn hẳn.



- Chi phí đầu tư thấp nhưng cho ra các sản phẩm có chất lượng cao cạnh tranh được với hàng ngoại nhập và góp phần đẩy nhanh sự phát triển, tự chủ của ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam, nhất là trong việc đóng tàu có trọng tải lớn, yêu cầu kỹ thuật cao.



-  Nâng cao năng lực công nghệ, xây dựng đội ngũ có trình độ công nghệ và quản lý cao, công nhân lành nghề. Do đó có thể mở rộng sản xuất phục vụ xuất khẩu trong tương lai.


13.2. Kiến nghị:


- Đây là một dự án áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ đáp ứng được yêu cầu kinh tế, kỹ thuật và nhu cầu cấp bách của ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam trên con đường hội nhập quốc tế. Vì vậy dự án đòi hỏi đầu tư tương đối lớn về trang thiết bị công nghệ mới cũng như đào tạo, chuyển giao công nghệ và kỹ thuật.


- Là đơn vị chuyên nghành sản xuất thiết bị điện, điện tử, điều khiển cho ngành đóng tàu Việt Nam và đang được đầu tư cơ bản để xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện, cơ khí thuỷ lực. Vì vậy công ty rất cần vốn lớn để đầu tư vào các hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng cho dây truyền sản xuất hàng loạt. Mong được Nhà nước và Chính phủ nói chung, ngành công nghiệp đóng tàu nói riêng tạo điều kiện giúp đỡ về vốn cũng như nhân lực.


Công ty Cơ khí - Điện tử Điện tàu thuỷ rất mogn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bộ khoa học Công nghệ và sự hợp tác của nhà khoa học trong quá trình triển khai thực hiện dự án này.

14. Khả năng và phạm vi ứng dụng kết quả của dự án vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và thực tiễn xã hội.


- Các sản phẩm thuộc dự án được áp dụng lắp đặt cho tất cả các tàu thuộc các đơn vị và 20 nhà máy đóng tàu trong Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ. Đây sẽ là những khách hàng đầu tiên sử dụng sản phẩm của dự án.


- Cung cấp cho các tàu đóng mới thuộc các đơn vị ngành đóng tàu Việt Nam, dần dần sẽ trở thành nhà cung cấp thiết bị chính cho các đơn vị đóng tàu trên.


- Nhằm thay thế  các mudule đã kém chất lượng hay hỏng hóc trên các tàu sửa chữa và phục hồi .


- Sản xuất dây chuyền hàng loạt hướng tới mục tiêu xuất khẩu ra nước ngoài. Mục tiêu trong những năm tới là phấn đấu xuất khẩu ra thị trường các nước trong khu vực. Trong tương lai xa là cạnh tranh trên thị trường quốc tế, nhằm đặt nền tảng cho các sản phẩm thuộc ngành tàu thuỷ của Việt Nam có nhiều cơ hội cạnh tranh trên thế giới.


Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án


Kết quả thực hiện


Với thời gian thực hiện là 24 tháng, Dự án KC06.DA13.CN đã hoàn thành toàn bộ  các hạng mục đã ký  với Ban Chủ nghiệm Chương trình KC06.


- Tìm hiểu, thu thập, tham gia các hội thảo, quan tâm đến các lĩnh vực liên quan, tập hợp được khá nhiều tài liệu phục vụ cho Dự án  nghiên cứu và Phát triển sau này.


- Thu thập các tài liệu của nước ngoài về các Module được nghiên cứu.


- Sửa chữa, xây dựng nhà xưởng: Đã trang bị, sửa chữa được 01 phòng làm việc cho Dự án, trang bị máy tính, máy in, máy fax, máy foto copy, scaner,..


Diện tích: - Phòng làm việc, thí nghiệm :  35m2

                 - Xưởng lắp ráp thiết bị điện, nước:  03 phòng 150m2

                 - Xưởng chế tạo vỏ tủ, khuôn mẫu:  150 m2

      + Xưởng lắp ráp và xưởng chế tạo với nhiều trang thiết bị hiện đại, chủ động trong việc thực hiện Dự án như: Thiết kế mẫu mã, vỏ hộp, sơn trang trí, lắp ráp cơ khí, điện tử.


      + Phòng làm việc, thí nghiệm: Sạch sẽ, đạt tiêu chuẩn cho lắp ráp linh kiện bán dẫn, vi xử lý, cài đặt lập trình công nghệ cao.


- Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ:


      + Đã tổ chức đào tạo nâng cao trình độ thiết kế, lập trình module cho các cán bộ thiết kế: Đào tạo phần mềm Labview do chuyên gia Pháp giảng dạy tại Đại học Bách Khoa Hà nội.


      + Đã hoàn thiện và tổ chức nghiệm thu 8/8 chuyên đề nghiên cứu:


      + Thực hiện thanh lý hợp đồng chế tạo và tư vấn hoàn thiện công nghệ.


· Chế tạo, mua thiết bị:


· Tham gia hội chợ Công nghệ và thiết bị Việt Nam (TECHMART) và hội chợ Công nghệ đóng tàu và hàng hải quốc tế (VIETSHIP 2004)


· Trong tháng 9/2004 đã tổ chức đoàn cho 02 người đi tìm hiểu, hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và chế tạo thiết bị tại Công ty SKEMA.SPA (Italy).


· Tổ chức hội thảo về thiết bị đo lường, tự động tại khách sạn Nikko. 


· Hướng dẫn 02 sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, 10 sinh viên trường Cao đẳng Công Nghiệp Hà Nội hoàn thành đồ án tốt nghiệp.


· Đặc biệt trong thời gian thực hiện Dự án để đáp ứng tính khả thi của Dự án, chương trình KC06 đã làm tốt công tác tiếp thị quảng cáo sản phẩm của Dự án trên, nên đã tiêu thụ được khá nhiều sản phẩm: 


Nhìn chung các sản phẩm của Dự án bước đầu được đưa số khách hàng đánh giá cao về chất lượng, giá cả cạnh tranh so với ngoại nhập, tiết kiệm chi phí nhân công chờ đợi khi nhập hàng, chủ động về tiến độ đóng tàu.


Đánh giá hiệu quả kinh tế đạt được của Dự án



Hiệu quả của Dự án sản xuất thực nghiệm phải kể đến đó là:



- Hưởng ứng chương trình nội địa hoá của chính phủ đề ra cho ngành công nghiệp tàu thuỷ quyết định 1420/QĐTTG của thủ tướng chính phủ, tiết kiệm được ngoại tệ cho đất nước.



- Giảm đáng kể chi phí giá thành cho sản phẩm tàu thuỷ thông qua việc cung cấp các thiết bị của Dự án bởi:


· Giá thành chỉ bằng 25% – 60% nhập ngoại


· Không mất thời gian chờ đợi, đẩy nhanh tiến độ nên giảm chi phí nhân công, chủ động về kĩ thuật.


· Không mất chi phí về chuyên gia lắp đặt


· Bảo hành ngay khi có sự cố


· Đáp ứng tiến độ, kết thúc nhanh thời gian đóng tàu


- Thông qua Dự án sản xuất thử nghiệm đưa ra một hướng mới để chế tạo hàng loạt phục vụ cho ngành Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam, một ngành đang phát triển nhanh, mạnh về mọi lĩnh vực.


- Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động


- Tạo môi trường khoa học kỹ thuật thu hút nguồn chất xám của đất nước cho ngành Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam.


- Tạo ra một khối lượng lớn các sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ.


kết Luận, kiến nghị

Kết luận:


- Dự án đã đem lại cho ngành chế tạo thiết bị phụ trợ phục vụ đóng tàu một hướng đi mới, tự chế tạo, sản xuất thiết bị thay thế cho nhập ngoại giá thành hạ.


- Lực lượng khoa học công nghệ của công ty đã thực sự lớn mạnh, có bản lĩnh khoa học, dám nghĩ, dám làm, không ngừng tìm tòi áp dụng khoa học kỹ thuật vào nghiên cứu chế tạo sản phẩm.


- Thông qua DASXTN này, uy tín và năng lực sản xuất của công ty Cơ khí - Điện - Điện tử Tàu thuỷ ngày càng được nâng lên trong và ngoài ngành.


- Tính khoa học của sản phẩm được đánh giá cao qua các phương pháp thực hiện, cập nhật những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, tối ưu áp dụng vào sản phẩm của dự án.


Kiến nghị:


Các kiến nghị với nhà nước, Chính phủ và Tổng công ty:

- Trong thời gian tới đề nghị nhà nước tiếp tục đầu tư kinh phí cho công ty Cơ khí - Điện - Điện tử Tàu thuỷ để tiếp tục hoàn thiện hơn các sản phẩm của dự án với mục tiêu để các sản phẩm này có chất lượng, mẫu mã đẹp tương đương hàng nhập ngoại, giá thành hạ hơn nữa.


- Đề nghị bộ Khoa học Công nghệ, nhà nước cho phép công ty Cơ khí - Điện - Điện tử Tàu thuỷ được thực hiện liên tiếp dự án “ Hoàn thiện mẫu mã các sản phẩm điện, điện tử trên tàu”.


Cuối cùng, trong thời gian thực hiện Dự án, chủ nhiệm dự án và công ty Cơ khí - Điện - Điện tử Tàu thuỷ vô cùng cảm ơn Ban chủ nhiệm chương trình KC06, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam, các nhà khoa học, các nhà máy đóng tàu, các cơ quan đăng kiểm, kiểm định đã hợp tác, giúp đỡ để Dự án hoàn thành tốt đẹp.
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